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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 
Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 
(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 
(171) Thời hạn hiệu lực 
(210) Số đơn 
(220) Ngày nộp đơn 
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(441) Ngày công bố đơn 
(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 
(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 
(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 
(540) Mẫu nhãn hiệu 
(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 
(591) Mầu sắc bảo hộ 
(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 
(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 
(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 
(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 
(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 

 
 
 
 
 
 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

Mục lục 
  Trang                               

 

Phần I     : Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế 9

PHẦN II    : Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 382

PHẦN III   : Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 408

PHẦN iv   : Đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  558

PHẦN v    : Đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp 1104

PHẦN vI   : Đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 1106

PHẦN VII   : Yêu cầu thẩm định nội dung 1107

PHẦN ViIII  : Yêu cầu sửa đổi đơn 1110

PHẦN IX  :  Chuyển giao đơn     1150

Đính chính 1161

 

CONTENTS 

PART I     :  Applications for Invention Patents 9

PART II    :  Applications for Utility Solution Patents 382

PART III   : Applications for Industrial Design Patents 408

PART IV  :  Applications for Registration of Trademark 558

  PART V    : Applications for Registration of  Layout-design of Semi-conductor            
integrated Circuit 

1104

PART V    : Applications for Registration of  Geographical Indication 1106

PART VII  :  Requests  on Substantive Examination 1107

PART ViII  :  Requests  on Amendment of Applications 1110

PART IX    : Transfer of  Applications 1150

CORRECTIONS 1161

                                                                                                                  
                                                                                  

 
 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 
 

 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
                      



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
9 

Phần i 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 
 
 
(11) 33178 
(21) 1-2010-03572 (51) 7 A61K 39/395, C07K  16/00, C12N  

9/99, C07H  21/04, C12N  15/63,  
1/21,  5/10 

(22) 03.06.2009 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2009/046130 03.06.2009 (87) WO 2009/149185 10.12.2009 
(30) 61/130,776 03.06.2008 US 

61/132,951 24.06.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.12.2011 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA 
(72) Tariq Ghayur (US), Alfred Hahn (DE), Bernhard Mueller (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein liên kết, phương pháp sản xuất và dược phẩm chứa 

protein liên kết này 
(57)     Sáng chế đề cập đến protein đa hóa trị và đa đặc hiệu, phương pháp sản xuất chúng, dược 

phẩm chứa protein liên kết này dÓ sử dụng trong chẩn đoán, ngăn ngừa và/hoặc điều trị 
bệnh viêm cấp tính và mạn tính, bệnh ung thư, và nhiều bệnh khác.  
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(11) 33179 
(21) 1-2011-00237 (51) 7 B60C 11/02 
(22) 28.07.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/VN2010/000004     28.07.2010 (87) WO2012/016249 02.02.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.01.2011 
(75) Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt  (VN) 

20 Tô Vĩnh Diện, Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Lốp xe kiểu lắp ghép hai mảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lốp xe kiểu lắp ghép hai mảnh gồm phần lốp bên ngoài và phần lốp 
bên trong. Phần lốp bên ngoài có các rãnh gai để tạo ma sát khi tiếp xúc với mặt đường 
và khi bị mài mòn sẽ được thay thế. Phần lốp bên trong không tiếp xúc với mặt đường 
nên sẽ không bị mòn và được tái sử dụng cho đến khi bị hư hỏng. Phần lốp bên trong và 
phần lốp bên ngoài được lắp với nhau theo dạng đường ziczac để chống sự trượt giữa hai 
phần này khi sử dụng. Do các phần lốp bên trong và bên ngoài có công dụng khác nhau 
nên sẽ được chế tạo từ các vật liệu có các đặc tính đàn hồi, khả năng chịu mài mòn khác 
nhau.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
11 

(11) 33180 
(21) 1-2011-01230 (51) 7 B42B  5/00, B42F  13/06 
(22) 30.10.2009 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2009/068656  30.10.2009 (87) WO/2010/055784 20.05.2010 
(30) 2008-290344  12.11.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2011 
(71) KOKUYO Co., LTD.  (JP) 

1-1, Oimazato Minami 6-chome, Higashinari-ku, Osaka-Shi, Osaka 537-8686 Japan 
(72) AOI, Hirokazu (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống hồ sơ, tệp tài liệu và cơ cấu kẹp chặt 
(57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống hồ sơ bao gồm tệp tài liệu (B) được tạo ra bằng cách tạo 

các lỗ kẹp chặt (P1) trên một số tờ giấy được làm từ cùng một loại vật liệu và kẹp chặt 
một số tờ giấy với nhau bằng cách sử dụng vết cắt và các chi tiết nâng lên (P11) được 
cắt và được nâng lên từ các lỗ kẹp chặt (P1) và cặp hồ sơ (F) kẹp chặt tệp tài liệu (B) 
bằng cách sử dụng các lỗ kẹp chặt (P1), trong đó các phần được kẹp chặt (P3) của tệp tài 
liệu (B) bị ép và bị biến dạng theo hướng chiều dày.  
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(11) 33181 
(21) 1-2011-01385 (51) 7 A61K  39/00, A61P  35/00, A61K  

31/00 
(22) 27.11.2009 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/IB2009/055391  27.11.2009 (87) WO 2010/061359 03.06.2010 
(30) 08291118.1      28.11.2008 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2012 
(71) SANOFI  (FR) 

174 avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) LEJEUNE, Pascale (FR), VRIGNAUD, Patricia (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chống ung thư chứa kháng thể nhận biết đặc hiệu 

CD38 và xytarabin 
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chống ung thư chứa kháng thể nhận biết đặc hiệu CD38 

và xytarabin. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa chế phẩm này.  
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(11) 33182 
(21) 1-2011-02553 (51) 7 C02F 1/100 
(22) 26.09.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2011 
(75) Trần Thanh Sơn  (VN) 

P603, CT-1, toà nhà VIMECO, phố Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(54) Thiết bị tích hợp tự động thủy lực xử lý nước mặt 
(57)    Thiết bị tích hợp tự động thuỷ lực xử lý nước mặt gồm có ống dẫn nước thô được trộn với 

hoá chất keo tụ (1), hệ thống máng phân phối đục lỗ (2), khối lắng lamen (3), kết cấu 
hướng dòng (4), ống dẫn (5) và hệ thống phân phối (6) cho bể lọc với lớp vật liệu lọc nổi 
(7), bể lọc có lưới chắn (8) bên dưới thể tích nước rửa  lọc (9) và ống thu nước sạch (10), 
Siphông tự rửa (11) cho phép tự động hoá quá trình rửa lọc và xả cặn của bể, ống phá 
hiệu ứng siphông (12) có chức năng ngừng quá trình rửa  lọc và hoá thuỷ lực (3) có chức 
năng phối hợp với hoạt động của siphông trong quá trình rửa lọc. 

 
 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
14 

(11) 33183 
(21) 1-2011-02554 (51) 7 C02F 1/100 
(22) 26.09.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2011 
(75) Trần Thanh Sơn  (VN) 

P603, CT-1, toà nhà VIMECO, phố Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(54) Thiết bị tích hợp tự động thủy lực xử lý nước ngầm 
(57)    Thiết bị tích hợp tự động thuỷ lực xử lý nước ngầm bao gồm ống cấp nước (l), bơm phụt 

thu khí (2); hệ thống xi phông đồng tâm 3 lõi bao gồm ống ổn định áp lực nước vào thiết 
bị lọc (3), ống lồng tạo chân không (4) kết hợp với đĩa va thuỷ lực (14), ống xả nước rửa 
lọc (5); thiết bị lọc với hệ thống ống phân phối (6), vật liệu lọc nổi polyme (7), lưới chắn 
(8), thể tích nước rửa lọc (9), ống dẫn nước sạch đã xử lý (10); khoá thuỷ lực (11) và 
ống phá hiệu ứng xi phông (12).  
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(11) 33184 
(21) 1-2011-02579 (51) 7 C02F  1/00 
(22) 28.09.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2011 
(71) 1. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia, Hà Nội  (VN) 

Số 334, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội 
2. Đại học quốc gia Hà Nội  (VN) 
144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Trần Hồng Côn (VN), Đồng Kim Loan (VN) 
(54) Thiết bị lọc nước uống từ nước cấp sinh hoạt 
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị lọc nước uống từ nước cấp sinh hoạt bao gồm : van phao 

đóng mở tự động (1) để điều chỉnh mực nước cấp vào thùng chứa nước trước khi lọc (2) 
đựng nước dùng cho sinh hoạt; thùng chứa nước trước  khi lọc (2) được  lồng khít và treo 
ở phía trong phần trên của thùng chứa nước sau khi lọc (6) nhờ gờ ở miệng thùng trờm 
lên miệng thùng chứa nước sau khi lọc (2), bộ lọc thô (3) được bố trí dưới đáy thùng 
chứa nước trước khi lọc (2); cột lọc nước nhiều tầng (4) được bố trí tiếp nối bộ lọc thô 
(3); nước qua bộ lọc thô (3) vào cột lọc nhiều tầng (4) thông qua ống dẫn nước (5); nước 
sau khi lọc là nước uống được  chứa trong thùng chứa nước sau khi lọc (6); van (7) để 
lấy nước uống được bố trí ở nửa dưới thùng chứa nước sau khi lọc (6).  
Quá trình cấp nước, lọc và ngừng lọc của thiết bị lọc nước uống từ nước cấp sinh hoạt 
theo sáng chế là hoàn toàn tự động thông qua chiều cao cột nước (mực nước) đặt ở thùng 
chứa nước trước  khi lọc nhờ hệ  thống van phao đóng mở tự  động (1).  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 
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(11) 33185 
(21) 1-2011-02585 (51) 7 B60B  1/04 
(22) 29.09.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2011 
(75) MEI-LI CHEN  (TW) 

No. 39-8, Linhai Rd., Qingshui Dist., Taichung City 436, Taiwan 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) May ¬ xe đạp 
(57)    Sáng chế đề cập đến may ¬ bánh xe đạp theo sáng chế bao gồm thân may ¬, đầu nối đĩa 

xích dạng then hoa, vòng chắn mỡ thứ nhất và vòng chắn mỡ thứ hai. Thân may ¬ có 
rãnh được sử dụng đối với phần răng được bố trí trong đó. Đầu nối đĩa xích dạng then 
hoa có phần con cóc và ống lót. Phần con cóc có thể quay được bố trí trong rãnh. Phần 
con cóc ăn khớp theo một hướng duy nhất với phần răng, nhờ đó bánh răng xích  đẩy  
thân may ¬ quay theo một hướng duy nhất. Vòng chắn mỡ thứ nhất và vòng chắn mỡ thứ 
hai tiếp giáp với thân may ¬ và đầu nối đĩa xích dạng then hoa, nhờ đó sự ma sát được 
giảm xuống. Theo việc hiểu một cách thông thường, thân may ¬ và đầu nối đĩa  xích 
dạng then hoa có thể quay một cách trơn tru hơn. Phần con cóc và phần răng có thể chịu 
tác dụng lực một cách đồng đều. Như vậy, tuổi thọ làm việc của kết cấu theo sáng chế 
được kéo dài hơn.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 
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(11) 33186 
(21) 1-2011-02621 (51) 7 H01Q  1/44 
(22) 30.09.2011 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty cổ phần An viên  (VN) 

78 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt nam 
(72) Nguyễn Chiến Thắng (VN), Hoàng Thanh Tùng (VN), Bùi Văn Nhẫn (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Anten Yagi tích hợp balun và các chấn tử trên tấm mạch in 
(57)    Sáng chế đề xuất anten Yagi bao gồm các chấn tử phản xạ (3), các chấn tử chính (2), 

chấn tử dẫn xạ (1) và dải phối hơp trở kháng (5) dùng để phối hợp trở kháng giữa các 
chấn tử và cáp cấp điện đồng trục được tích hợp trên hai mặt của một tấm mạch in. 
Anten Yagi theo sáng chế khác biệt ở chỗ dải phối hợp trở kháng (5) nằm chồng lên khe 
hở làm việc (8) của dải nối điện (4) khi nhìn từ trên xuống, và không được nối điện với 
các chấn tử chính (2). Nhờ anten Yagi có cấu trúc như vậy, nên kết cấu của anten Yagi 
theo sáng chế đơn giản hơn rất nhiều, tạo thuận lợi cho việc thiết kế, sản xuất anten lẫn 
việc lắp ráp và hiệu chỉnh anten. Hơn nữa, một đầu của dải phối hợp trở kháng (5) được 
nối điện trực tiếp với lõi (11) của cáp cấp điện đồng trục, nhưng dải phối hợp trở kháng 
(5) không nối điện với vỏ kết nối đất (12) của cáp cấp điện đồng trục, nên dòng điện dò 
ngược từ chấn tử chính hoặc dải phối hợp trở kháng được ngăn chặn.  
 

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 
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(11) 33187 
(21) 1-2011-02647 (51) 7 B01D  17/02, B03D  1/14, B04C  

5/00,  9/00,  5/081, B01D  017/035,  
017/038, B03D  1/24,  1/14, B01F  
3/04, C02F  3/20,  001/24, B03D  
001/00 

(22) 04.10.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2011 
(71) YI-CHUM INDUSTRY CO. LTD.  (TW) 

No. 12-1, Gong 3rd Rd., Linkou District, New Taipei City, Taiwan 
(72) Tsai, Kuei-Lin (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị nạo vét kiểu dòng vào ở tâm và có khả năng nâng hạ 
(57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị nạo vét kiểu dòng vào ở tâm và có khả năng nâng hạ, thiết bị 

này bao gồm: bệ dẫn động, cột giữa, bộ dẫn động nạo vét, cơ cấu nạo vét và cơ cấu 
nâng. Bệ dẫn động được bố trí trên bể lắng. Cột giữa được bố trí ở bể lắng và nối với bệ 
dẫn động. Bộ dẫn động nạo vét và cơ cấu nâng được gá lắp trên bệ dẫn động. Cơ cấu nạo 
vét được bố trí trong bể lắng, được bố trí trên cột giữa, và nối với bộ dẫn động nạo vét. 
Bộ dẫn động nạo vét và cơ cấu nạo vét di chuyển lên hoặc xuống dọc theo cột giữa khi 
cơ cấu nâng được vận hành để di chuyển bệ dẫn động.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 
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(11) 33188 
(21) 1-2011-02675 (51) 7 B28B 3/22 
(22) 07.10.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.10.2011 
(71) Công ty TNHH Cao Qing  (VN) 

C2/19A1 ấp 4, xã Bình Hưng, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lý Quốc Cường (VN) 
(54) Máy cắt đất làm gạch không nung đa năng 
(57)     Sáng chế đề cập đến máy sản xuất gạch không nung bao gồm phễu chứa phụ gia (1) và 

phễu nạp liệu (2), bộ phận cắt gồm các trục cắt (3 ) nằm phía trong, gần đáy của hai 
phễu nói trên và vít đùn cánh quạt (4) có hình xoắn ốc có bốn cánh quạt nằm bên dưới 
trục cắt (3), cửa khuôn (5) nằm ở vị trí cuối của vít đùn cánh quạt (4). Trục cắt được làm 
bằng dây cáp thép nên dễ dàng cắt nhuyễn đất đồng thời trộn đều với phụ gia chảy 
xuống vít đùn cánh quạt (4) có hình xoắn ốc ở cuối vít đùn có bốn cánh quạt nằm bên 
dưới trục cắt (3) đẩy đất đến cửa khuôn (5), khuôn được gắn với cửa khuôn (5) để có 
được các loại gạch mong muốn. Ngoài ra, khuôn gạch còn được thay thế bởi khuôn tròn 
nối với ống vải để đẩy đất liên tục ra xa vị trí máy đến nơi cần làm sân phơi liền mảnh, 
đường đi nội bộ ở nông thôn cho bà con nông dân.  

 
 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 
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(11) 33189 
(21) 1-2011-02683 (51) 7 B02B 3/00 
(22) 10.10.2011 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An  (VN) 

Km 1954, quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, thị xã Tân An, tỉnh Long An 
(72) La Thanh Hải (VN), Nguyễn Văn Vọng (VN), Trần Quang Tuyến (VN), Phạm Ngọc 

Tuấn (VN), Phạm Minh Tùng (VN), Nguyễn Xuân Quang (VN) 
(54) Máy đánh bóng gạo 
(57)     Sáng chế đề cập đến máy đánh bóng gạo được điều khiển tự động dùng trong dây 

chuyền chế biến gạo. Sáng chế được đưa ra nhằm khắc phục ba nhược điểm chính của 
máy đánh bóng hiện nay liên quan đến duy trì áp lực trong buồng xát, điều chỉnh lưu 
lượng nước, năng suất không ổn định và được điều khiển thủ công. Nhược điểm thứ nhất 
được khắc phục bằng cách trang bị cho máy hệ thống tự động điều chỉnh lưu lượng 
nước. Nhược điểm thứ hai được khắc phục bằng cách trang bị cho máy đánh bóng cơ 
cấu tự động điều chỉnh áp lực cửa xả. Nhược điểm thứ ba được khắc phục bằng cách 
trang bị thêm cho máy một hệ thống cấp liệu tự động có thể kiểm soát được năng suất 
và duy trì ở mức năng suất cao cho máy.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 
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(11) 33190 
(21) 1-2011-02684 (51) 7 B02B 3/00 
(22) 10.10.2011 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An  (VN) 

Km 1954, quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, thị xã Tân An, tỉnh Long An 
(72) La Thanh Hải (VN), Lê Quang Hải (VN), Phạm Ngọc Tuấn (VN), Nguyễn Tính (VN), 

Đoàn Thanh Dũng (VN) 
(54) Máy tách trấu tự động điều khiển cánh phân vùng 
(57)    Sáng chế đề cập đến máy tách trấu được điều khiển tự động dùng trong dây chuyền chế 

biến gạo. Máy tách trấu theo sáng chế được trang bị cơ cấu điều chỉnh góc nghiêng hai 
cánh phân vùng để điều khiển thích nghi theo loại thóc, độ ẩm thóc. Cơ cấu này bao 
gồm động cơ servo nối trục thẳng vào trục quay cánh phân vùng. Quy trình điều khiển 
thích nghi theo loại thóc được thực hiện như  sau: trước khi hoạt động, bộ thông số loại 
thóc được xác định, giá trị độ ẩm được đo và so sánh với bộ thông số này trong cơ sở dữ 
liệu của hệ thống điều khiển trung tâm. Nếu giá trị góc nghiêng tương ứng với bộ thông 
số loại thóc và độ ẩm thóc đã có trong cơ sở dữ liệu thì giá trị góc nghiêng được truyền 
đến bộ điều khiển máy tách trấu, bộ điều khiển này điều khiển động cơ servo điều chỉnh 
hai cánh đến vị trí hợp lý. Nếu giá trị góc nghiêng tương ứng với bộ thông số loại thóc 
và độ ẩm thóc chưa có trong cơ cở dữ liệu thì chuyên gia điều chỉnh vị trí hai cánh để 
đạt được giá trị hợp lý sau đó hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu để sử dụng cho các lần vận 
hành tiếp theo. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 
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(11) 33191 
(21) 1-2011-02728 (51) 7 A61F 5/44 
(22) 12.10.2011 (43) 25.04.2013 
(75) Trần Quang Ngọc  (VN) 

203 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(54) Cơ cấu cản và xả nước tiểu của bàng quang phụ 
(57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu cản và xả nước tiểu của bàng quang phụ bao gồm van một 

chiều, cơ cấu đóng mở xả nước tiểu, khác biệt ở chỗ cơ cấu này bao gồm: lưới cản và 
ống mềm có dạng hình nón cụt được làm bằng vật liệu mỏng, mềm dễ đảo lộn chiều, 
thực hiện cả hai chức năng cản và xả nước tiểu.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 
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(11) 33192 
(21) 1-2011-02731 (51) 7 C04B 14/02 
(22) 12.10.2011 (43) 25.04.2013 
(75) Nhan Thành út  (VN) 

272C phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Hạt cốt liệu nhẹ dùng cho bê tông và phương pháp sản xuất 

hạt này 
(57)     Sáng chế đề cập đến hạt cốt liệu nhẹ dùng cho bê tông có thành phần bao gồm đất sét là 

đất sét của viên gạch thô chưa nung nhưng đã được tạo hình và phơi khô và chất độn là 
các hạt dễ cháy như mùn cưa, hạt nhựa, trong đó để tạo ra lỗ rỗng trong hạt cốt liệu, hỗn 
hơp đất sét được nghiền mịn và trộn với chất độn dễ cháy và được tạo hình dạng cầu 
theo kích thước chuẩn, đất sét để chế tạo hạt, sau đó được nung ở nhiệt độ 1050 độ C.  

 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
24 

(11) 33193 
(21) 1-2011-02733 (51) 7 B02B 3/00 
(22) 12.10.2011 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An  (VN) 

Km 1954, quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
(72) La Thanh Hải (VN), Lê Hữu Mã (VN), Trần Quang Tuyến (VN), Phạm Ngọc Tuấn 

(VN), Nguyễn Tính (VN), Nguyễn Xuân Quang (VN) 
(54) Máy bóc vỏ thóc tự động 
(57)      Sáng chế đề cập đến máy bóc vỏ tự động được điều khiển tự động dùng trong dây 

chuyền chế biến gạo. Sáng chế được đưa ra nhằm khắc phục bốn nhược điểm chính của 
máy bóc vỏ hiện nay là không duy trì được vận tốc dài trong quá trình làm việc, không 
điều chỉnh tự động được vị trí máng rải liệu, không điều chỉnh tự động được lực bóc vỏ, 
chưa giám sát và duy trì được năng suất cấp liệu cho máy. Nhược điểm thứ nhất được 
khắc phục bằng cách trang bị cho máy một cảm biến biến trở tuyến tính có khả năng đo 
chính xác độ mòn của trục cao su, đồng thời sử dụng biến tần để điều khiển tốc độ vòng 
quay động cơ chính. Nhược điểm thứ hai được khắc phục bằng cách trang bị cho máy 
một cơ cấu điều chỉnh máng tự động giúp điều chỉnh chính xác vị trí máng. Nhược điểm 
thứ ba được khắc phục bằng cách trang bị thêm cho máy một cơ cấu tự động điều chỉnh 
áp suất khí nén cung cấp cho xi lanh. Nhược điểm thứ tư được  khắc phục bằng cách 
trang bị thêm cho máy một hệ thống cấp liệu tự động có thể kiểm soát được năng suất 
và duy trì ở mức năng suất cao cho máy. 
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(11) 33194 
(21) 1-2011-02734 (51) 7 B07C 5/00 
(22) 12.10.2011 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An  (VN) 

Km 1954, quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
(72) La Thanh Hải (VN), Lê Quang Hải (VN), Dương Văn Minh Triệu (VN), Phạm Ngọc 

Tuấn (VN), Tôn Long Viễn (VN), Hồ Triết Hưng (VN) 
(54) Máy tách sạn tự động hoá quá trình xả sạn dùng công nghệ 

xử lý ảnh 
(57)     Sáng chế đề cập đến máy tách sạn tự động hóa quá trình xả sạn dùng công nghệ xử lý 

ảnh, trong dây chuyền chế biến gạo. Sáng chế được đưa ra nhằm khắc phục nhược điểm 
chính của máy tách sạn hiện nay liên quan đến việc đóng mở van xả sạn làm cho hiệu 
suất tách sạn chưa cao và lượng gạo thất thoát còn lớn. Nhược điểm này được khắc phục 
bằng cách dùng camera giám sát hộp sạn, sử dụng kỹ thuật xử lý ảnh để xác định thời 
điểm đóng mở van xả sạn dựa trên sự khác nhau về màu sắc giữa gạo và sạn trong hộp 
sạn. Việc đóng mở van xả sạn được thực hiện tự động thay cho quá trình thao tác thủ 
công của người vận hành như hiện nay.  
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(11) 33195 
(21) 1-2011-02735 (51) 7 A23N 4/00 
(22) 12.10.2011 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An  (VN) 

Km 1954, quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
(72) La Thanh Hải (VN), Nguyễn Văn Vọng (VN), Phạm Ngọc Tuấn (VN), Phạm Minh 

Tùng (VN), Đoàn Thanh Dũng (VN), Tôn Long Viễn (VN) 
(54) Máy tách thóc tinh 
(57)      Sáng chế đề cập đến máy tách thóc tinh được điều khiển tự động dùng trong dây chuyền 

chế biến gạo. Sáng chế được đưa ra nhằm khắc phục nhược điểm chính của máy tách 
thóc hiện nay là điều chỉnh thủ công góc nghiêng sàng chính và vị trí cánh phân gạo. 
Nhược điểm này được khắc phục bằng cách lắp thêm động cơ lên cơ cấu nâng hạ góc 
nghiêng và cơ cấu điều chỉnh vị trí cánh phân gạo và dùng giải thuật điều khiển thích 
nghi theo loại thóc và độ ẩm của nguyên liệu đầu vào.  
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(11) 33196 
(21) 1-2011-02736 (51) 7 A23N 4/00 
(22) 12.10.2011 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An  (VN) 

Km 1954, quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
(72) La Thanh Hải (VN), Đào Quang Tuyến (VN), Phạm Ngọc Tuấn (VN), Phạm Minh 

Tùng (VN), Nguyễn Tính (VN), Nguyễn Xuân Quang (VN) 
(54) Máy xát trắng 
(57)    Sáng chế đề cập đến máy xát trắng được điều khiển tự động dùng trong dây chuyền chế 

biến gạo. Sáng chế được đưa ra nhằm khắc phục ba nhược điểm chính của máy xát trắng 
hiện nay là điều chỉnh thủ công cửa nạp liệu, trái đá và thanh cao su. Nhược điểm thứ 
nhất được khắc phục bằng cách sử dụng hệ thống cấp liệu tự động. Nhược điểm thứ hai 
được khắc phục bằng cách lắp thêm động cơ lên cơ cấu điều chỉnh trái đá để tự động 
quá trình điều chỉnh chiều và lượng dịch chuyển trái đá theo thời gian hoạt động của trái 
đá. Nhược điểm thứ ba được khắc phục bằng cách lắp thêm động cơ lên cơ cấu điều 
chỉnh thanh cao su để tự động quá trình điều chỉnh chiều và lượng dịch chuyển thanh 
cao su theo cường độ dòng điện động cơ chính.  
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(11) 33197 
(21) 1-2011-02753 (51) 7 H02H  7/00 
(22) 13.10.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.10.2011 
(75) 1. PI-CHUNG WANG  (TW) 

2F., No.14, Sec. 2, Guiyang St., Wanhua Dist., Taipei City, Taiwan 
2. PING-CHANG HUANG  (TW) 
No.1, Aly. 77, Yongxin 6th St., Renwu Dist., Kaohsiung City, Taiwan 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Mạch chuyển mạch an toàn hai nguồn điện 
(57)    Sáng chế đề cập tới mạch chuyển mạch an toàn hai nguồn điện có hai mạch cấp điện, 

trong đó từng mạch này có chuyển mạch và bộ phát hiện dòng điện ở phía trước chuyển 
mạch được nối điện với rơle bảo vệ thứ nhất và rơle bảơ vệ thứ hai, chuyển mạch dự 
phòng nối song song với hai mạch cấp điện ở phía sau các chuyển mạch, bộ phận xử lý 
dòng điện tổng được nối điện với đầu nối dòng điện, và bộ điều khiển được nối điện với 
các rơle bảo vệ thứ nhất và thứ hai. Bộ điều khiển nối với bộ phận xử lý dòng điện tổng 
để tiếp nhận các tín hiệu dòng điện tổng từ đó và đánh giá và xử lý các tín hiệu điện áp 
và dòng điện để điều khiển hoạt động của chuyển mạch và chuyển mạch dự phòng để 
chuyển mạch nguồn điện của hai mạch cấp điện. Bằng cách nối các rơle thứ nhất và thứ 
hai và bộ phận xử lý dòng điện tổng với bộ phát hiện dòng điện, có thể thực hiện việc 
phát hiện đồng thời các dòng điện của các mạch cấp điện.  
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(11) 33198 
(21) 1-2011-02803 (51) 7 F16B  25/10 
(22) 19.10.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2011 
(71) HOMN REEN ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

No. 136, Lane 513, Ta Tung Rd., Luzhu Dist., Kaohsiung City 821, Taiwan 
(72) SU, Huang - Jia (TW) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Đinh ốc mũi xoáy 
(57)     Sáng chế đề cập đến đinh ốc mũi xoáy. Đinh ốc mũi xoáy bao gồm đầu đinh ốc, đầu 

đinh ốc này có phần cán. Trên bề mặt bao quanh của phần cán có bố trí răng xoắn. Đầu 
phần cán xa đầu đinh ốc là bộ dao cắt xoay hình trụ. Hình dạng bên ngoài của bộ dao 
cắt xoay hình trụ là bề mặt dùi bao quanh. Trên bộ dao cắt xoay có bố trí hai rãnh loại 
bỏ mạt vật liệu. Chỗ tiếp giáp giữa rãnh loại bỏ mạt vật liệu và bề mặt dùi bao quanh 
hình thành dao cắt ngoại tiếp. Giữa bề mặt dùi bao quanh và dao cắt ngoại tiếp được bố 
trí lưỡi dao hình chữ V ngược, hai bên của lưỡi dao này hình thành dao cắt nội tiếp. Lưỡi 
dao hình chữ V ngược cùng với dao cắt ngoại tiếp cấu thành hai điểm đầu nhọn, như vậy 
hai điểm đầu nhọn này đồng thời bao gồm dao cắt ngoại tiếp và dao cắt nội tiếp. Khi bắt 
vặn đinh ốc mũi xoáy sinh ra mạt vật liệu, mạt vật liệu này nhờ có dao cắt ngoại tiếp và 
dao cắt nội tiếp của hai điểm đầu nhọn  đầu nhọn không vượt quá 25% đường kính tính 
theo bề mặt ngoài của bộ dao cắt xoay, vì vậy đảm bảo độ ổn định và bắt vặn hiệu quả 
khi bắt vặn đinh ốc mũi xoáy. mà cắt vụn ra, do vậy mạt vật liệu không cuốn vào răng 
xoắn và nâng cao tốc độ bắt vặn đinh ốc mũi xoáy. Ngoài ra, mỗi điểm đầu nhọn hình 
thành nên góc kẹp nằm trong khoảng từ 15o đến 135o. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai 
điểm đầu nhọn không vượt quá 25% đường kính tính theo bề mặt ngoài của bộ dao cắt 
xoay, vì vậy đảm bảo độ ổn định và bắt vặn hiệu quả khi bắt vặn đinh ốc mũi xoáy. 
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(11) 33199 
(21) 1-2011-02808 (51) 7 C02F 1/46 
(22) 20.10.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2011 
(75) Nguyễn Đình Cường  (VN) 

Số 7, phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(54) Phương pháp điện hoá để xử lý nước uống cho gia súc, gia cầm 
(57)    Sáng chế đề xuất phương pháp điện hoá để xử lý nước uống cho gia súc, gia cầm làm 

tăng hiệu quả chăn nuôi. Phương pháp điện hoá để xử lý nước uống cho gia súc gia cầm 
theo sáng chế bao gồm các bước:  
bước 1 : xử lý hóa lý thông thường nước nguồn để đạt các yêu cầu vệ sinh thú y của 
nước uống dùng cho gia súc gia cầm và độ đục NTU≤2;  
bước 2: làm mềm nước thu được ở bước 1 nếu nước có độ cứng toàn phần lớn hơn 120 
mg/l tính theo CaCO3 bằng thiết bị làm mềm nước; và  
bước 3 : xử lý điện hóa: cho nước sau xử lý hóa lý thông thường và/hoặc làm mềm chảy 
qua buồng điện cực có hai điện cực bằng titan phủ platin, hai điện cực này được nối với 
nguồn điện một chiều và giữa hai điện cực có màng ngăn bằng gốm xốp, nước được lấy 
ra ở phía cực âm để cho gia súc, gia cầm uống trực tiếp hàng ngày.  
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(11) 33200 
(21) 1-2011-02851 (51) 7 B60T  
(22) 24.10.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2011 
(75) Nguyễn Trọng Bình  (VN) 

Số 20 đường B18, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ. 

(54) Hệ thống phanh tự động dùng cho ôtô 
(57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phanh tự động dùng cho ôtô bao gồm: bản sắt, bản sắt này 

được bắt chặt vào khung ô tô ở phía trước; mặt cản được tạo ra có dạng hình lưỡi liềm 
được bố trí ở phía trước ô tô, đầu dưới của mặt cản được gắn vào bản sắt nêu trên bằng 
hai trục xoay; cần gạt phanh; bộ giảm chấn; bộ ngắt nối nguồn điện; dây cáp mềm. 
Trong đó, ở giữa mặt cản có phần dạng thanh, một đằu được tạo ra liền khối với mặt cản 
nêu trên, đầu còn lại được nối với cần gạt phanh thông qua trục xoay sao cho có thể 
xoay được và hai đầu trên của mặt cản được gắn vào hai bộ giảm chấn nêu trên và có thể 
xoay được, đầu còn lại của bộ giảm chấn được nối với bản sắt sao cho chúng cũng có thể 
quay được, và trong đó, cần gạt phanh là thanh gạt xoay quanh trục, cần gạt phanh này 
có một đầu được nối quay được với mặt cản thông qua phần dạng thanh nêu trên và đầu 
còn lại được nối với dây cáp mềm, dây cáp mềm này được nối cần gạt phanh với bàn đạp 
phanh của ô tô, bộ ngắt nguồn điện bao gồm dao cắt dây điện được tạo ra liền khối với 
mặt cản, và khe nối dây điện để dây điện từ cực dương của bình ắcquy vắt qua khe này, 
khe nối dây điện là một rãnh có dạng hình chữ U, khe nối dây điện này được bắt cố định 
trên bản sắt.  
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(11) 33201 
(21) 1-2011-03265 (51) 7 C10G  1/00, C10L  1/00,  5/00, C07C  

7/00 
(22) 29.07.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/CN2010/075550 29.07.2010 (87) WO 2011/150588 08.12.2011 
(30) 2010101900012.7      02.06.2010 CN 
(71) SOUTH CHINA REBORN RESOURCES (ZHONGSHAN) CO., LTD.  (CN) 

Chong Bian Industrial Zone Chong Bian Village, Sha Xi Town, Zhongshan City, 
Guangdong Province 528471, P.R. China 

(72) LEE, Kwok Sing (CN), XU, Wenji (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống thiết bị để tận dụng hoàn toàn các nguồn năng 

lượng có thể tái tạo được 
(57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thiết bị để tận dụng hoàn toàn các nguồn năng lượng có 

thể tái tạo được từ chất dẻo thải, lốp thải và dầu máy thải; hệ thống thiết bị này bao gồm 
thiết bị chính, thiết bị thứ cấp thứ hai và thứ ba, hệ thống xử lý khí thải từ thiết bị 
cracking đề bảo vệ môi trường, hệ thống tái sử dụng các khí cháy để tạo ra điện năng, hệ 
thống thu hồi khí nóng, hệ thống sản xuất than năng lượng cao có hàm lượng lưu huỳnh 
thấp để bảo vệ môi trường, được phối hợp hoạt động với nhau. Hệ thống thiết bị theo 
sáng chế có thể tận dụng hoàn toàn các nguồn năng lượng có thể tái tạo được từ chất dẻo 
thải, lốp thải và dầu máy thải và tuần hoàn để tận dụng cặn, nước, nhiệt năng, do đó tạo 
ra dây chuyền sản xuất khép kín để bảo vệ môi trường đem lại giá trị kinh tế cao và thay 
đổi chức năng riêng của thiết bị hiện có một cách đáng kể.  
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(11) 33202 
(21) 1-2011-03266 (51) 7 C10G  1/00, C10L  1/00,  5/00,  5/46, 

C07C  7/00,  27/00 
(22) 29.07.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/CN2010075568 29.07.2010 (87) WO2011/153726 15.12.2011 
(30) 201010193852.9      07.06.2010 CN 
(71) SOUTH CHINA REBORN RESOURCES (ZHONGSHAN) CO., LTD.  (CN) 

Chong Bian Industrial Zone, Chong Bian Village, Sha Xi Town, Zhongshan City, 
Guangdong Province 528471, P.R. China 

(72) LEE, Kwok Sing (CN), XU, Wenji (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình và hệ thống thiết bị để chuyển hóa bùn đặc đô thị 

thành các nhiên liệu khí, lỏng và rắn 
(57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và hệ thống thiết bị để chuyển hóa bùn đặc đô thị thành 

các nhiên liệu khí, lỏng và rắn. Bằng cách sử dụng hệ thống thiết bị và quy trình này, 
các vấn đề ô nhiễm thứ phát của hệ thống và quy trình hiện có được loại bỏ hoàn toàn. 
Theo sáng chế, việc xả cacbon, khí thải, khí nhà kính, khí dioxin độc, và tro bay kim 
loại nặng trong quá trình xử lý chất gây ô nhìễm được loại bỏ hoàn toàn, do đó đạt được 
sự xử lý bảo vệ môi trường đối với bùn đặc đô thị mà hoàn toàn không có sự ô nhiễm 
thứ phát, và đạt được sự tái tạo và tận dụng hoàn toàn bùn đặc đô thị, vì vậy quy trình và 
hệ thống thiết bị theo sáng chế là quy trình và hệ thống thiết bị xử lý an toàn bùn đặc đô 
thị.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.12.2011 
(71) RONSER BlO-TECH SDN BHD  (MY) 

C708, Metropolitan Square, Bandar Damansara Perdana, Jalan PJU 8/1, 47820 Petaling 
Jaya, Malaysia 

(72) Zhang Zhenjia (CN) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Thiết bị xử lý nước thải hữu cơ theo phương pháp yếm khí 
(57)     Sáng chế đề xuất thiết bị xử lý nước thải hữu cơ yếm khí, là bình dạng tháp kèm bộ phân 

phối nước, bộ tách ba pha, bộ cân bằng áp suất thuỷ lực-khí, bộ phận chặn khí metan, và 
vùng trữ vi khuẩn tạo axit và metan trên đỉnh bộ phân phối nước. Dòng nước xử lý dâng 
lên phân bố đều khi qua mặt cắt ngang của bộ phân phối nước, chất hữu cơ chuyển hóa 
thành khí metan và cacbon đioxit khi qua vùng trữ vi khuẩn tạo axit và metan, tiếp đó 
nước và khí đã xử lý chuyển ra bằng bộ tách ba pha, bộ cân bằng áp suất thủy lực-khí và 
bộ phận chặn khí metan. Cặn vi khuẩn yếm khí được giữ lại hữu hiệu trong thiết bị. Thiết 
bị này không cần bể axit hóa thủy phân và dòng nước hồi lưu, nên quy trình đơn giản và 
dễ, có thể vận hành ổn định từ lkgCOD/m3.d đến 30kgCOD/m3.d và loại bỏ 90% chất 
hữu cơ.  
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(11) 33204 
(21) 1-2011-03687 (51) 7 B32B 31/00 
(22) 30.12.2011 (43) 25.04.2013 
(30) 10-2011-0108497 24.10.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2011 
(75) PARK, HEE DAE  (KR) 

Yonsan LG Apt 122-802, 243-18, Yonsan-Dong, Yonje-Gu, Busan, Korea 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm đa lớp nhuộm màu 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm đa lớp nhuộm màu mà không sử dụng 

chất kết dính (cụ thể hơn là, chất kết dính chứa dung môi như DMF hoặc MEK) trong 
việc sản xuất tấm đa lớp một màu hoặc tấm đa lớp nhiều màu dùng làm mũ giày, ngăn 
ngừa được việc tạo bọt trong tấm và việc làm nhăn tấm đa lớp, gia tăng sự kẹp chặt khi 
bị kéo; phương pháp này bao gồm việc dập họa tiết trên bề mặt của lớp polyuretan dẻo 
nóng để tăng cường độ bám dính giữa lớp TPU và lớp da PU và do đó ngăn chặn được 
việc tách lớp da PU ra khỏi lớp nóng chảy.  
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(21) 1-2012-00058 (51) 7 H02K  33/02,  35/00 
(22) 09.01.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 10-2011-0102955 10.10.2011 KR 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314, Maetan 3-Dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do, Republic of Korea 
(72) LEE, Kyung Ho  (KR), HWANG, Young Nam  (KR), KIM, Po Chul (KR), KIM, Yong 

Jin  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ rung tuyến tính 
(57)    Sáng chế đề cập tới bộ rung tuyến tính bao gồm: bộ phận cố định có không gian bên 

trong có kích thước định trước; ít nhất một nam châm được bố trí tại không gian bên 
trong và tạo ra lực từ; bộ phận rung bao gồm một cuộn dây đối diện với nam châm và 
tạo ra lực điện từ thông qua sự tương tác với nam châm và một vật thể khối; và một chi 
tiết đàn hồi được nối với bộ phận cố định và bộ phận rung để điều hoà sự rung của bộ 
phận rung và có phần làm tăng sự chống rung gắn liền với một khu vực định trước của 
bề mặt đó.  
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61/234,680 18.08.2009 US 
1050157 12.01.2010 FR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.01.2012 
(71) ARKEMA FRANCE  (FR) 

420, Rue d'Estienne d'Orves, F-92700 Colombes, France 
(72) SCHMITT, Paul-Guillaume (FR), MONGUILLON, Bernard (FR), VAUTHRIN, 

MÐlanie (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần dung môi dựa trên oxit của sulfua hữu cơ có mùi 

được che giấu 
(57)    Sáng chế đề cập tới hợp phần dung môi chủ yếu là chứa ít nhất một oxit của sulfua hữu 

cơ, cụ thể hơn là dimetyl sulfoxit, được bổ sung ít nhất một chất che giấu mùi chứa ít 
nhất một hợp chất được chọn từ monoeste, đieste hoặc trieste, rượu, keton alđehyt và 
terpen.  
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(11) 33207 
(21) 1-2012-00137 (51) 7 A23L  1/30, A61K  36/00 
(22) 26.07.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2010/060778 26.07.2010 (87) WO2011/012568 03.02.2011 
(30) 0955301      29.07.2009 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2012 
(71) LABORATOIRES FRANCE BEBE NUTRITION  (FR) 

7 avenue de Lattre de Tassigny Laval F-53000, France 
(72) TEK, Konthirith (FR), KERRAND, Solenn  (FR), GIORDANO, Thierry (FR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng cho phụ nữ trong thời kỳ cho con bú 
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng dành cho phụ nữ đang trong thời kỳ cho con 

bú, bao gồm các thành phần dinh dưỡng thiết yếu đối với người mẹ và trẻ đang trong 
thờì kỳ bú mẹ, cũng như ít nhất là một chiết phẩm thực vật để tăng cường khả năng nuôi 
con bằng sữa mẹ. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng, bao gồm phần 
protein, phần carbohyđrat, phần lipit chứa ít nhất là một axit béo họ omega-3, ít nhất là 
một chất khoáng, ít nhất là một vitamin gồm vitamin D và ít nhất là một chiết phẩm thực 
vật được chọn từ các chiết phẩm của: cây hoa bia (Humulus lupulus), lúa đại mạch mạch 
nha (Hordeum vulgare), cá ca-ri (Trigonella foenum graecum), cây anit (Pimpinella 
anisum), cây thì là (Foeniculum), cây thì là Ai-cập (Cuminum cyminum), cây trà tiên 
(Ocimum basilicum), cây tía tô đốm hoa trắng (Lamium album), cây tràm lá năm gân 
(Melaleuca quinquenervia), cây cac-vi (Carum carvi), cây hoa bướm dại (Viola tricolor), 
cây diêm mạch (Chenopodium quinoa), cây đậu sữa (Galega officinalis) hoặc hỗn hợp 
các chiết phẩm từ các cây này.  
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Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland 
(72) ALHONEN, Jari, Pertti, Tapani (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị chuyển đổi văn bản được nhập 
(57)    Sáng chế đề xuất phương pháp bao gồm bước dò thao tác nhập nhóm kí tự vào thiết bị 

điện tử, trong đó nhóm kí tự này bao gồm chuỗi các nhóm kí tự phụ được nhập theo cấu 
hình thứ nhất, và bước chuyển đổi toàn bộ nhóm kí tự này từ cấu hình thứ nhất sang cấu 
hình thứ hai sao cho nhóm kí tự phụ nhất định trong chuỗi các nhóm kí tự phụ này được 
chuyển đổi ít nhất bằng cách phân tích các nhóm kí tự phụ khác vốn nằm trước và nằm 
sau nhóm kí tự phụ nhất định này trong chuỗi các nhóm kí tự phụ nêu trên.  
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Generaal De Wittelaan L11/A3, B-2800 Mechelen, Belgium 
(72) MENET, Christel Jeanne Marie (FR), SMITS, Koen Kurt (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 5-phenyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyriđin-2-yl carboxamit 

và dược phẩm chứa hợp chất này 
(57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có khả năng ức chế các Janus kinaza - JAK, hợp chất này 

có thể được bào chế làm dược phẩm và có thể được sử dụng để ngăn ngừa và điều trị một 
số tình trạng bệnh lý ở động vật có vú, kể cả người, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, 
bệnh viêm, bệnh tự miễn, bệnh tăng sinh, sự thải loại mảnh ghép, bệnh có liên quan đến 
sự biến động thoái hoá sụn, dị tật sụn bẩm sinh và/hoặc bệnh do sự tăng tiết IL6 gây ra.  
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NEWBOLD, John Richard (GB), HULSHOF, Rob Bernard Anton (NL), DESWYSEN, 
David (NL), GERRITS, Walter Jan Jozef  (NL), DIJKSTRA, Jan (NL), LENG, Ronald 
Alfred (AU) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp phi trị liệu và các chế phẩm để làm giảm việc sản 

sinh metan trong dạ dày - ruột của động vật nhai lại 
(57)    Sáng chế đề cập đến việc giảm sự sản sinh metan trong dạ đày - ruột ở động vật nhai lại 

với sự hỗ trợ của chất cạnh tranh với nguyên tử hyđro cần cho sự sản sinh metan trong 
quá trình lên men bình thường thực phẩm đã tiêu hoá. Sáng chế cũng đề cập đến hợp 
phần gồm hợp chất nitrat và hợp chất sulfat và tuỳ ý vi sinh vật dưỡng sinh làm giảm 
nitri. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm giảm sự sản sinh metan trong dạy dày - 
ruột ở động vật nhai lại bằng cách cho động vật sử dụng hợp phần này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2012 
(71) IDEMITSU KOSAN CO., LTD.  (JP) 

1-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8321 Japan 
(72) MOCHIZUKI, Masami (JP), NAGASHIMA, Kyo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm phủ và phương pháp sản xuất chế phẩm phủ này 
(57)    Mục đích của sáng chế là phối chế chất lỏng từ vỏ hạt điều thành chế phẩm phủ, chế 

phẩm này dễ dàng xử lý. Mục đích khác của sáng chế là để ngăn ngừa các kích thích do 
chất lỏng từ vỏ hạt điều này gây ra. Mục đích khác nữa của sáng chế là đề xuất chế 
phẩm thích hợp để giải phóng chất lỏng từ vỏ hạt điều trong dạ cỏ. Để đạt được các mục 
đích này, sáng chế đề xuất chế phẩm phủ, chế phẩm này được tạo ra bằng cách hấp phụ 
chất lỏng từ vỏ hạt điều, axit anacardic, hoặc cardanol để hút bám dầu, tạo hạt sản phẩm 
thu được, và phủ các bề mặt hạt bằng dầu cứng hoặc tác nhân phủ.  
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(72) YASUHIRO TANAKA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống nén và giảm khối lượng dùng cho chất thải lây 

nhiễm 
(57)     Sáng chế đề cập đến hệ tbống nén và giảm khối lượng dùng cho chất thải lây nhiễm mà 

hệ thống này đảm bảo ngăn ngừa các chất lây nhiễm thoát ra ngoài khi nén và giảm khối 
lượng của chất thải lây nhiễm như chất thải y tế. Hệ thống nén và giảm khối lượng (l) 
nén và giảm khối lượng của chất thải lây nhiễm (W) được đưa vào thùng chứa (2) bằng 
tấm nén (4) di chuyển theo chiều dọc nhờ cơ chế nâng (5) được bố trí bao gồm cơ chế 
khử trùng  (8) và cơ chế khử trùng (14) để khử trùng các chất lây nhiễm thoát ra từ chất 
thải lây nhiễm (W), cơ chế khử trùng này bao gồm một hoặc sự kết hợp của hai hoặc 
nhiều cơ cốê bất kỳ trong số: (i) cơ chế khử trùng bằng bức xạ tia; (ii) cơ chế thoát và 
bức xạ plasma; (iii) cơ chế khử trùng bằng tia X; (iv) cơ chế khử trùng bằng nhiệt, và (v) 
cơ chế khử trùng xúc tác quang.  
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462-1, Jangsan-ri, Susin-myeon, Cheonan-si, Chungcheongnam-do 330-882 Republic 
of Korea 

(72) JEONG, Tae-joo (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị ngả ghế tròn dùng cho ghế xe 
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị ngả ghế tròn dùng cho ghế xe. Thiết bị ngả ghế tròn bao 

gồm giá đỡ; bánh răng hình quạt được ghép với giá đỡ để quay được so với giá đỡ; N 
bánh răng khóa tương ứng có răng ngoài và di chuyển giữa vị trí khóa tại đó răng ngoài 
khóa liên động với răng trong và vị trí mở khóa tại đó răng ngoài rút ra khỏi răng trong; 
và phương tiện vận hành để di chuyển N bánh răng khóa tới vị trí khóa hoặc vị trí mở 
khóa. Giá đỡ có N bộ dẫn hướng bánh răng khóa mà dẫn hướng mỗi bánh răng khóa 
trượt dọc theo mặt tròn dẫn hướng có tâm quay định trước nhờ đó trượt giữa vị trí khóa 
và vị trí mở khóa có khe hở vận hành định trước, và trong số N bộ dẫn hướng bánh răng 
khóa, N-1 bộ dẫn hướng bánh răng khóa có mặt tròn dẫn hướng mà có tâm quay của nó 
sao cho bánh răng khóa được dẫn hướng bởi mặt tròn dẫn hướng để làm cho răng ngoài 
của nó khóa liên động hoàn toàn với răng trong của bánh răng hình quạt, và một bộ dẫn 
hướng bánh răng khóa còn lại có mặt tròn dẫn hướng của nó mà có tâm quay dịch 
chuyển sao cho bánh răng khóa được dẫn hướng bởi mặt tròn dẫn hướng để làm cho các 
mặt răng ở chỉ một bên của răng ngoài của nó khóa liên động với răng trong của bánh 
răng hình quạt. Do đó, thiết bị ngả ghế tròn được đề xuất có thể ngăn lưng ghế khỏi 
tiếng lạch cạch và chịu được tác động đáng kể bên ngoài kể cả khi có khe hở vận hành 
giữa các bánh răng khóa và các bộ dẫn hướng bánh răng khóa.  

 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
45 

(11) 33214 
(21) 1-2012-00636 (51) 7 G03G 9/08 
(22) 12.03.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 2011-211950 28.09.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.03.2012 
(71) FUJI XEROX CO., LTD.  (JP) 

7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Masaru TAKAHASHl (JP), Shotaro TAKAHASHl (JP), Shuji SATO (JP), Atsushi 

SUGITATE (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thuốc hiện màu phát sáng quang hóa, chất giữ màu, hộp chứa 

thuốc hiện màu, thiết bị tạo hình ảnh và phương pháp sản xuất 
thuốc hiện màu phát sáng quang hóa 

(57)    Sáng chế đề cập đến thuốc hiện hình ảnh tĩnh điện bao gồm: các hạt mực thứ nhất chứa 
nhựa kết dính thứ nhất và hạt tạo màu quang hoá; và các hạt mực thứ hai chứa nhựa kết 
dính thứ hai và không chứa hạt tạo màu quang hoá, trong đó tỷ lệ các hạt mực thứ hai 
nằm trong khoảng từ 5% đến 80% (theo số hạt) trong tổng số các hạt mực.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
46 
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(21) 1-2012-00657 (51) 7 A01G  7/06, A01N  31/02,  43/38,  

63/00, A01P  21/00 
(22) 13.08.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2010/045424 13.08.2010 (87) WO/2011/019984 17.02.2011 
(30) 61/233,713      13.08.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.02.2013 
(71) TREEFREE BIOMASS SOLUTIONS, INC.  (US) 

210 South Hundson Street #328 Seattle, Washington 98134, United States of America 
(72) CARROLL, John, Todd (US), VOLOTIN, Norman (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp nhân giống cây cỏ và chế phẩm dùng cho phương 

pháp này 
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm tăng cường sinh trưởng trên cơ sở hormon thực vật, chứa 

ít nhất một auxin, ít nhất một xytokinin, và ít nhất một axit polyaspartic, và tùy ý chứa ít 
nhất một thể cô rong biển và ít nhất một chất hoạt động bề mặt. Sáng chế đề cập đến 
phương pháp nhân giống cây cỏ, bao gồm cây cỏ thuộc họ Poaceae, như cây cỏ vô sinh 
Arundo donax, bằng cách xử lý thân trưởng thành hoặc chưa trưởng thành của cây này 
bằng chế phẩm tăng cường sinh trưởng để kích thích quá trình phát triển của rễ và chồi 
từ các mô phân sinh.  
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(21) 1-2012-00668 (51) 7 H02K  33/02,  35/00 
(22) 13.03.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 10-2011-0102018 06.10.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.03.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314, Maetan, 3- Dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do 443-743, Korea 
(72) YOON, Jong Hyun (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Động cơ rung tuyến tính 
(57)    Sáng chế đề cập tới động cơ rung tuyến tính bao gồm: phần stato bao gồm phần lực từ ; 

phần nung bao gồm cuộn dây đối diện với phần lực từ do đó tạo ra lực điện từ và bảng 
mạch in có một đầu được ghép nối cố định với phần stato và đầu kia được ghép nối cố 
định với cuộn dây, chi tiết đàn hồi có phần đầu trên được ghép nối cố định với mặt trên 
của phía trong của phần stato và phần đầu dưới được ghép nối với phần trên của phần 
rung do đó chịu được sự rung tuyến tính của phần rung bằng cách đàn hồi; và tấm chống 
rung được ghép nối với phần rung và được làm bằng vật liệu đàn hồi để ngăn tiếng ồn và 
sự chống va đập khi tiếp xúc với phần stato.  

 

 
 
 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
48 
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(86) PCT/IB2010/002383  20.09.2010 (87) WO/2011/033382 24.03.2011 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2013 
(71) ADVANCED DIGITAL BROADCAST S.A.  (CH) 

Avenue de Tournay 7, Pregny-Chambesy, 1292 Geneva, Switzerland 
(72) Jacek PACZKOWSKI (PL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp điều khiển kính màn trập 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để điều khiển các kính màn trập đồng bộ với tín  hiệu 

video, phương nháp bao gồm bước nhận các tín hiệu điều khiển kính màn trập, tín hiệu 
chỉ thị thời gian mở và đóng của các kính màn trập, nhận tín hiệu chọn phía L/R là tín 
hiệu chỉ thị mắt trái hoặc mắt phải mà với nó khung video của tín hiệu video được thể 
hiện, mở hoặc đóng kính màn trập trái hoặc phải theo giá trị của các tín hiệu điều khiển 
kính màn trập và tín hiệu chọn phía L/R. trong đó trong phương pháp còn bao gồm các 
bước giám sát tín hiệu lập trình màn tại đơn vị hiển thị mà tín hiệu video là được hiển thị 
trên đó và xử lý tín hiệu lập trình màn để tạo các tín hiệu điều khiển kính màn trập.  
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(21) 1-2012-00884 (51) 7 C25B  11/04 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.02.2013 
(71) INDUSTRIE DE NORA S.p.A.  (IT) 

Via Bistolfi 35, I-20134 Milano, Italy 
(72) URGEGHE, Christian (IT), MORA, Stefania (IT), ANTOZZI, Antonio Lorenzo (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Điện cực tỏa hyđro, phương pháp sản xuất điện cực và quy 

trình điện phân sử dụng điện cực 
(57)     Sáng chế đề cập đến catôt dùng cho các quy trình điện phân được phủ bởi lớp phủ xúc 

tác có gốc là các vi tinh thể ruteni có kích thước được kiểm soát cao nằm trong khoảng 
từ 1 đến 10 nm. Lớp phủ có thể được tạo ra nhờ lắng hơi vật lý ruteni hoặc lớp oxit 
ruteni.  
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(11) 33219 
(21) 1-2012-00887 (51) 7 C23C  14/56,  14/08,  14/16,  14/22,  

14/35, C25B  11/04, C25C  7/02, 
H01M  4/04 

(22) 02.09.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2010/062902 02.09.2010 (87) WO/2011/026914 10.03.2011 
(30) MI2009A001531      03.09.2009 IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.01.2013 
(71) INDUSTRIE DE NORA S.p.A.  (IT) 

Via Bistolfi 35, I-20134 Milano, Italy 
(72) ANTOZZI, Antonio Lorenzo (IT), GULLA, Andrea Francesco (US), IACOPETTI, 

Luciano (IT), MARTELLI, Gian Nicola (IT), RAMUNNI, Enrico (IT), URGEGHE, 
Christian (IT) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất điện cực 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất các điện cực kim loại dùng cho các ứng dụng 

điện phân nhờ lắng liên tiếp lớp làm từ các kim loại quý lên trên các nền kim loại nhờ kỹ 
thuật lắng hơi vật lý.  
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(30) 61/244,181 21.09.2009 US 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2013 
(71) ORTLOFF ENGINEERS, LTD.  (US) 

415 W. Wall, Suite 2000, Midland, TX 79701, US 
(72) MARTINEZ, Tony, L. (US), HUDSON, Hank, M. (US), WILKINSON, John, D. (US), 

LYNCH, Joe, T. (US), CUELLAR, Kyle, T. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình tách dòng khí chứa metan, các thành phần có 2 

nguyên tử cacbon, các thành phần có 3 nguyên tử cacbon, và 
các thành phần hyđrocacbon nặng hơn 

(57)    Sáng chế đề xuất quy trình thu hồi etan, etylen, propan, propylen, và các thành phần 
hyđrocacbon nặng hơn từ dòng khí hyđrocacbon. Dòng khí nêu trên được làm giảm 
nhiệt độ và được tách thành dòng thứ nhất và dòng thứ hai. Dòng thứ nhất được giảm 
tiếp nhiệt độ để ngưng tụ hầu như hoàn toàn và sau đó được làm giãn nở đến áp suất của 
tháp cất phân đoạn và được cấp vào tháp cất phân đoạn ở vị trí cấp trong nửa cột trên. 
Dòng thứ hai được làm giãn nở đến áp suất của tháp này và được cấp vào cột ở vị trí cấp 
giữa cột. Dòng hơi chưng cất được rút ra khỏi cột bên trên vị trí cấp dòng thứ nhất, được 
kết hợp với một phần dòng hơi đỉnh tháp của tháp này, được nén đến áp suất cao hơn, và 
được trao đổi nhiệt với dòng hơi đỉnh tháp còn lại để giảm nhiệt độ dòng hơi hỗn hợp đã 
được nén và làm ngưng tụ ít nhất một phần của dòng này, tạo ra dòng ngưng tụ.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.04.2012 
(75) Đặng Việt Hùng  (VN) 

Số 18, ngõ 32/47, An Dương, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
(54) Hỗn hợp có tác dụng điều trị chứng rối loạn tình dục ở nam 

giới, dược phẩm và thực phẩm chứa hỗn hợp này 
(57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp có tác dụng hiệp đồng để điều trị chứng rối loạn tình dục ở 

nam giới. Hỗn hợp này chứa chất chiết từ các thảo dược bao gồm cây Bạch tật lê 
(Tribulus terrestris L. Zygophyllaceae), cây Sâm cau (Curculigo orchiroides Gaertn 
Amaryllidaceae) và cây Huyết đằng lông (Butea superba Roxb Fabaceae). Sáng chế 
cũng đề cập đến dược phẩm và thực phẩm chứa hỗn hợp này.  
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(72) MISHRA, Jyoti Prakash (IN), PALANIVEL, Vadivelan  (IN), SCHEFER, Larissa 

(CH), BROCKFELD, Markus (DE), MULLER-FISCHER, Nadina Patrizia (CH), 
BLASS, Detlef  (DE) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Quy trình làm trắng gạo 
(57)     Sáng chế đề cập đến quy trình làm trắng gạo, bao gồm các bước: làm ẩm gạo lật với chất 

tạo ẩm, tốt hơn là bao gồm nước và một chất phụ gia được chọn từ ít nhất một loại đường 
hoặc dẫn xuất của chúng, gồm rượu đường, và natri clorua; và làm trắng gạo lật đã được 
làm ẩm, tốt hơn là ngay lập tức sau bước làm ẩm.  
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314, Maetan, 3-Dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do, Republic of Korea 
(72) KIM, Jin Hoon (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Động cơ rung tuyến tính 
(57)    Sáng chế đề cập đến động cơ rung tuyến tính bao gồm: phần stato; phần rung được đặt 

trong phần stato do đó làm rung tuyến tính; chi tiết đàn hồi có một đầu được gắn cố định 
với phần stato và đầu kia được gắn cố định với phần rung, trong đó phần rung bao gồm 
bảng mạch in có một đầu được gắn cố định với phần stato và đầu kia được gắn cố định 
với phần rung do đó  rung tuyến tính với phần rung.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phân tử axit nucleic mã hóa polypeptit có khả năng sản xuất 

triterpenoit hydrocacbon và sinh vật tái tổ hợp có khả năng 
sinh tổng hợp phân tử này 

(57)    Sáng chế đề cập đến phân tử axit nucleic được phân lập mã hóa polypeptit có khả năng 
sản xuất triterpenoit hydrocacbon. Sáng chế cũng đề cập đến polypeptit được mã hóa, 
vectơ chứa phân tử axit nucleic, sinh vật tái tổ hợp không phải là người sinh tổng hợp 
axit nucleic này và quy trình sản xuất triterpenoit hydrocacbon hoặc chất trung gian của 
nhiên liệu sinh học bằng cách sử dụng phân tử axit nucleic, polypeptit hoặc vi sinh vật 
tái tổ hợp theo sáng chế .  
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(72) HALCOMB, Randall, L.  (US), ROETHLE, Paul, A. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất điều biến thụ thể giống toll và dược phẩm chứa hợp 

chất này 
(57)     Sáng chế đề cập đến chất điều biến thụ thể giống toll và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(54) Hợp chất iminothiađiazin điôxit dùng làm chất ức chế enzym 

phân cắt protein tiền chất amyloit ở vị trí beta (BACE) và dược 
phẩm chứa hợp chất này 

(57) Sáng chế đề xuất hợp chất iminothiađiazin điôxit, gồm hợp chất có công thức (I):  
 
 

 
  
 

và dạng đồng phân lập thể của chúng, và muối dược dụng của hợp chất dạng đồng phân 
lập thể, trong đó mỗi trong số Rl, R2, R3, R4, R5, R9, vòng A, vòng B, m, n, p, L1-,-L2-, 
và -L3- được chọn độc lập và như được xác định trong bản mô tả này. Bất ngờ khi phát 
hiện ra là hợp chất iminothiađiazin điôxit theo sáng chế thể hiện tính chất mà được 
mong đợi là có lợi khi làm chất ức chế enzym phân cắt protein tiền chất amyloit vị trí 
beta (BACE - Beta site amyloid precusor protein cleaving enzyme) vµ/hoÆc để điều trị và 
ngăn ngừa các bệnh khác nhau liên quan đến quá trình sản xuất β-amyloit ("Aβ"). Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa một hoặc nhiều hợp chất nói trên (ở dạng 
riêng lẻ và ở dạng hỗn hợp với một hoặc nhiều chất có hoạt tính khác) để sử dụng trong 
điều trị bệnh có liên quan đến protein amyloit beta (Aβ), gồm bệnh Alzheimer, và các 
phương pháp điều chế chúng.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất piperidin được thế làm tăng hoạt tính p53 
(57)    Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (1) như được nêu trong bản mô tả hoặc muối 

dược dụng, solvat hoặc este của nó. Hợp chất này có thể sử dụng làm chất ức chế protein 

HDM2. Sáng chế còn bộc lộ dược phẩm có chứa hợp chất đã nói.  
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(54) Dẫn xuất indol dùng làm chất chủ vận thụ thể sphingosin 1-

phosphat 1 (S1P1) và dược phẩm chứa dẫn xuất này 
(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)   
 

  
 
trong đó  
một trong số nhóm R5 và R6 là hydro hoặc R2 và nhóm còn lại là nhóm có công thức (a)    
  

 
 
hữu ích để điều trị các tình trạng bệnh lý hoặc các rối loạn do thụ thể S1P1 gây ra, các 
quy trình điều chế chúng và dược phẩm chứa chúng.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hạt canxi phosphat dạng nano xốp, hình cầu, cứng, đồng đều 

chứa hoạt chất và phương pháp sản xuất các hạt này 
(57)     Sáng chế đề cập đến các hạt canxi phosphat dạng nano xốp, hình cầu, đồng đều, cứng 

với các khoảng không bên trong và một lượng hoạt chất có mặt trong khoảng không bên 
trong này. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm dùng khu trú chứa các hạt mang hoạt 
chất nêu trên, cũng như phương pháp sản xuất các hạt và chế phẩm này. Các hạt nêu trên 
và chế phẩm chứa chúng có nhiều ứng dụng khác nhau, trong đó bao gồm ứng dụng 
phân phối hoạt chất.  
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(54) Hỗn hợp của 4-3-[cis-hexahyđroxyclopenta[c]pyrol-2(1H)-

yl]propoxybenzamit và chất ức chế axetylcholinesteraza và 
dược phẩm chứa chúng 

(57)   Sáng chế đề cập đến hỗn hợp chứa 4-{3-[cis-hexahyđroxyclopenta[c]Pyrol- 2(lH)-
yl]propoxy}benzamit có công thức (I): 

 
 

  
 
 

hoặc muối cộng axit hoặc bazơ dược dụng của nó,  và chất ức chế axetylcholinesteraza. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hỗn hợp này.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống loại bỏ khí axit khỏi dòng khí chua 
(57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống loại bỏ khí axit khỏi dòng khí chua. Trong đó hệ thống 

loại bỏ khí axit khỏi dòng khí thô gồm hệ thống loại bỏ khí axit (AGRS) và hệ thống 
loại bỏ các thành phần của lưu huỳnh (SCRS). Hệ thống loại bỏ khí axit thu nhận dòng 
khí chua và phân tách nó thành dòng khí sản phẩm đỉnh gồm chủ yếu metan, và dòng 
khí axit sản phẩm đáy chủ yếu gồm cacbon dioxit. Hệ thống loại bỏ các thành phần của 
lưu huỳnh được đặt phía xuôi dòng hoặc ngược dòng hệ thống loại bỏ khí axit. SCRS thu 
nhận dòng khí và thường phân tách dòng khí thành dòng chất lưu thứ nhất gồm hydro 
sulfit, và dòng chất lưu thứ hai gồm cacbon dioxit. Trong đó SCRS nằm phía ngược dòng 
AGRS, dòng chất lưu thứ hai cũng bao gồm chủ yếu metan. Trong đó SCRS nằm phía 
xuôi dòng AGRS, dòng chất lưu thứ hai chủ yếu bao gồm cacbon dioxit. Có thể sử dụng 
các loại hệ thống loại bỏ các thành phần của lưu huỳnh khác nhau.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm đánh tơi và bánh kẹo chứa chế phẩm này 
(57)     Sáng chế đề xuất  chế phẩm đánh tơi cho các lớp mặt trên ít chất béo chứa chất xơ và có 

các tính chất tương tự với chế phẩm chất béo cao hơn và bánh kẹo chứa chế phẩm này. 
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(54) Hợp chất mới để phòng ngừa và/hoặc điều trị các rối loạn 

thoái hóa hệ thần kinh trung ương 
 (57)    Sáng chế đề xuất các hợp chất mới, cũng như các chế phẩm để phòng ngừa và/hoặc điều 

trị các rối loạn thoái hóa hệ thần kinh trung ương. Cụ tnể là, sáng chế đề xuất các hợp 
chất dùng để phòng ngừa và/hoặc điều trị bệnh Parkinson.  
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(54) Hợp chất để phòng ngừa và/hoặc điều trị các rối loạn dự trữ 

lysosom 
 (57)   Sáng chế đề xuất các hợp chất để phòng ngừa và/hoặc điều trị các rối loạn dự trữ 

lysosom. Cụ thể là, sáng chế đề xuất hợp chất để phòng ngừa và/hoặc điều trị bệnh 
Gaucher.  
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(54) Bộ dây dẫn và bộ phận bên ngoài của bộ dây dẫn này 
(57)     Sáng chế đề xuất bộ dây dẫn có khả năng định tuyến tốt và có thể giảm số lượng chủng 

loại vật liệu của các chi tiết (có thể dùng chung vật liệu của các chi tiết này) cần gắn lên 
dây dẫn hoặc bó dây dẫn.  
Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến bộ phận bên ngoài (11a) được bố trí để bao bọc phần 
nhất định của dây dẫn/bó dây dẫn (12). Bộ phận bên ngoài (11a) bao gồm các phần có 
độ cứng khác nhau, các phần này bao gồm phần thứ nhất (111a) tương đối cứng, phần 
thứ hai (112a) tương đối mềm, và phần thứ ba (113a) có độ cứng trung gian giữa độ 
cứng của phần thứ nhất (111a) và độ cứng của phần thứ hai (112a). Phần thứ nhất này 
được tạo ra trên bề mặt bên ngoài của bộ phận và có chức năng như chi tiết giữ hình 
dạng và bộ phận bảo vệ, và phần thứ hai (112a) và phần thứ ba (113a) bao quanh một 
phần nhất định của dây dẫn/bó dây (12), và mỗi trong số hai phần này đều có chức năng 
như vật liệu đệm và vật liệu giảm âm/cách âm. Trong đó phần thứ nhất (111a) , phần thứ 
hai (112a) , và phần thứ ba (113a) được tạo ra liền nhau từ vải không dệt (2) có tính dẻo 
nhiệt.  
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(11) 33236 
(21) 1-2012-01396 (51) 7 C07C  229/12, A61P  9/10, A61K  

31/14 
(22) 22.10.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2010/065924 22.10.2010 (87) WO2011/048201 28.04.2011 
(30) P-09-181      22.10.2009 LV 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.03.2013 
(71) GRINDEKS, A JOINT STOCK COMPANY  (LV) 

53, Krustpils street, LV-1057 Riga, Latvia 
(72) Ivars KALVINS (LV), Maija DAMBROVA (LV), Edgars LlEPlNS (LV), Osvalds 

PUGOVICS (LV), Reinis VILSKERSTS (LV), Janis KUKA (LV), Solveiga 
GRINBERGA (LV), Einars LOZA  (LV) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất 4-[etyl(dimetyl)amonio]butanoat dùng trong việc 

điều trị bệnh tim mạch và quy trình điều chế nó 
(57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất 4-[etyl(đimetyl)amonio]butanoat được sử dụng trong việc 

điều trị các bệnh về tim mạch và quy trình điều chế hợp chất này. 
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(21) 1-2012-01411 (51) 7 A23L  1/0528,  1/275,  1/29,  1/30,  

1/308, A61K  31/702 
(22) 22.11.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2010/057549 22.11.2010 (87) WO 2011/068702 09.06.2011 
(30) 61/265,524      01.12.2009 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept 377/AP6P-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States of 
America 

(72) ALBRECHT, Daniel, S (US), LASEKAN, John, B (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sữa công thức dinh dưỡng chứa protein đậu nành có độ ổn 

định vượt trội 
(57)     Sáng chế đề cập đến sữa công thức dinh dưỡng dạng bột chứa protein đậu nành, như sữa 

công thức dinh dưỡng dùng cho trẻ sơ sinh hoặc sữa công thức dinh dưỡng dùng cho trẻ 
tập đi, chứa lutein và fructooligosacarit (FOS). FOS tạo độ ổn định cho lutein trong sữa 
công thức dinh dưỡng này, làm cho lutein ít bị phân hủy hơn trong quá trình lưu giữ. Trẻ 
sơ sinh được ăn sữa công thức dinh dưỡng này sẽ tạo ra thói quen đi tiêu, tần suất đi tiêu 
và màu sắc phân của trẻ sơ sinh này gần giống với thói quen đi tiêu của trẻ sơ sinh được 
bú mẹ.  
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(11) 33238 
(21) 1-2012-01426 (51) 7 C12P  21/08 
(22) 22.10.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2010/053730 22.10.2010 (87) WO/2011/050262 28.04.2011 
(30) 12/605,094      23.10.2009 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, USA 
(72) GHAYUR, Tariq (US), MORGAN-LAPPE, Susan E. (US), REILLY, Edward B. (US), 

KINGSBURY, Gillian A. (GB), PHILLIPS, Andrew (GB), WANG, Jieyi (US), BELL, 
Randy L. (US), NORVELL, Suzanne M. (US), LI, Yingchun (CN), LIU, Junjian (CN), 
YING, Hua (US), LIU, Zhihong (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein liên kết, phương pháp sản xuất và dược phẩm chứa 

protein liên kết này 
(57)    Sáng chế đề cập đến protein liên kết đa hóa trị và đa đặc hiệu, phương pháp sản xuất 

chúng, và dược phẩm chứa chúng để sử dụng chúng trong chẩn đoán, ngăn ngừa và/hoặc 
điều trị bệnh viêm cấp tính và mạn tính, bệnh ung thư, và bệnh khác.  
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(11) 33239 
(21) 1-2012-01531 (51) 7 C01B  31/02,  33/025 
(22) 04.11.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2010/066800 04.11.2010 (87) WO2011/057938 19.05.2011 
(30) 09176045.4      16.11.2009 EP 
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) KARL, Alfons (DE), LANG, Jurgen Erwin (DE), RAULEDER, Hartwig (DE), 

FRINGS, Bodo (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình nhiệt phân hyđrat cacbon hoặc hỗn hợp hyđrat 

cacbon trong công nghiệp, sản phẩm nhiệt phân thu được từ 
quy trình này và quy trình sản xuất silic 

(57)    Sáng chế đề cập đến quy trình công nghiệp để nhiệt phân hyđrat cacbon hoặc hỗn hợp 
hyđrat cacbon bằng cách bổ sung cacbon vô định hình, và đề cập đến sản phẩm nhiệt 
phân thu được và đến việc sử dụng chúng, đặc biệt là làm chất khử trong quá trình sản 
xuất silic từ silic oxit và cacbon ở nhiệt độ cao.  
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(11) 33240 
(21) 1-2012-01556 (51) 7 A61K 31/00 
(22) 04.06.2012 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2012 
(75) Đặng Việt Hùng  (VN) 

Số 18, ngõ 32/47, An Dương, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
(54) Hỗn hợp có tác dụng điều trị bệnh tiểu đường, dược phẩm và 

thực phẩm chứa hỗn hợp này 
(57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp mới có nguồn gốc từ thực vật có tác dụng điều trị được 

bệnh tiểu đường một cách hiệu quả. Thành phần của hỗn hợp này bao gồm các chất 
chiết từ khoai lang (Ipomoea batanas), mướp đắng (Momordica charantia) và tỏi (Allium 
sativum). Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm và thực phẩm chứa hỗn hợp này.  
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(11) 33241 
(21) 1-2012-01621 (51) 7 G01N  33/53 
(22) 08.06.2012 (43) 25.04.2013 
(30) PI 2011004618 28.09.2011 MY 
(71) DNA LABORATORIES SDN BHD  (MY) 

B1-3 & B1-4, Block Plasma, UKM-MTDC Technology Centre, Universiti Kebangsaan 
Malaysia, 43650, Bangi, Selangor, Malaysia 

(72) WONG, Yong Wee (MY), THIEN, Chuk Kuen (MY) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kit dùng để chẩn đoán 
(57)     Sáng chế đề cập đến kit dùng để chẩn đoán gồm có nền có nhiều điểm rời rạc mà mỗi 

điểm được gắn với mẫu dò oligonucleotit dễ dàng lai hoá với các bản sao bổ sung trong 
mẫu để tạo thành cấu trúc lai hoá khi tiến hành lai hoá trong điều kiện định trước và bản 
sao bổ sung này được gắn với gốc thứ nhất, tuỳ ý cấu trúc lai hoá có thể phát ra tín hiệu 
thông qua gốc thứ nhất; khác biệt ở chỗ mẫu dò oligonucleotit trên mỗi điểm được sắp 
xếp theo cách cho phép tín hiệu thu được từ đó có thể đọc được dưới dạng chữ cái, các 
ký tự bằng số hoặc bằng chữ.  
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(21) 1-2012-01638 (51) 7 A23L  1/22,  1/00,  1/40 
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(86) PCT/EP2010/068725 02.12.2010 (87) WO 2011/069885 A1 16.06.2011 
(30) 09178781.2      11.12.2009 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) Bernd BUECKER (DE), Andreas MAYR (DE), Jean-Marie STEINMETZ (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chất cô đặc thực phẩm dạng hạt 
(57)     Sáng chế đề cập đến chất cô đặc thực phẩm dạng hạt ngon chứa 10 đến 65% trọng lượng 

muối, từ 1 đến 20% trọng lượng chiết xuất nấm men và từ 10 đến 50% trọng lượng bột, 
tinh bột hoặc hỗn hợp của chúng, trong đó chất cô đặc thực phẩm dạng hạt trong một 
trạng thái thủy tinh.  
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(72) Noboru IHARA (JP), Kazuhiro SASAO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống, phương pháp xử lý thông tin và vật ghi đọc được bởi 

máy tính 
(57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp xử lý thông tin, trong đó thiết bị phân tích 

lỗi (120) thu được thông tin liên quan đến trạng thái hoạt động của trung tâm dữ liệu, 
xác định thông tin liên quan đến việc khắc phục lỗi đối với trung tâm dữ liệu, dựa vào 
thông tin liên quan đến trạng thái hoạt động, và truyền thông tin liện quan đến việc khắc 
phục lỗi tới HMD (101, 1 04). HMD (101, 104) tổng hợp và thể hiện dữ liệu ảnh đồ họa 
máy tính để cung cấp chỉ dẫn về phương pháp khắc phục lỗi, với hình ảnh không gian 
thực, dựa vào thông tin liên quan đến việc khắc phục lỗi. Sau khi khắc phục lỗi theo chỉ 
dẫn được cung cấp bởi HMD (l01, 104), nêu thông tin liên quan đến trạng thái hoạt động 
của trung tâm dữ liệu mới thu được, thiết bị phân tích lỗi (120) mới xác định thông tin 
liên quan đến việc khắc phục lỗi đối với trung tâm dữ liệu dựa vào thông tin liên quan 
đến trạng thái hoạt động, và truyền thông tin này tới HMD (l01, 104).  
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(22) 13.12.2010 (43) 25.04.2013 
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(30) 0906023      14.12.2009 FR 
(71) SANOFI  (FR) 

54 rue La BoÐtie, F-75008 Paris, France 
(72) BARONI Marco (IT), BONO, Francoise (FR), DELBARY-GOSSART, Sandrine (FR), 

VERCESI, Valentina (IT) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất piperidin dị vòng/ngưng tụ-piperazinyl-1-alcanon 

hoặc pyrolidin dị vòng/ngưng tụ-piperazinyl-1-alcanon và 
dược phẩm chứa chúng 

 (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất piperidin dị vòng/ngưng  tụ-piperazinyl-1-alcanon hoặc 
pyrolidin dị vòng/ngưng tụ-piperazinyl-1-1alcanon có công thức chung (I), trong đó A, 
W, n, và R2 có nghĩa như được  xác định trong bản mô tả. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp điều chế các hợp chất này và dược phẩm chứa chúng.  
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(22) 04.11.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2010/066833 04.11.2010 (87) WO2011/057947 19.05.2011 
(30) 09176051.2      16.11.2009 EP 
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) KARL Alfons (DE), LANG Jurgen Erwin (DE), RAULEDER Hartwig (DE), FRINGS 

Bodo (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất silic và vật đúc graphit 
(57)      Sáng chế đề cập đến quy trình cải tiến để sản xuất silic, tốt hơn là silic loại dùng làm pin 

mặt trời, bằng cách sử dụng vật đúc graphit có độ tinh khiết cao, đặc biệt là các điện cực 
graphit, và đến quy trình sản xuất các vật đúc graphit này trong công nghiệp.  
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(75) DAVID TENG PONG  (HK) 

3409, Jardine House, 1 Connaught Place, Hong Kong SAR 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất các thanh được cắt theo 

chiều dài trong máy cán thép 
(57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất các thanh thép được cắt theo chiều dài để đáp 

ứng yêu cầu khách hàng. Phương pháp này bao gồm các bước tạo ra chiều dài liên tục 
của thanh thép từ máy cán cuộn, cắt chiều dài liên tục của thanh thép thành các chiều 
dài bằng với chiều dài của thanh theo yêu cầu khách hàng trong khi duy trì việc tạo ra 
chiều dài liên tục của thanh thép được tạo ra bởi máy cán cuộn, và bó các thanh  có 
chiều dài theo yêu cầu khách hàng để đưa ra khỏi máy cán bằng cách sử dụng một trong 
hai trạm bó được bố trí để tiếp nhận và bó các thanh đã được cắt.  
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3/04, C07K  16/18,  19/00,  14/71 
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61/381,846 10.09.2010 US 
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One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, United States of America 
(72) HU, Shaw-Fen, Sylvia (US), FOLTZ, Ian (CA), KING, Chadwick Terence (CA), LI, 

Yang (US), ARORA, Taruna (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Protein liên kết kháng nguyên của người liên kết với beta-

Klotho, thụ thể yếu tố sinh trưởng nguyên bào sợi (FGF) và 
phức hợp của chúng, dược phẩm chứa protein này và phương 
pháp tạo ra protein này 

 (57)   Sáng chế đề cập đến hợp phần và phương pháp liên quan đến hoặc có nguồn gốc từ 
protein liên kết kháng nguyên hoạt hoá sự phát tín hiệu được điều tiết bởi FGF21. Theo 
các phương án, protein liên kết kháng nguyên này liên kết đặc hiệu với (i) βưΚlôth; (ii) 
FGFR1c, FGFR2c, FGFR3c hoặc FGFR4; hoặc (iii) phức hợp chứa β-Klotho và một 
trong số FGFR1c, FGFR2c, FGFR3c và FGFR4. Theo một số phương án, protein liên 
kết kháng nguyên gây phát tín hiệu giống FGF21. Theo một số phương án, protein liên 
kết kháng nguyên là kháng thể người đầy đủ, kháng thể được làm tương thích với người , 
hoặc kháng thể khảm, mảnh liên kết và dẫn xuất của các kháng thể này, và polypeptit 
mà liên kết đặc hiệu với (i) β-Klotho; (ii) FGFR1c, FGFR2c, FGFR3c hoặc FGFR4; 
hoặc (iii) phức hợp chứa β-Klotho và một trong số FGFR1c, FGFR2c, FGFR3c và 
FGFR4. Các phương án khác đề cập đến axit nuclec mã hoá cho protein liên kết kháng 
nguyên, và mảnh và dẫn xuất của chúng, và polypeptit, tế bào chứa polynucleotit này,  
phương pháp tạo ra protein liên kết kháng nguyên này, và mảnh và dẫn xuất của chúng, 
và polypeptit, và phương pháp sử dụng protein liên kết kháng nguyên, mảnh và dẫn xuất 
của chúng, và polypeptit, bao gồm phương pháp điều trị hoặc chẩn đoán đối tượng mắc 
bệnh tiểu đường typ 2, bệnh béo phì, NASH, hội chứng chuyển hoá và các tình trạng 
bệnh hoặc rối loạn liên quan. 
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(11) 33248 
(21) 1-2012-01754 (51) 7 A61B  17/58,  17/60, A61F  2/00 
(22) 19.11.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2010/057344 19.11.2010 (87) WO 2011/063184 26.05.2011 
(30) 61/262,878 19.11.2009 US 

61/262,865 19.11.2009 US 
61/262,869 19.11.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.06.2012 
(71) DGIMED ORTHO, INC.  (US) 

12400 Whitewater, Suite 2010, Minnetonka, Minnesota 55343, United States of 
America 

(72) CORNEILLE, Patrick R. (US), PFAHNL, Andreas Carl (US), MCMAHAN, Mark A.  
(US), GRAHAM, Gary L.  (US), LING, Jeremy J.  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ khoan dùng để khoan xương 
(57)    Sáng chế đề cập đến bộ khoan dùng để khoan lỗ qua xương có que nội tuỷ được định vị 

trong đó. 
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(11) 33249 
(21) 1-2012-01773 (51) 7 C07C  405/00, A61K  31/5575, A61P  

27/06 
(22) 19.11.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2010/057494 19.11.2010 (87) WO/2011/063276 26.05.2011 
(30) 61/263,471       23.11.2009 US 
(71) ALLERGAN, INC.  (US) 

2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, United States of America 
(72) AMBRUS, Gyorgy, F. (US), KARAMI, Kiomars (SE), WU, Ke (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenyl-pent-1-enyl)-

xyclopentyl] -N-etyl-hept-5-enamit (bimatoprost) ở dạng tinh 
thể II dùng để điều trị các rối loạn liên quan đến chứng tăng 
nhãn áp và phương pháp điều chế hợp chất này 

(57)     Sáng chế đề xuất bimatoprost ở dạng tinh thể, được gọi là dạng tinh thể II. Dạng tinh thể 
này là dạng bền vững nhất của bimatoprost được biết đến cho đến nay. Ngoài ra, đã thấy 
rằng bimatoprost ở dạng tinh thể II dễ dàng được điều chế từ dạng tinh thể I.  
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(11) 33250 
(21) 1-2012-01816 (51) 7 A47J  45/07 
(22) 27.09.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2010/005888 27.09.2010 (87) WO 2012/003853 12.01.2012 
(30) 20 2010 012 194.9      05.07.2010 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2012 
(71) SILAG HANDEL AG  (DE) 

Liebig Str. 1-9, DE - 40764 Langenfeld  
(72) SCHULZ, Horst (DE), LAPAWA, Siegfried (DE) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Nắp đậy nồi áp suất 
(57)    Sáng chế đề cập đến nắp đậy cho nồi áp suất, trong đó mô-đun nắp đậy bên trên, bao 

gồm một đĩa giữ với một núm và một đĩa giữa, được cố định có thể tháo rời trên một 
hõm chứa van được bố trí ở trung tâm của nắp đậy miệng, mô-đun nắp đậy bên trên 
được gắn vào mô-đun nắp đậy bên đưới và có thể được tháo rời khỏi mô-đun nắp đậy 
bên dưới cùng với một cơ cấu chốt.  
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(11) 33251 
(21) 1-2012-01818 (51) 7 A23L  1/22,  1/40 
(22) 30.11.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2010/068491 30.11.2010 (87) WO 2011/076528 A1 30.06.2011 
(30) 09180754.5      24.12.2009 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) Chiharu INOUE (JP), Sabrina SILVA PAES (BR), Marion Esclarmonde PERRINE 

(FR), Alois Konrad POPP (DE), Winfried SAILER (DE), Pieter VERSLUIS (NL) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chất cô đặc thực phẩm có hương vị được đóng gói và quy trình 

điều chế chất cô đặc thực phẩm này 
(57)    Sáng chế đề xuất chất cô đặc thực phẩm có hương vị được đóng gói ở dạng gel, để điều 

chế nước súp, súp, nước sốt, nước thịt hoặc gia vị chứa: hệ tạo gel, pha chất lỏng chứa 
một polyol dạng lỏng, muối với lượng nằm trong khoảng từ 3% trọng lượng đến 30% 
trọng lượng, tính theo tổng trọng lượng chất cô đặc thực phẩm, trong đó polyol dạng 
lỏng có mặt với một lượng nằm trong khoảng từ 0,1% trọng lượng đến 80% trọng lượng, 
tính theo tổng trọng lượng chất cô đặc thực phẩm. Sáng chế cũng đề xuất quy trình điều 
chế chất cô đặc thực phẩm này.  
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(11) 33252 
(21) 1-2012-01826 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/437, A61P  

35/00 
(22) 17.11.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2010/006994 17.11.2010 (87) WO 2011/063908 03.06.2011 
(30) 09075535.6      30.11.2009 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.03.2013 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Germany 
(72) SCHULZE, Volker (DE), KOPPITZ, Marcus (DE), KOSEMUND, Dirk (DE), 

SCHIROK, Hartmut (DE), BADER, Benjamin (DE), LIENAU, Philip (DE), 
WENGNER, Antje, Margret (DE), BRIEM, Hans (DE), HOLTON, Simon (GB), 
SIEMEISTER, Gerhard (DE), PRECHTL, Stefan (DE), BOMER, Ulf (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất triazolopyridin, phương pháp điều chế và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
 (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất triazolopyridin có công thức chung (I), là chất ức chế thoi 

đơn cực 1 kinaza (Monopolar spindle 1 - Mps- 1 hoặc tyrosine threonine kinase - TTK):  
 
 

  
 

công thức (I) 
trong đó R1, R2, R3, R4 và R5 có nghĩa như được xác định trong bản mô tả, phương pháp 
điều chế hợp chất này, dược phẩm và tổ hợp chứa hợp chất này. Hợp chất này hữu dụng 
để bào chế dược phẩm dùng để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh về tăng sinh. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến hợp chất trung gian hữu dụng để điều chế hợp chất nêu trên.  
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(11) 33253 
(21) 1-2012-01847 (51) 7 C03C  19/00, G11B  5/84,  5/73 
(22) 27.06.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 2011-226946 14.10.2011 JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 
(72) Minoru TAMADA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nền thủy tinh dùng làm phương tiện ghi từ tính và phương tiện 

ghi từ tính làm từ nền thủy tinh này 
(57)    Sáng chế đề cập đến nền thủy tinh dùng làm phương tiện ghi từ tính, trong đó trên toàn 

bộ bề mặt vùng ghi/tái tạo, mức biến thiên độ vi gợn sóng nằm trong một phạm vi nhất 
định. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương tiện ghi từ tính làm từ nền thủy tinh 
dùng làm phương tiện ghi từ tính này.  
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(11) 33254 
(21) 1-2012-01895 (51) 7 A61K  31/205, A61P  9/14, A61K  

31/7048 
(22) 07.02.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/IB2011/000200  07.02.2011 (87) WO 2011/095882  11.08.2011 
(30) 10152363.7 02.02.2010 EP 

61/322,532 09.04.2010 US 
(71) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.  (IT) 

Viale Shakespeare, 47, I-00144 Rome, Italy 
(72) Mohamed Ashraf VIRMANI (IT), Aleardo KOVERECH (IT) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm chứa hoạt chất L-carnitin hoặc propionyl L-

carnitin để phòng ngừa hoặc điều trị bệnh suy tĩnh mạch mạn 
tính 

 (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm  chứa các hoạt chất L- carnitin hoặc propionyl L-carnitin, 
troxerutin, diosmin và hesperidin có thể dùng để phòng ngừa và/hoặc điều trị bệnh tĩnh 
mạch mạn tính.  
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(11) 33255 
(21) 1-2012-01941 (51) 7 A01N  25/04,  59/14, A61K  31/69,  

31/695 
(22) 08.12.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/NL2010/050831 08.12.2010 (87) WO 2011/071379 16.06.2011 
(30) 2202/CHE/2009      09.12.2009 IN 
(71) BARLAA B.V.  (NL) 

Herengracht 40 - 42, 1398 AB Muiden, Netherlands 
(72) LAANE, Henk Maarten (NL), WITTERLAND, Walter Ferdinand (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần chứa axit silixic và axit boric dạng vi keo, phương 

pháp điều chế và dung dịch chứa hợp phần này 
(57)     Sáng chế đề xuất hợp phần chứa dung dịch gốc nước được axit hoá gồm (1) axit silixic vi 

keo, (2) axit boric, và (3) chất phụ gia thấm hút nước, có giá trị pH bằng hoặc nhỏ hơn 1, 
trong đó axit silixic vi keo có kích thước hạt nằm trong khoảng từ 1 đến 8nm, cụ thể là 
nằm trong khoảng từ 1,5 đến 6nm. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế và 
sản phẩm hạt chứa (1) axit silixic vi keo, (2) axit boric, và (3) chất phụ gia thấm hút 
nước, và trong đó ít nhất 90% hạt trong sản phẩm hạt có kích thước hạt nằm trong 
khoảng từ 0,3 đến 5μm.  
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(11) 33256 
(21) 1-2012-01964 (51) 7 C07D  265/08, A61K  31/535,  

31/5355, C07D  413/12 
(22) 06.12.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2010/068912 06.12.2010 (87) WO/2011/069934 16.06.2011 
(30) 09178983.4      11.12.2009  EP 
(71) 1. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
2. SIENA BIOTECH S.P.A.  (IT) 
Strada del Petriccio e Belriguardo, 35 I-53100 Siena, Italia 

(72) BANNER, David (GB), GUBA, Wolfgang (DE), HILPERT, Hans (CH), MAUSER, 
Harald (DE), MAYWEG, Alexander, V. (DE), NARQUIZIAN, Robert (FR), 
PINARD, Emmanuel (FR), POWER, Eoin (IE), ROGERS-EVANS, Mark (GB), 
WOLTERING, Thomas (DE), WOSTL, Wolfgang (DE) 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hợp chất 2-amino-5,5-diflo-5,6-dihydro-4H-oxazin làm các chất 

ức chế beta-secretaza 1 và/hoặc beta-secretaza 2, quy trình 
điều chế và dược phẩm chứa chúng 

(57)    Sáng chế đề cập đến các dẫn xuất 2-amino-5,5-diflo-5,6-dihydro-4H- [1,3]oxazin-4-yl)-
phenyl]-amit có công thức I  
  

 
 
có hoạt tính ức chế Beta-secretaza 1 và/hoặc Beta-secretaza 2, quy trình điều chế chúng 
và các dược  phẩm chứa chúng. Các hợp chất có hoạt tính theo sáng chế là hữu ích để 
điều trị  và/hoặc phòng ngừa các bệnh, ví dụ bệnh Alzheimer và bệnh đái tháo đường 
typ 2.  
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(11) 33257 
(21) 1-2012-02007 (51) 7 A61K  8/44,  31/198, A61P  17/00, 

A61Q  19/02, C07C  233/69,  233/83,  
235/52 

(22) 16.12.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2010/072689    16.12.2010 (87) WO 2011/074643 23.06.2011 
(30) 2009-285001    16.12.2009  JP 
(71) POLA CHEMICAL INDUSTRIES INC.  (JP) 

6-48, Yayoi-cho, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 422-8009, Japan 
(72) SAITOH, Yuko (JP), KONDO, Chihiro (JP), YAMASAKI, Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm ngăn ngừa hoặc làm  giảm quá trình nhiễm sắc tố 
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng ngoài da có thể sử dụng để ngăn ngừa hoặc làm 

giảm quá trình nhiễm sắc tố. Để đạt được mục đích này, sáng chế đề xuất chế phẩm 
ngăn ngừa hoặc làm giảm quá trình nhiễm sắc tố chứa hợp chất có công thức chung (1) 
dưới đây, chất đồng phân của nó, và/hoặc muối dược dụng của nó, và chế phẩm dùng 
ngoài da chứa chế phẩm ngăn ngừa hoặc làm giảm quá trình nhiễm sắc tố này làm thành 
phần:  
 
 

  
 
 

[trong đó R1 là nhóm thơm không được thế hoặc nhóm thơm có phần tử thế bất kỳ; R2 là 
nguyên tử hydro, nhóm alkyl mạch thẳng hoặc mạch nhánh có nhiều nguyên tử cacbon 
hoặc có từ 1 đến 4 nguyên tử cacbon, hoặc nhóm axyl có mạch alkyl thẳng hoặc nhánh 
có nhiều nguyên tử cacbon hoặc có từ 1 đến 4 nguyên tử cacbon, và R3 là nguyên tử 
hydro hoặc nhóm alkyl mạch thẳng hoặc mạch nhánh có nhiều nguyên tử cacbon hoặc 
có từ 1 đến 4 nguyên tử cacbon.]  
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(11) 33258 
(21) 1-2012-02022 (51) 7 C11D  3/386, C12N  15/00,  5/00, 

9/42 
(22) 24.11.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2010/007123 24.11.2010 (87) WO/2011/085747 21.07.2011 
(30) 61/294,684      13.01.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.07.2012 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) KENSCH, OLIVER (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Biến thể mananaza được cải biến, phương pháp điều chế 

mananaza được cải biến này và chế phẩm chứa nó 
(57)     Sáng chế đề cập đến biến thể mananaza có trình tự axit amin thay đổi so với trình tự axit 

amin của mananaza gốc/kiểu dại từ Trichoderma reesei và có một hoặc nhiều tính chất 
có lợi như độ ổn định nhiệt; profin hoạt tính/nhiệt độ; profin hoạt tính/pH; hoạt tính đặc 
hiệu; và độ mẫn cảm với proteaza/pH được cải thiện. Biến thể mananaza hữu dụng và 
được sử dụng trong các quy trình sản xuất và/hoặc chế biến lên men rượu, để chiết cà 
phê và chế biến bã cà phê, làm chất bổ sung vào thực phẩm và thức ăn, để tẩy trắng bột 
giấy có sự trợ giúp của enzym, làm chất tẩy trắng và/hoặc chất rũ hồ trong ngành công 
nghiệp dệt, để kích thích phun khí và dầu nhờ đứt gãy thủy lực, làm chất tẩy rửa, làm 
thành phần nướng bánh, để loại bỏ màng sinh học và trong hệ phân phối, để chế biến hạt 
ngũ cốc hoặc để chế biến tài nguyên có thể tái tạo nhằm mục đích sản xuất nhiên liệu 
sinh học, và trong các ngành công nghiệp dệt, khoan dầu, làm sạch, giặt là, tẩy rửa và 
chế biến xơ xenluloza.  
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(11) 33259 
(21) 1-2012-02046 (51) 7 B29C  47/40,  47/10,  47/60,  47/76 
(22) 13.12.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2010/069470 13.12.2010 (87) WO 2011/073121 23.06.2011 
(30) 10 2009 059 072.2      18.12.2009 DE 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Germany 
(72) KIRCHHOFF, Jorg (DE), KONIG, Thomas (DE), BIERDEL, Michael (DE), 

LIESENFELDER, Ulrich (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chi tiết vít để ép đùn các chế phẩm đàn hồi nhớt và quy trình 

ép đùn các chế phẩm này 
 (57)    Sáng chế đề cập đến chi tiết vít mới cho các máy tiện ren nhiều trục có profin quay cùng 

hướng theo cặp và các biên dạng vít tiếp xúc hoàn toàn theo cặp, Chi tiết vít này được sử 
đụng trong các máy tiện ren nhiều trục và quy trình ép đùn các chế phẩm đàn hồi nhớt.  
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(11) 33260 
(21) 1-2012-02067 (51) 7 B27C  3/00,  3/04, B23B  39/06,  

39/16,  47/28 
(22) 13.12.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2010/059991 13.12.2010 (87) WO 2011/084365 14.07.2011 
(30) 12/640,031      17.12.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.07.2012 
(75) STUKULS, ALFRED  (US) 

No. 97 Marion street, Apartment 1, Brookline, Massachusetts 02446, United States of 
America 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Thiết bị tạo lỗ rỗng có thể điều chỉnh được 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị khoan lỗ rỗng (10), trong đó bàn máy (14) chuyển động qua 

lại (22) so với đế (12). Đe (16) được cố định so với đế (12) và giữ phôi (2) trên mặt 
nghiêng (102) ở một góc cần thiết so với lỗ rỗng (4). Trục khoan (18) với mũi khoan 
(30) được cố định so với bàn máy (14). Sau khi phôi (2) được gắn với đe (16), bàn máy 
được di chuyển để khoan lỗ rỗng. Theo cách khác, trục thứ hai (20) ở phía đối diện của 
đe (16) khoan sơ lỗ rỗng (4) khi bàn máy (14) được di chuyển trước tiên đến vị trí khoan 
sơ (28). Trục khoan (l8) được cho hoạt động hoặc không hoạt động bởi cơ cấu chốt (44). 
Trục khoan (18) được gắn vào ray (40), ray này được gắn trượt được vào bàn máy (14) 
sao cho ray (40) có thể trượt vuông góc (42) nhờ đó điều chỉnh khoảng cách giữa các lỗ 
rỗng (4).  
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(11) 33261 
(21) 1-2012-02089 (51) 7 B24D  11/00, B23K  35/26, B24D  

3/00,  3/06, C22C  13/00,  38/00,  
38/34,  38/54, B24B  27/06, C21D  
8/06,  9/24,  9/52 

(22) 14.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/063603   14.06.2011 (87) WO 2011/158834 22.12.2011 
(30) 2010-136249   15.06.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2012 
(71) NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
(72) MORITA, Mitsuru (JP), TARUI, Toshimi (JP), SAKAMOTO, Hiroaki (JP), 

YASHIRO, Hirokatsu (JP), KOSAKA, Makoto (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dây cưa 
(57)     Sáng chế đề cập đến dây cưa bao gồm dây thép (11) có tao dây thép (11a) với thành 

phần định trước, chất mài mòn (13) được gắn chắc vào dây thép (11) bởi phần gắn kết 
(12), và hợp chất liên kim loại (15) trên mặt tiếp xúc giữa chất mài mòn (13) và phần 
gắn kết (12). Độ bền kéo của dây thép (11) là 3500 MPa hoặc lớn hơn, và phần gắn kết 
(12) bao gồm chất hàn gốc Sn chứa Zn hoặc Ag.  
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(11) 33262 
(21) 1-2012-02107 (51) 7 G03G  15/08, F16C  13/00 
(22) 19.07.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 2011-222252 06.10.2011 JP 
(71) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

6-9, Wakinohama-cho 3 -chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 
(72) Kenichi KURODA (JP), Akihiko KAWATANI (JP), Masakazu TANAKA (JP), 

Yoshihisa MIZUMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Con lăn hiện ảnh 
(57)     Sáng chế đề cập đến con lăn hiện ảnh, cụ thể được sử dụng trong thiết bị tạo ảnh có thiết 

kế độ bền cao và không có sự rò rỉ mực in ngay cả sau khi tạo thành số lượng ảnh định 
trước. Mỗi vùng đầu đối diện (5a) của bề mặt chu vi ngoài (5) của thân con lăn (2) của 
con lăn hiện ảnh (1) được giữ tương ứng tiếp xúc trượt với bộ phận gắn có hệ số ma sát μ 
không lớn hơn 0,15.  
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(11) 33263 
(21) 1-2012-02108 (51) 7 H04N  13/00, G09G  3/36 
(22) 21.01.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2011/050851 21.01.2011 (87) WO/2011/089232 28.07.2011 
(30) 10151400.8      22.01.2010 EP 
(71) ADVANCED DIGITAL BROADCAST S.A.  (CH) 

Avenue de Tournay 7, CH-1292 Chambesy, Switzerland 
(72) Jacek PACZKOWSKI (PL), Pawel BLONSKI (PL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ điều khiển ma trận hiển thị lập thể, phương pháp điều khiển 

ma trận hiển thị, bộ phận hiển thị và vật ghi đọc được trên 
máy tính 

(57)     Sáng chế đề xuất  bộ điều khiển ma trận hiển thị được tạo cấu trúc để điều khiển ma trận 
hiển thị (206, 308) để hiển thị các khung của tín hiệu viđeo nguồn, bộ điều khiển này 
bao gồm giao diện đầu vào (203, 204) được tạo cấu trúc để cung cấp cho mỗi khung cần 
được hiển thị thông tin khác biệt khung, các điểm ảnh thay đổi xác định, các giá trị của 
chúng thay đổi giữa khung cần được hiển thị và khung đang được hiển thị, bộ cân bằng 
độ sáng (210) được tạo cấu trúc để điều khiển sự hiển thị của khung như để cân bằng 
mức cảm nhận của người xem về độ sáng theo mức định trước cho mỗi khung cần được 
hiển thị tùy thuộc vào thông tin khác biệt khung, và mạch điều khiển ma trận (205, 307) 
được tạo cấu trúc để nhận thông tin khác biệt khung và để điều khiển ma trận hiển thị 
(206, 308) hiển thị khung cần được hiển thị bằng cách chỉ vẽ lại các điểm ảnh thay đổi.  
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(11) 33264 
(21) 1-2012-02123 (51) 7 A61F  9/06, B23K  9/32, F16D  1/06 
(22) 20.07.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 10-2011-0098926 29.09.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2012 
(75) 1. PARK, HAN-CHUL  (KR) 

255-1209 Siji Dongseo town A.P.T, 41 Shinmae-ro, Suseong-gu, Daegu, Republic of 
Korea 
2. PARK CHANG EUNG  (KR) 
255-1209 Siji Dongseo town A.P.T, 41 Shinmae-ro, Suseong-gu, Daegu, Republic of 
Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Mũ hàn 
(57)     Sáng chế đề cập đến mũ hàn sử dụng cho thợ hàn để bảo vệ thợ hàn khỏi các tia sáng và 

khí có hại phát sinh trong quá trình hàn. Mũ hàn bao gồm phần cấp khí (10) bố trí tại 
phần trên của mũ hàn sao cho cấp khí bên ngoài vào mặt của thợ hàn, và bộ phận đệm 
kín (21) có bộ lọc (24) được lắp bên trong bộ phận đệm kín (21) này để xả khí thở ra 
của thợ hàn trong khi cho phép thợ hàn hít thở khí đã được lọc.  
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(11) 33265 
(21) 1-2012-02132 (51) 7 C07D  213/73 
(22) 20.01.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/050996   20.01.2011 (87) WO/2011/090122 28.07.2011 
(30) 2010-010890   21.01.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2012 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.  (JP) 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 5500002, Japan 
(72) OKADA TAKASHI (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình sản xuất 2-amino-4-(triflometyl)pyridin 
(57)   Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất 2-amino-4-(triflometyl)pyridin. Cụ thể là, sáng 

chế đề cập đến quy trình sản xuất hợp chất có công thức (I) hoặc muối của nó:  
 

  
 
 
(trong công thức này, X1 là nguyên tử clo hoặc nguyên tử brom), bao gồm bước cho hợp 
chất có công thức (II):  
 
 

  
 
 
(trong công thức này, mỗi X1 và X2 độc lập là nguyên tử clo hoặc nguyên tử brom) phản 
ứng với amoniac có mặt ete ưa nước; và cũng đề cập đến quy trình sản xuất 2- amino-4-
(triflometyl)pyridin hoặc muối của nó, trong đó quy trình này bao gồm bước cho hợp 
chất có công thức (I) như được tạo ra bởi quy trình trên đây qua bước khử halogen hóa.  
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(11) 33266 
(21) 1-2012-02151 (51) 7 A61K  35/00 
(22) 23.07.2012 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2012 
(75) Phạm Văn Vượng  (VN) 

H10/11, K236, Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
(54) Hợp chất natri 3,5 - dimetoxy -4-0-alpha-L-rhamnosyl-benzoat 

và phương pháp tách chiết hợp chất này từ cây đơn kim (BIDENS 
PILOSA L.,) 

 (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất natri 3,5-dimetoxy-4-0-α-L-rhamnosyl- benzoat được tách 
chiết từ cây đơn kim (Bidens pilosa L.,). Hợp chất này có tác dụng chống oxi hóa (sàng 
lọc các gốc tự do, ức chế quá trình peroxit hóa màng tế bào), do đó có thể được sử dụng 
trong việc phòng và điều trị các bệnh liên quan đến tim mạch, tiểu đường, viêm gan và 
ung thư. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tách chiết hợp chất này từ cây 
đơn kim nêu trên.  
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(11) 33267 
(21) 1-2012-02176 (51) 7 A61K  31/337 
(62) 1-2009-02757   
(22) 06.06.2008 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/FR2008/000766 06.06.2008 (87) WO 2009/004188 08.01.2009 
(30) 0704095      08.06.2007 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2009 
(71) AVENTIS PHARMA S.A.  (FR) 

20 Avenue Raymond Aron, F-92160 Antony, France 
(72) AUTHELIN, Jean-RenÐ (FR), DIDIER, Eric (FR), FOUQUE, Elie  (FR), NAKACH, 

Mostafa  (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Quy trình điều chế dung dịch chứa doxetaxel trong 

polysorbat 80 
(57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế dung dịch chứa doxetaxel trong dung môi hữu 

cơ, hỗn hợp của nó với polysorbat 80 và đến quy trình làm bay hơi dung môi này.  
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(11) 33268 
(21) 1-2012-02189 (51) 7 A23K  1/18,  1/16 
(22) 28.12.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2010/073799    28.12.2010 (87) WO 2011/081208 07.07.2011 
(30) 2009-296873    28.12.2009   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2012 
(71) KANEKA CORPORATION  (JP) 

2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8288, Japan 
(72) KUBO, Hiroshi (JP), KITANO, Mitsuaki (JP), FUJII, Kenji (JP), TANI, Shinichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thịt lợn có hàm lượng vitamin E được gia tăng, phương pháp 

sản xuất thịt lợn có hàm lượng vitamin E được gia tăng và 
thức ăn cho lợn để đạt được mục đích này 

(57)    Sáng chế đề xuất thức ăn dành cho lợn chứa coenzym Q10 với lượng không nhỏ hơn 
0,002% trọng lượng, và phương pháp gia tăng hàm lượng vitamin E của thịt lợn hoặc 
phương pháp nâng cao chất lượng thịt, và phương pháp sản xuất thịt lợn có hàm lượng 
vitamin E được gia tăng và thịt lợn có hàm lượng vitamin E được gia tăng, mà bao gồm 
việc nuôi lợn bằng thức ăn này. Thức ăn theo sáng chế tốt hơn là được cung cấp trong 
thời gian từ ít nhất một tuần trước khi giết thịt cho đến khi giết thịt. Theo sáng chế, có 
thể thu được thịt lợn có chất lượng thịt được nâng cao chứa vitamin E với lượng không 
nhỏ hơn 1 mg trong 100g phần mỡ thịt lợn.  
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(11) 33269 
(21) 1-2012-02201 (51) 7 C07D  275/02, A61P  3/10, C07D  

417/12, A61K  31/425,  31/427,  
31/4439,  31/506, C07D  417/14 

(22) 24.12.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2010/073464  24.12.2010 (87) WO/2011/078371 30.06.2011 
(30) 2009-295855      25.12.2009 JP 

2010-043420      26.02.2010 JP 
(71) MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.  (JP) 

7, Yotsuya 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1608515, Japan 
(72) OKANO, Akihiro (JP), KOSUGA, Naoto (JP), OHKOUCHI, Munetaka (JP), HOTTA, 

Daido (JP), MAKABE, Muneyoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất 3-hydroxy-5-arylisothiazol và dược phẩm chứa hợp 

chất này 
(57)    Sáng chế đề xuất dược phẩm hoạt hóa thụ thể liên kết protein G 40 (G protein-coupled 

receptor 40: GPR40) chứa hoạt chất là hợp chất có tác dụng chủ vận GPR40, muối của 
hợp chất này, solvat của muối hoặc hợp chất này, hoặc chất tương tự, cụ thể là, dược 
phẩm lợi tiết insulin và dược phẩm dùng điều trị dự phòng và/hoặc điều trị bệnh đái tháo 
đường, chứng béo phì, hoặc các bệnh khác. Hơp chất theo sáng chế là hợp chất có công 
thức (I) :  
  

 
 
 
(trong đó n là 0 đến 2; p là 0 đến 4; j là.0 đến 3; k là 0 đến 2; vòng A là nhóm aryl tùy ý 
được thế bằng L hoặc nhóm dị vòng tùy ý được thế bằng L; vòng B là vòng benzen, 
vòng pyridin, hoặc vòng pyrimidin; X là O, S, -NR7-; và Rl đến R7 là nhóm xác định), 
muối của hợp chất này, hoặc solvat của muối hoặc hợp chất này.  
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(21) 1-2012-02204 (51) 7 G09G  3/36, H04N  7/26,  7/36 
(22) 21.01.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2011/050845 21.01.2011 (87) WO/2011/089229 28.07.2011 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp mã hóa tín hiệu viđeo dạng số lập thể, bộ mã hóa 

tín hiệu viđeo dạng số và vật ghi đọc được bởi máy tính 
(57)    Sáng chế  đề xuất phương pháp mã hoá và bộ mã hoá tín hiệu viđeo dạng số. Tín hiệu 

viđeo dạng số bao gồm một dãy các khung, trong đó mỗi khung viđeo trong dãy khác 
với khung trước trong dãy theo số lượng điểm ảnh không lớn hơn lượng ngưỡng điểm 
ảnh cực đại định trước. Theo một phương án của sáng chế  đề xuất phương pháp mã hóa 
tín hiệu viđeo dạng số bao gồm các bước nhận khung tham chiếu, nhận khung nguồn 
của tín hiệu viđeo nguồn, tạo ra khung đã được mã hóa dựa trên những khác biệt giữa 
khung nguồn và khung tham chiếu, trong đó bước tạo ra khung đã được mã hóa bao 
gồm các bước xác định lượng ngưỡng điểm ảnh cực đại, so sánh khung tham chiếu với 
khung nguồn và lựa chọn số lượng điểm ảnh trong số các điểm ảnh khác biệt giữa khung 
tham chiếu và khung nguồn, số lượng đảêm ảnh được lựa chọn không lớn hơn lượng 
ngưỡng điếm ảnh cực đại, thay đổi các giá trị của các điểm ảnh được lựa chọn của 
khung tham chiếu thành các giá trị của các điểm ảnh tương ứng của khung nguồn để dưa 
ra khung tham chiếu cho khung nguồn tiếp theo và dưa ra khung đã được mã hóa xác 
định các điểm ảnh đã được thay đổi trong khung tham chiếu.  
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(72) HELMRICH Andreas (DE), KOPP Andreas (DE), YILDIRIM Keyfo (DE), 
BAUMGARTEN Torsten (DE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp nối hai bộ phận bằng cách hàn 
(57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp nối hai bộ phận cấu thành bằng cách hàn TIG, các bộ 

phận cấu thành làm bằng hợp kim thép tôi cứng trong không khí và, cụ thể là, bằng vật 
liệu T23 hoặc T24. Mối nối được tạo ra giữa các bộ phận cấu thành cần được nối, mối 
nối sẽ mở rộng, cụ thể là, từ bên trong về phía bên ngoài. Trước hết, lớp nền được hàn ở 
khu vực bên trong. Sau đó, lớp điền đầy nối lớp nền được hàn, khiến cho mối nối được 
lấp đầy ít nhất bằng 90%. Cuối cùng, lớp phủ được hàn lên lớp điền đầy, nhờ đó các 
tham số hàn được định trước theo cách sao cho nhiệt độ trong khoảng nhiệt độ tối ưu 
được điều chỉnh ở phần bên trong ở khu vực lớp nền.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kim khâu 
(57)    Sáng chế đề xuất kim khâu, trong đó kim khâu này có các hiệu quả chưa có trước đây 

phần lồi lõm được tạo ra cho các phần bên trái và bên phải của vị trí đầu xa của thân kim 
(1) và các phần mép của phần lồi lõm được tạo kết cấu dạng các lưỡi nhỏ (6,7).  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý nguyên liệu sinh khối 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nguyên liệu sinh khối (ví dụ, nguyên liệu sinh 

khối thực vật, sinh khối động vật, và sinh khối chất thải đô thị) để sản xuất các sản phẩm 
trung gian và sản phẩm hữu ích, như là năng lượng, nhiên liệu, thực phẩm hoặc nguyên 
liệu. Ví dụ, phương pháp theo sáng chế có thể sử dụng các nguyên liệu, như là nguyên 
liệu xenluloza và/hoặc lignoxenluloza, để sản xuất sản phẩm trung gian hoặc sản phẩm, 
ví dụ, bằng quá trình lên men.  
 

  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
105 

(11) 33274 
(21) 1-2012-02286 (51) 7 A61B 5/04, 5/0408, G06F 19/00, 

H04B 13/00 
(22) 28.01.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/023013 28.01.2011 (87) WO/2011/094606 04.08.2011 
(30) 61/300,435      01.02.2010 US 

61/378,878      31.08.2010 US 
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(72) Mark ZDEBLICK (US), James HUTCHISON (US), Lawrence ARNE (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống tập hợp dữ liệu và phương pháp phát hiện tín hiệu 
(57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tập hợp dữ liệu có các điện cực thứ nhất và thứ hai. Điện cực 

thử nhất được ghép với bề mặt được quan tâm, và điện cực thứ hai được ghép với "các 
thứ khác" hoặc "không khí". Điện cực thứ nhất được chắn khỏi điện cực thứ hai, và khỏi 
hầu hết các nguồn điện dung ký sinh bằng tấm chắn mà được điều khiển bởi bộ điều chủ 
động mà điều khiển tấm chắn để theo dõi, và làm thích ứng một cách lý tưởng với điện 
áp tức thời của điện cực. Điện cực thứ hai cũng được chắn theo cách tương tự khỏi  hầu 
hết các nguồn điện dung ký sinh. Các tấm chắn này cũng giúp giới hạn phạm vi RFI từ 
thiết bị điện tử ghép với một trong các điện cực. Theo cách này, thiết bị cảm biến thu 
được tỷ lệ tín hiệu-nhiễu tốt hơn đáng kể ở các dải tần số được quan tâm.  
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(PH), LOSANTAS, Jose Lorenzo L. (PH) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống truyền thông tin liên lạc giữa các 

thuê bao mạng 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống  truyền thông tin liên lạc giữa các thuê 

bao mạng, hệ thống theo sáng chế bao gồm ít nhất một máy tính chủ được kết nối mạng, 
ít nhất một cơ sở dữ liệu được gắn với máy tính chủ, nhiều thiết bị đầu cuối của thuê bao 
được kết nối mạng trong đó, mỗi thiết bị đầu cuối của thuê bao được cấu hình để gửi 
thông tin liên lạc được kết hợp với thuê bao đăng ký tới máy tính chủ đáp ứng với yêu 
cầu bởi thuê bao nêu trên;  trong đó, yêu cầu làm cho thiết bị đầu cuối của thuê bao đăng 
ký để soạn thông tin liên lạc vào đối tượng danh thiếp điện tử có một hoặc nhiều trường 
văn bản và ánh xạ một hoặc nhiều trường văn bản của danh thiếp điện tử tới một hoặc 
nhiều thuộc tính của đối tượng được chứa trong đối tượng danh thiếp điện tử và truyền 
đối tượng danh thiếp điện tử tới máy tính chủ để lưu trong cơ sở dữ liệu.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cây chịu được saflufenaxil và phương pháp kiểm soát cỏ dại 
(57)    Sáng chế đề xuất cây chịu được thuốc diệt cỏ chứa saflufenaxil. Sáng chế cũng đề xuất 

phương  pháp kiểm soát sự sinh trưởng của cỏ dại bằng cách sử dụng saflufenaxil cho 
khu vực trồng cây chịu được saflufenaxil theo sáng chế. Cây theo sáng chế biểu hiện 
polypeptit sắc tố tế bào P450, mà sự biểu hiện này làm cho cây có khả năng chịu được 
saflufenaxil.  
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(US), SMITH, Jesse J. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thể liên hợp fumarat - axit béo và dược phẩm chứa chúng 
(57)     Sáng chế đề xuất thể liên hợp fumarat - axit béo; dược phẩm chứa một lượng hữu hiệu 

thể liên hợp này; và phương pháp điều trị hoặc phòng ngừa bệnh ung thư, rối loạn 
chuyển hóa hoặc rối loạn thoái hóa thần kinh, phương pháp này bao gồm việc cho người 
bệnh dùng một lượng hữu hiệu thể liên hợp theo sáng chế.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất ức chế virut flaviviridae và dược phẩm chứa nó 
(57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I và muối, este dược dụng của chúng. Hợp 

chất theo sáng chế và dược phẩm chứa hợp chất này được dùng trong việc điều trị bệnh 
nhiễm trùng virut Flaviviridae, đặc biệt là bệnh viêm gan C. 

 
   
 

  
Công thức I 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
110 

(11) 33279 
(21) 1-2012-02386 (51) 7 A01N  43/56, A61K  31/415 
(22) 11.02.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/024618 11.02.2011 (87) WO 2011/100607 18.08.2011 
(30) 61/303,481 11.02.2010 US 

61/430,521 06.01.2011 US 
(71) VANDERBILT UNIVERSITY  (US) 

305 Kirkland Hall, Nashville, Tennessee 37240, United States of America 
(72) CONN, P., Jeffrey (US), LINDSLEY, Craig, W. (US), HOPKINS, Corey, R (US), 

NISWENDER, Colleen, M. (US), GOGLIOTTI, Rocco, D. (US), SALOVICH, James, 
M. (US), ENGERS, Darren, W. (US), CHEUNG, Yiu-Yin (GB) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrazolopyridin, pyrazolopyrazin, 

pyrazolopyrimidin, pyrazolothiophen và pyrazolothiazol 
dùng làm chất tăng cường hiệu lực dị cấu của thụ thể 
glutamat hướng chuyển hóa (mGluR4) và dược phẩm chứa 
chúng 

 (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrazolopyridin, pyrazolopyrazin, pyrazolopyrimidin, 
pyrazolothiophen và pyrazolothiazol mà có tác dụng dùng làm chất tăng tiềm lực biến 
cấu/các chất điều biến biến cấu dương tính của thụ thể hướng chuyển hoá glutamat loại 
phụ 4 (mGluR4); các phương pháp tổng hợp để sản xuất các hợp chất; dược phẩm chứa 
các hợp chất này và các phương pháp sử dụng các hợp chất.  
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(54) Thức ăn chăn nuôi động vật chứa chất chuyển hóa có nguồn 

gốc từ chủng vi khuẩn probiotic 
(57)    Sáng chế này đề cập đến thức ăn chăn nuôi động vật thủy sản chứa chất chuyển hóa có 

nguồn gốc từ probiotic LAB. Do đó, thức ăn này rất thích hợp để sử dụng làm thức ăn 
chăn nuôi động vật thủy sản.  
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CASSAYRE, JÐr«me, Yves (FR) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hỗn hợp thuốc trừ sâu chứa dẫn xuất isoxazolin và chất diệt 

côn trùng hoặc tác nhân sinh học diệt giun tròn 
(57)    Sáng chế đề cập đến các hỗn hợp trừ sâu bao gồm thành phần A và thành phần B, trong 

đó thành phần A là hợp chất có công thức I  
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(72) LEE, Tammy  (US), MIN, Jung-Hye (KR), KIM, Il-Koo (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã viđeo 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa viđeo bằng cách sử dụng lọc tách khối, 

phương pháp này bao gồm bước xác dịnh các đơn vị mã hóa của độ sâu mã hóa và chế 
độ mã hóa cho các đơn vị mã hóa của đơn vị mã hóa cực đại bằng cách mã hóa dự đoán 
các đơn vị mã hóa của đơn vị mã hóa cực đại dựa trên ít nhất một dự đoán đơn vị và biến 
đổi các đơn vị mã hóa dựa trên ít nhất một đơn vị biến đổi và thực hiện lọc tách khối dữ 
liệu viđêo đang được biến đổi ngược sang miền không gian theo các đơn vị mã hoá, khi 
xem xét chế độ mã hóa xác định của các đơn vị mã hóa.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất xyclopropyl benzamit ở dạng tinh thể và dược phẩm 

chứa dẫn xuất này 
(57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), 4-{(1S, 2S)-2-[(4- xyclobutylpiperazin- 1 

-yl)cacbonyl] -xyclopropyl } -benzamit, ở dạng tinh thể :  
 

 
 
dược  phẩm chứa hợp chất này và mô tả việc dùng hoạt chất này trong trị liệu. 
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(72) Alain DELETANG (FR), Ping Cheung CHAN (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp đúc tường chắn và cụm kết cấu xây tường chắn 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xây tường chắn nhờ việc đúc các tấm panel sơ cấp 

thay thế (10, 11) và thứ cấp (20) trên nền đất. Các tấm panel sơ cấp (10, 11) được đào hố 
móng và đúc trước hết và mối nối dạng lưỡi cắt (15) hoặc biên dạng mối nối tương tự 
sau đó được mài thành các mặt bên của các tấm panel sơ cấp (10, 11) trước khi đúc các 
tấm panel thứ cấp (10). Các vùng đúc tấm panel sơ cấp được chuẩn bị để đúc bằng cách 
định vị các thành phần thay thế chống mòn (31) trong các vùng mà việc mài mối nối 
được tiến hành. Các thành phần thay thế chống mòn (31) có thể là các thành phần rỗng 
hoặc các khối bằng vật liệu mài được một cách dễ dàng như là bê tông nhẹ. Việc đúc các 
tấm panel sơ cấp (10, 11) theo cách này có thể được mài một cách dễ dàng hơn và đặc 
biệt là khi dụng cụ mài được tạo một góc với bề mặt cần mài.  
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15610 West 100th Terrace, Lenexa, KS 66219-1375, United States of America 
(72) MARC, Michel (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình khử lưu hóa hạt elastome liên kết ngang và quy 

trình tạo ra chế phẩm elastome lưu hóa 
(57)     Sáng chế đề cập đến quy trình khử lưu hóa hạt elastome liên kết ngang bao gồm bước 

cấp trường điện môi xoay chiều tần số vô tuyến đến chế phẩm chứa hạt elastome liên kết 
ngang. Tốt hơn nếu trường điện môi xoay chiều tần số vô tuyến này có tần số nằm trong 
khoảng từ 1 đến 100 MHz và điện áp nằm trong khoảng từ 1000 đến 10000 V. Ngoài ra, 
sáng chế cũng đề cập đến quy trình tạo ra chế phẩm elastome lưu hóa.  
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67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) DE JAEGER, Geert (BE), INZÐ, Dirk, Gustaaf (BE), VERKEST, Aurine (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phức hợp protein không chứa protein AN3, phương pháp tăng 

cường và phương pháp ức chế sự tạo thành phức hợp protein 
(57)    Sáng chế đề cập đến phức hợp protein chứa các yếu tố tương tác AN3, cụ thể hơn là yếu 

tố tương tác này là tiểu phần biến thể thực vật của phức hợp SWI/SNF, và protein tương 
tác với các tiểu phần này, tốt hơn là phức hợp protein không chứa AN3. Sáng chế cũng 
đề cập đến các phức hợp protein được sử dụng để cải thiện sự tăng trưởng của thực vật, 
và phương pháp kích thích sự tạo thành phức hợp, bằng cách biểu hiện quá mức ít nhất 
một, tốt nhất là ít nhất hai thành phần của phức hợp.  
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(72) DUPONT, Jakob (US), IRL, Cornelia (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng VEGF để điều trị bệnh ung thư buồng trứng 

và kit chứa kháng thể này 
(57)    Sáng chế nhìn chung đề cập đến kháng thể kháng VEGF để sử dụng trong việc điều trị 

bệnh và các tình trạng bệnh lý. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến kháng thể kháng VEGF 
để sử dụng trong việc điều trị bệnh nhân là người mẫn cảm với hoặc bị chẩn đoán mắc 
bệnh ung thư, tốt hơn là kết hợp với một hoặc nhiều chất trị liệu kháng khối u khác để 
điều trị bệnh ung thư buồng trứng.  
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(72) CINK, James, H. (US), WARRINER, Richard, A. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị phun để phun thuốc diệt côn trùng và phương pháp 

phun thuốc diệt côn trùng vào trong đất liền kề các kết cấu 
(57)    Sáng chế đề xuất chung đến phương pháp xử lý đất liền kề kết cấu bao gồm bước xác 

định vị trí thiết bị phun phía trên vị trí phun thứ nhất thường liền kề kết cấu. Thiết bị 
phun được vận hành để phun thuốc diệt côn trùng xuống dưới vào trong đất ở vị trí phun 
thứ nhất mà không làm xáo trộn trước cho đất ở vị trí phun thứ nhất. Thiết bị phun được 
di chuyển lên trên vị trí phun thứ hai ít nhất khác một phần với vị trí phun thứ nhất và 
thường liền kề kết cấu. Thiết bị phun được vận hành để phun thuốc diệt côn trùng xuống 
dưới vào trong đất ở vị trí phun thứ hai và không làm xáo trộn trước  cho đất ở vị trí 
phun thứ hai.  
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Yukuo  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất tetrazolyloxim và thuốc diệt nấm chứa dẫn xuất 

này 
(57)    Sáng chế đề xuất dẫn xuất tetrazolyloxim, muối của chúng, và thuốc diệt nấm, có tác 

dụng khống chế tuyệt vời kháng lại bệnh cây. Thuốc diệt nấm này chứa, làm thành phần 
hoạt tính, ít nhất một hợp chất được chọn từ nhóm gồm dẫn xuất tetrazolyloxim được 
biểu thị bằng công thức (6) và muối của chúng. Trong công thức (6), X biểu thị nguyên 
tử halogen. A biểu thị nhóm tetrazolyl, R là nguyên tử halogen hoặc các nguyên tử 
tương tự, D biểu thị liên kết đơn hoặc nguyên tử oxy, E biểu thị liên kết đơn hoặc mạch 
alkylen, mỗi R2a và R2h độc lập là nhóm alkoxy hoặc các nhóm tương tự, và R3 biểu thị 
nguyên tử hyđro hoặc nhóm alkyl.  
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(72) Michael WOLTERS (DE), Stefan PELZER (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Compozit phẳng, đồ chứa và quy trình sản xuất đồ chứa này 
(57)     Sáng chế  đề cập đến compozit phẳng để sản xuất đồ chứa bao quanh phần bên trong, 

bao gồm a. lớp chắn; b. lớp chắn bằng nhựa liên kết với lớp chắn; c. ít nhất một lớp nhựa 
dẻo nhiệt KSa được tạo ra ở mặt bên của lớp chắn bằng nhựa hướng cách xa lớp chắn; 
trong đó lớp chắn có ít nhất một lỗ; trong đó ít nhất một lỗ được che bởi lớp chắn bằng 
nhựa và ít nhất một lớp nhựa dẻo  nhiệt KSa dưới dạng các lớp compozit, và sáng chế 
còn đề cập đến đồ chứa có lớp compozit này, quy trình sản xuất đồ chứa và đồ chứa có 
thể thu được nhờ quy trình này.  
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(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hợp chất pyrolidin-2-carboxamit được thế dùng làm chất ức 

chế sự tương tác giữa gen nhỏ kép 2 ở chuột (MDM2) và protein 
p53 và chế phẩm chứa nó 

(57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức sau: 
 

 
 
trong đó X, Y, R1, R2, R3, R4, R5, R6 và R7 là có ý nghĩa như được đề cập trong phần mô 
tả; các chất đồng phân đối ảnh, muối dược dụng và este của nó. Hợp chất theo sáng chế 
là hữu ích dùng làm tác nhân ngăn ngừa bệnh ung thư.   
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dị vòng [5,6] và dược phẩm chứa nó hữu dụng để phòng 

ngừa hoặc điều trị bệnh có liên quan đến chuyển hoá xương 
(57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I) hoặc muối dược dụng của nó, 

 
[Công thức 1] 

 

 
 
trong đó Rl và R2 là các nguyên tử hydro và các nhóm tương tự; R3 là nguyên tử hydro và 
các nhóm tương tự; X, Y và Z là các nguyên tử nitơ và các nhóm tương tự; A là nhóm 
phenylen và các nhóm tương tự; n là 1 hoặc 2 hoặc số nguyên bất kỳ; và V và W là các 
nguyên tử oxy và các nhóm tương tự. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp 
chất này. Các hợp chất theo sáng chế có tác dụng thúc đẩy sự tạo xương.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chăm sóc răng miệng 
(57)    Sáng chế đề xuất dụng cụ chăm sóc miệng như bàn chải đánh răng bao gồm đầu có 

đường trục dọc và các chi tiết làm sạch răng được mang bởi đầu bàn chải đánh răng. Tốt 
hơn là các chi tiết làm sạch răng bao gồm ít nhất một cụm làm bóng răng có chi tiết làm 
bóng bao gồm đế đỡ và đầu làm bóng răng mềm dẻo mở rộng kéo dài nghiêng góc ra 
ngoài từ đế và tạo nên bề mặt làm bóng. Theo phương án thực hiện được ưu tiên, chi tiết 
làm bóng được làm bằng vật liệu thể đàn hồi. Theo một số phương án thực hiện, chi tiết 
làm bóng có thể có kết cấu gồm các chi tiết làm bóng riêng biệt.  
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(54) Thành phần bột nhào và các phương pháp điều chế các thực 

phẩm tráng bột sử dụng loại bột này 
 (57)    Sáng chế đề cập đến các thành phần bột nhào ăn được làm giảm mỡ nhờ sự hấp thu trong 

quá trình nấu trong khi vẫn duy trì được các đặc tính của vị và cấu trúc và đến các tiền 
chất, các phương pháp chuẩn bị các sản phẩm đồ ăn và các sản phẩm đồ ăn bao gồm các 
thành phần bột nhào theo sáng chế.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất và xử lý vỏ bào 
(57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất vỏ bào nhằm mục đích giảm tiêu thụ năng lượng 

trong các bước xử lý tiếp theo để sản xuất bột giấy. Theo phương pháp này việc băm 
được thực hiện trong máy băm trong đó dụng cụ băm (3) có góc γ (4) nằm trong khoảng 
từ 75o đến 105o giữa hướng sợi của khúc gỗ và cạnh của dụng cụ đối diện với vỏ bào (2). 
Các góc nằm trong khoảng này sẽ tạo ra lực nén hướng trục của vỏ bào mà gây ra nứt 
gãy gỗ trong khi băm.  
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(54) Kháng thể phản ứng với thụ thể B7-H3 hoặc đoạn có hoạt tính 

miễn dịch của chúng 
(57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể và mảnh của chúng mà phản ứng miễn dịch với thụ thể 

B7-H3 động vật có vú, và cụ thể hơn là thụ thể B7-H3 ở người và việc sử dụng chúng, 
đặc biệt là trong điều trị bệnh ung thư và chứng viêm. Như vậy, sáng chề đề xuất kháng 
thể phản ứng B7-H3 đã được người hóa và các mảnh phản ứng miễn dịch của chúng mà 
có khả năng điều biến, và tốt hơn nữa là làm tăng sự kích hoạt của hệ miễn dịch kháng 
lại các tế bào ung thư liên quan đến nhiều bệnh ung thư ở người.  
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(54) Dãy các cấu kiện làm suy giảm sóng, tường làm suy giảm âm 

thanh, kết cấu khống chế nước và cấu kiện làm suy giảm sóng 
(57)     Sáng chế đề cập đến cấu kiện làm suy giảm sóng bao gồm phần đầu, phần cổ và phần đế. 

Phần cổ hẹp hơn so với phần đầu và các phần cổ của các cấu kiện làm suy giảm sóng 
liền kề tạo thành rãnh dẫn liên tục. Nhờ các phần đầu, rãnh dẫn này được nối sao cho 
diện tích tiết diện của các phần đầu nhỏ hơn so với diện tích tiết diện của các phần đế. 
Theo cách này, kết cấu khống chế nước, tường làm suy giảm âm thanh và dạng tương tự 
có thể được tạo ra. Các cấu kiện làm suy giảm sóng này có thể được sản xuất theo cách 
rất đơn giản bằng cách chia chúng theo phương thẳng đứng và tạo ra từng phần thẳng 
đứng bằng bê tông trong khuôn đúc.  
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(54) Thiết bị ghi/tái tạo vật ghi và phương pháp ghi/tái tạo vật ghi 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị ghi/tái tạo vật ghi trong đó sự dừng ghi do 

vượt quá số lần thử lại trong quy trình thay thế và quy trình xử lý chuyển đổi lãng phí 
trong thiết bị ghi/tái tạo được ngăn chặn khi phương pháp quản lý vùng dự phòng của vật 
ghi ghi một lần nhờ sử dụng NAP được dùng để quản lý vùng dự phòng của vật ghi có 
thể ghi lại được. Trong quy trình định dạng hoặc quy trình thay thế của vật ghi, NAP 
được cập nhật sao cho các khối lỗi được đăng ký như các cụm không khả dụng hoặc như 
loại cụm khả dụng 2 nằm trong các mục nhập DFL trong vùng dự phòng không thể hiện.  
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(54) Chất chiết từ hạt cây chè (Camellia sinensis) để điều trị bệnh 

viêm xoang, viêm đường hô hấp và bệnh hen 
(57)    Sáng chế đề cập đến chất chiết từ hạt cầy chè (camellia sinensis) để sử dụng trong việc 

điều trị bệnh viêm xoang, bệnh viêm đường hô hấp và bệnh hen.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Công tắc kiểu bập bênh 
(57)    Sáng chế đề xuất công tắc kiểu bập bênh mà không tạo ra cảm giác xa lạ,  cho dù công 

tắc này được áp dụng cho loại xe khác.  
Công tắc kiểu bập bênh(50) bao gồm núm thao tác kiểu bập bênh (5l) được đỡ một cách 
bập bênh được ở giữa xung quanh trục bập bênh (58b/) dựa vào vỏ (56, 57); phần ấn thứ 
nhất (55) được bố trí ở một phía qua trục bập bênh (58b) và phần ấn thứ hai (54) được bố 
trí ở phía còn lại trên núm thao tác (5 l),  cơ cấu định trước (17) được tạo kết cấu để hoạt 
động bằng cách ấn phần ấn thứ nhất (55) xuống, và phần điều chỉnh(52), để điều chỉnh 
chuyển động ấn xuống từ vị trí trung gian bằng cách tì lên vỏ(56, 57/), được tạo ra ở 
phần ấn thứ hai (54). 
 Núm thao tác(51) được bố trí trên phần mở (70) vốn được tạo ra trên vỏ (56, 57), phần 
điều chỉnh (52) tì lên phần đầu mở (60) vốn cấu thành phần mở (70).    
Phần điều chỉnh (52) được tạo ra ở phần biên (51a) của núm thao tác (5l), cụ thể là ở 
phần cách xa trục bập bênh (58b) nhất theo chiều hướng kính của trục bập bênh  (58b).  
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(54) Hỗn hợp chất biến tính dùng cho xăng sinh học và xăng sinh 

học chứa hỗn hợp chất biến tính này 
(57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp chất biến tính dùng để sản xuất xăng sinh học chứa etanol, 

hỗn hợp này chứa:  
- condensat với lượng từ 20 đến 40% thể tích;  
- phụ gia chống tách pha và chống ăn mòn với lượng từ 80 đến 60% thể tích, trong đó 
phụ gia chống tách pha và chống ăn mòn là hỗn hợp của isopropanol (IPA), trietylamin 
(TEA) và 2-etylhexanol (2-EH) với tỷ lệ IPA/TEA/2-EH là 3/2/0 hoặc 3/2/1. Sáng chế 
còn đề cập đến xăng sinh học chứa etanol sinn học và hỗn hơp chất biến tính trên. Xăng 
sinh học thành phẩm có giá thành thấp hơn do đã tận dụng được một phần condensal, là 
nguyên liệu có sẵn, rẻ tiền. 
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(54) Dịch chiết nhựa gôm phân cực thấp Boswellia mới và các chế 

phẩm hiệp trợ của nó 
(57)    Sáng chế đề xuất dịch chiết nhựa gôm phân cực thấp Boswellia (BLPRE) gồm thành 

phần hóa chất thực vật mới gồm sesquitecpen, ditecpen, tritecpen và (các) hóa chất thực 
vật khác thu được từ nhựa gôm của loài Boswellia. Sáng chế cũng đề xuất các chế phẩm 
gồm BLPRE kết hợp với một hoặc nhiều thành phần được chọn từ (các) thành phần có 
hoạt tính sinh học, (các) thành 'phần chức năng, (các) tá dược, các chất pha loãng, (các) 
chất mang và (các) chất phụ gia hoặc hỗn hợp của chúng. Sáng chế còn đề xuất (các) 
chế phẩm hiệp trợ gồm dịch chiết nhựa gôm phân cực thấp Boswellia (BLPRE) và ít nhất 
một thành phần được chọn từ nhưng không chỉ giới hạn ở (các) dịch chiết, (các) phân 
đoạn, (các) hóa chất thực vật hoặc muối của chúng hoặc các hỗn hợp của chúng có 
nguồn gốc từ loài Boswellia hoặc loài Curcuma.  
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(54) Chế phẩm chứa polyme mang nhóm chức kẽm este, quy trình 

sản xuất chế phẩm này và lớp phủ chống bẩn chứa chế phẩm 
này 

 (57)    Sáng chế  đề cập đến chế phẩm chứa polyme mang nhóm chức este kẽm và hạt đồng 
pyrithion, trong đó hạt này có tỷ số mặt cắt trung bình nằm trong khoảng từ 8 đến 15, 
trong đó polymer mang nhóm chức este kẽm và đồng pyrithion thu được bằng cách cho 
polyme mang nhóm chức axit phản ứng với kẽm pyrithion và muối đồng hoặc đồng 
cacboxylat. Sáng chế còn đề cập đến lớp phủ chống bẩn chứa chế phẩm này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất phòng trừ các bệnh thực vật 
(57)     Sáng chế đề xuất chất phòng trừ bệnh thực vật có tác dụng phòng trừ vượt trội đối với 

các bệnh thực vật ở liều lượng thấp. Chất phòng trừ bệnh thực vật này chứa ít nhất một 
thành phần được chọn từ nhóm bao gồm các dẫn xuất tetrazolyl oxim có công thức (I) và 
muối của chúng, và ít nhất một chất được chọn từ nhóm bao gồm imidacloprit, 
triflumizol, spinosad, hy®roxy isoxazol, thiophanat-metyl, tricyclazol, clothianidin, 
benomyl, axetamiprit và muối của chúng. Trong công thức (l), X là nhóm C1-6 alkyl hoặc 
các chất tương tự; n là số nguyên từ 0 đến 5; Y là nhóm C1-6 alkyl; Z là nhóm có công 
thức NHC(-O)-Q; Q là nhóm C1-8 alkoxy hoặc chất tương tự; R là nguyên tử halogen; m 
là số nguyên từ 0 đến 3.  
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(72) Trương Ngọc Tựu (VN) 
(54) Hệ thống lò quay đốt chất thải nguy hại 
(57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống lò quay đốt chất thải nguy hại bao gồm: máy nạp rác (1), 

buồng đốt sơ cấp  (2), buồng đốt thứ cấp (3), bộ giải nhiệt (4); bộ xyclon tách bụi (5), 
tháp hấp thụ (6), thiết bị tách ẩm (7), quạt hút (8) và tủ điều khiển (9). 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp ngăn ngừa sự tăng sinh quá mức của vi khuẩn 

lam và tảo, và phương pháp ức chế sự sinh trưởng của các loại 
vi khuẩn gây bệnh 

(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp ngăn ngừa sự tăng sinh quá mức của vi khuẩn lam và 
tảo cũng như phương pháp ức chế sự sinh trưởng của các loại vi khuẩn gây bệnh trong 
các hệ sinh thái nước. Lượng hữu hiệu của bột mụn cây Quercus infectoria được bổ 
sung vào hệ sinh thái để ngăn ngừa sự tăng sinh quá mức của các loài vi khuẩn gây 
bệnh, bằng cách đó cải thiện sức khỏe của các loài thủy sản được nuôi trồng trong hệ 
sinh thái.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Lò nướng điện 
(57)     Sáng chế đề cập đến lò nướng điện đứng (11) dùng để nấu các loại thực phẩm với cấu tạo 

bao gồm thân lò (12) có tối thiểu một khoang nướng đứng nằm giữa ít nhất hai nguồn 
năng lượng nhiệt bức xạ (24), và trên thân lò (12) có bộ phận để tách trực tiếp chất béo 
và chất thải íăn sinh ra trong quá trình nướng thực phẩm và đưa tới khay chứa bên ngoài 
(32) qua khe cửa (22). Việc tách cíât béo và chất thải rắn được thực hiện bằng cách sử 
dụng các bản tách (28) và (30) được lắp trên thân (12) của lò nướng (11), các bản tách 
này được sắp xếp tạo thành cụm có dạng chữ Y sao cho thức ăn và chất béo rơi xuống 
bản tách (28) di chuyển xuống cho tới khi tụ lại nhờ bản tách (30) tại đây chúng được 
chuyển ra khay chứa bên ngoài (32) mà không gây nguy hiểm do bị bắt lửa.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Môđun bán dẫn kiểu xếp chồng 
(57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu môđun bán dẫn kiểu xếp chồng bao gồm thân môđun thứ 

nhất, nhiều dây dẫn nối thứ nhất, thân môdun thứ hai, nhiều dây dẫn nối thứ hai, môđun 
chức năng điện tử, và nhiều dây dẫn nối thứ ba. Các dây dẫn nối thứ nhất được bố trí trên 
mặt dưới của thân môđun và được nối điện với thân môđun nêu trên. Thân môdun thứ 
hai và môđun chức năng điện tử được bố trí trên mặt trên của thân môđun nêu trên. Các 
dây dẫn nối thứ hai được nối điện ở giữa thân môđun và thân môđun thứ hai, và các dây 
dẫn nối thứ ba được nối điện ở giữa thân môđun và môđun chức năng điện tử. Thân 
môđun thứ hai có chức năng điện tử khác với chức năng điện tử của môđun chức năng 
điện tử. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất tetrapeptit vòng, dược phẩm và bộ kit chứa nó và 

phương pháp điều chế nó 
(57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I:  

 

 
 
 
 trong đó k, m, n, p, R, R', R", R"', R3 và R4 là như được xác định trong bản mô tả. Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất này và dược phẩm, bộ kit chứa hợp 
chất này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Rôto nam châm vĩnh cửu cho máy điện quay và phương pháp 

chế tạo 
(57)    Sáng chế đề xuất rôto nam châm vĩnh cửu (3) cho máy điện quay (1) bao gồm thân rôto 

(10) có trục quay (A) và nhiều nam châm hướng tâm (4), trong đó các nam châm (4) có 
đoạn đầu (5) được bố trí gần mặt ngoài (30) của thân rôto (10) và phần gốc (6) hướng 
vào trục quay (A). Phần gốc (6) của mỗi nam châm (4) có chiều rộng nhỏ hơn chiều 
rộng của đoạn đầu (5).  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình xử lý chất thải hữu cơ 
(57)    Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý chất thải hữu cơ, quy trình này gồm bước cho chất 

thải hữu cơ tiếp xúc với một hoặc nhiều vi sinh vật từ ít nhất là ba trong số các loài vi 
sinh vật sau: vi sinh vật Bacillus sp., vi sinh vật Pseudomonas sp., vi sinh vật 
Bifidobacterium sp., và vi sinh vật Lactobacillus sp., bước tiếp xúc này được thực hiện 
trong các điều kiện để chuyển hóa ít nhất là một phần chất thải hữu cơ thành phân bón 
hữu cơ. 
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(54) Vật liệu mái kiểu lắp ráp, thanh đỡ và kết cấu lợp kiểu lắp ráp 
(57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu lợp kiểu lắp ráp, trong đó phần đầu nối phía miệng và phần 

đầu nối phía nắp được uốn cong và được tạo ra ở cả hai mép theo hướng chiều rộng phần 
tấm chính và có dạng hình chữ nhật, phần đầu nối phía nắp được tạo ra bằng cách đấu 
nối liên tục với phần đi lên phía nắp và được tạo ra ở vị trí kéo dài từ phần tấm chính, 
phần rãnh giữa phía nắp và phần nhô thứ nhất phía nắp và phần nhô thứ hai phía nắp 
được định vị ở cả hai phía của phần rãnh giữa, phần rãnh giữa và phần nhô thứ nhất và 
phần nhô thứ hai được tạo ra  ở vị trí kéo dài từ phần đi lên phía nắp và phần nhô thứ 
nhất bao gồm: phần vấu kẹp lắp ráp thứ nhất phía nắp được tạo ra ở vị trí kéo dài từ phần 
đi lên phía nắp; mặt trên thứ nhất phía nắp phình ra theo phương nằm ngang ở vị trí kéo 
dài từ phần vấu kẹp lắp ráp thứ nhất; cạnh dưới thứ nhất phía nắp được uốn cong và được 
tạo ra từ mép của mặt phía trên; và cạnh chếch thứ nhất phía nắp được tạo ra ở mép dưới 
của cạnh dưới thứ nhất và cạnh dưới thứ nhất phía nắp của phần nhô thứ nhất chếch so 
với đường vuông góc của cạnh dưới thứ nhất để tiếp cận gần hơn về phía dưới của phần 
rãnh giữa.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nguyên liệu tẩm ướp cho thịt hoặc hải sản, phương pháp chế 

biến chúng và thịt hoặc hải sản chứa chúng 
(57)    Sáng chế đề cập đến nguyên liệu tẩm ướp chứa thành phần chính là hỗn hợp của các 

muối hữu cơ thu được từ quá trình lên men đường và ứng dụng của nguyên liệu tẩm ướp 
này. Tất cả các nguyên liệu tẩm ướp tự nhiên thu được hầu như đều làm tăng hiệu suất 
chế biến, khả năng giữ nước, hương vị, và màu sắc của thịt và hải sản, theo cách hiệu 
quả không ngờ. Sáng chế cũng đề cập đến thịt, hải sản, và phương pháp chế biến nguyên 
liệu tẩm ướp cho thịt và hải sản.  
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(54) Chế phẩm nhuộm có thể tan trong nước và/hoặc trong dung 

môi hữu cơ và quy trình sản xuất chế phẩm này 
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhuộm, chế phẩm này bao gồm (a) ít nhất một chất 

nhuộm màu vô cơ và/hoặc hữu cơ; và (b) ít nhất một chất làm phân tán; và ít nhất một 
thành phần được chọn từ: (c) chất gia tăng khả năng hòa tan; (d) chất độn vô cơ; (e) chất 
kết dính; (f) nhựa acrylic, aldehyt và/hoặc keton; (g) chất lưu biến; (h) chất chống bọt. 
Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm này.  
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(11) 33315 
(21) 1-2012-02808 (51) 7 B62J  35/00,  11/00,  25/00, B62K  

19/40 
(22) 24.09.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 2011-209613 26.09.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Takumi HARA (JP), Ken TOMIYASU (JP), Takafumi NAKANISHI (JP), Junko 

HASEGAWA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe kiểu scuttơ 
(57)    Sáng chế đề xuất xe kiểu scuttơ khiến cho có thể dễ dàng cấp dầu từ bên trái hoặc bên 

phải xe theo hướng chiều rộng xe, và ngăn ngừa sự cản trở của lỗ miệng rót đối với  cả 
hai chân của người lái.  
Xe theo sáng chế có cá khung dưới trái (12L) và khung dưới phải (12R),  mà ở đó khung 
dưới (12) phân nhánh thành khung trái và khung phải theo hướng chiều rộng xe ở phần 
giữa của khung dưới (12), lần lượt kéo dài xuống dưới. Cổ miệng rót (63) được bố trí 
theo cách sao cho đi qua khoảng trống giữa các khung dưới trái và khung dưới phải 
(12R) đã phân nhánh. Các giá đỡ (93, 93) lần lượt được lắp với các khung dưới trái và 
khung dưới phải (12R), và các phần đỡ (94, 94) ở phần trên của cổ miệng rót (63) lần 
lượt được vặn chặt với các giá đỡ (93, 93) bằng các bu lông (95 , 95) . Lỗ miệng rót (61) 
được bố trí gần như ở phần giữa của xe theo hướng chiều rộng xe.  
Vị trí của lỗ miệng rót ở phần giữa của xe theo hướng chiều rộng xe khiến cho có thể dễ 
dàng cấp dầu từ bên trái hoặc bên phải xe theo hướng chiều rộng xe.  
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(11) 33316 
(21) 1-2012-02809 (51) 7 B01F  7/04 
(22) 24.09.2012 (43) 25.04.2013 
(30) JP2011-225627 13.10.2011 JP 
(71) 1. MANABU IGUCHI  (JP) 

12-23 Chuo-daiichi-komuinshukusha kita-8-jo, nishi-5, kita-ku, Sapporo-shi, 
Hokkaido, Japan 
2. HUENS CO., LTD.  (JP) 
No.19 higashi-4-jo, minami 13, Obihiro-shi, Hokkaido, Japan 

(72) Manabu IGUCHI (JP), Moriyoshi SHITARA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị khuấy 
(57)    Sáng chế đề xuất thiết bị khuấy trong đó chất lỏng chứa trong bình có thể được khuấy 

một cách hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. 
Thiết bị khuấy bao gồm bình hình trụ có đường kính trong D, bình được nạp chất lỏng 
để khuấy, vòi hướng lên trên để phun khí hoặc chất lỏng vào bình được đặt tại vị trí gần 
giữa bình và chiều sâu H1 từ mức chất lỏng, tỷ lện H1/D giữa 0,3 và 1, lưu lượng Q của 
không khí được phun vào chất lỏng cao hơn l−u lượng thoả mãn p1 Q2/(σ1D3) =10-5 
(trong đó p1 là mật độ của chất lỏng và σ1là sức căng bề mặt của chất lỏng) và thấp hơn 
khoảng mà bọt khí hoặc bọt chất lỏng thổi qua mức chất lỏng, thiết bị này bao gồm: van 
để cho phép phun không khí hoặc chất lỏng vào bình hoặc ngắt quá trình phun không 
khí hoặc chất lỏng vào bình; bộ phận điều khiển van để mở hoặc đóng van; và bộ điều 
khiển van để cung cấp tín hiệu mở van hoặc tín hiệu đóng van cho bộ phận điều khiển 
van, do đó thiết bị được bố trí để, cung cấp tín hiệu mở van hoặc tín hiệu đóng van từ bộ 
điều khiển van cho bộ phận điều khiển van, quá trình phun không khí hoặc chất lỏng 
được thực hiện hoặc bị ngắt theo điều kiện định trước. 
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(11) 33317 
(21) 1-2012-02814 (51) 7 A47J 37/04 
(22) 24.09.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 100217964 26.09.2011 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2012 
(75) SHAN-SHAO HUANG  (TW) 

No. 1, Aly. 10, Ln. 46, Sec. 2, Zhangnan Rd., Changhua City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị nướng 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nướng bao gồm: đế (1); chi tiết truyền chuyển động quay 

(2) được lắp quay được trên đế (1) và có vách bao quanh hình trụ (22) để định rõ mặt 
truyền bên trên hình khuyên (221); các trục giữ (44) được đỡ quay được trên đế (1); các 
bánh được dẫn động (45) lần lượt được cố định vào và kéo dài hướng tâm từ các trục giữ 
(44), mỗi trong số các bánh được dẫn động (45) có mặt đầu ở ngoài (451) ăn khớp mặt 
truyền động bên trên (221) theo cách như vậy để dẫn động mỗi trong số các trục giữ 
(44) quay khi chi tiết truyền chuyển động quay (2) quay; và chi tiết dẫn động (5) để dẫn 
động chi tiết truyền chuyển động quay (2) quay.  
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(11) 33318 
(21) 1-2012-02821 (51) 7 B24B  5/04,  5/06 
(22) 25.09.2012 (43) 25.04.2013 
(30) JP2011-209927 26.09.2011 JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405 Japan 
(72) Tatsuya YAMASAKI (JP), Masanori AKABORI (JP), Takashi SAKAMOTO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đồ gá xếp chồng tấm nền thủy tinh, phương pháp đánh bóng 

tấm nền thủy tinh và phương pháp chế tạo tấm nền thủy tinh 
(57)    Sáng chế đề cập đến đồ gá xếp chồng tấm nền thuỷ tinh dùng trong việc  đánh bóng bề 

mặt theo chu vi ngoài và/hoặc bề mặt theo chu vi trong của chồng tấm nền thủy tinh, 
mỗi tấm nền thủy tinh có lỗ hình tròn ở tâm của nó, trong đó đồ gá này bao gồm trục gài 
vào trong các lỗ hình tròn của các tấm nền thủy tinh dùng cho môi trường ghi từ để đỡ 
bề mặt theo chu vi trong của chồng tấm nền thủy tinh và để căn thẳng các vị trí của các 
tấm nền thủy tinh dùng cho môi trường ghi từ với nhau, và trục này gồm có các phần ăn 
khớp bu lông kẹp ở cả hai đầu của trục ăn khớp được với các bu lông kẹp, và phần giữ 
trục tạo ra ở chu vi của trục để đỡ chồng tấm nền thủy tinh.  
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(11) 33319 
(21) 1-2012-02825 (51) 7 B25G  1/00 
(22) 25.09.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 13/246100 27.09.2011 US 
(71) EATON CORPORATION  (US) 

1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114, U.S.A 
(72) David Keith Gill (US), Bruce Allan Miller (US), Daniel Francis Koehler (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Tay cầm gậy chơi gôn mềm và phương pháp chế tạo tay cầm 

này 
(57)    Sáng chế đề cập đến tay cầm gậy chơi gôn mềm có ống lót với màu sắc sáng bằng vật 

liệu đàn hồi có độ cứng nhất định và  lớp bên ngoài có độ cứng thấp hơn ống lót. Lớp 
bên ngoài có thể có các khoảng trống để lộ các phần nhất định của ống lót hoặc ống lót 
có thể có các phần mở rộng của nó vào các khoảng trống trong quá trình đúc. Trong 
dạng khác của tay cầm, lớp phủ với màu sắc sáng được đúc trên ống lót và dải xoắn 
quanh ống lót bằng vật liệu đàn hồi mềm hơn được đúc trên đó với các cạnh của dải 
quấn xoắn tạo cách nhau để lộ các của màu sắc của lớp phủ.  
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(11) 33320 
(21) 1-2012-02834 (51) 7 E05D  15/06 
(22) 26.09.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 2011-217385 30.09.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2012 
(71) YKK AP INC.   (JP) 

1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642 Japan 
(72) Akio OZAWA  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cụm con lăn dẫn hướng dùng cho cửa và bộ phụ kiện 
(57)     Sáng chế đề cập đến cụm con lăn dẫn hướng dùng cho cửa và bộ phụ kiện, trong đó sườn 

bên thứ nhất (11) của giá đỡ bánh xe (10) có bố trí phần nhô đỡ (15) nhô về sườn bên 
thứ hai (21). Sườn bên thứ hai (21) của thân cụm con lăn dẫn hướng dùng cho cửa (20) 
có bố trí bề mặt tiếp xúc (23) tiếp xúc với phần nhô đỡ(15) để đỡ quay được giá đỡ bánh 
xe (10) và thân cụm con lăn dẫn hướng dùng cho cửa (20). Phần nhô đỡ (15) được tạo ra 
ở mỗi trong số các vị trí đối diện của sườn bên thứ nhất (11). Bề mặt tiếp xúc (23) 
nghiêng và kéo dài theo cùng một chiều ở mỗi trong số các vị trí đối diện của sườn bên 
thứ hai (21). Bulông điều chỉnh (42) và các cơ cấu dẫn hướng (14) và (50) được bố trí 
giữa giá đỡ bánh xe (10) và thân cụm con lăn dẫn hướng dòng cho cửa (20). Bulông điều 
chỉnh (42) được siết chặt vào trong khối bắt đai ốc (40) và được quay để di chuyển theo 
chiều ngang thân cụm con lăn dẫn hướng dùng cho cửa (20) đối với giá đỡ bánh xe (10). 
Các cợ cấu dẫn hướng (14) và (50) thay đổi vị trí tiếp xúc của phần nhô đỡ (15) so với 
bề mặt tiếp xúc (23) khi thân cụm con lăn dẫn hướng dùng cho cửa (20) di chuyển theo 
chiều ngang so với giá đỡ bánh xe (10). 
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(11) 33321 
(21) 1-2012-02857 (51) 7 H04L  1/00 
(22) 26.09.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 13/273921 14.10.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2012 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Enrico RANTALA (FI), Markku TURUNEN (FI), Philip GINZBOORG (IL), Kari 

LEPPAENEN (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho 

sự tương tác giữa các thiết bị dùng chung 
(57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho sự  tương tác giữa các thiết bị 

dùng chung. Theo ít nhất một phương án thực hiện của sáng chế, thiết bị này được tạo 
cấu hình để liên lạc trên kênh không dây có thể nhận thông tin thứ nhất gắn với lưu 
lượng không dây được mong đợi từ các mạng khác cũng sử dụng kênh không dây. Thiết 
bị sau đó có thể xác định xem liệu thông tin nhận được có thỏa mãn tiêu chí thứ nhất 
hay không, và nếu nó xác định được rằng thông tin thứ nhất thỏa mãn tiêu chí thứ nhất, 
thiết bị có thể rút ngắn khoảng thời gian cửa sổ thức tỉnh để liên lạc trên kênh không 
dây. Theo cách khác, nếu nó xác định được rằng thông tin không thỏa mãn tiêu chí thứ 
nhất, thiết bị có thể tiếp tục xác định xem liệu thông tin thứ hai gắn với lưu lượng  không 
dây trên kênh không dây có được mong đợi từ mạng thỏa mãn tiêu chí thứ hai hay 
không. Nếu nó xác định được rằng thông tin thứ hai thỏa mãn tiêu chí thứ hai, thì thiết bị 
có thể tiếp tục kéo dài khoảng thời gian cửa sổ thức tỉnh.  
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(11) 33322 
(21) 1-2012-02862 (51) 7 B25D  9/04 
(22) 27.09.2012 (43) 25.04.2013 
(30) A 1397/2011 27.09.2011 AT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2012 
(71) TMT-BBG RESEARCH AND DEVELOPMENT GMBH  (AT) 

Werk VI-Strasse 55, A- 8605 Kapfenberg, Austria 
(72) Werner SCHANTL (AT), Michael WOLFSBERGER (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ va đập dùng cho thiết bị khoan búa và phương pháp 

mở lỗ tháo 
(57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ va đập dùng cho thiết bị khoan búa có thể được sử dụng 

dọc trục theo cả hai hướng, bao gồm pit tông dạng ống dịch chuyển được theo hướng 
dọc trục bằng môi trường áp lực trong vỏ dụng cụ va đập và phần truyền điều chỉnh được 
ở tâm hoặc đầu gần của năng lượng va đập nối với ít nhất một dụng cụ và có các phần đe 
ở cả hai phía, cũng như phương tiện để đảo chiều tác dụng áp lực của pit tông dạng ống, 
trong đó pit tông dạng ống có các bề mặt áp lực gần như theo phương hướng kính có thể 
bị tác động bởi môi trường áp lực ở cả hai phía. Hơn nữa, sáng chế đề cập đến phương 
pháp mở hoặc đóng lỗ tháo ở thành của bể luyện kim có đường cấp liệu chịu lửa. Để tạo 
ra theo cách đơn giản việc điều khiển cho tần số va đập và lực va đập của pit tông dạng 
ống, sáng chế đề xuất rãnh điều khiển (1 2) được bố trí trong pit tông dạng ống (1) và ít 
nhất hai khe điều khiển (3,3') để dịch chuyển sự va đập của phương tiện áp lực của các 
bề mặt áp lực của pit tông dạng ống được bố trí nằm lệch theo hướng dọc trục trong vỏ 
dụng cụ va đập (2) và các khe đảo chiều (3,3') có thể được kích hoạt lần lượt bằng 
phương tiện điều khiển (4) nhờ các đường rãnh nối (31, 31', 42, 42').  
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(11) 33323 
(21) 1-2012-02863 (51) 7 C03C  19/00 
(22) 27.09.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 2011-213463 28.09.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.02.2013 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 
(72) Daisuke YOSHIMUNE (JP), Haruhiko OTSUKA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nền thuỷ tinh dùng làm phương tiện ghi từ tính 
(57)    Sáng chế đề cập đến nền thuỷ tinh dùng làm phương tiện ghi từ tính, có: hai bề mặt 

chính; bề mặt theo chu vi ngoài; và bề mặt theo chu vi trong, trong đó bề mặt theo chu 
vi ngoài bao gồm phần bề mặt bên theo chu vi ngoài và phần vát theo chu vi ngoài, ở bề 
mặt theo chu vi ngoài, khi độ nhám bề mặt Ra được đo với tổng số 24 điểm đo của nền 
thuỷ tinh dùng làm phương tiện ghi từ tính, có góc ở tâm được bố trí cách nhau 15 độ, 
thì giá trị lớn nhất của độ nhám bề mặt Ra của phần bề mặt bên theo chu vi ngoài bằng 
0,5 μm hoặc nhỏ hơn, và độ lệch chuẩn của độ nhám bề mặt Ra của phần bề mặt bên 
theo chu vi ngoài bằng 0,2 μm hoặc nhỏ hơn.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2012 
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Kaori GOTO (JP), Toshio IGARASHI (JP), Kazunori KAWAME (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu xả dùng cho xe máy 
(57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu xả dùng cho xe máy có lỗ xả được tạo ra có kích thước ở 

mức tối thiểu và chất lỏng chắc chắn có thể được xả ra cho dù là trạng thái nghiêng của 
thân xe được thay đổi. Mối nối xả thứ nhất gần như dạng ống (61) được bố trí ở vị trí 
nằm lệch về bên trái của nắp che dưới (20) để nhô lên trên từ đó. Nắp che dưới (20) được 
lắp đặt bên dưới bình nhiên liệu (21) để che phần dưới của thân xe. ống xả thứ nhất (51) 
kéo dài từ khay hứng dầu cấp (44) bố trí bên trên bình nhiên liệu (21) , đi qua ở phía của 
bình nhiên liệu (21) và sau đó kéo dài xuống dưới. ống xả thứ nhất (51) có đầu dẫn được 
gài vào trong và giữ bởi mối nối xả thứ nhất (61) . Lỗ xuyên (64) được tạo ra ở phần 
dưới của mối nối xả thứ nhất (61). Nhiên liệu dư thừa trên khay hứng dầu cấp (44) chắc 
chắn được xả từ lỗ xuyên (64) ra bên ngoài xe.  
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(21) 1-2012-02865 (51) 7 B62J  37/00 
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Naohiro ASHIDA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe máy có thiết bị xử lý nhiên liệu bay hơi 
(57)     Sáng chế đề xuất xe máy bao gồm thiết bị xử lý nhiên liệu bay hơi được bố trí sao cho 

cải thiện hiệu suất xử lý nhiên liệu bay hơi của bộ phận chứa nhiên liệu bay hơi đồng 
thời tiết kiệm được không gian. Xe máy bao gồm: khung thân xe (2) bao gồm ống đầu 
(3) có kết cấu để đỡ dọc trục trục lái (11), khung chính (4) kéo dài xuống và về phía sau 
từ ống đầu (3), và ống dưới (5) kéo dài xuống từ ống đầu (3); động cơ đốt trong (20) đỡ 
bởi khung thân xe (2) và có xi lanh (22) nhô lên trên từ hộp trục khuỷu, và bình chứa 
nhiên liệu (35) nằm ở phía trên khung chính (4) và thiết bị hút không khí (30) có kết cấu 
để cấp không khí cho động cơ đốt trong (20) khác biệt ở chỗ, bộ phận chứa nhiên liệu 
bay hơi (41) có kết cấu để chứa nhiên liệu bay hơi sinh ra trong bình chứa nhiên liệu 
(35) và cấp nhiên liệu bay hơi cho thiết bị hút không khí (30) khi động cơ đốt trong đang 
vận hành được bố trí ở khoảng trống ở phía sau phần trên của ống dưới (5), phía dưới 
bình chứa nhiên liệu (35), và ở phía trước hoặc phía trên xi lanh (22) của động cơ đốt 
trong (20).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất nền thủy tinh dùng cho đĩa từ và 

phương pháp sản xuất đĩa từ 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nền thủy tinh của đĩa từ bao gồm bước làm 

sạch nền thủy tinh. ở bước làm sạch, quá trình làm sạch được thực hiện ở điều kiện axit 
bằng cách sử dụng chất lỏng làm sạch chứa các ion oxalat và các ion sắt hóa trị hai. 
Song song với bước làm sạch hoặc trước hoặc sau bước làm sạch, các ion sắt hóa trị ba 
được tạo ra bởi quá trình oxy hóa các ion sắt hóa trị hai có trong chất lỏng làm sạch 
được khử bằng quá trình chiếu tia cực tím.  
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(21) 1-2012-02889 (51) 7 G11B  5/84,  5/82 
(22) 28.09.2012 (43) 25.04.2013 
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7-5, Naka-Ochiai 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8525 Japan 
(72) TAMAKI, Masanori (JP), NAKAGAWA, Hiroki (JP), TAWARA, Yoshihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất nền thủy tinh dùng cho đĩa từ, đĩa từ và 

thiết bị ghi/đọc từ 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nền thuỷ tinh dùng cho đĩa từ mà nhờ đó các 

lõm nano và/hoặc các vết xước nano không thể được tạo ra dễ dàng ở bước làm nhẵn bề 
mặt chính của nền thuỷ tinh nhờ sử dụng hồ bột chứa ziriconi oxit làm chất mài mòn. 
Phương pháp sản xuất nền thuỷ tinh dùng cho đĩa từ bao gồm, chẳng hạn, bước làm nhẵn 
bóng để làm nhẵn bóng bề mặt chính của nền thuỷ tinh sử dụng hồ bột chứa, làm chất 
mài mòn, các hạt mài mòn ziriconi oxit có các cấu trúc tinh thể nghiêng (M) và các cấu 
trúc tinh thể hình tứ giác (T).  
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(11) 33328 
(21) 1-2012-02895 (51) 7 C08G  18/42,  18/24,  18/40,  18/48,  

18/73, C09J  175/04,  175/06 
(22) 28.03.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2011/054684 28.03.2011 (87) WO 2011/120895 06.10.2011 
(30) 10158187.4      29.03.2010 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) BOUDOU, Marine (FR), HENZE, Oliver Steffen (DE), KEMPFERT, Dirk (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp liên kết keo nóng chảy sử dụng polyuretan dẻo 

nhiệt và vật đúc chứa polyuretan dẻo nhiệt này 
(57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp liên kết keo nóng chảy được cải thiện dựa trên 

polyuretan dẻo nhiệt sử dụng polyuretan dẻo nhiệt (TPU) có thể thu được về cơ bản là từ 
điisoxyanat A béo đối xứng và ít nhất một hợp chất có tính phản ứng với isoxyanat B 
chứa nhóm hydroxyl và/hoặc amino làm keo dán, trong đó khối lượng phân tử trung 
bình số (Mn) của hợp chất B ít nhất là 2200 g/mol, với diều kiện là nó bằng ít nhất 950 
g/mol nếu hợp chất B là este sebaxic, diisoxyanat A và ít nhất một hợp chất B có tính 
phản ứng với isoxyanat. nói trên được cho phản ứng khi có mặt chất xúc tác cho phản 
ứng cộng poly. TPU nói trên không chứa chất kéo dài chuỗi, TPU có chỉ số IN thấp hơn 
1000. tốt hơn là thấp hơn 990, và tốt hơn nữa là thấp hơn 980, và sự liên kết keo nóng 
chảy bằng TPU ở trạng thái nóng chảy xảy ra ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ: 50oC đền 
160oC khi không có mặt dung môi, và đến chất nền liên kết với nó.  
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(72) Takeshi SAITOU (JP), Hiroji HATANO (JP), Katsuya IMAI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) ổ cắm ăngten 
(57)    Sáng chế đề xuất ổ cắm ăngten bao gồm vỏ hộc cắm có các vấu lồi bao gồm vấu lồi thứ 

nhất, vấu lồi thứ ba và vấu lồi thứ hai, vốn được tạo ra ở mép sau của vỏ hộc cắm và 
được đặt cách nhau theo chiều chu vi. Vấu lồi thứ nhất, vấu lồi thứ hai và vấu lồi thứ ba 
được cố định vào tấm chắn. Vấu lồi thứ nhất và vấu lồi thứ hai được bố trí ở các mặt chu 
vi đối diện của rãnh khía. Vỏ hộc cắm bao gồm các mấu đàn hồi được tạo thành bởi các 
phần kéo dài từ rãnh khía đến vấu lồi thứ nhất và vấu lồi thứ hai. Vấu lồi thứ nhất và vấu 
lồi thứ hai được đặt cách nhau dọc theo chiều chu vi, với rãnh khía nằm giữa. Khoảng 
cách theo chu vi giữa vấu lồi thứ nhất và vấu lồi thứ hai lớn hơn khoảng cách theo chu vi 
từ vấu lồi thứ ba đến vấu lồi thứ nhất hoặc vấu lồi thứ hai.  
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(11) 33330 
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(72) MIYAGAWA, Mitsuru (JP), MATSUO, Kazuyoshi (JP), SAKURAI, Souichiro  (JP), 

SAKAI, Masakazu (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống phân tách cacbon dioxit 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống phân tách cacbon dioxit, khi hydrat hóa 

cacbon dioxit chứa trong khí cần xử lý, có thể phân tách cacbon dioxit từ khí này với 
hiệu suất cao. Cụ thể, sáng chế đề cập đến hệ thống phân tách cacbon dioxit, hệ thống 
này bao gồm: thiết bị tạo cacbon dioxit hyđrat để tạo ra cacbon dioxit hydrat từ khí cần 
xử lý chứa cacbon dioxit và nước; và thiết bị hấp thụ cacbon đioxit tiếp nhận khí áp suất 
cao, dẫn qua thiết bi tạo cacbon dioxit hydrat chưa được hyđrat hóa, được cho tiếp xúc 
khí lỏng với nước để hấp thụ cacbon dioxit trong khí áp suất cao, trong đó nước ở thiết 
bị hấp thụ cacbon dioxit được cấp vào thiết bi tạo cacbon dioxit hydrat dưới dạng 
nguyên liệu 
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(22) 09.03.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/027665 09.03.2011 (87) WO2011/112662 15.09.2011 
(30) 61/312,588 10.03.2010 US 

61/415,602 19.11.2010 US 
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(72) HUANG, Taisheng  (CN), XUE, Chu-Biao  (US), WANG, Anlai (CN), KONG, Ling  
(CA), YE, Hai Fen (CN), YAO, Wenqing  (US), RODGERS, James D. (US), 
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(US), LI, Qun (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất dẫn xuất của piperiđin-4-yl azetiđin làm chất ức chế 

Janus kinaza 1 (JAK1) 
(57)     Sáng chế đề xuất các chất dẫn xuất của piperiđin-4-yl azetiđin, cũng như các dược phẩm 

chứa chúng  việc điều biến hoạt tính của Janus kinaza 1 (JAK1) và có thể được sử dụng 
để điều trị các bệnh liên quan đến hoạt tính của JAK1 bao gồm, ví dụ, các rối loạn do 
bệnh viêm, các bệnh rối loạn tự miễn dịch, bệnh ung thư, và các bệnh khác.  
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(72) HAVIV, Asi  (IL), TARCIC, Nora (IL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất laquinimod và dược phẩm chứa hợp chất này dùng để 

điều trị bệnh viêm thận luput tiến triển 
(57)     Sáng chế đề cập đến laquinimod hoặc muối dược dụng của nó để sử dụng trong điều trị 

cho đối tượng bị bệnh viêm thận luput tiến triển. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm 
chứa một lượng laquinimod hoặc muối dược dụng của nó để sử dụng trong điều trị cho 
đối tượng bị bệnh viêm thận luput tiến triển.  
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(72) Kenichi NISHIMORI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nền thủy tinh dùng cho đĩa từ và vật ghi từ 
(57)     Sáng chế đề cập đến nền thủy tinh (1), giá trị của độ đồng tâm hiệu chỉnh AC đã xem xét 

Sk và/hoặc Ku được tính toán từ profin hình dạng trên toàn bộ chu vi của lỗ bên trong, 
hoặc hệ số lệch trong phạm vi định trước. Nền thủy tinh dùng làm vật ghi từ có thể đọc 
ổn định thông tin liên động bao gồm rãnh thông tin được lưu trên đĩa từ khi nền thủy 
tinh được sử dụng cho HDD.  
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(72) Robert MCGUIRE (US), Angelo BONCIMINO (US), Andy CIMINI (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Túi gôn, cơ cấu gắn và phương pháp gắn túi gôn này 
(57)    Sáng chế đề cập tới túi gôn bao gồm vỏ có thành bên và thành đáy và phần tiếp nhận đai 

được gắn với thành bên. Phần tiếp nhận đai bao gồm thành ngoài nối các thành bên của 
phần tiếp nhận đối điện, trong đó các thành bên của phần tiếp nhận được gắn với túi gôn. 
Phần tiếp nhận đai còn bao gồm các đầu hờ thứ nhất và thứ hai tạo bởi thành ngoài và 
các thành bên của phần tiếp nhận và tạo ra miệng vuông góc với đường trục dọc của túi 
gôn, trong đó miệng được làm thích ứng cho việc lắp đai vào đó.  
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(11) 33335 
(21) 1-2012-02957 (51) 7 C08K  3/26, C01F  7/00, C01G  9/00, 

C08K  3/22,  9/00, C08L  101/00,  
23/00,  27/06 

(22) 16.02.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/053239  16.02.2011 (87) WO/2011/111487 15.09.2011 
(30) 2010-051372  09.03.2010 JP 
(71) KYOWA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

305, Yashimanishimachi, Takamatsu-shi, KAGAWA 7610113, Japan 
(72) IWAMOTO, Yoshihito (JP), KOBASHI, Kenichi (JP), KUDO, Daisuke (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm nhựa tổng hợp không gây ra vấn đề tạo bọt, phương 

pháp sản xuất và vật phẩm đúc được tạo ra từ chế phẩm này 
(57)    Sáng chế đề cập đến chất độn dùng để ức chế sự tạo bọt do CO2 gây ra, chất độn này 

chứa các hạt hợp chất hydrotalxit và các hạt canxi hydroxit và/hoặc các hạt magie 
hydroxit, việc sử dụng chất độn này trong nhựa tổng hợp, và vật phẩm đúc được tạo ra từ 
chất độn này, cụ thể hơn là đề cập đến chất độn dùng để ức chế sự tạo bọt, chất độn này 
thu được bằng cách bổ sung các hạt canxi hydroxit và/hoặc các hạt magie hydroxit vào 
các hạt hợp chất hydrotalxit có công thức hóa học (1) sau: 
 [(Mg2+)y(M1

2+)(1-y)]1-XM3+
X(OH)2CO3

2- • mH2O   (công thức 1) (trong đó M1
2+ là kim loại 

hóa trị hai, M3+ là ít nhất một kim loại hóa trị ba, và x, y, và m là các hóa trị thỏa mãn 
các mối quan hệ: 0 < x < 0,5, 0 ≤ m < 2, và 0 < y ≤ 1) sao cho tỷ lệ (các hạt canxi 
hydroxit và/hoặc các hạt magie hydroxit):(các hạt hợp chất hydrotalxit) nằm trong 
khoảng từ 3:7 đến 6:4, chế phẩm nhựa có bổ sung chất độn này và không gây ra vấn đề 
tạo bọt, và vật phẩm đúc được tạo ra từ chế phẩm nhựa này.  
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(11) 33336 
(21) 1-2012-02965 (51) 7 B29C  35/08, H05B  6/00 
(22) 20.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/037391 20.05.2011 (87) WO 2011/149782 01.12.2011 
(30) 61/347,705      24.05.2010 US 
(71) XYLECO, INC.  (US) 

271 Salem St., Unit L, Woburn, MA 01801, United States of America 
(72) MEDOFF, Marshall (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý hóa chất và sản phẩm chứa hoá chất đã 

được xử lý bằng phương pháp này 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý hóa chất để làm tăng độ hòa tan của hóa chất, 

cho phép hóa chất này có thể được sử dụng dễ dàng để sản xuất sản phẩm và sản phẩm 
trung gian hữu ích như năng lượng, nhiên liệu, thực phẩm hoặc nguyên !iệu. Phương 
pháp theo sáng chế có thể làm tăng độ hòa tan của nhiều hóa chất khác nhau. Sáng chế 
cũng đề cập đến sản phẩm chứa hóa chất đã được xử lý bằng phương pháp theo sáng 
chế.  
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(11) 33337 
(21) 1-2012-02969 (51) 7 G06F  3/00 
(22) 08.10.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 2011-226746 14.10.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2012 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Hiroaki Towata (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống xử lý thông tin, thiết bị xử lý ảnh, thiết bị người 

dùng, phương pháp điều khiển, và phương tiện lưu trữ 
(57)    Sáng chế đề xuất hệ thống xử lý thông tin mà trong đó dịch vụ điều phối tiếp nhận lệnh 

phối hợp để phối hợp máy chủ ứng dụng web với thiết bị phối hợp từ trình duyệt web, 
tạo ra tập lệnh để xác thực bằng phương pháp xác thực tương ứng với máy chủ này, và 
truyền tập lệnh được tạo ra đến hệ thống cung cấp dịch vụ đích phối hợp được chỉ báo 
bởi lệnh phối hợp nêu trên. Trình duyệt web truyền thông tin xác thực hoặc thẻ bài xác 
thực, vốn được thu thập đáp lại thao tác nhập trên màn hình nhập thông tin xác thực, vốn 
được hiển thị bằng cách thực thi tập lệnh nêu trên, đến thiết bị phối hợp. Sau đó, thiết bị 
phối hợp nhận và lưu lại thông tin xác thực hoặc thẻ bài xác thực này.  
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(11) 33338 
(21) 1-2012-02979 (51) 7 G06F  15/00 
(22) 08.10.2012 (43) 25.04.2013 
(30) a20111305 06.10.2011 BY 
(71) AGAT - CONTROL SYSTEMS OPEN JOINT STOCK COMPANY - MANAGING 

COMPANY OF GEOINFORMATION CONTROL SYSTEMS HOLDING  (BY) 
Republic of Belarus, 220114, Minsk, 117 Nezavisimosti Ave., Office 1 

(72) MASIYENKA YURY (BY), KOROLENKO VLADIMIR (BY), DRUZ YURY (BY), 
KRAKHOTKINA ALENA (BY), SOLNTSEV SERGEI  (BY), YAZIKAU 
ALIAKSANDR (BY), BELESHAU ROMAN (BY) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống quản lý tự động của lực lượng không quân và 

trung tâm chỉ huy phòng không 
(57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý dữ liệu số có thể có được áp dụng để kiểm soát lực 

lượng AF và AAD một cách cơ động theo đúng chiến lược và chiến thuật. Mục đích của 
sáng chế là phát triển thiết bị đa năng có các phần tử tiêu chuẩn và mở rộng khả năng 
hoạt động trong nhiều chế độ hoạt động khác nhau. Có thể đạt được mục đích này bằng 
cách tạo ra hệ thống có thể vận chuyển được chứa mạng máy tính cục bộ nối các máy 
tính của trạm làm việc của các kiểm soát viên, máy chủ xử lý tình huống hàng không, 
máy chủ chứa dữ liệu, máy chủ kiểm soát chiến đấu, máy chủ xử lý tình huống chiến 
thuật, máy tính tính của trạm làm việc của người chỉ huy, máy in, máy vẽ, máy tính hiển 
thị chung, thiết bị trao đổi, máy chủ xử lý tình huống chiến thuật có bộ giao diện tự 
động, các máy tính của trạm AWS của các kiểm soát viên có các màn hình và bản đồ số, 
máy tính của trạm làm việc của người chỉ huy có bộ phận thiết lập chế độ hoạt động, 
máy tính hiển thị chung có bản đồ số và được nối với thiết bị trao đổi hiển thị chung có 
máy tính có bộ phận tiếp hợp và bộ phận mở rộng cổng nối tiếp, các môđem và bộ phận 
chứa dữ liệu địa hình-dẫn đường.  
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(11) 33339 
(21) 1-2012-02985 (51) 7 A61Q  11/00, A61K  8/27,  8/34,  

8/365 
(22) 05.04.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2011/055278 05.04.2011 (87) WO 2011/124573 13.10.2011 
(30) 10159446.3      09.04.2010 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) BRADING, Melanie, Gayle (GB), GOLDING, Stephen (GB), GREEN, Alison, 

Katharine (GB), LITTLEWOOD, David, Thomas (GB), SCOTT, Ann, Elizabeth (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc miệng 
(57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm chăm sóc miệng (tốt hơn là kem đánh răng) chứa một hoặc 

nhiều hợp chất curcumin và hợp chất chứa các ion kẽm. Việc kết hợp hợp chất chứa các 
ion kẽm vào chế phẩm theo sáng chế làm kìm hãm sự phân hủy và/hoặc sự đổi màu của 
(các) hợp chất curcumin trong chế phẩm này.  
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(11) 33340 
(21) 1-2012-02990 (51) 7 G11B  25/04 
(22) 10.10.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 2011-228322 17.10.2011 JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 
(72) Minoru TAMADA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nền thủy tinh dùng cho phương tiện ghi từ và phương tiện ghi 

từ sử dụng nền thủy tinh này 
(57)     Sáng chế đề cập đến nền thủy tinh dùng cho phương tiện ghi từ và phương tiện ghi từ sử 

dụng nền thủy tinh này, trong đó giá trị lớn nhất của độ nhám bề mặt Ra nằm trong 
khoảng định trước khi độ nhám bề mặt Ra được đo cho từng vùng đánh giá ở dạng mạng 
lưới mà được thiết lập trong ít nhất một trong số toàn bộ các bề mặt chính (các bề mặt 
ghi và tái tạo được) của nền thủy tinh dùng cho phương tiện ghi từ. Nền thủy tinh dùng 
cho phương tiện ghi từ theo sáng chế bao gồm: hai bề mặt chính; trong đó, trong ít nhất 
một trong số các bề mặt chính, giá trị lớn nhất của độ nhám bề mặt Ra được đo trong 
từng vùng đánh giá ở dạng mạng lưới mà được thiết lập trên toàn bộ bề mặt của bề mặt 
chính nhỏ hơn hoặc bằng 1,7 lần giá trị trung bình của độ nhám bề mặt Ra.  
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(11) 33341 
(21) 1-2012-02991 (51) 7 B21B  1/22,  3/02, C10M  171/02, 

C10N  20/02,  30/00,  40/24 
(22) 20.12.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2010/073646  20.12.2010 (87) WO 2011/155094 15.12.2011 
(30) 2010-134104  11.06.2010  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2012 
(71) NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
(72) OHNO, Akira (JP), FUJITA, Tamio (JP), NISHIMURA, Shinya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp cán áp lực cao nhờ bôi trơn 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp cán nguội tấm thép không gỉ được tẩy gỉ bao gồm 

bước sử dụng dầu bôi trơn có độ nhót cao 140cSt hoặc lớn hơn ở 40oC và bước cán có 
tốc độ giảm  áp lực cán bằng 30% hoặc lớn hơn bởi ít nhất một giá cán.  
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(11) 33342 
(21) 1-2012-03011 (51) 7 A61K  31/198, A23L  1/30, A61P  

7/00,  43/00 
(22) 31.03.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/058365   31.03.2011 (87) WO 2011/125916 13.10.2011 
(30) 2010-089077   07.04.2010  JP 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.  (JP) 

115, Aza Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, Naruto-shi, Tokushima 7728601, Japan 
(72) DOI Masako  (JP), NISHIMURA Masuhiro (JP), TAMURA Nozomi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm làm giảm chứng giảm albumin huyết 
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm giảm chứng giảm albumin huyết chứa axit amin có 

mạch nhánh làm thành phần hoạt tính, trong đó chế phẩm này chứa leuxin và/hoặc 
isoleuxin làm thành phần hoạt tính và không chứa valin. Tốt hơn là leuxin và isoleuxin 
được chứa làm axit amin có mạch nhánh nêu trên. Tỷ số khối lượng giữa leuxin và 
isoleuxin nêu trên tốt hơn là nằm trong khoảng từ 0,1 đến 10 . Leuxin hoặc isoleuxin ở 
dạng đơn lẻ có thể được chứa làm axit amin có mạch nhánh nêu trên. Chế phẩm theo 
sáng chế được sử dụng một cách thích hợp làm chế phẩm dùng để tiêm truyền, chế phẩm 
dùng qua đường  miệng hoặc thực phẩm hoặc đồ uống.  
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(11) 33343 
(21) 1-2012-03017 (51) 7 B62J  23/00 
(22) 11.10.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 2011-225907 13.10.2011 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Masashi NAMAI (JP), Yoshitaka KUBOTA (JP), Junichi SAKAMOTO (JP), Akira 

SATO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu phần sau của xe máy 
(57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu để che bình chứa nhiên liệu và đèn sau ở phía sau xe được 

đặt bên dưới yên xe, và còn làm tăng khả năng sản xuất kết cấu nhằm đạt mục đích giảm 
các chi phí của chi tiết. Nắp che bình chứa nhiên liệu (70) để che bên trên bình chứa 
nhiên liệu (25) được đặt bên trên bình chứa nhiên liệu (25) và đầu sau của nắp che bình 
chứa nhiên liệu (70) được tạo kết cấu để định vị bên trên đèn sau (80).  
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(11) 33344 
(21) 1-2012-03028 (51) 7 A61K  31/352,  36/185, A61P  35/00 
(22) 11.03.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/GB2011/050487 11.03.2011 (87) WO 2011/110866 15.09.2011 
(30) 1004137.4      12.03.2010  GB 
(71) 1. GW PHARMA LIMITED  (GB) 

Porton Down Science Park, Salisbury, Wiltshire, SP4 0JR, United Kingdom 
2. OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LIMITED  (JP) 
9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1018535 (JP) 

(72) PAROLARO, Daniela (IT), MASSI, Paola (IT), IZZO, Angelo Antonio (IT), 
BORELLI, Francesca (IT), AVIELLO, Gabriella (IT), DI MARZO, Vincenzo (IT), DE 
PETROCELLIS, Luciano (IT), MORIELLO, Aniello Schiano (IT), LIGRESTI, Alessia 
(IT), ROSS, Ruth Alexandra (GB), FORD, Lesley Ann (GB), ANAVI-GOFFER, 
Sharon (GB), GUZMAN, Manuel (ES), VELASCO, Guillermo (ES), LORENTE, Mar 
(ES), TORRES, Sofia (ES), KIKUCHI, Tetsuro (JP), GUY, Geoffrey (GB), STOTT, 
Colin (GB), WRIGHT, Stephen (GB), SUTTON, Alan (GB), POTTER, David (GB), DE 
MEIJER, Etienne (GB) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất phytocanabinoit để điều trị bệnh ung thư 
(57)    Sáng chế đề cập đến các phytocannabinoit, hoặc là ở dạng phân lập được hoặc ở dạng 

chất thuốc thực vật (BDS) được sử  dụng trong điều trị bệnh ung thư. Bệnh ung thư  thích 
hợp được điều trị là bệnh ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú hoặc ung thư ruột kết.  
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(72) Shigetoshi MORI (JP), Haruhiko OTSUKA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nền thủy tinh dùng làm phương tiện ghi từ và phương tiện ghi 

từ tính làm từ nền thủy tinh này 
(57)     Sáng chế đề cập đến nền thuỷ tinh dùng làm phương tiện ghi từ tính, bao gồm: hai bề 

mặt chính; bề mặt theo chu vi ngoài; và bề mặt theo chu vi trong, trong đó số tạp chất có 
kích thước nằm trong khoảng từ 0,1 tới 0,3 μm, bám vào các bề mặt chính là 0,007/mm2 
hoặc nhỏ hơn, lượng xeri có mặt trên toàn bộ bề mặt của nền thuỷ tinh dùng làm phương 
tiện ghi từ tính là nhỏ hơn 0,004 ng/mm2, và số tạp chất có kích thước trục chính bằng 
1,0 μm hoặc lớn hơn bám vào bề mặt theo chu vi ngoài là nhỏ hơn 1,21mm2.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu truyền động xupáp của động cơ 
(57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu truyền động xupáp của động cơ bao gồm các cần lắc để vận 

hành các xupáp nạp và xupáp xả của các lỗ nạp và lỗ xả được tạo ra ở buồng đốt của 
động cơ, và trục cam lắp với các cam để lần lượt đẩy cáe cần lắc. Mỗi cam được tạo ra 
có phần vòng tròn cơ sở và phần vấu tạo ra đỉnh của cam để tạo thành ít nhất một phần 
biến dạng uốn cong ra ngoài hoặc vào trong theo phương hướng kính của cam và phần 
biến dạng được tạo ra giữa vòng tròn cơ sở và đỉnh của phần vấu.  
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(72) O'HARA, Shawn, Mark (US), ZWEITZIG, Daniel, R. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp xác định hoạt tính enzym để phát hiện vi sinh vật 

trong mẫu và kit dùng trong phương pháp này 
(57)    Sáng chế đề cập đến lĩnh vực phát hiện vi sinh vật nói chung, cụ thể hơn là phát hiện vi 

khuẩn, phương pháp đo hoạt tính của enzym như là hoạt tính của polymeraza ADN, và 
cụ thể là đề cập đến phương pháp phát hiện vi sinh vật dựa trên hợp chất dung giải vi 
khuẩn, phương pháp này hữu ích trong việc xác định hoạt tính của enzym vi khuẩn vì có 
thể được liên kết với bộ khuyếch đại tín hiệu, ví dụ như kỹ thuật PCR thời gian thực, nhờ 
đó có thể xác định được tác nhân gây bệnh là vi khuẩn trong các mẫu máu và các dịch 
thể khác. Sáng chế còn đề cập đến các tác nhân sử dụng trong phương pháp này và kit 
phân tích chứa tác nhân này để thực hiện phương pháp theo sáng chế.  
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(72) MEDOFF, Marshall (US), MEDOFF, Harrison (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý  nguyên liệu sinh khối 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nguyên liệu sinh khối (ví dụ, sinh khối thực vật, 

sinh khối động vật, và sinh khối chất thải đô thị) để sản xuất sản phẩm và sản phẩm 
trung gian hữu ích, như năng lượng, nhiên liệu, thực phẩm hoặc nguyên liệu. Cụ thể là, 
sáng chế đề cập đến phương pháp có thể sử dụng các nguyên liệu, như xenluloza và/hoặc 
lignoxenluloza, để sản xuất sản phẩm và sản phẩm trung gian hữu ích, ví dụ, bằng quá 
trình lên men.  
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Neulaender Kamp 3, 21079 Hamburg, Germany 
(72) Henning KUHLMANN (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điều khiển tàu thủy 
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị (l00) dùng để điều khiển tàu thuỷ bao gồm thân bánh lái 

(10) và trục tiếp nhận (11), trong đó chi tiết thứ nhất (12) của thân bánh lái (10) được bố 
trí trong trục tiếp nhận (11) theo cách sao cho có khoảng trống trung gian (14) giữa chi 
tiết thứ nhất (12) của thân bánh lái (10) và thành (17) của trục tiếp nhận (12), và chi tiết 
thứ hai (13) của thân bánh lái (10) nhô từ trục tiếp nhận (11), trong đó khoảng trống 
trung gian (14) được nạp đầy bằng phương tiện nối (15) ít nhất trong các vùng nhất định 
và trong đó phương tiện nối (15) kẹp chi tiết thứ nhất (12) của thân bánh lái (10) qua 
chiều cao kẹp (16, 1 6a). Sáng chế còn đề cập đến phương pháp dùng để sản xuất thiết bị 
điều khiển tàu thuỷ, trong đó phí tổn sản xuất cho thân bánh lái (10) được giảm xuống 
và quy trình lắp đặt của thân bánh lái (10) được đơn giản hóa, sáng chế đề xuất phương 
tiện nối (15) nối chi liết thứ nhất (12) của thân bánh lái (10) vào thành (17) của trục tiếp 
nhận (11), trong đó phương tiện nối (15) được bố trí bao quanh toàn bộ chu vi của chi 
tiết thứ nhất (12) của thân bánh lái (10) và trong đó phương tiện nối (15) được bố trí ít 
nhất trong vùng đầu dưới (18) của chiều cao kẹp (16, 16a) và trong vùng đầu trên (19) 
của chiều cao kẹp (16, 16a) và trong đó tỷ số chiều dài giữa chiều cao kẹp (16, 16a) và 
chi tiết thứ hai (13) của thân bánh lái (10) bằng ít nhất 1, tốt hơn là nằm trong khoảng từ 
1 đến 3, ưu tiên đặc biệt từ 1 đến 2.  
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(72) WHEELER Stephen Arthur (GB), BARCOCK Richard (GB), PEARCE Colin (ES), 

JEFFERSON Gary (GB), WOODS Anthony David (GB), EMMETT Simon Nicholas 
(GB), PEREZ-AMOROS Javier (GB) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm nước tạo lớp phủ, vật phẩm và cấu trúc có bề mặt 

được phủ bằng chế phẩm này  
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm nước tạo lớp phủ có PVC nằm trong khoảng từ 78% đến 

85% tổng thể tích chất rắn của lớp phủ khô, trừ khi có chỉ dẫn khác, chứa: 
a) các hạt màu tạo đục bao gồm: 
i) titan đioxit với lượng nằm trong khoảng từ 3% đến 10%, 
ii) các hạt polyme rỗng với lượng nằm trong khoảng từ 0% đến 20%,  
b) hạt chất độn không tạo đục bao gồm: 
i) canxi magie cacbonat, vµ/hoÆc  
ii) canxi cacbonat, vµ/hoÆc 
 iii) nephelin syenit, vµ/hoÆc  
 iv) kaolanh,  
trong đó i)+ii)+iii)+iv) bằng từ 40% đến 80% và iv) bằng từ 0% đến 20%, 
c) các hạt kết dính polyme có Tg Fox tính toán nằm trong khoảng từ 5oC đến 25oC, có 
chỉ số axit nằm trong khoảng từ 15 đến 65mg KOH/g polyme và trong đó các hạt 
polyme này được tạo dẫn xuất từ các monome acrylic và tuỳ ý còn bao gồm styren 
và/hoặc dẫn xuất của nó, 
d) chất phân tán có khối lượng phân tử trung bình khối là ít nhất 3500 Đalton và được 
chọn trên cơ sở nhu cầu chất phân tán của hỗn hợp chứa các hạt màu tạo đục, ngoài các 
hạt polyme rỗng, của a) và hạt chất độn của b) là lớn hơn 0,35% trọng lượng của titan 
đioxit và hạt chất độn, 
e) dung môi gây kết tụ nhất thời,  
trong đó chế phẩm này không chứa dung môi gây kết tụ lâu dài.  
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(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.  (NL) 
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(72) WHEELER Stephen Arthur (GB), WOODS Anthony David (GB), EMMETT Simon 

Nicholas (GB), PEREZ-AMOROS Javier (ES) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm nước tạo lớp phủ, vật phẩm và cấu trúc có bề mặt 

được phủ bằng chế phẩm này 
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm nước tạo lớp phủ có PVC nằm trong khoảng từ 78% to 

88% tổng thể tích chất rắn của lớp phủ khô, trừ khi có chỉ dẫn khác, chứa: 
a) các hạt màu tạo đục bao gồm  
i) titan đioxit với lượng nằm trong khoảng từ 3% đến 10%, 
ii) các hạt polyme rỗng với lượng nằm trong khoảng từ 0% đến 20%, 
b) hạt chất độn không tạo đục bao gồm  
i) canxi magie cacbonat, vµ/hoÆc 
ii) canxi cacbonat, vµ/hoÆc 
iii) nephelin syenit, vµ/hoÆc 
iv) kaolanh, 
trong đó i)+ii)+iii)+iv) bằng từ 40% đến 80% và iv) bằng từ 0% đến 20%, 
c) các hạt kết dính polyme có Tg Fox tính toán nằm trong khoảng từ 25oC đến 70oC có 
chỉ số axit nằm trong khoảng từ 15 đến 65mg KOH/g polyme và trong đó các hạt 
polyme này được tạo dẫn xuất từ các monome acrylic và tuỳ ý còn bao gồm styren 
và/hoặc dẫn xuất của nó, 
d) chất phân tán có khối lượng phân tử trung bình khối là ít nhất 3500 Đalton  
e) dưng môi gây kết tụ nhất thời 
trong đó chế phẩm này không chứa dung môi gây kết tụ lâu dài.  
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(72) Ashley COLLEY (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị, phương pháp và giao diện người sử dụng để tạo đầu 

vào cho người sử dụng 
(57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị, phương pháp để tạo đầu vào cho người sử dụng trong đó, 

thiết bị bao gồm: thiết bị đầu vào cho người sử dụng; ít nhất một bộ xử lý; và ít nhất một 
bộ nhớ chứa mã chương trình máy tính; trong đó, ít nhất một bộ nhớ và mã chương trình 
máy tính được tạo cấu hình để,  với ít nhất một bộ xử lý, cho phép thiết bị: tạo ra phần 
có thể chọn được bởi người sử dụng của thiết bị đầu vào người sử dụng; cấu hình thiết bị 
trong cả trạng thái thứ nhất hoặc trạng thái thứ hai trong đó, trong trạng thái thứ nhất 
phần có thể chọn được bởi người sử dụng được kết hợp với chức năng thứ nhất: có đặc 
điểm thứ nhất, sao cho chức năng thứ nhất được thực hiện đáp ứng với sự khởi động của 
phần người sử dụng có thể chọn được và trong trạng thái thứ hai phần có thể chọn được 
bởi người sử dụng không được kết hợp với chức năng thứ nhất sao cho chức năng thứ 
nhất không được thực hiện đáp ứng với sự khởi động của phần người sử dụng có thể 
chọn được và cấu hình thiết bị để điều khiển chất lượng xúc giác của phần người sử 
dụng có thể chọn được liên quan tới phần còn lại của thiết bị đầu vào người sử dụng sao 
cho phần có thể chọn được bởi người sử dụng được tạo ra với chất lượng xúc giác thứ 
nhất khi thiết bị là trong trạng thái thứ nhất và chất lượng xúc giác thứ hai khi thiết bị là 
trong trạng thái thứ hai trong đó, độ cao tương đối là chỉ thị của đặc điểm thứ nhất của 
chức năng thứ nhất.  
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(54) Phức chất 1,2-benzothiazolin-3-on cố định trên kẽm oxit và chế 

phẩm chứa phức chất này 
(57)    Sáng chế đề cập tới phức chất gồm 1 ,2-benzisothiazolin-3-on cố định trên kẽm oxit 

(BIT/ZnO) có tác dụng kháng khuẩn để dùng làm chất kháng khuẩn có khả năng kháng 
lại việc rửa trôi khỏi chất nền mà chúng được gắn vào. Sáng chế cũng đề cập tới chế 
phẩm chứa 1 ,2-benzisothiazolin-3-on cố định trên kẽm oxit.  
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(22) 28.03.2011 (43) 25.04.2013 
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Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire, HP7 9NA, UK 

(72) ACHANATH, Radha (IN), BALAJI, Srinath (IN), FAIRWAY, Steven, Michael (GB), 
MANTZILAS, Dimitrios (GR), MOKKAPATI, Umamaheshwar (IN), O'SHEA, Dennis 
(AU), PASSMORE, Joanna, Marie (GB), SHAN, Bo (CN), TRIGG, William, John 
(GB), WADSWORTH, Harry, John (GB), KADA VILPPARAMPU MOHAMED, 
Afsal, Mohammed (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất đánh dấu kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp nhờ phát xạ 

positron (PET), phương pháp bào chế chất đánh dấu PET và dược 
phẩm phóng xạ chứa chất đánh dấu này 

(57)    Sáng chế này đề cập đến chất đánh dấu PET có đặc tính cải tiến để tạo ảnh thụ thể 
benzodiazepin ngoại vi (PBR) so với các chất đánh dấu PET đã biết. Sáng chế này cũng 
đề cập đến tiền chất hữu ích trong bào chế chất đánh dấu PET theo sáng chế và phương 
pháp bào chế tiền chất này và chất đánh dấu PET này. Sáng chế này cũng đề cập đến 
được phẩm phóng xạ chứa chất đánh dấu PET theo sáng chế. Sáng chế cũng đề cập đến 
các phương pháp sử dụng chất đánh dấu PET và dược phẩm phóng xạ.  
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(22) 28.04.2011 (43) 25.04.2013 
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(30) 10305452.4      28.04.2010 EP 
(71) ROQUETTE FRERES  (FR) 

F-62136 Lestrem, France 
(72) SIEPMANN, Juergen (DE), KARROUT, Youness (DE), GUERIN-DEREMAUX, 

Laetitia (FR), KLAEYLE, JÐr«me (FR), WILS, Daniel (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Dược phẩm dạng liều hướng đích ruột kết để cấp hoạt chất 

theo cách có kiểm soát và phương pháp bào chế dược phẩm 
này 

(57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng liều hướng đích ruột kết để cấp hoạt chất theo cách 
có kiểm soát chứa hoạt chất được phủ bằng hỗn hợp polyme bao gồm: 
- chế phẩm polyme không tan trong nước ít nhất chứa tinh bột axetat; và  
- chế phẩm polysacarit không tiêu hoá được.  
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp bào chế dược phẩm nói trên.  
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(22) 02.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/034755 02.05.2011 (87) WO/2011/139951 10.11.2011 
(30) 61/330,522      03.05.2010 US 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) KEITH, John, M. (US), LIU, Jing (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất điều biến hydrolaza amit của axit béo 
(57)  Sáng chế đề cập đến hợp chất (4-clo-pyridin-3-yl) amit của axit 4-(2,2-diflo-

benzo[1,3]dioxol-5-ylmetyl)-piperazin-1-carboxylic, hợp chất này là hữu ích làm chất 
điều biến FAAH. Hợp chất (4-clo-pyridin-3-yl) amit của axit 4-(2,2-diflo-
benzo[1,3]dioxol-5-ylmetyl)-piperazin-1-carboxylic có thể được sử dụng trong dược 
phẩm và phương pháp điều trị các tình trạng bệnh, rối loạn, và tình trạng bệnh lý do hoạt 
tính của hydrolaza amit của axit béo (FAAH) gây ra, như chứng ưu tư, đau, viêm, rối 
loạn giấc ngủ, rối loạn ăn uống, rối loạn chuyển hóa năng lượng, và rối loạn vận động 
(ví dụ, xơ cứng rải rác). Sáng chế còn bộc lộ phương pháp điều chế hợp chất (4-clo-
pyridin-3-yl) amit của axit 4-(2,2-diflo-benzo[1,3]dioxol-5-ylmetyl)-piperazin-1- 
carboxylic.  
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Toebeliweg 2c, CH-8820 Waedenswil, Switzerland 
(72) FENSKE, Wilfried (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Tấm hấp thụ mỏng có độ đàn hồi cao và phương pháp sản xuất 

tấm hấp thụ này 
(57)    Sáng chế đề xuất tấm mỏng và phương pháp để sản xuất liên tục tấm mỏng đàn hồi, hấp 

thụ chất lỏng có hai mạng lưới nguyên liệu bên ngoài, trong đó ít nhất một mạng lưới 
được tạo thành từ nguyên liệu dệt, giữa hai mạng lưới này được lồng ít nhất hai lớp trung 
gian co giãn-đàn hồi mà được kéo căng sơ bộ đối với các lớp này và bao gồm sợi dệt 
hoặc sợi đơn chạy theo các hướng ngược nhau và tại góc theo hướng sản xuất. Khi các 
lớp trung gian được nới lỏng, chúng ngắn lại và tập hợp nguyên liệu mạng lưới về cơ bản 
ngang với hướng sản xuất. Dạng bột hoặc chất lẫn hình xơ, mà có đặc tính hấp thụ chất 
lỏng như nước tiểu, máu, nước hoặc mồ hôi hoặc đặc tính tái hấp thu như giải phóng các 
chất thuốc, thành phần mỹ phẩm hoặc sự sản xuất nhiệt/lạnh, được đưa vào khoảng 
không tự do của lớp trung gian đàn hồi.  
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(86) PCT/JP2011/062062  26.05.2011 (87) WO/2011/149006 01.12.2011 
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14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) MURATA, Takeshi (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Chế phẩm hệ nước được chứa trong vật chứa 
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm hệ nước được chứa trong vật chứa, duy trì hiệu quả trong 

việc ngăn chặn sự bay hơi nước ngay cả khi chế phẩm hệ nước chứa muối kim loại kiềm 
hoặc tương tự, và có sự ổn định trong thời gian dài. Chế phẩm hệ nước được chứa trong 
vật chứa bao gồm các thành phần từ (A) đến (D) như sau: (A) alkyl polyoxyetylen hoặc 
ete alkenyl có nhóm alkyl hoặc alkenyl có 20 đến 24 nguyên tử cacbon và số phân tử 
gam trung bình của oxit etylen được bổ sung là nằm trong khoảng từ 1,5 đến 4, (B) hợp 
chất cao phân tử có thể hòa tan trong nước, (C) chất có hoạt tính bề mặt không ion có 
nhóm oxit etylen (nhưng ngoại trừ thành phần (A)), và (D) nước.  
 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
190 

(11) 33359 
(21) 1-2012-03183 (51) 7 A23L  2/00,  2/52 
(22) 18.04.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/059531   18.04.2011 (87) WO 2011/132638 27.10.2011 
(30) 2010-096368   19.04.2010 JP 
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(72) KITSUTAKA, Hiroshi (JP), ODAGIRI, Hisa (JP), AKAISHI, Morihisa (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đồ uống có ga đóng chai chứa bột đậu nành hoặc sữa đậu 

nành 
(57)    Sáng chế đề cập đến công nghệ mà cho phép thương phẩm hóa đồ uống có ga chứa bột 

đậu nành và/hoặc sữa đậu nành được chứa trong chai trong điều kiện để có độ ổn định 
bảo quản trong khoảng thời gian dài. Bằng cách chứa đồ uống có ga chứa bột đậu nành 
và/hoặc sữa đậu nành trong chai có độ truyền sáng là 10% hoặc ít hơn đối với ánh sáng 
có bước sóng nằm trong khoảng từ 250 đến 650nm, có thể ngăn chặn được sự hư hỏng 
hương vị của đồ uống có ga chứa bột đậu nành và/hoặc sữa đậu nành và có thể duy trì 
được độ ổn định bảo quản trong khoảng thời gian dài.  
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1-5, Nishishinsaibashi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 542-0086 Japan 
(72) TAMURA, Junichi (JP), KUROSAWA, Yoko (JP), KIDA, Haruyasu (JP), 

YOKOMIZO, Futoshi (JP), ABE, Takanori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dầu hoặc mỡ để nấu ăn và phương pháp sản xuất dầu hoặc mỡ 

này 
(57)    Từ quan điểm làm giảm gánh nặng đối với môi trường, có nhu cầu đối với kỹ thuật thân 

thiện với môi trường mà có thể làm giảm lượng dầu thải bằng cách sử dụng dầu rán 
trong thời gian lâu hơn. Do đó, mục đích của sáng chế là đề xuất dầu hoặc mỡ để nấu ăn 
như dầu rán, mà được ức chế sự gia tăng trị số axit do đun nóng. Cụ thể, việc gia tăng trị 
số axit của dầu hoặc mỡ do đun nóng có thể được hạn chế bằng cách trộn vào dầu hoặc 
mỡ này một hoặc nhiều thành phần được chọn trong số natri, kali, magie và canxi với 
lượng 0,1-1 μmol/g.  
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(71) VIKING HEAT ENGINES AS  (NO) 

Postboks 22, N- 4661 kristiansand, Norway 
(72) RISLA NES, Harald (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp trao đổi nhiệt và thiết bị động cơ nhiệt 
(57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp trao đổi nhiệt và trao đổi công với lưu chất hoạt động 

trong động cơ nhiệt, hoặc bơm nhiệt nếu phương pháp và các quá trình phụ của nó cơ 
bản là đảo ngược, trong đó chu trình nhiệt động cho lưu chất hoạt động được mô tả gần 
đúng qua quan hệ đa hướng PVn = hằng số, trong đó P là áp suất, V là thể tích và n là số 
mũ đa hướng của lưu chất hoạt động với chỉ số đoạn nhiệt gamma (γ), và trong đó động 
cơ bao gồm ít nhất một cơ cấu hoạt động (1) được tạo ra với buồng thay đổi thể tích thứ 
nhất (150) và ít nhất một buồng thay đổi thể tích thứ hai ( 151, 151'), phương pháp bao 
gồm lần lượt ít nhất các bước sau đây: a) thực hiện thay đổi thể tích đa hướng thứ nhất 
của l−u chất hoạt động trong buồng thay đổi thể tích thứ nhất (150) khi n < γ ở quá trình 
thay đổi thể tích thứ nhất, và b) thực hiện ít nhất một thay đổi thể tích đoạn nhiệt gần 
hoặc đa hướng thứ hai của lưu chất hoạt động từ buồng thay đổi thể tích thứ nhất (150) 
đến buồng thay đổi thể tích thứ hai (151), khi n < γ, hoặc khi thay đổi thể tích bắt đầu 
với n < γ và đoạn nhiệt gần (n ≈y) ở trong quá trình thay đổi thể tích thứ hai, để. Ngoài 
ra, sáng chế này đề cập đến thiết bị động cơ nhiệt để thực hiện phương pháp này.  
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RABASSE, Jean-Michel (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dung dịch nước silicat ổn định 
(57)     Sáng chế đề cập đến dung dịch nước silicat trong đó silicat được hòa tan được ổn định 

bởi ít nhất hai chất điều chỉnh áp suất thẩm thấu và do đó có sẵn trong sinh học. Dung 
dịch này và các đung dịch pha loãng của nó ổn định trong một khoảng thời gian dài và 
được sử dụng trong nhiều áp dụng có lợi cho các sinh vật sống như là thực vật, động vật 
và người.  
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(72) WEN, Jianye (US), HAMLIN, Richard (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm để dùng qua da chứa propynylaminoinđan và bộ kit 

chứa chế phẩm này 
(57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm để dùng qua da chứa propynylaminoinđan (ví dụ, 

Rasagilin). Chế phẩm dùng qua da này chứa lớp nền chứa propynylaminoinđan trong 
chất kết dính nhạy áp chứa polyme đã được carboxyl hóa. Trong một số trường hợp, lớp 
nền còn chưứa  copolyme acrylic cation. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm để dùng qua 
da này để sử dụng trong sản xuất thuốc và bộ kit chứa chế phẩm  này.  
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(22) 18.04.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2011/056162 18.04.2011 (87) WO/2011/134832 03.11.2011 
(30) 10161636.5      30.04.2010 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) MURRAY, Andrew, Malcolm (GB), PHAM, Thuy-Anh (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dầu gội dưỡng tóc 
(57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dầu gội dưỡng tóc chứa: i) pha làm sạch, ii) hệ gel dưỡng 

tóc chứa chất béo, chất hoạt động bề mặt dạng anion và chất hoạt động bề mặt dạng 
cation, trong đó hệ gel dưỡng tóc không có điện tích hoặc là anion, iii) dầu, và iv) 
polyme lắng đọng dạng cation được biến đổi để kỵ nước, trong đó mỗi polyme lắng 
đọng dạng cation và chất hoạt động bề mặt dạng anion của hệ gel đều chứa các nhóm 
alkyl có tối đa là 4 cacbon.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.02.2013 
(71) GILEAD PHARMASSET LLC  (US) 

c/o Gilead Sciences, Inc. 333 Lakeside Drive Foster City, California 94404 (US) 
(72) ROSS, Bruce, S.  (US), SOFIA, Michael, Joseph (US), PAMULAPATI, Ganapati, 

Reddy  (IN), RACHAKONDA, Suguna  (IN), ZHANG, Hai-Ren  (US), CHUN, 
Byoung-Kwon  (KR), WANG, Peiyuan (CN) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất nucleosit phosphoramidat và quy trình điều chế hợp 

chất này 
(57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất nucleosit phosphoramidat dùng để điều trị các bệnh do 

virut gây ra và quy trình điều chế hợp chất này. Hợp chất này ức chế sự sao chép ARN 
của virut phụ thuộc ARN và có thể được dùng làm chất ức chế đối với HCV NS5B 
polymeraza, ức chế sự sao chép của virut gây bệnh viêm gan C (HCV), và để điều trị 
bệnh nhiễm virut gây bệnh viêm gan C ở động vật có vú.  
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(72) MESTACH, Dirk Emiel Paula (BE), ADOLPHS, Rob (NL), BERRY, Adam  (NL), 

PAULIS, Maria  (ES), BARANDIARAN, Maria (ES), ASUA, JosÐ  (ES), 
GOIKOETXEA, Monika (ES), BERISTAIN, Itxaso (ES) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất chất phân tán polyme hỗn hợp dạng nước, 

chất phân tán polyme hỗn hợp dạng nước và chế phẩm phủ 
chứa chất phân tán polyme này 

(57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất polyme hỗn hợp liên kết ngang bằng cách tự oxy 
hóa, cụ thể là chất phân tán polyme hỗn hợp dạng nước, bao gồm bước tiến hành phản 
ứng trong quy trình vi nhũ tương giữa một hoặc nhiều monome không được bão hòa 
bằng etylen để tạo ra polyme cộng (còn được gọi là vinyl polyme) với sự có mặt của 
polyme có thể liên kết ngang bằng cách tự oxy hóa (AOC) cải biến mà nó đã được cái 
biến bởi các nhóm không no tận cùng có công thức C(R1)=CH2 trong đó R1 có thể là 
hydro, alkyl hoặc aryl và trong đó polyme AOC cải biến là polyme kỵ nước có số lượng 
axit nằm trong khoảng từ 5 đến 30. Cụ thể, sáng chế đề cập đến quy trình bao gồm bước 
kết hợp một hoặc nhiều polyme AOC cải biến, một hoặc nhiều monome không được 
bão hòa bằng etylen và một hoặc nhiều chất hoạt diện và tạo ra vi nhũ tương trong nước 
và polyme hóa cộng các monome không no trong vi nhũ tương để tạo ra chất phân tán 
của các phần tử hỗn hợp của polyme liên kết ngang cải biến bằng cách tự oxy hóa và 
polyme cộng. Sáng chế cũng đề cập thêm đến chất phân tán polyme hỗn hợp dạng nước 
có thể thu được bằng quy trình theo sáng chế, đề cập đến việc sử dụng hợp chất này để 
sản xuất các chế phẩm phủ, các chế phẩm mực hoặc các chất dính kết và đề cập đến các 
chế phẩm phủ chứa chất phân tán polyme hỗn hợp làm chất kết dính.  
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(US), ZHANG, Hong (CN), DAVIS, Timothy (US), DARMOHUSODO, Vincent (US), 
WONG, Melissa (US), SELCHAU, Victor (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất hữu dụng để làm chất điều biến vị ngọt và các chế 

phẩm chứa hợp chất này 
(57)   Sáng chế bao gồm các hợp chất có công thức cấu trúc (I), hoặc các muối dược dụng, 

solvat, và/hoặc este của chúng. Các hợp chất này là hữu dụng làm chất điều biến vị ngọt. 
Sáng chế còn bao gồm các chế phẩm chứa các hợp chất theo sáng chế và các phương 
pháp làm tăng vị ngọt của các chế phẩm dùng để ăn uống. Hơn thế nữa, sáng chế đề cập 
đến các phương pháp điều chề các hợp chất này.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
199 

(11) 33368 
(21) 1-2012-03251 (51) 7 E06B  7/02 
(22) 21.03.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/KR2011/001928 21.03.2011 (87) WO 2011/162469 29.12.2011 
(30) 10-2010-0059265      22.06.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.11.2012 
(71) BAUTEK CO., LTD.  (KR) 

114-108, Deogu-ri, Paltan-myeon, Hwaseong-si Gyeonggi-do 445-918, Republic of 
Korea 

(72) BAEK, Kee Han (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Môđun mái hắt và hệ thống mái hắt sử dụng môđun mái hắt 

này 
(57)     Sáng chế đề cập đến môđun mái hắt và hệ thống mái hắt sử dụng môđun mái hắt này, và 

cụ thể hơn là, đề cập đến môđun mái hắt có kết cấu điều khiển thông gió được cải thiện, 
phương thức hoạt động, vật liệu, và hình dạng để tạo ra các đặc tính cách nhiệt và kín 
nước và ngăn tấm mái hắt không bị xô lệch trong quá trình gia cường và cố định lẫn 
nhau gi−ữa một số vật liệu , và hệ thống mái hắt sử dụng môđun mái hắt này. Môđun 
mái hắt gồm có khung, cơ cấu mở/đóng, bộ tấm mái hắt và cơ cấu truyền lực. Khung có 
các thanh ngang và thanh dọc làm bằng cao su tổng hợp, được lắp thành dạng hình chữ 
nhật. Cơ cấu mở/đóng được lắp với thanh dọc để tạo ra mômen quay nhờ sử dụng bộ 
truyền trục vít - bánh vít. Bộ tấm mái hắt được làm bằng nhựa tổng hơp và gồm có một 
số tấm mái hắt mà mỗi tấm mái hắt có khoang tạo ra lớp không khí để cách nhiệt. Trong 
bộ tấm mái hắt, các giá đỡ dạng đối xứng lần lượt được lắp vào các đầu theo pn−ơng 
chiều dài của các tắm mái hắt tương ứng, thanh tăng cứng được kéo đài theo phương 
chiều dài được lắp bên trong mỗi tấm mái hắt, ít nhất một bề mặt trong số các bề mặt 
phía ngoài của mỗi tấm mái hắt có dạng khí động học,  và một số các tấm mái hắt được  
lắp quay được giữa các thanh dọc mà cấu thành các cạnh trái và phải của khung trong 
khi từng tấm được đặt cách nhau theo phương nằm ngang dọc theo phương thẳng đứng. 
Cơ cấu truyền lực gồm có một số chi tiết đỡ lần lượt được bố trí tại các vị trí tương ứng 
với các phần đầu của các tấm mái hắt bên trong các thanh dọc mà cấu thành khung và 
một cặp thân được bố trí bên trong mỗi thanh dọc.  
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(72) ARZELIER, Claude, Jean-Frederic (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị người sử dụng và phương pháp giải mã ký tự thứ nhất 

bằng thiết bị người sử dụng 
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị người sử dụng (UE) và phương pháp giải mã ký tự thứ nhất 

không rõ ràng. Phương  pháp bao gồm bước trong đó thiết bị người sử dụng (UE) nhận 
mã  ký tự mà chỉ ký tự thứ nhất bằng ngôn ngữ thứ nhất và ký tự thứ hai bằng ngôn ngữ 
thứ hai. Phương pháp bao gồm thêm bước trong đó UE sử dụng thông tin phân biệt ngôn 
ngữ có sẵn cho UE cho các mục đích khác để xác định hiển thị ký tự thứ nhất hoặc ký tự 
thứ hai.  
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PERIS, Gorka (ES), SUDAU, Alexander (DE), RODEFELD, Lars (DE), GAUGER, 
Stefan (DE), BENTING, Jurgen (DE), DAHMEN, Peter (DE), MEISSNER, Ruth (DE), 
WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike (DE), HADANO, Hiroyuki (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Pyridinylpyrazol hai vòng 
(57)     Sáng chế đề cập đến các pyridinylpyrazol hai vòng có công thức (I)  

  

 
 
trong đó các ky hiệu có các nghĩa được đưa ra trong bản mô tả và các muối có hoạt tính 
hóa nông của chúng và sự sử dụng chúng để kiểm soát các vi sinh vật không mong 
muốn trong việc bảo vệ cây trồng và bảo vệ các vật liệu và để giảm các độc tố trong cây 
và các bộ phận của cây, cũng như sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất có 
công thức (I)  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
202 

(11) 33371 
(21) 1-2012-03268 (51) 7 C07D  401/14, A61K  31/506, A61P  

29/00, C07D  403/12,  409/12,  
471/04,  473/34,  487/04 

(22) 01.04.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/030888 01.04.2011 (87) WO/2011/123751 06.10.2011 
(30) 61/320,378      02.04.2010 US 
(71) AMGEN INC.  (US) 
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(72) CUSHING, Timothy, D. (US), DUQUETTE, Jason, A. (US), HE, Xiao (CA), 
LOHMAN, Julia, Winslow (US), SHIN, Youngsook (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dị vòng và dược phẩm chứa chúng 
(57)    Sáng chế đề cập đến các heteroaryl được thế hai vòng và các dược phẩm chứa chúng 

dùng để điều trị tình trạng bệnh lý viêm nói chung, bệnh viêm khớp, các bệnh thấp khớp 
bệnh viêm khớp xương mãn tính, các chứng rối loạn ruột do viêm, các chứng rối loạn ở 
mắt do viêm, các chứng rối loạn hoặc không ổn định ở bàng quang do viêm, bệnh vảy 
nến, các chứng bệnh ở da do viêm, các tình trạng bệnh lý viêm mãn tính, bao gồm, 
nhưng không chỉ giới hạn ở, các bệnh tự miễn dịch như bệnh ban đỏ luput toàn thân 
(SLE), bệnh nhược cơ, bệnh viêm đa khớp dạng thấp, bệnh viêm não tủy cấp rải rác, 
bệnh ban xuất huyết giảm tiểu cầu tự phát, bệnh xơ cứng rải rác, hội chứng Sjoegren và 
bệnh thiếu máu tan máu tự miễn, các tình trạng bệnh lý dị ứng kể cả tất cả các dạng quá 
nhạy. Hợp chất theo sáng chế được dùng để điều trị bệnh ung thư gián tiếp liên quan đến 
hoạt tính p110, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, bệnh bạch cầu, như bệnh bạch 
cầu tủy bào cấp tính (AML), hội chứng loạn sản tủy (MDS), các bệnh tăng sinh tủy 
(myelo- proliferative diseases - MPD), bệnh bạch cầu tủy mãn tính (chronic myeloid 
leukemia - CML), bệnh bạch cầu cấp tính liên quan đến nguyên bào lympho tế bào T 
(T-ALL), bệnh bạch cầu cấp tính liên quan đến nguyên bào lympho tế bào B (B-ALL), 
bệnh u bạch huyết (NHL), bệnh u bạch huyết tế bào B và u rắn, như bệnh ung thư vú.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thể liên hợp yếu tố VIIa-polyetylen glycol, quy trình điều 

chế và dược phẩm chứa thể liên hợp này 
(57)     Sáng chế đề cập đến thể liên hợp yếu tố Vlla-polyetylen glycol, trong đó một hoặc nhiều 

nhóm polyetylen glycol được liên hợp với FVlla bằng nhóm liên kết nối các nguyên tử 
lưu huỳnh của hai gốc xystein thành liên kết disulphua trong FVlla. Sáng chế cũng đề 
cập đến quy trình điều chế và dược phẩm chứa thể liên hợp này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần làm đầy da 
(57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần làm đầy da mới và phương pháp để điều chế hợp phần 

này. Mặc dù hợp phần theo sáng chế chỉ bao gồm dextran liên kết ngang có phân tử 
lượng từ 30.000 đến 100.000 là thành phần chính, nhưng hợp phần này có thể làm tăng 
nhanh diện tích da khiếm khuyến và duy trì độ mềm mại khi chạm vào, hợp phần này 
loại bỏ yêu cầu về việc xử lý sơ bộ, như thử phản ứng, mà theo cách khác có thể buộc 
phải có trước khi bơm, hợp phần này không đắt, và không dễ dàng bị phân hủy hoặc bị 
hấp thụ in vivo, nhờ đó duy trì một cách ổn định tác dụng làm tăng thể tích mô sau khi 
bơm trong một khoảng thời gian dài. Hợp phần theo sáng chế có thể được điều chế 
thông qua quy trình đơn giản để làm cho hợp phần có thể sử dụng một cách dễ dàng.  
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(72) Ll, Jiayang  (CN), QlAN, Qian  (CN), WANG, Yonghong (CN), JIAO, Yongqing  
(CN), XUE, Dawei (CN), LIU, Guifu  (CN), WANG, Jing (CN), DONG, Guojun  (CN)

(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Gen mã hoá protein IPA1 liên quan đến cấu trúc thực vật và 

phương pháp lai tạo cây chuyển gen 
(57)     Sáng chế đề cập đến gen mã hoá protein IPA 1 liên quan đến cấu trúc thực vật và phương 

pháp lai tạo cây chuyển gen bằng cách sử dụng gen này, trong đó protein là 1) protein 
chứa trình tự axit amin nêu trong SEQ ID No: l; hoặc 2) protein thu được từ protein nêu 
trong mục 1) bằng cách thay thế và/hoặc là khuyết đoạn và/hoặc bổ sung một hoặc vài 
gốc axit amin trong trình tự axit amin được xác định trong mục 1) và liên quan đến cấu 
trúc thực vật. Gen IPA1 có thể được sử dụng để lai tạo với sự trợ giúp của gen đánh dấu 
phân tử để tạo ra các giống lúa mới có năng suất cao.  
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(86) PCT/KR2011/001226 23.02.2011 (87) WO/2011/126213 13.10.2011 
(30) 10-2010-0031572      06.04.2010  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.11.2012 
(75) JEON, JEONG JA  (KR) 

#707 Woosung-Petit-Officetel, 1600-9 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-070, 
Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) ống làm bằng nhựa tổng hợp có các ống bên trong 
(57)     Sáng chế đề cập tới ống làm bằng nhựa tổng hợp có các  ống bên trong, trong đó các lớp 

phủ silicon được tạo ra lần lượt trên các mặt theo chu vi trong của các  ống bên trong 
được tiếp nhận trong  ống bên ngoài sao cho các sợi cáp quang và dây điện dài hoặc cáp 
tương tự luồn trong ống có thể được tiếp nhận dễ dàng trong khi đặc tính chống thấm 
nước được duy trì, và trạng thái không hàn chảy hoặc biến dạng của mặt bên bất kỳ của 
các  ống bên trong được hàn chảy vào mặt theo chu vi trong của  ống bên ngoài có thể 
được ngăn ngừa khi các  ống bên trong được tạo ra liền khối trên ống bên ngoài, và các  
ống bên trong có thể được lắp và liên kết ổn định bằng cách hàn chảy lên mặt theo chu 
vi trong của  ống bên ngoài, và hiện tượng biến dạng do chênh lệch nhiệt độ giữa  ống 
bên ngoài và các  ống bên trong khi làm mát có thể được ngăn ngừa trong khi các ống 
bên trong được lắp vào và được liên kết bằng cách hàn chảy lên mặt theo chu vi trong 
của  ống bên ngoài ở trạng thái kín.  
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61/324,529 15.04.2010 US 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 

Alfred-Nobel-Str.10, 40789 Monheim, Germany 
(72) SEITZ, Thomas (DE), MEISSNER, Ruth (DE), WACHENDORFF-NEUMANN, 

Ulrike (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hỗn hợp hoạt chất và phương pháp kiểm soát nấm gây bệnh 

dùng hỗn hợp này 
(57)    Sáng chế đề cập đến các hỗn hợp hoạt chất, cụ thể đề cập đến chế phẩm diệt nấm, bao 

gồm (A) dithiino-tetracarboximit có công thức (I) và ít nhất một tác nhân kiểm soát sinh 
học có lợi trong hóa nông (B). Hơn nữa, sáng chế đề cập đến phương pháp điều trị hoặc 
kiềm soát ngăn ngừa nấm gây bệnh cho cây hoặc mùa màng, việc sử dụng hỗn hợp theo 
sáng chế đề xử lý hạt giống, phương pháp bảo vệ hạt giống và cuối cùng nhưng không 
kém phần quan trọng đề cập đến hạt giống đã xử lý.  
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(72) SONNECK, Rainer (DE), BOCKER, Thomas (DE), HORN, Karin (DE), NENTWIG, 

Guenther (DE), HEINEMANN, Maren (DE), KONIG, Thomas (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Vải kiểu lưới chứa thuốc diệt côn trùng 
(57)    Sáng chế đề cập đến vải chứa thuốc diệt côn trùng chứa ít nhất một hoạt chất diệt côn 

trùng được ấn trong nền polyme và có tính chịu rửa tuyệt vời, cũng như đề cập đến các 
sản phẩm được tạo ra từ vải này và đề cập đến sự sử dụng của chúng để bảo vệ người, 
con vật, và thực vật chống lại động vật chân đốt, cụ thể để kiểm soát các con côn trùng.  
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TABATABAI, Ali (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp nén ảnh, phương pháp giải mã khối ảnh, bộ mã hóa, 

bộ giải mã và thiết bị ghi hình 
(57)    Sáng chế đề xuất phương pháp nén ảnh với khả năng truy cập ngẫu nhiên. Phương pháp 

này bao gồm bước mã hoá bên trong đối với ảnh số. Hình ảnh sẽ được phân vùng thành 
các khối nhỏ, và mỗi khối sẽ được mã hoá một cách độc lập với các khối khác trong 
hình ảnh. Bộ mã hoá sẽ tạo ra một lượng bit định trước và cố định đối với từng khối. Mỗi 
khối ảnh có thể được giải mã một cách độc lập với khối ảnh bất kì khác.  
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(71) BAYER CROPSClENCE AG  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany 
(72) SEITZ, Thomas (DE), WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hỗn hợp hợp chất hoạt tính, chế phẩm chứa hỗn hợp này và 

phương pháp phòng trừ nấm gây bệnh ở cây trồng bằng hỗn 
hợp hoặc chế phẩm này 

(57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp hợp chất hoạt tính, đặc biệt là trong chế phẩm diệt nấm, 
hỗn hợp bao gồm: (A) dithiino-tetracarboximit có công thức (I) và muối kim loại (B). 
Hơn nữa, sáng chế đề cập đến phương pháp phòng ngừa mang tính chất xử lý hoặc mang 
tính chất ngăn ngừa nấm gây bệnh ở cây hoặc cây trồng, đến sử dụng hỗn hợp theo sáng 
chế để xử lý hạt giống, đến phương pháp bảo vệ hạt giống và không phải ít nhất là đến 
hạt giống được xử lý. Đặc biệt là hỗn hợp theo sáng chế có ích đó là giúp thu được cây 
có màu sắc lá xanh hơn.  
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(72) HEINEMANN, Maren (DE), BOCKER, Thomas (DE), HORN, Karin (DE), 

NENTWIG, Guenther (DE), SONNECK, Rainer (DE), KONIG, Thomas (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Vật liệu polyme chứa thuốc diệt côn trùng 
(57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu polyme chứa thuốc diệt côn trùng chứa ít nhất một thành 

phần  có hoạt tính diệt côn trùng được nhúng trong nền polyme và có hoạt tính sinh học 
tuyệt vời, và ngoài ra đề cập đến các sản phẩm được tạo ra từ polyme này và sử dụng 
chúng để bảo vệ người, động vật và thực vật chống lại động vật chân đốt, cụ thể là 
phòng trừ côn trùng.  
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(72) Châu Văn Minh (VN), Nguyễn Tiến Đạt (VN), Trần Thị Hồng Hạnh (VN), Nguyễn 

Thị Luyến (VN), Phạm Thanh Bình (VN), Lê Hoàng Trâm (VN) 
(54) Hợp chất 10-hydroxy-1,4-peroxy-2-guaien-12,6-olide và phương 

pháp tách chiết hợp chất này từ cây cúc hoa trắng 
Chrysanthemum morifolium. 

(57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất 10-hydroxy-1,4-peroxy-2-guaien-12,6-olide có công thức 
(I) và phương  pháp tách chiết hợp chất này từ cây cúc hoa trắng Chrysanthemum 
morifolium. Hợp chất có công thức (I) này có tác dụng ức chế enzym alpha-glucosidaza 
liên quan đến quá trình chuyển hoá và hấp thu gluco trong cơ thể. Hợp chất này cũng có 
tác dụng ức chế enzym lipaza liên quan đến quá trình chuyển hoá và hấp thu lipit trong 
cơ thể. Do vậy, hợp chất 10-hydroxy- 1,4-peroxy-2-guaien-12,6-olide theo sáng chế có 
thể được  sử dụng để bào chế dược phẩm trong việc hỗ trợ, phòng và điều trị bệnh tiểu 
đường typ 2 và bệnh béo phì.  
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(21) 1-2012-03348 (51) 7 A43B  17/02,  17/14,  7/22 
(22) 23.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/041667 23.06.2011 (87) WO/2011/163501 29.12.2011 
(30) 61/358,723      25.06.2010  US 
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P.O. Box 2501 Waco, TX 76702, United States of America 
(72) Jacob MARTINEZ (US), David B. GRANGER (US), Paul LEWIS (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đế trong của giày 
(57)     Sáng chế đề cập đến đế trong của giày  có đường bao quanh đặc biệt thuận lợi cho người 

sử dụng có các vòm  chân hình cung cỡ trung bình hoặc cao. Đế trong của giày  này bao 
gồm nền hầu như được tạo ra có dạng hình bàn chân kéo dài từ phần đầu gót chân tới 
phần đầu ngón chân, nền này bao gồm bề mặt đỉnh và bề mặt dưới. Bề mặt dưới của nền 
giày tốt hơn còn bao gồm hai hốc lõm được tạo liền khối ở đó trong vùng trước bàn chân 
và vùng gót chân. Miếng đệm bàn chân trước và miếng đệm gót chân được bắt chặt vào 
mỗi trong số các hốc lõm nêu trên.  
Tốt hơn là, đế giày được làm từ bọt xốp polyuretan. Các miếng đệm được làm từ cao su 
hoặc cao su tổng hơp.  
Tấm đỉnh cùng kéo dài với và được bắt chặt vào bề mặt đỉnh của đế giày. Tấm đỉnh 
thường là vải, tốt hơn là có tính chất kháng khuẩn. Trong quá trình sử dụng, bàn chân 
của người sử dụng, có hoặc không có tất, nằm trên tâm đỉnh trong khoảng chứa bàn 
chân của giày của người sử dụng.  
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(11) 33383 
(21) 1-2012-03349 (51) 7 E21B  15/02,  7/128, B63B  35/44 
(22) 15.04.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/032726 15.04.2011 (87) WO2011/130659 20.10.2011 
(30) 61/324,514 15.04.2010 US 

13/087,970 15.04.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.11.2012 
(71) HORTON WISON DEEPWATER INC.  (US) 

1400 Broadfield, Suite 500 Houston, TX 77084, United States of America 
(72) Arcandra TAHER (US), Edward, E., III HORTON (US), James, V. MAHER (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Giàn khoan ngoài khơi nổi ổn định vô điều kiện 
(57)    Sáng chế đề cập đến giàn khoan dùng cho việc khoan và/hoặc sản xuất ngoài khơi bao 

gồm sàn thiết bị. Ngoài ra, giàn khoan bao gồm thân nồi được nối với sàn thiết bị và 
được thiết kế để kéo dài phía dưới mặt nước. Thân này bao gồm cột thứ nhất có trục 
tâm, đầu trên được nối với sàn, đầu dưới nằm xa sàn, và nhiều ngăn xếp chồng quanh 
trục giữa đằu trên và đầu dưới. Mỗi ngăn xác định ra khoang trong bên trong ngăn này 
và vùng ngoài ở bên ngoài ngăn này. Các ngăn này bao gồm ngăn thứ nhất kéo dài từ 
đầu trên của cột phụ thứ nhất và ngăn thứ hai được bố trí quanh trục phía dưới ngăn thứ 
nhất. Ngăn thứ nhất kín nước. Ngoài ra, ngăn thứ hai bao gồm một cổng khí được thiết 
kế để cung cấp khí kiểm soát sức nổi tới khoang trong của ngăn thứ hai.  
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(11) 33384 
(21) 1-2012-03373 (51) 7 A61K  45/06,  31/18,  31/5377,  

31/4406,  31/519 
(22) 14.04.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2011/055917 14.04.2011 (87) WO2011/128407 20.10.2011 
(30) 10160109.4      16.04.2010 EP 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH;  (DE) 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Germany 
(72) LIU, Ningshu (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hỗn hợp chứa 2,3-dihydroimidazo[1,2-c]quinazolin được thế 
(57)     Sáng chế đề cập đến:  

* hỗn hợp của:  
thành phần A: một hoặc nhiều hơp chất 2,3-dihydroimidazo[1,2-c]quinazolin có công 
thức chung (A1) hoặc (A2), hoặc muối dược dụng, solvat, hydrat của chất đồng phân lập 
thể của chúng;  
thành phần B: một hoặc nhiều hợp chất N-(2-arylamino) aryl sulfonamit có công thức 
chung (B), hoặc Lapatinib, hoặc Paclitaxel, hoặc muối dược dụng, solvat, hydrat của 
chất đồng phân lập thể của chúng ; và, tuỳ ý, 
thành phần C: một hoặc nhiều dược chất khác;  
trong đó tùy ý một hoặc tất cả các thành phần ở dạng dược phẩm mà được dùng ngay 
một cách đồng thời, cùng lúc, riêng rẽ hoặc liên tiếp nhau.  
được dùng phụ thuộc nhau qua đường uống, trong tĩnh mạch, đắp hoặc rịt, đặt tại chỗ, 
trong màng bụng hoặc đường mũi  
để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh ung thư; và  
* kit chứa hỗn hợp này.  
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(11) 33385 
(21) 1-2012-03374 (51) 7 B29B  17/04 
(22) 13.04.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/AT2011/000180 13.04.2011 (87) WO 2011/127508 20.10.2011 
(30) A 600/2010      14.04.2010 AT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.04.2013 
(71) EREMA ENGINEERING RECYCLING MASCHINEN UND ANLAGEN 

GESELLSCHAFT M.B.H.  (AT) 
Freindorf, Unterfeldstrasse 3, A-4052 Ansfelden, Austria 

(72) WEIGERSTORFER Georg (AT), FEICHTINGER Klaus (AT), HACKL Manfred 
(AT), WENDELIN Gerhard (AT) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xử lý chất dẻo và phương pháp vận hành thiết bị này 
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp xử lý chất dẻo với ít nhất một thùng chứa 

(1), trong đó ít nhất một dụng cụ trộn và/hoặc dụng cụ cắt (3), dụng cụ này có thể quay 
được quanh trục quay (10), được bố trí, để trộn và làm nóng chất dẻo, và với ít nhất một 
trục vít (6) chuyển động quay trong vỏ (16), trong đó băng chuyền (5) được nối, ở phía 
nạp vào vật liệu của nó qua lỗ (8), lỗ này được tạo ra ở thành bên (9) của thùng chứa (1), 
để nạp vào hoặc cấp vật liệu, vào bên trong của thùng chứa (1), trong đó lỗ (8) này được 
bố trí ở vùng của chiều cao của dụng cụ trộn và/hoặc dụng cụ cắt (3). Sáng chế khác biệt 
ở chỗ, phần kéo dài tưởng tượng của trục dọc tâm (15) của băng chuyền (5) hoặc của 
trục vít (6) kéo dài, ngược lại với hướng vận chuyển của băng chuyền (5), qua trục quay 
(10) của thùng chứa (1), mà không cắt qua trục này, trong đó trục dọc (15) của băng 
chuyền (5) nằm lệch bằng khoảng tách (18) tương đối với đường xuyên tâm (11) của 
thùng chứa (1), đường này nằm theo cùng một hướng với hoặc song song với trục dọc, ở 
phía xả, hoặc theo chiều quay hoặc hướng chuyển động (12) của dụng cụ trộn và/hoặc 
dụng cụ cắt (3), dụng cụ này chuyển động qua lỗ (8), hoặc của chất dẻo, chất dẻo này 
được chuyển động qua lỗ (8). 
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(11) 33386 
(21) 1-2012-03389 (51) 7 G06F  17/30, G06N  5/04 
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(86) PCT/JP2011/064249  22.06.2011 (87) WO 2012/002215 05.01.2012 
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2011-030338 16.02.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2012 
(71) YANASE, TAKATOSHI  (JP) 

421-187, Tsuchiyama, Hiraoka-cho, Kakogawa-shi, Hyogo 675-0104, Japan 
(72) YANASE, Takatoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống tính toán lôgic và phương pháp tính toán lôgic 
(57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tính toán lôgic, trong đó bộ lưu giữ có lưu giữ ít nhất một 

thuộc tính, mỗi thuộc tính này được gán ký hiệu nhận dạng thuộc tính để duy nhất nhận 
dạng thuộc tính. Mỗi ký hiệu nhận dạng thuộc tính liên kết với ít nhất một mẩu dữ liệu 
tham chiếu tương đương, mỗi mẩu dữ liệu này biểu thị thuộc tính. Mỗi ký hiệu nhận 
dạng thuộc tính không phải là từ biểu thị thuộc tính, và được tạo thành bởi ký hiệu mà tự 
nó không có ý nghĩa. Trọng số của sự liên kết giữa ký hiệu nhận dạng thuộc tính và mỗi 
trong số ít nhất một mẩu dữ liệu tham chiếu tương đương biểu thị mức độ liên kết giữa 
thuộc tính và mẩu dữ liệu tham chiếu tương đương. Bộ tính toán xác định việc dữ liệu 
cho trước có giống như mẩu dữ liệu tham chiếu tương đương hay không, thu trọng số 
của sự liên kết giữa mẩu dữ liệu tham chiếu tương đương được xác định là giống nhau và 
ký hiệu nhận dạng thuộc tính, và chọn thuộc tính khi tổng của ít nhất một trọng số thu 
được cho thuộc tính thỏa mãn điều kiện định trước.  
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1515 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003-3096, United States of America 
(72) CATALA, Kenneth, A. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị gia nhiệt cốc hóa chậm và quy trình để gia nhiệt 

nguyên liệu trong thiết bị gia nhiệt cốc hóa chậm 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gia nhiệt cốc hoá chậm để gia nhiệt nguyên liệu đến nhiệt 

độ cốc hoá chậm. Thiết bị gia nhiệt cốc hoá này có thể bao gồm: thiết bị gia nhiệt bao 
gồm vùng gia nhiệt bằng bức xạ bao gồm phần dưới có bộ phận đốt tại đáy lò và phần 
trên có bộ phận đốt trên thành, bộ phận đốt tại đáy lò bao gồm các mỏ đốt đáy lò được 
bố trí liền kề với đáy lò để đốt trong vùng gia nhiệt bằng bức xạ; bộ phận đốt lắp trên 
thành bao gồm các mỏ đốt lắp trên thành được bố trí liền kề trên các thành đối diện; và 
ống xoắn gia nhiệt có nhiều xoắn song song được bố trí trong vùng gia nhiệt bằng bức 
xạ.  
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25/28, C07D  401/14,  471/04,  
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(22) 15.04.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2011/056068 15.04.2011 (87) WO/2011/128455 20.10.2011 
(30) 10160223.3 16.04.2010 EP 

10191616.1 17.11.2010 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2013 
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EPFL-PSE Building B, CH-1015 Lausanne, Switzerland 
(72) KROTH, Heiko (DE), HAMEL, Cotinica (RO), BENDERITTER, Pascal (FR), 

FROESTL, Wolfgang (AT), SREENIVASACHARY, Nampally (IN), MUHS, Andreas 
(DE) 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hợp chất để điều trị các bệnh liên quan đến protein dạng tinh 

bột hoặc giống như dạng tinh bột 
(57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất dùng để điều trị một nhóm các rối loạn và các bất thường 

liên quan tới protein dạng tinh bột, chẳng hạn như bệnh Alzheimer, và các bệnh hoặc 
tình trạng liên quan tới protein giống như dạng tinh bột. Hợp chất này cũng có thể được 
dùng để điều trị các bệnh về mắt liên quan tới các bất thường/biến đổi bệnh lý trong các 
tế bào của hệ thị giác. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này để điều trị 
hoặc ngăn ngừa các bệnh hoặc tình trạng liên quan tới protein dạng tinh bột hoặc giống 
như dạng tinh bột.  
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(11) 33389 
(21) 1-2012-03405 (51) 7 C08L  77/06, B32B  1/02,  27/34,  

27/36, C08G  69/28, C08J  3/22, 
C08K  5/09 

(22) 11.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/060845    11.05.2011 (87) WO 2011/145497 24.11.2011 
(30) 2010-113025 17.05.2010 JP 

2010-136120 15.06.2010 JP 
(71) MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.  (JP) 

5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324 Japan 
(72) YAMAMOTO, Takashi (JP), MITADERA, Jun (JP), OTAKI, Ryoji (JP), KATO, 

Tomonori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần nhựa polyamit và quy trình sản xuất hợp phần này 
(57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần nhựa polyamit bao gồm polyamit (X) gồm có một đơn vị 

diamin chứa đơn vị metaxylylendiamin với lượng là 70%mol hoặc cao hơn và đơn vị axit 
dicarboxylic và hợp chất kiềm (A) trong đó thỏa mãn các công thức (1) đến (3) sau đây:  
0,03 ≤ P <0,32  (1)  
2,2 ≤ M ≤ 26, 1  (2)  
5 < M/P ≤ 200  (3)  
trong đó P thể hiện nồng độ mol (μmol/g) của nguyên tử phospho chứa hợp phần nhựa 
polyamit tính theo g; và M là tổng (μmol/g) các giá trị thu được bằng cách nhân mỗi 
nồng độ mol của nguyên tử kim loại kiềm và nồng độ mol của nguyên tử kim loại kiềm 
thổ chứa hợp phần nhựa polyamit tính theo g với các hóa trị tương ứng của chúng. Sáng 
chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất hợp phần nhựa polyamit này.  
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(21) 1-2012-03406 (51) 7 C08F  210/16, C08J  9/06 
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(86) PCT/JP2011/060000   19.04.2011 (87) WO 2011/132790 27.10.2011 
(30) 2010-096731   20.04.2010 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) MANAMI, Toshihiko (JP), NOZUE, Yoshinobu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Etylen-a-olefin copolyme để tạo bọt, chế phẩm nhựa để tạo 

bọt, và phương pháp tạo bọt 
(57)    Sáng chế đề cập đến etylen-α-olefin copolyme chứa các đơn vị monome dẫn xuất từ 

etylen và các đơn vị monome dẫn xuất từ α-olefin có từ 3 đến 20 nguyên tử cacbon để 
tạo bọt, trong đó etylen-α-olefin copolyme có tốc độ dòng nóng chảy từ  0,1 đến 
100g/l0 phút, tỷ trọng từ 850 đến 940kg/m3, mức phân bố trọng lượng phân tử từ 2 đến 
12, tỷ lệ giãn nở bằng 1,61 trở lên, và giá trị của g* từ 0,50 đến 0,78 được xác định bởi 
công thức (I) sau đây:  
g* - [η] / ( [η]GPC X gSCB*)   (I)  
trong đó [η] là độ nhớt trong (dl/g) của etylen-α-olefin copolyme và được xác định bởi 
công thức (I-I) sau đây, [η]GPC được xác định bởi công thức (I-II) sau đây, và gSCB* được 
xác định bởi công thức (I-III) sau đây:  
[η] = 23 ,3 x log(ηrel)   (I-I)  
trong đó ηrel là độ nhớt tương đối của etylen-α-olefin copolyme,  
[η]GPC = 0,00046 x Mv0,725   (I-II) 
trong đó Mv là độ nhớt khối lượng phân tử trung bình của etylen-α-olefin copolyme, 
gSCB* = ( l-A )1,725    (I-III) 
trong đó A được xác định từ lượng các nhánh ngắn trong etylen-α-olefin copolyme.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm xử lý thực vật, phương pháp sản xuất và phương pháp 

xử lý thực vật nhờ sử dụng chế phẩm này 
 (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm xử lý thực vật chứa ít nhất một trong số thuốc trừ vật gây hại 

và chất điều hòa tăng trưởng thực vật; axyl morpholin có công thức (I)  
 

 
 
trong đó R là H, CH3 hoặc C2H5; và đồng dung môi không proton phân cực không phải 
là axyl morpholin có công thức (I).  
Chế phẩm này có thể được sử dụng trong việc xử lý thực vật, và đặc biệt là rất thích hợp 
để ứng dụng làm chế phẩm đậm đặc dễ tan.  
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(72) FOULDS, Stephen Anthony Lawrence (GB), ANDERSON, John Douglas (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị làm giảm từ trường trong vùng hàn 
(57)    Sáng chế đề xuất thiết bị giảm cường độ của từ trường xung quanh trong vùng hàn bao 

gồm bộ sinh từ trường (50, 52, 54, 56) đế tạo ra từ trường ngược trong vùng hàn đáp lại 
dòng điện vào, bộ cảm biến từ trường (140) để nhận biết hướng và độ lớn của từ trường 
xung quanh theo hướng vectơ bất kỳ trong vùng hàn và cung cấp tín hiệu cảm biến, và 
bộ điều khiển (7) được bố trí để nhận tín hiệu cảm biến và kiểm soát dòng điện vào bộ 
sinh từ trường đáp lại tín hiệu cảm biến để tạo ra từ trường ngược mà giảm từ trường 
trong vùng hàn. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp giảm từ trường trong vùng hàn 
bằng cách sử dụng thiết bị này.  
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(DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị chế tạo mảng lông dùng cho bàn chải 
(57)    Sáng chế đề xuất thiết bị (1) chế tạo mảng lông dùng cho bàn chải , cụ thể là bàn chải 

đánh răng, có bộ phận cấp lông (2) và thiết bị (3) dùng để tách từng cụm lông (4) ra 
khỏi bộ phận cấp lông (2), và có thiết bị vận chuyển để vận chuyển các cụm lông (4) 
quá ít nhất một đường ống rỗng (8) nhờ luồng khí hoặc không khí trong các lỗ thủng 
trên tấm giữ cụm lông, khác biệt ở chỗ, thiết bị (3) dùng để tách từng cụm lông (4) ra 
khỏi bộ phận cấp lông (2) có ít nhất một giá đỡ cụm lông (6), và ở chỗ, (các) giá đỡ cụm 
lông (6) của thiết bị tách (3), đường viền trong (10) của (các) đường ống rỗng (8) và các 
lỗ thủng trên tấm giữ cụm lông đều được tạo đường  viền theo cách tương ứng với đường 
viền cụm lông mong muốn trên mảng lông này.  
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CHUANG, Chihyuan (US), GARDINA, Jeff (US), MORGAN, Bradley P. (US), MUCI, 
Alex R. (US), QIAN, Xiangping (US), WARRINGTON, Jeffrey (CA), YANG, Zhe 
(US), LU, Pu-Ping (US), ROMERO, Antonio (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất amino-pyridazin và dược phẩm chứa hợp chất này 
(57) Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức I:  
 

       (I) 
 

hoặc muối dược  dụng của chúng, trong đó R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, X và m là 
như được  xác định trong bản mô tả.  
Sáng chế cũng đề xuất chế phẩm dược dụng chứa hợp chất  có công thức I, hoặc muối 
dược dụng của chúng.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
226 
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(21) 1-2012-03464 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/5517, A61P  
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(30) 10160643.2      21.04.2010  EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) DOLENTE, Cosimo (IT), SCHNIDER, Patrick (CH) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hợp chất heteroaryl-xyclohexyl-tetraazabenzo[e]azulen, 

quy trình điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa chúng 
(57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất heteroaryl-xyclohexyl-tetraazabenzo[e]azulen có công 

thức I 
 

 
 
trong đó R1, R2, R3 là như được định nghĩa trong phần mô tả. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến quy trình điều chế các hợp chất này và chế phẩm dược chứa chúng. Các hợp 
chất theo sáng chế có tác dụng làm chất điều biến thụ thể V1a, và cụ thể là chất đối 
kháng thụ thể V1a. Hoạt chất theo sáng chế có thể được sử dụng làm tác nhân điều trị có 
tác dụng ngoại vi và trung ương đối với tình trạng bệnh lý gồm chứng thống kinh, rối 
loạn chức năng tình dục nam hoặc nữ, cao huyết áp, suy tim mãn tính, tình trạng bài tiết 
không thích hợp của vasopresin, xơ gan, hội chứng thận hư, chứng lo âu rối loạn trầm 
cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn phổ tự kỷ, bệnh tâm thần phân liệt, và hành vi 
hung hăng.  
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(72) BURKE Edward J. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khối hộp phối cáp sợi quang mang theo được 
(57)     Sáng chế đề cập tới khối hộp đầu nối ngầm có khối hộp phối cáp sợi quang đã bịt kín 

bao gồm hộp cao trình mặt đất và nắp tháo được để lắp với hộp cao trình mặt đất. Nắp 
bao gồm đầu cắm có thể tháo được để tiếp cận đến phần bên trong của hộp cao trình mặt 
đất. Vùng đầu cắm tháo được ở nắp cho phép tiếp cận đến các cáp dịch vụ nằm trong 
hộp cao trình mặt đất và tiếp cận đến phần bên trong của khối hộp phối cáp sợi quang đã 
bịt kín lắp với vùng đầu cắm hở. Đáy của hộp bao gồm cụm khung chính cứng bên dưới 
được lắp tháo được với vùng đầu cắm hở, và kết cấu đế phân phối sợi quang bên trên mặt 
đất gắn với lỗ cáp đi qua cụm khung chính. Khối hộp phối cáp sợi quang đã bịt kín có 
thể được tháo dưới dạng cụm ra khỏi nắp trên hộp cao trình mặt đất, nhờ các cáp hoạt 
động nguyên dạng, và được dịch chuyển đến vị trí ở xa để tạo các nối bện cáp sợi quang 
bên trên mặt đất. Khối hộp phối cáp sợi quang đã bịt kín sau đó có thể được lắp lại vào 
tấm che, nhờ các cáp hoạt động nguyên dạng.  
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(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hợp chất heterobiaryl-xyclohexyl-tetraazabenzo[e]azulen, 

quy trình điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa chúng 
(57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất heterobiaryl-xyclohexyl-tetraazabenzo[e]azulen có công 

thức I 
 

  
 
trong đó R1, R2,R3 là như được định nghĩa trong phần mô tả. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến quy trình điều chế các hợp chất này và chế phẩm dược chứa chúng. Các hợp 
chất theo sáng chế có tác dụng làm chất điều biến thụ thể V1a, và cụ thể là chất đối 
kháng thụ thể V1a. Hoạt chất theo sáng chế có thể được sử dụng làm tác nhân điều trị có 
tác dụng ngoại vi và trung ương đối với tình trạng bệnh lý gồm chứng thống kinh, rối 
loạn chức năng tình dục nam hoặc nữ, cao huyết áp, suy tim mãn tính, tình trạng bài tiết 
không thích hợp của vasopresin, xơ gan, hội chứng thận hư, chứng lo âu rối loạn trầm 
cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn phổ tự kỷ, bệnh tâm thần phân liệt, và hành vi 
hung hăng.  
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(72) DANNEBERG, Erik (CH), RUTZEL, Tilmann Peter (DE), BUDA, Roland (DE), 
MEYER, Frank (DE) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Neo kiểu vít bằng chất dẻo để bắt chặt thanh ray vào tà vẹt 
(57)    Sáng chế đề cập đến neo kiểu vít bằng chất dẻo (6) để bắt chặt thanh ray vào tà vẹt, cụ 

thể là tà vẹt bê tông, có thân neo cơ bản hình trụ có thân (7) ở đầu đỉnh, tốt hơn là ngay 
sau đỉnh neo (8) hướng về phía đáy, và ở dạng liên tục của neo, thân (7) có ren ngoài (9) 
với ren ngoài này neo có thể không bị tuột ra khỏi hoặc được bắt vào tà vẹt, và được tạo 
ra có ren trong (10) thẳng ngay dưới phần thân (7) để tiếp nhận vít thanh ray. Mục đích 
của sáng chế là cải thiện neo kiểu vít bằng chất dẻo này, cụ thể là, liên quan đến các đặc 
tính vận hành chẳng hạn sự tác dụng đồng đều lực vào tà vẹt, lắp đặt đơn giản hơn và 
linh hoạt trong thay thế, giảm nguy cơ gãy nứt, và ngoài ra còn cho phép neo được sử 
dụng một cách phổ biến. Nhằm mục đích này, phần thân (7) có ở phía  bên trong , tại vị 
trí ăn khớp với ren trong (10), đường gân nổi (13) có đường kính trong giảm  tại một 
phần chiều đài của phần thân (7) và kéo dài dưới dạng hình xoắn ốc trên ít nhất một 
phần của chu vi.  
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Korea 

(72) KIM, Hyunmin (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Môđun chiếu sáng LED và đèn chiếu sáng sử  dụng môđun này 
(57)    Sáng chế đề cập đến môđun chiếu sáng LED được tạo ra bằng cách kết hợp các thành 

phần thành một kiểu liền khối để tạo ra hiệu quả trong các quá trình tản nhiệt khuếch 
tán chiếu sáng. Sáng chế còn đề cập đến đèn chiếu sáng trong đó một số môđun chiếu 
sáng LED được kết hợp để tạo ra sự phân bố chiếu sáng rộng, và nhiệt được sinh ra từ 
đèn chiếu sáng có thể được truyền đối lưu qua một số lỗ thông được tạo ra trên tất cả 
các bề mặt của đèn để đạt được hiệu quả chiếu sáng được cải thiện và kéo dài tuổi thọ 
của đèn lên tới hàng chục nghìn giờ. Nhằm mục đích này, môđun chiếu sáng LED theo 
sáng chế được tạo ra bằng cách kết hợp, thành một loại liền khối, một môđun LED trong 
đó một số phần tử LED kiểu chiếu theo phương thẳng đứng và chiếu phía bên được sắp 
xếp, một vỏ khuếch tán ánh sáng có các cánh nhô ra được tạo ra trên các cạnh trái và 
cạnh phải, và một tấm tản nhiệt mỏng, do đó tạo ra môđun chiếu sáng có hiệu quả kinh 
tế và nhẹ. Ngoài ra, đèn chiếu sáng sử dụng môđun chiếu sáng LED theo sáng chế được 
kết cấu sao cho các môđun chiếu sáng LED này được lắp trên vỏ có một môđun điện 
được gắn liền, và một vỏ phía dưới được gắn với vỏ. Do đó, tạo ra đèn chiếu sáng trong 
đó nhiệt có thể tán xạ trơn tru mà không phụ thuộc vào hướng sử dụng, và cho phép sự 
chiếu sáng ngược bằng 180 độ.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Nguồn chất béo có nguồn gốc thực vật để thúc đẩy sự phát 

triển của hệ vi sinh vật trong ruột, sản phẩm thực phẩm và 
chế phẩm lipit chứa nguồn chất béo này 

(57)     Sáng chế đề cập đến nguồn chất béo có nguồn gốc thực vật để thúc đẩy sự phát triển của 
hệ vi sinh vật có lợi trong ruột, trong đó nguồn chất béo này là nguồn chất béo 
triglyxerit chứa các triglyxerit có từ 15 đến 55% gốc axit palmitic trong tổng lượng axit 
béo, và hàm lượng gốc axit palmitic ở vị trí sn-2 của khung chính glyxerol chiếm ít nhất 
30% tổng lượng axit palmitic. Sáng chế còn đề cập đến sản phẩm thực phẩm và chế 
phẩm lipit chứa nguồn chất béo này.  
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2011-047597 04.03.2011 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Tomofumi YAMANASHI (JP), Masahiro OSHIKIRI (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị giải mã, thiết bị mã hóa, và phương pháp giải mã, 

phương pháp mã hóa 
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã có thể mã hóa/giải mã hiệu quả dữ liệu phổ ở phần 

tần số cao của tín hiệu băng rộng. Theo thiết bị được bộc lộ theo sáng chế: bộ phận chiết 
xuất nhóm mẫu (372) lựa chọn một phần các thành phần phổ theo tính dễ dàng khi lựa 
chọn, là phạm vi mà các thành phần phổ đến gần thành phần phổ có cường độ cao nhất, 
trong phổ của phần tần số cao được ước lượng nhờ các tham số thứ nhất có trong thông 
tin mã hóa thứ hai và các dải tần gần nhất bởi mỗi phổ của các dải tần con tính được từ 
phổ của tín hiệu giải mã thứ hai; bộ phận áp dụng khuếch đại logarit (373) áp dụng các 
tham số thứ hai cho một phần các thành phần phổ được chọn; và bộ phận xử lý nội suy 
(374) áp dụng các tham số thứ ba được thiết lập phù hợp theo giá trị của các tham số thứ 
hai, cho các thành phần phổ không được chọn.  
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(71) GOOPER HERMETIC LTD.  (IL) 

2 HaHadas Street, Hadera 38246, Israel 
(72) Philip NAFTALI  (IL), Izik MOALEM (IL) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Cơ cấu bịt kín bằng từ trường 
(57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu  bịt kín bằng từ trường, cơ cấu này bao gồm:  

a. dải mềm dẻo thứ nhất, với một số hốc được làm thích ứng để kết hợp một số nam 
châm; 
b. dải mềm dẻo thứ hai, với một số hốc được làm thích ứng để kết hợp một số nam 
châm;  
trong đó cơ cấu bịt kín bao gồm các màng đấu nối được với dải thứ nhất và màng thứ hai 
đấu nối được với dải thứ hai, sao cho một số nam châm của dải thứ hai được gắn kết 
trong phạm vi một số hốc ở giữa dải thứ hai và màng thứ hai; khi các dải thứ nhất và thứ 
hai và được gom lại với nhau từ phía các màng thứ nhất và thứ hai, các nam châm của 
các dải thứ nhất và thứ hai hút nhau bằng từ trường,  sao cho sự bịt kín được tạo ra.  
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4/F. East 2 Block. SEG Park. Zhenxing Rd., Futian District, Shenzhen, Guangdong 
518044, P.R.China 

(72) ZOU, Difei (CN), ZHANG, Xu (CN), LEI, Bin (CN), LIU, Zhiyun (CN), HU, 
Chundong (CN), WANG, Feng (CN), BAI, Jie (CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị cho phép tăng tốc độ gõ phím 
(57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị cho phép tăng tốc độ gõ phím, vốn liên quan 

đến lĩnh vực truyền thông. Phương pháp này bao gồm các bước: nhận tín hiệu chỉ báo 
rằng phím được giữ ở trạng thái nhấn; thu thập thời điểm bắt đầu tăng tốc hiện tại; thực 
hiện thao tác tương ứng với phím được nhấn khi đã đến thời điểm bắt đầu tăng tốc hiện 
tại, xác định xem phím này có vẫn còn được nhấn hay không; thực hiện bước thu thập 
thời điểm bắt đầu tăng tốc hiện tại nếu phím vẫn còn được nhấn. Thiết bị này bao gồm: 
môđun nhận, môđun thu thập, môđun xử lý thứ nhất và môđun xử lý thứ hai. Theo sáng 
chế, sau khi nhận được tín hiệu chỉ báo rằng phím được giữ ở trạng thái nhấn, thì thời 
điểm bắt đầu tăng tốc hiện tại được thu thập, và thao tác gõ phím được đáp lại khi tới 
thời điểm bắt đầu tăng tốc hiện tại. Do đó, người dùng không cần phải nhấn phím nhiều 
lần, và thao tác nhấn phím có thể được thực hiện một cách tự động, điều này giảm bớt số 
lần gõ phím cần thiết và làm cho thao tác trở nên đơn giản và đỡ tốn thời gian hơn.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Sản phẩm chứa chế phẩm dinh dưỡng được xử lý bằng sóng siêu 

âm và quy trình sản xuất chế phẩm dinh dưỡng được xử lý 
bằng sóng siêu âm này 

(57)     Sáng chế mô tả sản phẩm dinh dưỡng và chế phẩm dinh dưỡng dạng thanh có thời hạn sử 
dụng kéo dài. Sản phẩm dinh dưỡng hoặc chế phẩm dinh dưỡng dạng thanh được sản 
xuất nhờ sóng siêu âm cường độ cao kết hợp với quá trình ép hoặc cán. Đã nhận thấy 
rằng bằng cách sử dụng sóng siêu âm cường độ cao trong quá trình sản xuất sản phẩm 
dinh dưỡng và chế phẩm dinh dưỡng dạng thanh, sản phẩm thu được có thời hạn sử dụng 
kéo dài và cấu trúc được cải thiện. Theo một số phương án, chế phẩm dinh dưỡng dạng 
thanh chứa chất nền giòn rắn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phân bón, phương pháp điều chế phân bón và phương pháp làm 

giảm quá trình nitrat hóa trong đất 
(57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm phản ứng và phương pháp điều chế chúng. Theo ít nhất 

một phương án cụ thể, phân bón có thể chứa nguồn nitơ bao gồm ure, amoniac, amoni 
nitrat, hoặc dạng kết hợp của chúng và sản phẩm phản ứng của formalđehyt, nguồn 
amoniac, và chất ức chế quá trình nitrat hóa.  
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(71) ALSTOM HYDRO FRANCE  (FR) 

3 Avenue AndrÐ Malraux, F-92300 Levallois Perret, FRANCE 
(72) MELET, Luc (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) ổ đỡ kiểu bạc và máy chuyển động quay có ổ đỡ này 
(57)    Sáng chế đề cập đến ổ đỡ kiểu bạc (1) trong đó mỗi bạc đỡ (104) tựa trên phần thể tích 

đóng kín trong khoang (V4) được nối với các khoang lân cận bởi các ống (6). ổ đỡ (1) 
bao gồm một số các vỏ lồi (4) mỗi vỏ lồi này phân định ranh giới từng khoang (V4) cho 
chính nó và được nối với nhau bằng các ống (6). Các vỏ lồi (4) và các ống (6) cùng nhau 
tạo thành cụm lắp ráp chức năng rỗng (2), cụm lắp ráp chức năng rỗng này có thể tách 
riêng khỏi các chi tiết cấu thành khác của ổ đỡ (1) và phân định thể tích đóng kín được 
nạp chất lỏng (V2). Theo sáng chế, mỗi vỏ (4) bao gồm hai nửa vỏ được đặt trên mỗi 
mặt của túi mềm dẻo và mỗi ống (6) bao gồm ống mềm dẻo được lồng vào trong vỏ bọc.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Protein gắn kết tái tổ hợp ức chế sự tương tác thụ thể yếu tố 

tăng trưởng nội mô mạch máu (VEGF) và dược phẩm chứa 
chúng 

(57)    Sáng chế đề cập đến protein gắn kết đặc hiệu đối với VEGF-A, cụ thể là đề cập đến 
protein gắn kết tái tổ hợp chứa gốc polyetylen glycol và vùng gắn kết, mà ức chế sự gắn 
kết của VEGF-Axxx với VEGFR-2. Ví dụ về các protein gắn kết tái tổ hợp này là các 
protein mà chứa vùng lặp lại ankyrin có tính đặc hiệu gắn kết mong muốn, và gốc 
polyetylen glycol. Các protein gắn kết này hữu dụng trong điều trị bệnh ung thư và các 
tình trạng bệnh khác, ví dụ các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng do tuổi già.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Chi tiết ghép nối thay đổi được để cố định tường màn 
(57)    Sáng chế đề cập đến chi tiết ghép nối thay đổi được để cố định tường màn, có khả năng 

ghép bộ phận thẳng đứng của khối tường màn với phần đầu của tấm tòa nhà (S), trong đó 
chi tiết ghép nối thay đổi được bao gồm: giá treo thứ nhất được cố định vào phần đầu 
của tấm (S); và giá treo thứ hai, một mặt được lắp vào bộ phận thẳng đứng của khối 
tường màn, và mặt còn lại được lắp vào giá treo thứ nhất, để chuyển tải trọng của khối 
tường màn đến tấm (S). Giá treo thứ nhất bao gồm phần đế phẳng được cố định vào phần 
đầu của tấm (S), và phần đỡ được tạo ra tại đầu phía trước của phần đế để cao hơn bề 
mặt trên của phần đế. Giá treo thứ hai bao gồm: phần cố định phẳng được cố định vào bộ 
phận thẳng đứng của khối tường màn; bu lông điều chỉnh độ cao được lắp và được cố 
định vuông góc tại một đầu bên của phần cố định được đặt theo chiều khung thứ nhất; 
phần bắt, trong đó một mặt của nó được lắp để có thể xoay ngang được và có thể trượt 
thẳng đứng được trên bu lông điều chỉnh độ cao, và mặt còn lại của phần này được lắp 
vào phần trên của phần đỡ; và đai ốc điều chỉnh độ cao được bắt vào bu lông điều chỉnh 
độ cao, để điều chỉnh độ cao của phần bắt.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất purinon và dược phẩm chứa chúng 
(57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức chung (1) (tất cả các ký hiệu trong công 

thức này có định nghĩa giống như trong phần mô tả) là các hợp chất mà ngoài hoạt tính 
ức chế chọn lọc Btk còn có tính ổn định chuyển hóa, có thể ngăn ngừa tình trạng gây 
độc cho gan, do đó có thể bào chế thuốc điều trị cho các bệnh có liên quan đến tế bào B 
hoặc dưỡng bào.  
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POLNIASZEK, Richard, P. (US), YU, Richard, Hung Chiu (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất ức chế proteaza của HIV, dược phẩm chứa hợp chất 

này và quy trình điều chế nó 
(57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất ức chế proteaza của virut HIV và quy trình bào chế dược 

phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 33411 
(21) 1-2012-03639 (51) 7 C07D  205/04, A61K  31/4468, A61P  

25/00, C07D  207/14,  211/46,  
211/58,  401/12,  405/12,  413/12,  
207/12,  211/16,  211/54,  211/62,  
403/04,  409/12 

(22) 06.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/IB2011/052458   06.06.2011 (87) WO 2011/151808 08.12.2011 
(30) 1054411   04.06.2010  FR 
(71) SANOFI  (FR) 

54 rue La BoÐtie, F-75008 Paris, France 
(72) BARTSCH, RÐgine (FR), CHEURET, DorothÐe (FR), EVEN, Luc  (FR), 

HOORNAERT, Christian  (BE), JEUNESSE, Jean  (FR), MARGUET, Frank  (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất hexafloisopropyl carbamat, quy trình điều chế và 

dược phẩm chứa chúng dùng để chữa bệnh 
(57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất hexafloisopropyl carbamat có công thức chung (I): trong 

đó R, Z, A, m, và n như được định nghĩa trong bản mô tả, ở dạng bazơ hoặc muối cộng 
axit. hợp chất có thể được sử dụng làm chất ức chế enzym MGL (monoaxyl glyxerol 
lipaza).  
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(11) 33412 
(21) 1-2012-03647 (51) 7 H04L  29/08 
(22) 05.05.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2010/056061 05.05.2010 (87) WO/2011/137931 10.11.2011 
(71) NOKIA SIEMENS NETWORKS OY  (FI) 

Karaportti 3, 02610 ESPOO, FINLAND 
(72) BAKOS, Balazs (HU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp kết nối và duy trì mạng xã hội 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để duy trì kết nối mạng xã hội. Một hoặc 

nhiều sự kiện truyền thông mới cho người sử dụng thứ nhất được xác định và bộ xây 
dựng đô thị mạng xã hội (204) nhận dữ liệu liên quan đến một hoặc nhiều sự kiện truyền 
thông mới trong đó dữ liệu này bao gồm dữ liệu liên quan đến người sử dụng thứ hai. Bộ 
xây dựng đồ thị mạng xã hội (204) sửa đổi đồ thị mạng xã hội cho người sử dụng thứ 
nhất dựa trên dữ liệu nhận được nếu một hoặc nhiều sự kiện truyền thông mới nhận dạng 
được đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí định trước .  
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(11) 33413 
(21) 1-2012-03657 (51) 7 E21B  21/06, B01D  21/02,  35/20, 

B07B  1/46 
(22) 11.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/CA2011/000542 11.05.2011 (87) WO 2011/140635 17.11.2011 
(30) 61/334,117 12.05.2010 US 

61/411,298 08.11.2010 US 
61/417,390 26.11.2010 US 

(75) POMERLEAU, DANIEL GUY  (CA) 
3958 Edenstone Road, NW Calgary, Alberta T3A 3Z6, Canada 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống và phương pháp làm khô mùn khoan 
(57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp tách chất lưu khỏi mùn khoan. Cụ thể là, 

sáng chế đề cập đến  máy sàng lắc kết hợp các cải biến bao gồm hệ thống chân không 
và/hoặc vách ngăn và phương pháp hoạt động của máy sàng lắc nêu trên ảnh hưởng đến 
sự tách chất lưu ở mức độ cao. Hệ thống và phương pháp hiệu quả thông qua các kích 
thước lưới khác nhau, dòng chân không và thiết kế chân không. Hệ thống cũng có hiệu 
quả đặc biệt để hỗ trợ sự tách khí khỏi dung dịch khoan.  
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(11) 33414 
(21) 1-2012-03659 (51) 7 H04W  28/06,  72/04 
(22) 13.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/003337    13.06.2011 (87) WO 2011/161896 29.12.2011 
(30) 2010-140748    21.06.2010   JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Takashi IWAI (JP), Daichi IMAMURA (JP), Akihiko NISHIO (JP), Yoshihiko 

OGAWA  (JP), Shinsuke TAKAOKA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị sử dụng trong truyền thông vô tuyến, phương pháp 

truyền và thu vô tuyến 
(57)    Sáng chế đề xuất thiết bị truyền thông vô tuyến và phương pháp truyền thông vô tuyến 

nhờ đó việc tăng số bít báo hiệu có thể được loại bỏ và ngoài ra độ linh hoạt của việc lập 
lịch trình sử dụng tần số có thể được cải thiện. Bộ phận tính RBG (Resource Block 
Group - Nhóm khối tài nguyên) thông báo (203) cộng thêm giá trị độ lệch được xác định 
trước là "1" hoặc "- 1" vào chỉ số RBG bắt đầu hoặc chỉ số RBG kết thúc của thông tin 
chỉ số RBG được cấp phát (b'i) được đưa ra bởi bộ phận lập lịch trình (201), bằng cách 
đó tính thông tin chỉ số RBG thông báo (bi). Bộ phận thiết lập tổng số RBG (204) tính 
tổng số RBG, cần để thông báo, bằng cách thêm "1" vào tổng số RBG được cấp phát. Bộ 
phận tạo ra thông tin thông báo (205) sử dụng thông tin chỉ số RBG thông báo (bi) và 
tổng số RBG (Nrb') được thông báo vào phương trình xác định trước, từ đó tạo ra và 
truyền, tới các thiết bị đầu cuối, thông tin được thông báo (r).  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
246 

(11) 33415 
(21) 1-2012-03662 (51) 7 B62J 19/00 
(22) 07.12.2012 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.12.2012 
(75) Huỳnh Thành Long  (VN) 

Tiểu khu 4, TT Lương Sơn, Hoà Bình 
(54) Bạt che xe máy đa năng 
(57)     Sáng chế đề cập đến bạt che phủ xe máy gọn, đẹp,  khi trời mưa có thể dùng làm áo mưa; 

gồm có mảnh bạt (1) giống áo mưa cánh dơi,  hai đầu bạt cắt tròn, ở giữa bạt (1) có lỗ 
tròn gắn mũ (2), mặt ngoài bạt có miếng bạt vuông (3), một bên may vào bạt, một bên 
có hai cúc bấm để che phần mũ khi che xe. Phần bạt phía trước có hai lỗ đưa gương qua 
(4), bên cạnh hai lỗ gương mặt trong bạt có may hai dây chun để quàng vào hai tay nắm 
xe máy để cố định phần bạt trước vào tay lái xe máy để che phần trước xe. ở phần bạt 
sau mặt trong có miếng nhựa mỏng (6) đặt trên yên xe, dây chun (7) vòng qua yên cố 
định miếng nhựa và bạt vào yên để che phần sau xe . Khi không sử dụng có thể gấp dễ 
dàng, lúc trời mưa có thể dùng mặc làm áo mưa.  
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(11) 33416 
(21) 1-2012-03664 (51) 7 A61K  31/426,  31/41,  31/4184, 

A61P  9/12 
(22) 09.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2011/057438 09.05.2011 (87) WO/2011/141431 17.11.2011 
(30) RM 2010 A 000232      10.05.2010  IT 
(71) MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.  (LU) 

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luxembourg 
(72) MELANI, Francesco (IT), GIULIANI, Sandro (IT), MAGGI, Carlo Alberto (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hỗn hợp của chất ức chế xanthin oxidaza với một hoặc nhiều 

chất đối kháng thụ thể angiotensin II, dược phẩm chứa hỗn 
hợp này và phương pháp bào chế 

(57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp của các hoạt chất, nghĩa là chất ức chế xanthin oxidaza 
cùng với một hoặc nhiều chất đối kháng thụ thể angiotensin II, dược phẩm chứa các hoạt 
chất này, để sử dụng trong điều trị bệnh ở người hoặc động vật, và phương pháp bào chế 
dược phẩm này.  
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(11) 33417 
(21) 1-2012-03680 (51) 7 G06F  7/00 
(22) 06.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/035540 06.05.2011 (87) WO/2011/140453 10.11.2011 
(30) 61/332,584      07.05.2010  US 
(71) THE DUN AND BRADSTREET CORPORATION  (US) 

103 JFK Parkway Short Hills, NJ 07078, USA 
(72) CARLOCK, Thomas, V. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, hệ thống tăng cường truy vấn cơ sở dữ liệu và 

vật ghi chứa mã thực hiện 
(57)    Sáng chế đề cập đến việc tìm kiếm cơ sở dữ liệu, và cụ thể hơn, đến phương pháp và hệ 

thống tăng cường truy vấn cơ sở dữ liệu sử dụng kết quả so sánh khớp truy vấn dữ liệu 
trong cơ sở dữ liệu thứ nhất, và dựa trên đó, chuẩn bị cho truy vấn để tìm kiếm cơ sở dữ 
liệu thứ hai. Phương pháp tăng cường truy vấn cơ sở dữ liệu bao gồm các bước: (a) nhận 
truy vấn thứ nhất, (b) so sánh khớp truy vấn thứ nhất với dữ liệu thứ nhất trong cơ sở dữ 
liệu thứ nhất, (c) chuẩn bị truy vấn thứ hai dựa trên dữ liệu thứ nhất, (d) truyền truy vấn 
thứ hai đến một công cụ tìm kiếm để tìm kiếm cơ sở dữ liệu thứ hai và trả về dữ liệu thứ 
hai, và (e) trả lại dữ liệu thứ hai trả lời cho truy vấn thứ nhất.  
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(11) 33418 
(21) 1-2012-03696 (51) 7 A47B  83/00 
(22) 18.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/036905 18.05.2011 (87) WO2011/146554 24.11.2011 
(30) 61/345,854      18.05.2010  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2013 
(71) ARIA ENTERPRISES, INC.  (US) 

1044 NW 9th Avenue Portland, Oregon 97209, U.S.A. 
(72) MOJTABAVI, Mehdi (IR), VOSSOUGHI, Sohrab (US), KNAUB, David Randall (US), 

DIERINGER, Ken (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Sản phẩm đồ gỗ gấp gọn, di chuyển được 
(57)     Sản phẩm đồ gỗ gấp (10) gọn, di chuyển được thiết kế dưới dạng ghế hoặc bàn được cấu 

tạo để tạo thuận lợi cho việc bảo quản. Sản phẩm đồ gỗ gấp gọn, di chuyển được này 
bao gồm cụm lắp ghép đỡ đối tượng (24) được cấu tạo để nối hiệu quả với kết cấu lắp 
(12) và gồm cơ cấu lò xo (40, 42) siết chặt với nhau dưới dạng bộ phận đàn hồi, giá đỡ 
(36), cột sống có khớp nối (26), và chân đỡ (38). Cơ cấu lò xo thể hiện các đặc tính đàn 
hồi để cụm lắp ghép đỡ đối tượng giả thuyết tại vị trí nghỉ ở trạng thái không gấp và, 
phản hồi lại lực uốn ngoại được tác dụng, giả thuyểt ở trạng thái gấp. ở trạng thái không 
gấp, cột sống cơ bản thẳng để tạo ra mặt đỡ khép kín (44). ở trạng thái gấp, cột sống 
được uốn cong để tạo ra mặt đỡ mở, được nâng lên mà đối tượng có thể tựa trên đó. Phụ 
thuộc vào một phương án về sản phẩm đồ gỗ, đối tượng có thể là người hoặc vật.  
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(11) 33419 
(21) 1-2012-03704 (51) 7 D06M  11/74, D06C  7/00, D06M  

11/73 
(22) 11.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/036153 11.05.2011 (87) WO 2011/143370 17.11.2011 
(30) 61/334,361      13.05.2010  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.12.2012 
(71) COLUMBIA SPORTSWEAR NORTH AMERICA, INC.  (US) 

14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 97229, United States of America 
(72) SKANKEY, Wayne (US), TIN, Jen, Hsien (TW) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Vải thoáng khí không thấm nước, phương pháp và hệ thống 

thiết bị sản xuất loại vải này 
(57)    Sáng chế đề cập đến vải thoáng khí không thấm nước (water proof breathable: WPB) và 

phương pháp sản xuất vải này, trong đó màng không thấm nước được dát lên mặt thứ 
nhất của vải, sau đó phủ chất xử lý lên vải được dát và sấy vải thu được. Chất xử lý có 
thể bao gồm ít nhất một hợp chất kỵ dầu (chống thấm dầu) và/hoặc hợp chất kỵ nước 
(chống thấm nước). Theo một số phương án của sáng chế, chất kỵ nước có thể là chất 
chống thấm nước lâu bền. Chất xử lý theo sáng chế có thể bảo vệ vải bằng cách loại bỏ 
các hợp chất nền dầu và nước ra khỏi vải.  
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(11) 33420 
(21) 1-2012-03708 (51) 7 A47J  36/34, B01F  3/00,  3/04, F24C  

1/00,  3/00,  5/00 
(22) 11.12.2012 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.12.2012 
(75) Hoàng Việt Anh  (VN) 

Số 1.10 lô A1 chung cư A3 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (INDOCHINE COUNSEL) 
(54) Bộ phối trộn hỗn hợp nhiên liệu khí - lỏng và bếp sử dụng hệ 

nhiên liệu khí - lỏng có bộ phối trộn này  
(57)    Sáng chế đề cập đến bộ phối trộn hỗn hợp nhiên liệu khí-lỏng bao gồm: i) buồng phối 

trộn (1) là một buồng rỗng có cửa vào cho nhiên liệu khí (1.1), cửa vào cho nhiên liệu 
lỏng (1.2) và cửa ra cho hỗn hợp nhiên liệu khí- lỏng đã phối trộn (1.3); ii)  ống dẫn 
nhiên liệu khí (2) có đầu vào được liên kết với phương tiện điều tiết dòng nhiên liệu khí 
(3), ống dẫn nhiên liệu khí (2) có đầu ra (2.2) dạng ống hình côn thu nhỏ như một vòi 
phun được kết nối kín với cửa vào (1.1) của buồng phối trộn (1); iii)  ống dẫn nhiên liệu 
lỏng (5) có đầu vào được liên kết với phương tiện điều tiết dòng nhiên liệu lỏng (4) để 
ngắt, mở hoặc điều chỉnh lưu lượng dòng nhiên liệu lỏng cung cấp vào  ống dẫn (5), và 
đầu ra được nối kín với cửa (1.2) của buồng phối trộn (1). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến bếp sử dụng hệ nhiên liệu khí-lỏng có bộ phối trộn hỗn hợp nhiên liệu nói trên.  
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(11) 33421 
(21) 1-2012-03712 (51) 7 A61K  31/505, C07D  413/14,  

471/04, A61P  35/00 
(22) 09.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/GB2011/051074 09.06.2011 (87) WO2011/154737 15.12.2011 
(30) 61/353,713      11.06.2010  US 
(71) ASTRAZENECA AB  (SE) 

S-151 85 Sodertalje, Sweden 
(72) FOOTE, Kevin, Michael (GB), NISSINK, Johannes, Wilhelmus, Maria (NL), 

TURNER, Paul  (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất morpholino pyrimiđin và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrimiddinyl có công thức (I), 
 

  
 

trong đó: 
 
 

 
 
hoặc muối dược dụng của nó, và dược phẩm chứa nó. 
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61/365,045 16.07.2010 US 
(71) ALMIRALL, S.A.  (ES) 

Ronda del General Mitre 151, E-08022 Barcelona, Spain 
(72) PRAT QUINONES, Maria (ES), FONQUERNA POU, Silvia (ES), PUIG DURAN, 

Carlos  (ES), LUMERAS AMADOR, Wenceslao  (ES), AIGUADE BOSCH, Jose  
(ES), CATURLA JAVALOYES, Juan Francisco  (ES) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất xyclohexylamin có hoạt tính chủ vận beta 2 

adrenalin và hoạt tính đối kháng M3 muscarin và dược phẩm 
chứa hợp chất này 

(57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có hoạt tính kép chủ vận β2 adrenalin và đối kháng M3 
muscarin và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 33423 
(21) 1-2012-03727 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/5517, A61P  

31/10 
(22) 01.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2011/059058 01.06.2011 (87) WO/2011/154298 15.12.2011 
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(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) MEERPOEL, Lieven (BE), MAES, Louis, Jules, Roger, Marie (BE), DE WIT, Kelly 

(BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) DÉn xuÉt 5,6-®ihy®ro-4-[(®ifloetyl)phenyl]-4H-pyrolo[1,2-a][1,4] 

benzođiazepin và 4-(đifloetyl)phenyl-6H-pyrolo [1,2-a][1,4] 
benzođiazepin kháng nấm 

 (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 
 

  
 
trong đó R1, R2, R3, R4, R5 và R6 là như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất theo 
sáng chế có hoạt tính kháng chủ yếu là bệnh nấm ngoài da và nhiễm nấm hệ thống. Sáng 
chế còn đề cập đến quy trình điều chế các hợp chất này, dược phẩm chứa hợp chất này 
làm  hoạt chất. 
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(21) 1-2012-03731 (51) 7 A61K  9/24,  9/20,  31/415,  31/40, 

A61P  3/06,  3/00 
(22) 13.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/KR2011/003549 13.05.2011 (87) WO2011/142621 17.11.2011 
(30) 10-2010-0045636 14.05.2010 KR 

10-2010-0053782 08.06.2010 KR 
(71) HANMI SCIENCE CO., LTD.  (KR) 

550, Dongtangiheung-ro, Dongtan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-813, 
Republic of Korea 

(72) KIM, Yong Il (KR), NA, Young Jun  (KR), KIM, Min Jung  (KR), KIM, Young-Hun  
(KR), PARK, Jae Hyun  (KR), WOO, Jong Soo  (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm ở dạng viên nén hai lớp chứa chất ức chế men khử 

HMG-CoA và irbesartan 
(57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm ở dạng viên nén hai lớp bao gồm lớp thứ nhất chứa 

irbesartan hoặc muối dược dụng của nó và lớp thứ hai chứa chất ức chế men khử HMG-
CoA và chất phụ trợ có tính bazơ, dược phẩm này có thể cải thiện tốc độ hòa tan và độ 
ổn định của irbesartan và chất ức chế men khử HMG-CoA để tăng cường độ sinh khả 
dụng của dược chất so với chế phẩm phức hợp thông thường và để giảm thiểu sự tạo 
thành các hợp chất liên quan, bằng cách đó được sử dụng hữu hiệu làm chất trị liệu ổn 
định và tốt hơn đối với bệnh tăng huyết áp và chứng tăng cholesterol huyết.  
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(11) 33425 
(21) 1-2012-03733 (51) 7 A61K  39/00,  39/395, C07K  16/00, 

C12P  21/08 
(22) 13.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/036444 13.05.2011 (87) WO/2011/143562 17.11.2011 
(30) 61/334,917 14.05.2010 US 

61/425,701 21.12.2010 US 
(71) ABBVIE INC.  (US) 

1 North Waukegan Road North Chicago, IL 60064, United States 
(72) WU, Chengbin (CN), AMBROSI, Dominic, J. (US), HSIEH, Chung-ming  (US), 

GHAYUR, Tariq  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein gắn kết với IL-1alpha và IL-1beta của người, dược phẩm 

chứa protein này, phân tử axit nucleic phân lập được mã hóa 
protein này, vectơ chứa phân tử axit nucleic này và tế bào 
chủ chứa vectơ này 

(57)     Sáng chế đề cập đến protein gắn kết với IL- 1α và IL- 1β và dược phẩm chứa protein này 
để dùng trong phòng ngừa, điều trị và chẩn đoán các rối loạn có liên quan đến IL- 1 . 
Sáng chế còn đề cập đến phân tử axit nucleic phân lập được mã hóa protein này, vectơ 
chứa phân tử axit nucleic và tế bào chủ chứa vectơ này.  
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(11) 33426 
(21) 1-2012-03737 (51) 7 H01Q  13/10 
(22) 09.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/IL2011/000459   09.06.2011 (87) WO2011/154954 15.12.2011 
(30) 61/352,968   09.06.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.12.2012 
(71) GALTRONICS CORPORATION LTD.  (IL) 

P.O. Box 1589, Tiberias 14115, Israel 
(72) COZZOLINO, Randell (US), CHAIR, Ricky  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Anten định hướng có tính năng cách ly 
(57)    Sáng chế đề xuất một anten gồm một bộ phản xạ tạo thành bởi một mặt phẳng nằm 

ngang, mặt phẳng nằm ngang có một rãnh tại đó, ít nhất một bộ định hướng ký sinh lệch 
tâm với mặt phẳng nằm ngang và một phần tử được kích tạo thành bởi một anten lưỡng 
cực ghép với mặt phẳng nằm ngang gần rãnh và nằm giữa ít nhất một bộ định hướng ký 
sinh và một cạnh của mặt phẳng nằm ngang.  
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(11) 33427 
(21) 1-2012-03738 (51) 7 E02D  5/72,  5/38,  5/58 
(22) 30.03.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/KR2011/002167 30.03.2011 (87) WO/2011/142534 17.11.2011 
(30) 10-2010-0044997      13.05.2010  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2012 
(75) SONG, Ki-Yong  (KR) 

Guil Woosung Apt. 202-701, 1259, Guro-dong, Guro-gu Seoul, 152-050, Republic of 
Korea 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Cọc bê tông và phương pháp, thiết bị và thành phần để sản 

xuất cọc bê tông này 
(57)    Sáng chế đề cập đến cọc bê tông và phương pháp, thiết bị và thành phần để sản xuất cọc 

bê tông này. Cọc bê tông theo sáng chế bao gồm: cột bê tông; dây thép bê tông ứng lực 
trước (PC) được ấn vào theo chiều dọc của cột bê tông để truyền lực ứng suất trước; và 
tấm gia cố được lắp đặt ở đầu dưới của cọc bê tông ly tâm ứng lực trước cường độ cao 
(PHC) sao cho tấm gia cố tiếp xúc cọc bê tông và một đầu của dây thép bê tông ứng lực 
trước (PC) được cố định ở tấm gia cố, trong đó đường kính ngoài của tấm gia cố lớn hơn 
đường kính ngoài của cột bê tông. Theo đó, có thể ngăn chặn sự biến dạng, sự biến dạng 
này dễ dàng được tạo ra trên các cấu kiện trong quá trình kéo giãn dây thép bê tông ứng 
lực trước (PC), tính cần thiết của việc lắp đặt tấm bịt dưới trong quá trình sản xuất cọc 
bê tông ly tâm ứng lực trước cường độ cao (PHC) được triệt tiêu Ngoài ra, có thể lắp đặt 
trực tiếp tấm gia cố để làm tăng khả năng chịu tải ở đầu cọc bê tông ly tâm ứng lực trước 
cường độ cao (PHC) trong quá trình sản xuất cọc này. Kết quả là, giảm các bước trong 
các quy trình chế tạo, giảm các vật liệu sản xuất cọc, và việc lắp đặt tấm gia cố nặng có 
thể được thực hiện dễ dàng.   
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(11) 33428 
(21) 1-2012-03742 (51) 7 G02B  6/00 
(22) 14.12.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 13/325,555 14.12.2011 US 
(71) NISTICA, INC.  (US) 

745 Route 202-206, Bridgewater, NJ 08807, United States of America 
(72) Mitchell E. Haller (US), Jefferson L. Wagener (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống quang học, thiết bị và phương pháp xử lý tín hiệu 

quang học 
(57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống quang học bao gồm phần tử quang học kích hoạt được và 

phần tử quang học bù. Phần tử quang học kích hoạt được được dùng để thu nhận chùm 
tia quang học có nhiều thành phần bước sóng được phân tách về mặt không gian và 
nhiễu xạ các thành phần bước sóng theo cách phụ thuộc vào bước sóng. Phần tử quang 
học bù dẫn chùm tia quang học đến phần tử quang học kích hoạt được. Phần tử quang 
học bù này bù cho độ tổn hao phụ thuộc vào bước sóng của các thành phần bước sóng 
được nhiễu xạ bằng phần tử quang học kích hoạt được.  
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(11) 33429 
(21) 1-2012-03743 (51) 7 A43B  13/38 
(22) 27.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/042044 27.06.2011 (87) WO/2012/012122 26.01.2012 
(30) 61/360,412 30.06.2010 US 

13/168,727 24.06.2011 US 
(71) HBN SHOE, LLC.  (US) 

395 Main Street, Suite 6B Salem, New Hampshire 03079, United States of America 
(72) DANANBERG, Howard, J. (US), HUGHES, Brian, G.R. (CA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đế trong để  đệm vào giày 
(57)    Sáng chế đề cập tới đế trong để đệm vào giày có mặt trên đỡ bàn chân có vùng thứ nhất 

để đỡ ít nhất đầu xương đốt bàn chân thứ nhất của bàn chân, và vùng thứ hai bao quanh 
vùng thứ nhất. Vùng thứ nhất tạo ra sức cản đối với chuyển động hướng xuống dưới nhỏ 
hơn so với vùng thứ hai, và có vùng rỗng hoặc vùng dạng lõm, được định cỡ và định vị 
để tạo thuận lợi cho trạng thái lộn ra ngoài của đầu xương đốt bàn chân thứ nhất khi 
người sử dụng vận động từ giai đoạn cân bằng bàn chân qua gián đoạn nhón đầu ngón 
chân. Ngoài ra, đế trong có mặt dưới có tấm lót cứng che ít nhất phần gót của mặt dưới 
để giảm bớt biến dạng của tấm đỡ bàn chân khi chịu tải. Đế trong này còn có một loạt 
rãnh được định vị để gia tăng đặc tính mềm dẻo theo yêu cầu.  
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(11) 33430 
(21) 1-2012-03745 (51) 7 H04N  7/26,  7/24 
(22) 16.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/KR2011/003607 16.05.2011 (87) WO/2011/142645 17.11.2011 
(30) 61/334,632 14.05.2010 US 

10-2011-0006485 21.01.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) ALSHINA, Elena (RU), HONG, Yoon-Mi (KR), HAN, Woo-Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã hình ảnh 
(57)    Sáng chế đề xuất  phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu hình ảnh. Phương 

pháp mã hoá hình ảnh bao gồm bước: xác định chiều sâu bit định tỷ lệ tối ưu của tín 
hiệu hình ảnh có xét đến số bit lớn nhất của giá trị thu được trong suốt quá trình biến đổi 
của tín hiệu hình ảnh và độ chính xác bit lớn nhất của tín hiệu hình ảnh; bước định tỷ lệ 
tín hiệu hình ảnh theo giá trị dịch tại chỗ tương ứng với sai khác giữa chiều sâu bit định 
tỷ lệ tối ưu đã xác định và chiều sâu bit ban đầu của tín hiệu hình ảnh; và biến đổi tín 
hiệu hình ảnh được định tỷ lệ. 
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(11) 33431 
(21) 1-2012-03750 (51) 7 B28B 3/00, 7/18, 15/00 
(22) 14.12.2012 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2012 
(71) Công ty cổ phần chế tạo máy và sản xuất vật liệu mới Trung 

Hậu  (VN) 
168 Nguyễn Du, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Trung Nghĩa (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất gạch ống - xi măng cốt liệu 
(57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất gạch ống - xi măng cốt liệu bao gồm các bước 

sau: tạo khuôn có mặt cắt ngang giống với mặt cắt ngang viên gạch cần chế tạo và hai 
chày ép trong đó một chày cố định và một chày di động, chày di động có khả năng di 
chuyển trong lòng khuôn theo hướng gần như đồng trục với  trục của lòng khuôn; định 
lượng hỗn  hợp xi măng, khoáng silicat, nước và phụ gia kết dính; trộn đều và tạo độ ẩm 
cho hỗn hợp nêu trên để tạo thành hỗn hợp bán khô; nạp hỗn hợp bán khô vào trong lòng 
khuôn; dịch chuyển chày ép di động theo hướng thứ nhất để ép hỗn hợp bán khô đã nạp 
trong khuôn nhằm tạo thành viên gạch định hình trong khuôn; dịch chuyển chày ép di 
động về vị trí ban đầu, đưa gá tháo khuôn vào vị trí định trước trên mặt khuôn, dịch 
chuyển chày ép  di động theo hướng thứ nhất đề đẩy viên gạch ra khỏi khuôn; dịch 
chuyển chày ép di động theo hướng thứ hai để về vị trí ban đầu; lấy gá tháo khuôn ra 
ngoài, sau đó lấy khuôn ra khỏi máy ép; dịch chuyển khuôn về vị trí ban đầu sẵn sàng 
cho chu trình kế tiếp.  
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(11) 33432 
(21) 1-2012-03759 (51) 7 A61K  38/08,  47/34, A61P  35/00, 
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(22) 23.06.2011 (43) 25.04.2013 
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(30) 2010-144792      25.06.2010  JP 
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  (JP) 

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan 
(72) FUTO, Tomomichi (JP), TAIRA, Hikaru (JP), MIZUKAMl, Seitaro  (JP), MURATA, 

Naoyuki  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm giải phóng kéo dài và phương pháp điều chế chế phẩm 

này 
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm giải phóng kéo dài chứa dẫn xuất metastin và polyme 

lactic có trọng lượng phân tử trung bình khối nằm trong khoảng từ 5000 đến khoảng 
40000 hoặc muối của nó. Chế phẩm giải phóng kéo dài theo sáng chế giải phóng chậm 
và ổn định hơp chất (I) hoặc muối của nó trong một thời gian dài và thể hiện tác dụng y 
học của hợp chất (I) hoặc muối của nó trong một thời gian dài. Thêm nữa, chế phẩm giải 
phóng kéo dài theo sáng chế mà tăng sự thuận tiện cho bệnh nhân bằng cách làm giảm 
tần suất sử dụng là chế phẩm tuyệt vời dùng làm thuốc dùng trong lâm sàng.  
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(11) 33433 
(21) 1-2012-03804 (51) 7 A61K  31/195,  31/185,  31/135, 

A61P  35/00,  19/10 
(22) 11.07.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/043528 11.07.2011 (87) WO2012/009262 19.01.2012 
(30) 61/363,344      12.07.2010  US 
(71) 1. YUNG SHIN PHARM. IND. CO., LTD.  (TW) 

1191 Sec. 1 Chung Shan Rd., Tachia Taichung, Taiwan 
2. CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.  (US) 
5923 Balfour Court, Carlsbad, California 92008, U.S.A 

(72) CHEN, Chia-Hui (TW), HUANG, Yu-Liang (TW), KUNG, Liang-Rern (TW), YAN, 
Ming-Chung (TW) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Muối diclofenac-tramadol, phương pháp sản xuất muối này và 

dược phẩm chứa chúng 
(57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất là muối diclofenac-tramadol có tỷ lệ 1:1 và dược phẩm 

chứa hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế hữu dụng để điều trị cho bệnh nhân bị chứng 
đau vừa phải đến dữ dội với thang điểm cường độ đau nằm trong khoảng từ 5 đến 9. Hợp 
chất này đặc biệt hữu dụng trong điều trị chứng đau hậu phẫu sau khi sinh mổ, chứng 
đau sau các phẫu thuật không phải sinh mổ, chứng đau do bệnh ung thư, chứng đau do 
bệnh viêm khớp xương mạn tính, hoặc chứng đau do bệnh viêm khớp xương mạn tính 
tăng dần.  
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(11) 33434 
(21) 1-2012-03815 (51) 7 C07D  209/18, A61K  31/405, A61P  

11/06,  37/08,  43/00 
(22) 20.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/064088   20.06.2011 (87) WO 2011/162222 29.12.2011 
(30) 2010-140344   21.06.2010  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.12.2012 
(71) ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-5, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8526, Japan 
(72) TAKEUCHI, Jun (JP), ITADANI, Satoshi (JP), UEDA, Junya  (JP), ONO, Shizuka  

(JP), NEKADO, Takahiro  (JP), FUJITA, Manabu  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Axit 4,4'-[4-flo-7-(4-[4-(3-flo-2-metylphenyl)butoxy]phenyl}etynyl)-2- 

metyl-1H-indol-1,3-diyl]dibutanoic, axit 4,4'-[2-metyl-7-({4-[4-(pentaflo-
phenyl)- butoxy]phenyl}etynyl)-1H-indol-1,3-diyl]-dibutanoic, và axit 
4,4'-[4-flo-2-metyl- 7-(4-[4-(2,3,4,6-tetraflophenyl)-butoxy]phenyl}etynyl)-
1H-indol-1,3-diyl]dibutanoic dạng tinh thể và dược phẩm chứa chúng 

(57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất I dạng tinh thể loại C, hợp chất II dạng tinh thể loại B, 
hoặc hợp chất III dạng tinh thể loại C được nêu trong phần mô tả. Sáng chế cũng đề cập 
đến dược phẩm chứa các hợp chất này.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
266 

(11) 33435 
(21) 1-2012-03818 (51) 7 B65D  25/08 
(22) 11.03.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/000456 11.03.2011 (87) WO/2011/149501 01.12.2011 
(30) 12/789,861 28.05.2010 US 

12/983,813 03.01.2011 US 
(71) TAP THE CAP, INC.  (US) 

4924 Balboa Boulevard, Suite 277 Encino, CA 91316, United States of America 
(72) Christopher, H.Y. SIMONIAN (US), Jeannine, NMI SIMONIAN (US), Ian, J. FETTES 

(US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống nắp chai dùng để phân phối tại chỗ các chất bổ sung 

dạng bột 
(57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống nắp phân phối (150) để phân phối chất bổ sung thông qua 

miệng cổ chai và vào trong chai. Theo một phương án làm ví dụ, sáng chế bao gồm nắp 
(160) được thiết kế để nối với các cổ của chai chứa đồ uống có kích thước khác nhau. 
Chi tiết bịt kín (172) được bố trí để tạo ra nút bịt kín chất lỏng tỳ vào miệng cổ chai . 
Van (190) đi thông qua bộ phận chứa (210) được gắn giữ vào nắp (160), và được thiết kế 
để di chuyển giữa vị trí chứa và vị trí phân phối, trong đó chất bổ sung được phép đi từ 
bộ phận chứa (210) vào trong chai . ống nối (200) có thể được bố trí qua van (190) để 
cho phép các thành phần của chai được sử dụng hoặc tiêu thụ.  
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(11) 33436 
(21) 1-2012-03826 (51) 7 C10J  3/00, C10K  3/02 
(22) 21.12.2012 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2012 
(71) Viện hóa học công nghiệp Việt Nam  (VN) 

Số 2, Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Đinh Văn Kha (VN), Dương Thị Hằng (VN), Đinh Văn Nam (VN), Nguyễn ánh Thu 

Hằng (VN), Bùi Phạm Nguyệt Hồng (VN), Đồng Thị Hằng (VN), Nguyễn Hữu Tùng 
(VN) 

(54) Quy trình sản xuất khí tổng hợp từ nguyên liệu sinh khối 
(57)    Sáng chế đề cập đến quy trình khí hóa nguyên liệu sinh khối được chọn từ nhóm bao 

gồm rơm rạ, vỏ trấu, vỏ lạc, mùn cưa, gỗ và các thứ phẩm, phụ phẩm nông lâm nghiệp 
để thu được sản phẩm khí tổng hợp, quá trình này bao gồm các công đoạn sau:  
(v) xử lý sơ bộ nguyên liệu sinh khối nhằm loại bỏ tạp chất cơ học như đất, cát ...và 
nghiền nguyên liệu sinh khối đến kích thước khoảng từ 1 đến 5mm;  
(vi) nhiệt phân nguyên liệu sinh khối nhằm loại ẩm và thu sản phẩm rắn ở điều kiện: 
nhiệt độ nằm trong khoảng từ 180 đến 400oC, lưu lượng khí mang N2 nằm trong khoảng 
từ 80 đến 300ml/phút, áp suất khí quyển; 
(vii) khí hóa phần sản phẩm rắn của quá trình nhiệt phân thu khí tổng hợp ở nhiệt độ 
khoảng 700 - 1200oC với sự có mặt của chất xúc tác là Ni/đolomit, tỉ lệ hơi nước/nguyên 
liệu nằm trong khoảng từ 0,71l đến 3,0/l, lưu lượng khí mang N2 nằm trong khoảng từ 
80 đến 300ml/phút; 
(i) làm lạnh khí tổng hợp thu được nhằm tách loại nhựa và nước. 
Quy trình theo sáng chế cho phép thu sản phẩm khí tổng hợp từ các nguồn thứ phẩm, 
phụ phẩm nông lâm nghiệp, phù hợp điều kiện ở Việt Nam, áp dụng  được ở các quy mô 
sản xuất từ nhỏ tới quy mô công nghiệp.  
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(11) 33437 
(21) 1-2012-03830 (51) 7 G21C  17/00 
(22) 26.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/062127   26.05.2011 (87) WO2011/149026 01.12.2011 
(30) 2010-123502   28.05.2010  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2012 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo 105-8001 Japan 
(72) Tsuyoshi MASUGI (JP), Kiyoteru SUZUKI (JP), Sarman YOSHINAGA (JP), Atsuhiko 

KOIZUMI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống, phương pháp, và phương tiện ghi chương trình để 

điều khiển nhà máy điện hạt nhân 
(57)    Sáng chế đề xuất kỹ thuật điều khiển nhà máy điện hạt nhân trong đó giới hạn nhiệt có 

thể đạt tới giới hạn cao nhất của các giới hạn vận hành thông qua phương thức điều 
khiển tự động, bằng cách sử dụng thông tin đơn giản được xuất ra với chu kỳ ngắn hơn 
chu kỳ của giới hạn nhiệt.  
Theo sáng chế, thiết bị giám sát giới hạn nhiệt 40 bao gồm: bộ nhận tín hiệu thứ nhất 
41để nhận tín hiệu thứ nhất S1, khối tính toán thời gian dự kiến 45 để tính toán thời gian 
dự kiến f đối với tín hiệu thứ nhất S1 để đạt giới hạn cao nhất G, khối đánh giá 46 thực 
hiện đánh giá thời gian còn lại đến thời gian dự kiến f có đạt đến trị số thiết đặt trước m 
và khi đó yêu cầu tín hiệu thứ hai S2 (xuất tín hiệu yêu cầu R), khối bù 44 thực hiện bù 
tín hiệu thứ nhất S 1 dựa vào tín hiệu thứ hai S2 nhận được theo yêu cầu, bộ truyền lệnh 
thứ nhất 50 để truyền lệnh thứ nhất J1 để thay đổi hệ số tỷ lệ của tín hiệu thứ nhất S1 và 
tín hiệu thứ hai S2 bằng phương thức đồng bộ bù; và bộ truyền lệnh thứ hai 51 để truyền 
lệnh thứ hai J2 để giữ nguyên tín hiệu thứ nhất S1 hoặc tín hiệu thứ hai S2 sau khi đạt 
đến giới hạn cao nhất G hoặc ngưỡng K ngay trước khi đạt giới hạn cao nhất G.  
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(11) 33438 
(21) 1-2012-03831 (51) 7 F02N  11/08, B60L  11/18 
(22) 04.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2011/057127 04.05.2011 (87) WO2011/144450 24.11.2011 
(30) 10 2010 029 210.9      21.05.2010  DE 
(71) ROBERT BOSCH GMBH   (DE) 

Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY 
(72) FUCHS Joerg  (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để khởi động và dừng động cơ đốt 

trong 
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị để khởi động và đừng động cơ đốt trong (60) của xe gắn 

máy, trong đó động cơ đốt trong (60) được tạo ra có máy phát điện (80) để khởi động 
động cơ đốt trong (60) và bộ tích năng lượng điện (290), bao gồm phương tiện chuyển 
mạch thứ nhất (10), cụ thể là công tắc kiểu nút ấn và phương tiện chuyển mạch thứ hai 
(20), cụ thể là rơle được đóng ở trạng thái không được cấp năng lượng, trong đó phương 
tiện chuyển mạch thứ nhất (10) có thể giả định trạng thái thứ nhất và trạng thái thứ hai, 
và trong đó phương tiện chuyển mạch thứ hai (20) có thể giả định trạng thái thứ nhất và 
trạng thái thứ hai, trong đó máy phát điện (70) được nối với bộ tích năng lượng điện 
(290) theo kiểu dẫn điện khi phương tiện chuyển mạch thứ hai (20) giả định trạng thái 
thứ hai và phương tiện chuyển mạch thứ nhất (10) giả định trạng thái thứ nhất.  
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(11) 33439 
(21) 1-2012-03836 (51) 7 B65B  7/26 
(22) 21.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/IB2011/052717  21.06.2011 (87) WO 2012/001581 05.01.2012 
(30) TO2010A000560   30.06.2010  IT 
(71) MAGIC PRODUCTION GROUP S.A.  (LU) 

Findel Business Center, Complexe B, Rue de TrÌves, L-2632 Findel, Luxembourg 
(72) VACCARELLA, Paolo (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp đóng kín đồ chứa 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để đóng kín đồ chứa (C) bao gồm nửa hộp dạng trụ tròn thứ 

nhất (C1) và thứ hai (C2) và được ghép với các phần miệng tương ứng của chúng theo 
mối tuơng quan khớp đôi mặt trước (C12) là kết quả cửa chuyển động quay vòng đưa 
nửa hộp thứ hai (C2), ban đầu được đặt ngang với nửa hộp thứ nhất (C1), để lật lên nhằm 
đóng kín nửa hộp thứ nhất (C1). Thiết bị bao gồm thân đỡ (12) có cấu trúc giá đỡ (14) 
để chứa nửa hộp thứ nhất (C1) của một trong số các đồ chứa (C) với nửa hộp thứ hai 
(C2) được liên kết bằng bản lề (C3) với nửa hộp thứ nhất (C1) và nhô ra từ một phía cửa 
thân đỡ (12) , bộ phận lật (112) với ít nhất một chi tiết đẩy (120) có thể được kích hoạt 
có lựa chọn để tiến về phía thân đỡ (12) để tác động tới nửa hộp thứ hai (C2) chuyển 
động đóng kín quay vòng nêu trên.  
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(11) 33440 
(21) 1-2012-03852 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/437,  35/00
(22) 22.11.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2010/057587 22.11.2010 (87) WO/2011/149492 01.12.2011 
(30) 12/787,682      26.05.2010 US 
(71) ABBVIE INC.  (US) 

1 North Waukegan Road North Chicago, IL 60064, United States of America 
(72) BRUNCKO, Milan  (US), DING, Hong  (CN), DOHERTY, George  (US), ELMORE, 

Steven  (US), HASVOLD, Lisa.  (US), HEXAMER, Laura  (US), KUNZER, Aaron R.  
(US), SONG, Xiaohong (CN), SOUERS, Andrew, J. (US), SULLIVAN, Gerard. (US), 
TAO, Zhi-Fu  (CN), WANG, Gary, T.  (US), WANG, Le (US), WANG, Xilu (US), 
WENDT, Michael. (US), MANTEI, Robert  (US), HANSEN, Todd, M.  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất gây chết tế bào theo chương trình để điều trị bệnh 

ung thư, bệnh miễn dịch và bệnh tự miễn 
(57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng ức chế hoạt tính của protein Bcl-2 chống chết 

tế bào theo chương trình, dược phẩm chứa hợp chất này để điều trị bệnh mà trong đó 

protein Bcl-2 chống chết tế bào theo chương trình được biểu hiện.  
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(11) 33441 
(21) 1-2012-03857 (51) 7 A23L  1/30,  2/52 
(22) 31.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/062430     31.05.2011 (87) WO/2011/152370 08.12.2011 
(30) 2010-124936 31.05.2010 JP 

2010-124988 31.05.2010 JP 
2010-124923 31.05.2010 JP 
2010-124717 31.05.2010 JP 

(71) HOUSE FOODS CORPORATION  (JP) 
5-7, Mikuriyasakae-machi 1-chome, Higashiosaka-shi, Osaka 5778520, Japan 

(72) MINAMI Toshiya  (JP), MUKAIDA Naohiro (JP), SASAKI Naomi  (JP), SUZUKI 
Reiko (JP), NAKAO Ayako  (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ uống từ nghệ đựng trong bình chứa 
(57)     Sáng chế đề xuất đồ uống từ nghệ có độ trong suốt cao được thu nhận để loại bỏ cơn 

khát thông qua sự hyđrat hóa nhanh. Đồ uống từ nghệ trong bình chứa theo sáng chế có 
áp suất thẩm thấu 800 mOsm/kg hoặc nhỏ hơn và bao gồm chất chiết dạng vi hạt từ 
nghệ và từ 3 đến 50 mg curcumin trên 500 ml của đồ uống từ nghệ.  
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(11) 33442 
(21) 1-2012-03859 (51) 7 C12N  15/82, A01N  63/00, C07K  

14/325 
(22) 05.07.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/042932 05.07.2011 (87) WO 2012/006271 12.01.2012 
(30) 61/362,109      07.07.2010 US 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (US) 

3054 Cornwallis Road, Research Triangle Park, North Carolina 27709 (US) 
(72) GRASER, Gerson  (DE), BOUDREAU, Eric  (CA) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp khống chế các loài gây hại là côn trùng cánh 

cứng 
(57)    Các hợp phần và các phương pháp được cải thiện để khống chế các loài gây hại cánh 

cứng được bộc lộ. Cụ thể, các tổ hợp mới của các protein trừ sâu có độc tính được cải 
thiện đối với các loài gây hại là côn trùng cánh cứng như sâu hại rễ ngô được đề xuất. 
Hơn nữa, phương pháp diệt hoặc khống chế các loài gây hại là côn trùng cánh cứng sử 
dụng hợp phần theo sáng chế được bộc lộ. 
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(11) 33443 
(21) 1-2012-03861 (51) 7 A61K  8/34,  8/81,  8/86, A61Q  

11/00 
(22) 16.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2011/060003 16.06.2011 (87) WO 2011/160996 29.12.2011 
(30) 10167070.1       23.06.2010  EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) GROVES, Brian, Joseph (GB), WATERFIELD, Philip, Christopher (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc miệng không chứa nước 
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc miệng không chứa nước với pha liên tục dạng 

lỏng chứa chất làm đặc, chất làm ẩm, và một hoặc nhiều polyetylen glycol lỏng có điểm 
nóng chảy là hoặc cao hơn 25oC. Thuộc tính lưu biến học của các chế phẩm theo sáng 
chế là phù hợp với thuộc tính lưu biến học đặc trưng của các chế phẩm kem đánh răng 
chứa nước thông thường.  
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(11) 33444 
(21) 1-2012-03864 (51) 7 C07H  17/08, A61K  31/7048, A61P  

31/04,  31/10, C12P  19/62 
(22) 25.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/CN2011/074644 25.05.2011 (87) WO2011/147313 01.12.2011 
(30) 201010182111.0 25.05.2010 CN 

201010182109.3 25.05.2010 CN 
201010182108.9 25.05.2010 CN 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.03.2013 
(71) SHENYANG TONGLIAN GROUP CO., LTD.  (CN) 

18 Yucai Lane, Shuncheng Street East, Dadong District Shenyang, Liaoning 110042, 
China 

(72) Yang JIANG (CN), Yuyou HAO (CN) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hợp chất levoisovalerylspiramyxin, phương pháp điều chế và 

chế phẩm chứa hợp chất này 
(57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất levoisovalerylspiramyxin, phương pháp điều chế và chế 

phẩm chứa chúng. Hợp chất levoisovalerylspiramyxin này được chọn trong số 
levoisovalerylspiramyxin I, II hoặc III. Chế phẩm chứa hợp chất 
levoisovalerylspiramyxin và chất mang dược dụng, trong đó độ tinh khiết của 
levoisovalerylspiramyxin I, II hoặc III là lớn hơn 90% trọng lượng. Hợp chất 
levoisovalerylspiramyxin có hoạt tính kháng khuẩn mạnh và chế phẩm ở dạng dung 
dịch, bột hoặc bột đông khô nhanh dùng đễ tiêm. 
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(11) 33445 
(21) 1-2012-03865 (51) 7 C07H  17/08, A61K  31/7048, A61P  

31/04, C12P  19/62 
(22) 25.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/CN2011/074658 25.05.2011 (87) WO2011/147316 01.12.2011 
(30) 201010182027.9      25.05.2010  CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.03.2013 
(71) SHENYANG TONGLIAN GROUP CO., LTD.  (CN) 

18 Yucai Lane, Shuncheng Street East, Dadong District Shenyang, Liaoning 110042, 
China 

(72) Yang JIANG (CN), Yuyou HAO (CN) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hợp chất levocarimyxin, dược phẩm và phương pháp điều chế 

hợp chất này 
(57)    Sáng chế đề xuất levocarimyxin, dược phẩm chứa nó, các phương pháp điều chế và ứng 

đụng của nó. Levocarimyxin là hỗn hợp gồm các thành phần chủ yếu là 
isovalerylspiramyxin III, II và I và chứa một lượng nhất định isobutyrylspiramyxin III và 
II, butyrylspiramyxin III và II, propionylspiramyxin III và II, cũng như axetylspiramyxin 
III và II, trong số đó, hàm lượng của isovalerylspiramyxin III không nhỏ hơn 30% trọng 
lượng, tổng hàm lượng của isovalerylspiramyxin III, II và I không nhỏ hơn 60% trọng 
lượng, và hàm lượng của axylspiramyxin nằm trong khoảng từ 80% đến 98% trọng 
lượng. Độ quay quang riêng của levocarimyxin là [α]D =-52o - -57o trong dung dịch 
clorofom với nồng độ 0,02g/ml ở nhiệt độ bằng 25oC. Sáng chế còn đề xuất hợp chất 
isovalerylspiramyxin III, II hoặc I ở dạng tinh thể trong levocarimyxin, và dược phẩm 
chứa levocarimyxin. Theo sáng chế, các thành phần hoạt tính trong levocarimyxin hoặc 
dược phẩm chứa nó có tính quay quang và tác dụng chống nhiễm khuẩn mỹ mãn.  
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(11) 33446 
(21) 1-2012-03868 (51) 7 B65B  61/20,  63/04,  5/04,  35/38,  

57/14 
(22) 21.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/IB2011/052718   21.06.2011 (87) WO 2012/001582 05.01.2012 
(30) TO2010A000561   30.06.2010  IT 
(71) MAGIC PRODUCTION GROUP S.A.  (LU) 

Findel Business Center, Complexe B, Rue de TrÌves, L-2632 Findel, Luxembourg 
(72) VACCARELLA, Paolo (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp điền đầy đồ chứa 
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị để đưa các chi tiết dạng tấm (F) vào các đồ chứa tương ứng 

(C) bao gồm: 
 - bộ phận tiếp nhận thứ nhất (12) để tiếp nhận các chi tiết dạng tấm (F) trong trạng thái 
bằng phẳng, 
 - thiết bị dịch chuyển (16) bao gồm các hốc tiếp nhận (164) trong đó các bộ phận tiếp 
nhận thứ nhất (12) đưa các chi tiết dạng tấm (F) được mang theo trong trạng thái bằng 
phẳng cho phép chúng đặt ở dạng chữ U như kết quả của việc đưa vào các hốc tiếp nhận 
(164), và  
- các bộ phận tiếp nhận thứ hai (200) có dạng như ngón tay được làm phù hợp để đưa 
vào các hốc tiếp nhận (164) để tiếp nhận các chi tiết dạng tấm (F) và đưa chúng vào các 
đồ chứa tương ứng (C).  
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(11) 33447 
(21) 1-2012-03874 (51) 7 H01R  29/00,  13/648,  13/516,  

13/627,  13/642,  13/631,  12/77,  
4/01,  13/504 

(22) 27.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/038452 27.05.2011 (87) WO 2011/150403 01.12.2011 
(30) 61/349,737 28.05.2010 US 

61/353,126 09.06.2010 US 
61/356,499 18.06.2010 US 
61/407/363 27.10.2010 US 
61/436,490 26.01.2011 US 
61/436,545 26.01.2011 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.12.2012 
(71) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, MS 169-31PL, Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) Albert J. GOLKO  (US), Mathias SCHMIDT (CA), Eric JOL  (CA), Jahan C. MINOO  

(US), Ian SPRAGGS  (CA), Cameron FRAZIER (US), Fletcher ROTHKOPF (US), 
Jonathan AASE  (CA), Wendell SANDER  (US), Jeffrey J. TERLIZZI (US) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Đầu nối định hướng hai chiều có các chân tiếp xúc bên ngoài 
(57)    Sáng chế đề cập đến đầu nối định hướng hai chiều có phần đầu của đầu nối có các mặt 

thứ nhất và thứ hai đối diện nhau và các chân tiếp xúc diện nằm trên phần đầu của đầu 
nối. Các chân tiếp xúc có một tập hợp chân tiếp xúc bên ngoài thử nhất được tạo ra tại 
mặt thứ nhất và tập hợp chân tiếp xúc bên ngoài thứ hai được tạo ra tại mặt thứ hai. Các 
chân tiếp xúc thứ nhất được đặt đối xứng cách các chân tiếp xúc thứ hai và phần đầu của 
đầu nối được tạo dạng để có tính đối xứng 180 độ sao cho nó có thể cắm được và được 
nối để hoạt động với một khe cắm đầu nối tương ứng theo một trong hai hướng cắm. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất đầu nối này và thiết bị điện tử 
có khe cắm dùng với đầu nối này. 
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(11) 33448 
(21) 1-2012-03880 (51) 7 G02B  1/12, G02C  7/12 
(22) 26.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/038028 26.05.2011 (87) WO2011/150143 01.12.2011 
(30) 12/789,759      28.05.2010  US 
(71) CORNING INCORPORATED  (US) 

1 Riverfront Plaza, Corning, New York 14831, U.S.A 
(72) DAVIDOVITS, Jerome, Vivien (FR), GESELL, Eric (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo ra bề mặt nhận thuốc nhuộm phân 

cực 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra bề mặt nhận thuốc nhuộm phân cực bao gồm 

đưa bề mặt nhận thuốc nhuộm phân cực vào tiếp xúc với bề mặt mài của đệm mài mang 
vật liệu mài mòn và mài bề mặt nhận thuốc nhuộm phân cực bằng bề mặt mài với một 
hoặc nhiều chu kỳ mài. Mỗi chu kỳ mài bao gồm việc thực hiện chuyển động tương đối 
theo chiều duy nhất giữa bề mặt nhận thuốc nhuộm phân cực và bề mặt mài theo hành 
trình mài. Bề mặt nhận thuốc nhuộm phân cực được tách ra khỏi bề mặt mài sau khi 
mài.  
 

   
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
281 

(11) 33449 
(21) 1-2012-03912 (51) 7 E04G  1/14 
(22) 13.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/063471     13.06.2011 (87) WO 2012/014581       02.02.2012 
(30) 2010-167037     26.07.2010  JP 
(71) NIPPON STEEL & SUMIKIN METAL PRODUCTS CO., LTD.  (JP) 

17-12, Kiba 2-Chome, Koto-ku, Tokyo 135-0042 Japan 
(72) INAMORI, Junji  (JP), YOSHIDA, Shinji  (JP), YOKOYAMA, Hiroyuki  (JP), 

MlNAMI, Yoichiro  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thanh neo giằng ở góc và giàn giáo tạm thời 
(57)     Sáng chế đề cập đến thanh neo tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng để thực hiện thao tác 

nối thanh neo vào bộ phận cột, và có thể được nối chắc chắn vào bộ phận cột, và sáng 
chế cũng đề cập đến giàn giáo tạm thời sử dụng thanh neo này. Thanh neo giằng ở góc 
theo sáng chế bao gồm: bộ phận nằm ngang và hai thanh giằng đỡ bộ phận nằm ngang 
từ  bên dưới theo phương nghiêng, trong đó phương tiện để khóa vào bộ phận cột được 
bố trí ở các phần đầu cuối đối diện của bộ phận nằm ngang, và khớp nối nêm được bố trí 
ở đầu dưới của mỗi thanh giằng.   
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(11) 33450 
(21) 1-2012-03918 (51) 7 C07D  261/04, A01N  25/00 
(22) 19.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/037083 19.05.2011 (87) WO2011/149749 01.12.2011 
(30) 61/348,958      27.05.2010 US 
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 

4417 Lancaster Pike, Barley Mill Plaza 25, Wilmington, DE 19809, United States of 
America 

(72) CURRIE, Martin, James  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất đa tinh thể của 4-[5-[3-clo-5-(triflometyl)phenyl]-4,5-

®ihy®ro-5-(triflometyl)-3-isoxazolyl]-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-
trifloetyl)amino]etyl]-1-naphtalencarboxamit, chế phẩm 
chứa nó và phương pháp kiểm soát vật gây hại không xương 
sống 

(57)     Sáng chế đề cập đến chất đa tinh thể của 4-[5-[3-clo-5-(triflometyl)phenyl]-4,5- đihyđro-
5-(triflometyl)-3-isoxazolyl]-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifloetyl)amino]etyl]-1- 
naphtalencarboxamit (Hợp chất 1). Sáng chế còn đề cập đến các chế phẩm chứa chất đa 
tinh thể của Hợp chất 1 và các phương pháp kiểm soát vật gây hại không xương sống 
bao gồm cho vật gây hại không xương sống hoặc môi trường của nó tiếp xúc với một 
lượng chất đa tinh thể của Hợp chất 1 hoặc chế phẩm chứa chất đa tinh thể của Hợp chất 
1 có hiệu quả về mặt sinh học.  
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(86) PCT/US2011/041039 20.06.2011 (87) WO/2011/163111 29.12.2011 
(30) 61/358,207 24.06.2010 US 

61/470,853 01.04.2011 US 
13/096,016 28.04.2011 US 

(71) OLD DOMINION UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION  (US) 
4111 Monarch Way, Suite 204, Norfolk, Virginia 23508, United States of America 

(72) HATCHER, Patrick G. (US), SALMON, Elodie (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất chọn lọc nhiên liệu gốc hydrocacbon từ 

tảo sử  dụng nước ở điều kiện dưới tới hạn 
(57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất nhiên liệu gốc hydrocacbon từ vi sinh vật và tảo 

chứa algaenan mà không đòi hỏi việc loại bỏ nước trước, cũng như quy trình sản xuất 
nhiên liệu gốc hydrocacbon trực tiếp từ chính algaenan. Sáng chế cũng đề cập đến 
nguyên liệu cấp cho quy trình được bộc lộ trong bản mô tả này bao gồm tảo được cải 
biến và algaenan mà tạo ra một cách có chọn lọc hydrocacbon có chiều dài mạch mong 
muốn, cùng với quy trình cải biến tảo và algaenan. Sáng chế còn đề cập đến quy trình 
sản xuất cả hydrocacbon và phân bón hữu cơ từ tảo mà không cần loại bỏ nước ra khỏi 
tảo trước khi tiến hành quy trình.  
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(22) 16.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/CN2011/000998 16.06.2011 (87) WO 2011/157059 22.12.2011 
(30) 61/355,169      16.06.2010  US 
(71) SINPHAR TIAN-LI PHARMACEUTICAL CO., LTD (HANGZHOU)  (CN) 

No. 599 Hongfeng Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou, Zhejiang 
311100, China 

(72) LIN, Hang-Ching (CN), SU, Muh-Hwan (CN), HUANG, Young-Ming (CN), TANG, 
Jing-Jing (CN) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa isoacteosit hoặc muối  dược dụng của nó 
(57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa isoacteosit hoặc muối dược dụng của nó để ức chế 

sự hình thành, tích tụ hoặc lắng đọng peptit amyloit  β và phòng ngừa hoặc điều trị bệnh 
hoặc tình trạng bệnh lý liên quan đến peptit amyloit β.  
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(21) 1-2012-03954 (51) 7 F02C  6/00,  7/22 
(22) 09.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/039830 09.06.2011 (87) WO/2012/003080 05.01.2012 
(30) 61/361,180      02.07.2010  US 
(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY  (US) 

P.O. Box 2189 (CORP-URC-SW359), Houston Texas, 77252-2189, United States of 
America 

(72) OELFKE, Russell, H. (US), MINTA, Moses (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và hệ thống tạo ra năng lượng phát xạ thấp 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống tạo ra năng lượng phát xạ thấp của chu 

trình hỗn hợp trong các nhà máy năng lượng. Hệ thống này bao gồm hệ thống tuabin khí 
đốt cháy nhiên liệu theo tỷ lệ khối lượng nhiên liệu và chất oxy hóa, với sự có mặt của 
dòng tái sinh, để tạo ra năng lượng cơ học và khí xả. Dòng tái sinh được nén đóng vai 
trò là chất pha loãng để  giảm nhiệt độ của quy trình đốt cháy. Máy nén dùng để tăng áp 
suất của khí xả thành dòng tái sinh. Dòng cân bằng được rút khỏi dòng tái sinh, được 
nén, và dẫn vào máy tách CO2 để hấp thụ CO2 bằng cách sử dụng dung môi kali 
cacbonat.  
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(86) PCT/DK2011/050258 01.07.2011 (87) WO2012/000520 05.01.2012 
(30) PA 2010 70314      02.07.2010  DK 
(71) UNION ENGINEERING A/S  (DK) 

Snaremosevej 27, DK-7000 Fredericia, Denmark 
(72) FIND Rasmus (DK), POULSEN Jan Flensted (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thu hồi cacbon đioxit ở áp suất cao từ quy trình 

lên men 
(57)    Sáng chế đề xuất phương pháp thu hồi cacbon đioxit từ dòng khí có nguồn gốc từ quy 

trình lên men bởi quá trình nén, quá trình hấp thụ, quá trình ngưng tụ và quá trình chưng 
cất, trong đó ít nhất là quá trình hấp thụ và quá trình ngưng tụ được thực hiện dưới áp 
suất cao ít nhất là 30 ba (30.105Pa).  
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(11) 33455 
(21) 1-2013-00006 (51) 7 A61K  39/39, A61P  31/06,  31/18,  

31/00,  35/00, A61K  9/127 
(22) 05.07.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/CU2011/000004 05.07.2011 (87) WO2012/003814 12.01.2012 
(30) CU/P/2010/144      06.07.2010  CU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2013 
(71) CENTRO DE INMUNOLOGIA MOLECULAR  (CU) 

Calle 216 Esq 15Atabey, Playa, La Habana 12100, Cuba 
(72) FERNANDEZ MOLINA, Luis Enrique (CU), LANIO RUIZ, Maria Eliana (CU), 

LABORDE QUINTANA, Rady Judith (CU), CRUZ LEAL, Yoelys (CU), LUZARDO 
LORENZO, Maria del Carmen (CU), MESA PARDILLO, Circe (CU), ALVAREZ 
VALCARCEL, Carlos Manuel (CU), PAZOS SANTOS, Isabel Fabiola (CU), TEJUCA 
MARTINEZ, Mayra (CU), VALLE GARAY, Aisel (CU), ALONSO BIOSCA, Maria 
Eugenia (CU), CANET SANTOS, Liem (CU) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật truyền vacxin để gây đáp ứng miễn dịch tế bào và chế 

phẩm vacxin chứa vật truyền này 
(57)    Sáng chế thuộc lĩnh vực áp dụng công nghệ sinh học trong y tế. Sáng chế này đề cập tới 

vật truyền vacxin trong đó các độc tố từ vi sinh vật có nhân điển hình được bao nang vào 
các túi đa lớp thu được bằng phương pháp loại nước-tái hyđrat hoá trong đó chế phẩm 
lipit là đipalmitoylphosphatiđylcholin:cholesterol với tỷ lệ mol 1:1 để dùng theo đường 
dưới da hoặc trong cơ. Các chế phẩm này không đòi hỏi phải sử dụng các chất bổ trợ 
khác. 
Chế phẩm theo sáng chế cho phép điều biến đáp ứng miễn dịch đặc hiệu CTL kháng lại 
một hoặc nhiều kháng nguyên được đồng bao nang vào liposom chứa độc tố. Vật truyền 
vacxin theo sáng chế có nhiều ưu điểm hơn so với các vật truyền đã biết khác về hiệu lực 
và khả năng gây đáp ứng miễn dịch cũng như các đặc tính điễu biến miễn dịch của nó.  
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(21) 1-2013-00010 (51) 7 C21B  13/00,  13/14, C21C  5/52 
(22) 19.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2011/002498 19.05.2011 (87) WO/2011/151020 08.12.2011 
(30) 10 2010 022 773.0      04.06.2010  DE 
(71) OUTOTEC OYJ  (FI) 

Riihitontuntie 7, FI-02200 Espoo, Finland  
(72) NEPPER, Jean-Paul  (DE), STEFAN, Tobias (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình và hệ thống sản xuất kim loại nóng 
(57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất kim loại nóng, trong đó nguyên liệu dạng hạt 

chứa sắt oxit được khử một phần thành hỗn hợp khử bằng chất khử chứa cacbon trong 
thiết bị phản ứng tầng sôi ở nhiệt độ ít nhất 850oC và qua hệ thống xả, có thể sau khi 
tách các thành phần có từ tính và thành phần không có từ tính bằng cách tách từ nóng, 
hỗn hợp đã khử được cấp đến thiết bị khử nấu chảy. Để tối ưu hoá việc sử dụng năng 
lượng, hỗn hợp đã khử được làm nguội đến nhiệt độ trong khoảng từ 600oC đến 800oC 
trong thiết bị trao đổi nhiệt trước khi được cấp đến thiết bị nấu chảy, trong đó khi quy 
trình đã gia nhiệt sơ bộ được sử dụng làm môi trường làm nguội. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến hệ thống sản xuất kim loại nóng.  
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(11) 33457 
(21) 1-2013-00011 (51) 7 B65G  17/20,  17/40,  47/61 
(22) 30.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/SE2011/050672 30.05.2011 (87) WO 2011/152785 08.12.2011 
(30) 1050558-4      02.06.2010  SE 
(71) ETON SYSTEM AB   (SE) 

Djupadal, S-507 71 GANGHESTER, Sweden 
(72) Dan Davidson (SE) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Mắt xích tải, xích tải bao gồm nhiều mắt xích tải và hệ thống 

bốc dỡ vật liệu bao gồm nhiều xích tải 
(57)    Sáng chế đề cập đến mắt xích tải của xích tải dùng để vận chuyển vật mang sản phẩm 

treo, mắt xích này bao gồm hai vách song song được kết nối bằng vách chia tách và lỗ 
trong đó đặt khóa xích, trong đó khóa xích có thể nhận trạng thái mở và trạng thái đóng, 
và trong đó, khóa xích bao gồm hai cần khóa, mỗi cần có một vấu khóa, trong đó vấu 
khóa dùng để giữ chắc vật thể trong lỗ trung  tâm sao cho vật mang sản phẩm bám vào 
hai vấu khóa khi vật mang sản phẩm được vận chuyển treo trên mắt xích tải. Sáng chế 
còn đề cập đến xích tải bao gồm nhiều mắt xích tải, và hệ thống bốc dỡ nguyên liệu bao 
gồm nhiều xích tải. Mục đích của sáng chế là thu được mắt xích tải chắc chắn hơn cho 
phép truy nguyên và kiểm soát luồng công việc và mắt xích tải này còn có khả năng tải 
cao hơn.  
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Philip, Paul (US), KALLURl, Rammohan, Rao  (IN), BHAT, Suma, Memaria 
Narayana  (IN), KOMMEPALLI, Hareesh, Kumar Reddy  (IN) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Van pit tông trượt rỗng tuyến tính 
(57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống van (200) cho ống trao đổi áp suất của hệ thống tái tạo 

năng lượng (l00). Hệ thống van gồm có thân van (304), bộ phận điều tiết dòng chảy 
(310), pít tông trượt rỗng (302), và hệ thống phớt. Thân van có thể bao gồm bộ cổng áp 
suất cao (306) và bộ cổng áp suất thấp (308). Bộ phân phối dòng chảy cho phép dòng 
chất lỏng chảy vào và ra khỏi nhóm các cổng áp suất cao và các nhóm các cổng áp suất 
thấp bên trong thân van. Pít tông trượt rỗng có kết cấu  để chuyển động hướng trục qua 
lại  theo khe hở hình xuyến giữa thân van và bộ phân phối dòng chảy. Pít tông trượt rỗng 
có thể nối ống trao đổi áp suất để lưu thông chất lỏng với các cổng áp suất cao hoặc các 
cổng áp suất thấp. Hệ thống phớt có thể được trang bị bên trong thân van để tạo ra sự 
cân bằng thủy lực cho pít tông trượt rỗng.  
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(21) 1-2013-00018 (51) 7 B22D  41/50 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) ống rót để đúc kim loại nóng chảy 
(57)     Sáng chế đề cập đến ống rót để đúc kim loại nóng chảy được làm thích ứng để làm giảm 

sự chảy rối và phá hỏng khuôn đúc, nhờ đó tạo ra dòng chảy ra ổn định, đồng đều hơn. 
ống rót này bao gồm lỗ khoan có thân nối thông với phần đầu ra mở rộng. Các cửa thoát 
nối thông với phần đầu ra có kết cấu nằm lệch, trong đó ít nhất một thành của cửa thoát 
nằm theo phương tiếp tuyến với đường tròn có bán kính lớn hơn so với thân của lỗ 
khoan.  
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(72) WENNERGREEN, Bo (SE), CHRISTENSEN, Jens Tradsborg (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp loại bỏ nitơ amoni ra khỏi nước thải hữu cơ chứa 

phân lỏng 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp loại bỏ nitơ amoni ra khỏi nước thải hữu cơ chứa phân 

lỏng, phương pháp này gồm bước đưa nước thải có hàm lượng amoni cao qua chất trao 
đổi ion hữu cơ và tổng hợp và cho phép amoni được hấp thụ lên chất trao đổi ion.  
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(21) 1-2013-00027 (51) 7 G04B  9/02,  21/00 
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(71) MILUS INTERNATIONAL S.A.  (CH) 

Reuchenettestrasse 19, CH-2503 Bienne, Switzerland 
(72) Jan EDOCS (CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu chuyển động đồng hồ có bộ chỉ báo để chỉ báo công 

suất dự trữ và đồng hồ đeo tay có cơ cấu này 
(57)    Sáng chế đề cập tới cơ cấu chuyển động đồng hồ của đồng hồ cơ hoặc đồng hồ tự động 

bao gồm bộ phận chỉ báo dùng để chỉ báo công suất dự trữ được tạo kết cấu để cho phép 
công suất dự trữ được chỉ báo theo yêu cầu. Bộ phận chỉ báo bao gồm phương tiện tạo ra 
tín hiệu âm thanh để chỉ báo độ lớn của công suất dự trữ khi phương tiện này được kích 
hoạt.  
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(21) 1-2013-00046 (51) 7 F21S  2/00, F21V  17/00 
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(71) LED HOUSE SDN BHD  (MY) 

1-06, Lorong Permatang Tinggi Indah 1, Taman Permatang Tinggi Indah, 14000 Bukit 
Mertajam, Penang, Malaysia 

(72) WONG CHEE KEAT (MY) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Cụm chiếu sáng dùng cho panen  trần nhà 
(57)     Sáng chế đề cập đến trần nhà, cụ thể là đề cập đến tấm trần có các đèn LED phức hợp 

được môđun hoá. Trần nhà bao gồm  thanh chiếu sáng (2), tấm trần (1a, 1b). Trần nhà 
khác biệt ở chỗ là một số đèn LED được cấy cố định vào  thanh chiếu sáng (2) ; thanh 
chiếu sáng (2) được lắp ráp trên các mép bên của hai tấm trần nhà liền kề (1) được lắp 
ráp và được giữ một cách chắc chắn nhờ các mạng lưới trần tiêu chuẩn.  
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(71) AGC GLASS EUROPE  (BE) 

ChaussÐe de La Hulpe, 166, B-1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort), Belgium 
(72) DEVAUX, Thomas  (BE), PIERRE, David (BE), PIETERS, Ronny  (BE), VERRAES, 

Franck (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật thể thủy tinh có lớp phủ men 
(57)     Sáng chế đề cập đến vật thể làm bằng thủy tinh có lớp phủ, đặc biệt vật thể bao gồm tấm 

thủy tinh được phủ men. Vật thể thủy tinh theo sáng chế chịu được quá trình vận chuyển 
và gia công, có thể được sử dụng trong các ứng dụng hai mặt và có thể tôi được, nghĩa là 
có thể được xử lý nhiệt nhằm thu được vật thể được tôi sau đó. Cụ thể, vật thể theo sáng 
chế bao gồm: (i) ít nhất một tấm thủy tinh; (ii) lớp phủ men trên ít nhất một bề mặt của 
tấm thủy tinh; và (iii) ít nhất một loại sáp được bố trí bên trong và/hoặc trên lớp phủ này.  
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(11) 33464 
(21) 1-2013-00052 (51) 7 F04C  2/107 
(22) 23.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/061711   23.05.2011 (87) WO/2011/155312 15.12.2011 
(30) 2010-130396      07.06.2010  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2013 
(71) 1. HEISHIN LTD.  (JP) 

1-1-54, Misakihonmachi, Hyogo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6520852, Japan 
2. NETZSCH PUMPEN & SYSTEME GMBH  (DE) 
Gebruder-Netzsch-Strasse 19, 95100 Selb, Deutschland 

(72) HASHIMA, Takashi (JP), OGAWA, Masaki (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bơm trục vít lệch tâm một trục 
(57)    Sáng chế đề cập đến bơm trục vít lệch tâm một trục cho phép stato dễ dàng được tách ra 

thành một hình trụ bên ngoài và lớp lót, và có khả năng giải quyết các vấn đề về sự thay 
đổi vị trí và biến dạng của lớp lót, và sự xuất hiện mòn không đều và lượng xả không ổn 
định do sự thay đổi vị trí và biến dạng. Stato (20) bao gồm: lớp lót (22) có dạng hình trụ 
và được tạo thành tích hợp để có bề mặt chu vi bên trong có ren trong và phần hình trụ 
bộ nối nguồn (24). Lớp lót (22) bao gồm, ở cả hai đầu của nó, mặt bích (26, 26) nhô 
hướng kinh ra ngoài, và phần lắp hình trụ bộ nối nguồn (28) được cung cấp giữa các mặt 
bích (26, 26). Phần hình trụ bên ngoài (24) được lắp trong trạng thái không liên kết lên 
phần lắp hình trụ bên ngoài (28), và cả hai đầu của phần hình trụ bên ngoài (24) tiếp 
giáp trên mặt bích (26, 26), tương ứng.  
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(11) 33465 
(21) 1-2013-00054 (51) 7 B65B  31/04,  55/04, B65D  1/02, 

B65B  55/02,  55/08 
(22) 06.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/062966   06.06.2011 (87) WO 2011/155458 15.12.2011 
(30) 2010-129907 07.06.2010 JP 

2010-173767 02.08.2010 JP 
(71) DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.  (JP) 

1-1, ICHIGAYA-KAGA-CHO 1-CHOME, SHINJUKU-KU, TOKYO-TO, JAPAN 
(72) MIE OOTA (JP), AKITOMO SEKlNE  (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp đóng chai, hệ thống đóng chai và chai 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đóng chai trong đó chai (30) bao gồm miệng (31) và 

thân chai  (32) được đóng với gia vị (43). Trước hết, khí trơ (42) được thay thế cho 
không khí bên trong của thân chai (32) bằng cách cung cấp duy nhất khí trơ (42) từ 
miệng (31) vào không gian bên trong của thân chai (32). Sau đó, thân chai (32) được 
đóng với gia vị (43) từ miệng (31). Khí trơ (42) được đưa vào trong thân chai (32) trước 
khi tạo ra bọt khí (43a) với khí trơ (42) chứa trong đó, khi gia vị (43) được đưa vào trong 
thân chai 32. 
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(11) 33466 
(21) 1-2013-00062 (51) 7 B65D  33/38,  47/20,  47/36,  51/18 
(22) 04.04.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/KR2011/002306 04.04.2011 (87) WO2011/155694 15.12.2011 
(30) 10-2010-0055616      11.06.2010  KR 
(75) HAN JEONG SIK  (KR) 

1204-2001, Mujigaemaeul Apt., 1176-2, Jung 1(il)-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si, 
Gyeonggi-do 420-723, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Túi đựng 
(57)     Sáng chế đề cập đến túi đựng. Túi đựng bao gồm thân túi trong đó chất lỏng có thể được 

chứa , một nút được cố định vào bề mặt trong của thân túi, một phần của nút được tạo 
nhô ra bên ngoài thân túi, nút có một lỗ xả được tạo ra xuyên qua nút, nắp được bố trí tại 
một mặt của nút để đóng kín lỗ xả, và một chi tiết đàn hồi được bố trí tại một mặt của 
nút để truyền lực đàn hồi đến nắp theo chiều đóng kín lỗ xả.  
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(11) 33467 
(21) 1-2013-00063 (51) 7 A61K  48/00 
(22) 09.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/039832 09.06.2011 (87) WO 2011/156619 15.12.2011 
(30) 61/353,039      09.06.2010  US 
(71) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ARKANSAS  (US) 

2404 North University Avenue, Little Rock, AR 72207, United States of America 
(72) HARGIS, Billy (US), PUMFORD, Neil, R. (US), KWON, Young, Min (US), 

LAYTON, Sherryll (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vectơ vacxin để làm giảm khả năng bị nhiễm khuẩn 

Campylobacter và dược phẩm chứa vectơ này 
(57)    Sáng chế đề cập đến vectơ vacxin để làm tăng khả năng kháng khuẩn Campylobacter 

hoặc để tăng cường đáp ứng miễn dịch với Campylobacter và dược phẩm chứa vectơ 
vacxin này. Vectơ vacxin theo sáng chế chứa polynucleotit thứ nhất mã hóa polypeptit 
kháng nguyên được chọn từ các trình tự từ SEQ ID NO: 7 đến SEQ ID NO: 9 hoặc đoạn 
peptit của nó. Vectơ vacxin này cũng có thể chứa polypeptit kích thích miễn dịch.  
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(11) 33468 
(21) 1-2013-00070 (51) 7 H04L 9/28 
(22) 09.01.2013 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.01.2013 
(75) Lưu Hồng Dũng  (VN) 

Số 27 ngách 82/6 phố Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Phương pháp mã hóa bảo mật thông tin 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa với khóa công khai nhằm đảm bảo khả năng 

an toàn và bảo mật thông tin trong các hệ thống viễn thông và mạng máy tính. Sáng chế 
có tên: Phươngpháp mã hóa bảo mật thông tin. Mục đích của sáng chế là đề xuất một 
phương pháp mã hóa với khóa công khai xây dựng dựa trên tính khó của bài toán logarit 
rời rạc trong trường hữu hạn nguyên tố, nhằm bảo đảm đồng thời 2 khả năng: bảo mật 
và xác thực nguồn gốc thông tin. Để đạt được mục đích trên, việc mã hóa ở phía gửi và 
giải mã ở phía nhận được thực hiện trên cơ sở những thông tin cần bảo mật và thông tin 
xác thực các đối tượng mã hóa/giải mã mà các bên tham gia truyền thông trao đổi cho 
nhau. Do vậy, ngoài khả năng bảo mật thông tin tương tự như các phương pháp khác đã 
biết (RSA, ELGamal,...), phương pháp theo sáng chế còn cho phép xác thực được nguồn 
gốc của thông tin hay các đối tượng tham gia truyền thông với nhau, vì thế phương pháp 
này có khả năng chống lại rất hiệu quả các dạng tấn công giả mạo trong thực tế.  
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(21) 1-2013-00074 (51) 7 A61K  9/14,  31/4743,  9/16 
(22) 07.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/039430 07.06.2011 (87) WO/2011/156361 15.12.2011 
(30) 61/352,862      09.06.2010  US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, United States of America 
(72) MILLER, Jonathan (US), GOKHALE, Rajeev (US), SCHMITT, Eric, A. (US), GAO, 

Yi  (US), LAFOUNTAINE, Justin  (US), DIAS, Lloyd  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Sản phẩm thể phân tán dạng rắn chứa chất ức chế kinaza, quy 

trình bào chế, dược phẩm dạng liều chứa sản phẩm này 
(57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm thể phân tán dạng rắn, về cơ bản ở dạng không kết tinh, 

chứa hợp chất ức chế kinaza, ví dụ N-(4-{4-amino-7-[1-(2-hydroxyetyl)-1H- pyrazol-4-
yl]thieno[3,2-c]pyridin-3-yl}phenyl)-N'-(3-flophenyl)urea, được phân tán trong chất nền 
rắn chứa (a) chất mang polyme tan trong nước dược dụng và (b) chất hoạt động bề mặt 
dược dụng. Sáng chế còn đề cập đến quy trình bào chế sản phẩm thể phân tán dạng rắn 
này bao gồm bước hòa tan hợp chất, chất mang polyme và chất hoạt động bề mặt trong 
dung môi thích hợp, loại bỏ dung môi để tạo ra chất nền rắn chứa chất mang polyme, 
chất hoạt động bề mặt và hợp chất được phân tán trong đó. Sản phẩm thể phân tán dạng 
rắn này thích hợp để dùng qua đường miệng để điều trị bệnh ung thư.  
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(11) 33470 
(21) 1-2013-00075 (51) 7 B65D  75/38,  5/50,  85/60,  85/72 
(22) 23.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/064465   23.06.2011 (87) WO2012/002256 05.01.2012 
(30) 2010-148033   29.06.2010  JP 
(71) LOTTE CO., LTD.  (JP) 

20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023, Japan 
(72) SATO, Hiroshi (JP), SHIRAI, Yasuhisa (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bao gói thực phẩm và phương pháp đóng hộp các viên thức ăn 

đã gói riêng biệt bằng giấy gói trong hộp bao gói 
(57)     Sáng chế đề cập đến bao gói thực phẩm và phương pháp đóng hộp các viên thức ăn đã 

gói riêng biệt bằng giấy gói trong hộp bao gói, trong đó các viên thức ăn được ngăn 
không phải chịu thay đổi nhiệt độ đột ngột khi các viên thức ăn được gói riêng biệt bằng 
giấy gói được cố định vào hộp bao gói nhờ chất kết dính nóng chảy. Trong bao gói thực 
phẩm (1), từng giấy gói (3) gói riêng biệt mỗi viên thức ăn (2) có vạt liên kết (19) nhô ra 
từ đầu theo chiều dọc của viên thức ăn. Các viên thức ăn đã gói riêng biệt (2) được bố trí 
trên thành trong (51) của hộp bao gói (4), và các vạt liên kết (19) dùng cho các viên thức 
ăn (2) lần lượt được bố trí theo cách liền kề. Thành trong (51) có một phần được gập lại 
để xác định tấm ép (25). Các vạt liên kết đã bố trí (19) được cố định giữa thành trong 
(51) và tấm ép (25) nhờ chất kết dính nóng chảy nhiệt (44) trong hộp bao gói (4).  
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(22) 10.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/NL2011/050425 10.06.2011 (87) WO 2011/159151 22.12.2011 
(30) 10165866.4      14.06.2010 EP 
(71) NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST - NATUURWETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK TNO  (NL) 
Schoemakerstraat 97, NL-2628 VK Delft, The Netherlands 

(72) BOTTER, Hendrik (NL), HOMAN, Waldemar Jozef (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp ghép nối ít nhất hai bộ phận và bộ phận ghép nối 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp ghép nối ít nhất hai bộ phận (1, 2), các bộ phận bằng 

gỗ rắn chẳng hạn, các bộ phận (1, 2) này có các bề mặt tiếp xúc ăn khớp ít nhất một 
phần mà được nối với nhau, trong đó chất dính kết hóa rắn được (3) được ứng dụng để 
cố định các bề mặt tiếp xúc với nhau, trong đó phương tiện làm tăng ma sát (4) được bố 
trí giữa các bề mặt tiếp xúc để làm tăng ma sát. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến bộ phận 
ghép nối gồm ít nhất hai bộ phận (1, 2) này có các bề mặt tiếp xúc đối nhau, các bề mặt 
tiếp xúc được ghép nối bằng chất dính kết, trong đó phương tiện làm tăng ma sát được 
bố trí giữa các bề mặt tiếp xúc này ngoài chất dính kết này.  
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(21) 1-2013-00083 (51) 7 A01N  43/38,  37/34,  43/12,  43/16,  

43/42,  43/54,  43/90,  47/12,  47/34, 
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(22) 20.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/064602  20.06.2011 (87) WO 2012/002293 05.01.2012 
(30) 2010-146037      28.06.2010  JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048260 Japan 
(72) IWATA, Atsushi (JP), SAKAMOTO, Emiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm kiểm soát côn trùng chân đốt và phương pháp kiểm 

soát côn trùng chân đốt 
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm kiểm soát côn trùng chân đốt bao gồm spirotetramat, và 

một hoặc nhiều hợp chất kiểm soát bệnh đạo ôn hại lúa được chọn từ nhóm (A): 
Nhóm (A) bao gồm: ferimzon, phtalit, trixyclazol, kasugamyxin hydroclorua, 
azoxystrobin, thiophanatmetyl, dicloxymet, fenoxanil, tebufloquin, và pyribencarb.  
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(21) 1-2013-00087 (51) 7 A01N  25/08,  25/12,  39/02,  43/40,  

43/76,  43/90,  47/36, A01P  13/00 
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9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) DAVE, Hiteshkumar (IN), LIU, Lei (US), BOUCHER, Raymond (US), OUSE, David 

(US), MANN, Richard (US), GIFFORD, James (US), HUANG, Yi-hsiou (TW), 
MCVEIGH-NELSON, AEndrea (US), LOGAN, Martin C. (US), BATRA, Ashish (IN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ dạng rắn chứa chất bổ trợ trộn sẵn 
(57)     Sáng chế đề cập tới chế phẩm diệt cỏ dạng rắn ổn định chứa chất bổ trợ trộn sẵn có tác 

dụng diệt cỏ cải thiện, được dùng để phòng trừ cỏ dại ở cánh đồng hoặc ruộng lúa ngập 
nước.  
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(72) JOHNS, Paul, W. (US), MAZER, Terrence, B (US), LOWE, Kelley, J (US), 
DEWILLE, Normanella, T. (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Sản phẩm dinh dưỡng dạng lỏng, gần như trong suốt chứa 

canxi beta-hydroxy-beta metylbutyrat (canxi HMB) và 
protein tan 

(57)     Sáng chế đề vập đến sản phẩm dinh dưỡng dạng lỏng, gần như trong suốt chứa protein 
và canxi HMB, trong đó protein tan chiếm từ 65% đến 100% trọng lượng tổng protein. 
Sản phẩm lỏng này có độ pH nằm trong khoảng từ 2,8 đến 4,6 và có thể được sản xuất 
dưới dạng sản phẩm rót nóng. Sản phẩm dinh dưỡng dạng lỏng, gần như trong suốt cũng 
có thể có tỷ lệ trọng lượng canxi HMB so với canxi tan nằm trong khoảng từ 4,5:1 đến 
7,3:1. Theo một số phương án, sản phẩm dinh dưỡng dạng lỏng, gần như trong suốt hầu 
như không chứa chất béo và có thể tùy ý chứa isomaltuloza và/hoặc beta alanin.  
 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
307 

(11) 33475 
(21) 1-2013-00092 (51) 7 C21C  5/52, F27D  3/18,  13/00 
(22) 23.06.2011 (43) 25.04.2013 
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(72) GIAVANI, Cesare (IT), MONTI, Nicola, Ambrogio, Maria (IT) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình gia nhiệt nguyên liệu kim loại được cấp liên tục vào 

lò nấu chảy và thiết bị để thực hiện quy trình này 
(57)    Sáng chế đề cập đến quy trình gia nhiệt nguyên liệu kim loại (31) được cấp liện tục vào 

lò nấu chảy (30) qua bộ phận gia nhiệt nằm ngang thứ hai (34) mà khói thải nóng thu 
gom được từ lò (30) đi qua đó, khói thải này gia nhiệt cho nguyên liệu kim loại (31), 
khác biệt ở chỗ, ngay trước khi đi qua bộ phận gia nhiệt thứ hai (34), nguyên liệu kim 
loại (31) được gia nhiệt sơ bộ bởi phương tiện gia nhiệt khác với khói thải thu gom được 
từ lò nấu chảy. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị để thực hiện quy trình nêu trên, trong đó 
các phương tiện gia nhiệt khác nhau được bố trí bên trong bộ phận gia nhiệt sơ bộ thứ 
nhất (33),  mà trong quá trình vận hành được kết nối với bộ phận gia nhiệt thứ hai (34) 
bằng bộ phận hút khói trung gian (35), khói đi ra từ các bộ phận (33) và (34) được vận 
chuyển đến bộ phận này. Tốt hơn nếu các bộ phận (33, 34) có kết cấu hình ống.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.12.2009 
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1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Seigo NAKAO (JP), Daichi IMAMURA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị truyền thông vô tuyến và phương pháp điều khiển 

chòm điểm 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền thông vô tuyến mà nó có thể cân bằng chất lượng thu 

ACK và chất lượng thu NACK. Thiết bị bao gồm: bộ xáo trộn (214) nhân tín hiệu đáp 
sau khi được điều biến với một mã xáo trộn "1" hoặc "e-j (p/2)" để xoay chòm điểm cho 
mỗi tín hiệu đáp trên trục dịch chuyển tuần hoàn, bộ trải (215) thực hiện việc trải lần thứ 
nhất tín hiệu đáp bằng cách sử dụng một chuỗi ZAC được thiết lập bởi bộ điều khiển 
(209); và bộ trải (218) thực hiện việc trải lần thứ hai tín hiệu đáp sau khi được trải lần 
thứ nhất, bằng cách sử dụng một chuỗi mã trải theo khối được thiết lập bởi bộ điều 
khiển (209). 
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(86) PCT/US2011/040272 14.06.2011 (87) WO/2011/159653 22.12.2011 
(30) 61/354,394      14.06.2010  US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept 377/AP6P-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, USA 
(72) MAZER, Terrence, B (US), GORDON, Gary, M (US), TABASH, Rima (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm dinh dưỡng dạng bột bằng 

cách ép trồi được hỗ trợ bằng siêu âm 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm dinh dưỡng dạng bột, bao gồm sữa 

bột công thức cho nhũ nhi và sản phẩm dinh dưỡng dạng bột cho người lớn, bằng cách 
ép trồi. Phương pháp này bao gồm việc sử dụng năng lượng siêu âm trong thiết bị ép trồi 
trong quá trình sản xuất. Việc sử dụng năng lượng siêu âm cho thiết bị ép trồi cho phép 
các giọt chất béo có mặt trong nguyên liệu thô được tạo nhũ tương một cách hữu hiệu 
bằng protein được hydrat hóa có mặt trong dòng cấp liệu sao cho sản phẩm ép trồi dạng 
bột thu được có hàm lượng chất béo tự do thấp, ít bị oxy hóa và ít bị ôi hơn, và có thể 
được hoàn nguyên mà không bị tách chất béo đáng kể.  
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(11) 33478 
(21) 1-2013-00108 (51) 7 H04N  7/34 
(22) 14.07.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/044014 14.07.2011 (87) WO 2012/009540 19.01.2012 
(30) 61/364,322 14.07.2010 US 

61/388,541 30.09.2010 US 
(71) NTT DOCOMO, INC.  (JP) 

Sanno Park Tower, 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo, 100-6150, Japan 
(72) BOSSEN, Frank, Jan (NL), TAN, Thiow, Keng (MY) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa, giải mã viđeo 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa, giải mã viđeo. Giải pháp kỹ thuật 

theo sáng chế sử dụng phương pháp dự đoán bên trong nhằm nâng cao hiệu quả mã hóa 
viđeo. H.264/AVC sử dụng các điểm ảnh tham chiếu ở đường biên ngang nằm ngay trên 
khối đích cần được dự đoán và các điểm ảnh tham chiếu ở đường biên theo chiều thẳng 
đứng nằm ngay bên trái khối đích. Theo sáng chế, ít nhất một vài điểm ảnh của một dãy 
điểm ảnh ở đường biên ngang và dãy điểm ảnh ở đường biên theo chiều thẳng đứng được 
truy lục. Sau đó, các điểm ảnh được truy lục được bổ sung vào các điểm ảnh ở đường 
biên khác để mở rộng dãy của nó. Dự đoán bên trong được thực hiện, chỉ dựa vào dãy 
điểm ảnh ở đường biên được mở rộng.  
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(22) 06.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/060594   06.05.2011 (87) WO 2011/158571 22.12.2011 
(30) 2010-135653      15.06.2010  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.01.2013 
(71) NISSAN MOTOR CO., LTD.  (JP) 

2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0023, Japan 
(72) SAKAGUCHI, Shigeyuki (JP), SHIOMI, Masao (JP), KAWADE, Hisashi (JP), 

TOUHACHI, Hiromutsu (JP), OMORI, Masahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp thiết lập lực đạp bàn đạp chân ga dùng cho thiết 

bị điều khiển lực đạp bàn đạp chân ga 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp thiết lập lực bàn đạp chân ga dùng cho thiết bị điều 

khiển lực bàn đạp chân ga. Trong đó, khi lực đạp của bàn đạp chân ga (2) được tăng quá 
lực đạp cơ sở bởi một lượng tăng định trước khi độ mở chân ga trở nên lớn hơn giá trị 
ngưỡng độ mở chân ga, thì việc điều khiển quá mức được thực hiện sao cho lệnh tăng 
lực đạp một khi được tăng quá giá trị lệnh đích tăng lực đạp (A) mà nó làm tăng lực đạp 
của bàn đạp chân ga (2) quá lực đạp cơ sở bởi lượng định trước, và được quay trở lại giá 
trị lệnh đích tăng lực đạp (A). Trong việc điều khiển quá mức này, lượng quá mức (B) 
của lệnh tăng lực đạp đối với giá trị lệnh đích tăng lực đạp (A), hoặc thời gian giữ quá 
mức mà trong suốt thời gian này lệnh tăng lực đạp được giữ ở giá trị lớn hơn giá trị lệnh 
đích tăng lực đạp (A) được thiết lập dựa trên độ lớn của độ trễ của lực đạp cơ sở của bàn 
đạp chân ga (2). Với điều này, điều có thể là nâng cao sự đáp ứng của việc tăng lực đạp 
khi lực đạp của bàn đạp chân ga (2) được tăng quá lực đạp cơ sở, và để ngăn chặn sự 
giảm sút của khả năng vận hành của bàn đạp chân ga.  
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(75) Nguyễn Bá Hải  (VN) 

Làng Vĩnh Ngọc, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hóa 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị dẫn đường và hỗ trợ cho người khiếm thị hoặc mù 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dẫn đường và hỗ trợ cho người khiếm thị hoặc mù gồm có 

bộ điều khiển (1) và kính mắt (2) được kết nối với nhau thông qua dây USB. Bộ điều 
khiển (1) gồm có: IC chứa thuật toán (3), bộ điều chỉnh (4), nguồn pin (5), nút nhấn báo 
pin (6), bộ định vị GPS (7), IC chứa lớp bản đồ (8), IC chứa lớp truyền thông (9), pin 
mặt trời (10) , nút báo vị trí (11), nút báo sang đường (12), công tắc nguồn (13). Kính 
mắt (2) gồm có: cảm biến khoảng cách (14), camera (15), cảm biến độ nghiêng (16), 
cảm biến gia tốc (17), cảm biến ánh sáng và nhiệt độ (18), cảm biến từ (19), mô tơ xoay 
(20), bộ rung (21), loa (22), đèn báo (23).  
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(72) KURASHIMA, Takumi (JP), FUJIYAMA, Taizo (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm tạo kiểu tóc 
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm tạo kiểu tóc rất tốt về tính chất tạo kiểu tóc và tính chất 

tạo lại kiểu tóc cho dù có độ nhớt thấp, không dính, mượt mà, và làm cho tóc bóng sáng. 
Chế phẩm tạo kiểu tóc bao gồm (a) ít nhất một chất là chất rắn ở nhiệt độ phòng (25oC) 
được chọn trong số các chất (a1) rượu đường, (a2) đường, (a3) polyme polyalkylen glycol, 
và (a4) muối vô cơ, với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 20% trọng lượng, (b) chất 
dẫn xuất đường và/hoặc chất dẫn xuất rượu đường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 25% trọng lượng, (c) ít nhất một polyme tạo màng 
được trọn trong số các polyme tạo màng acrylic và vinylic (ngoại trừ các các polyme 
lưỡng tính) và các polyme uretan, với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 12% trọng 
lượng, và (d) dung môi nước, trong đó độ nhớt của hệ là 10.000 mPa.s hoặc ít hơn (ở 
nhiệt độ 25oC, đo bằng nhớt kế loại B).  
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(22) 12.07.2011 (43) 25.04.2013 
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(72) BOTTINI, Alessandro (IT), HERNANDEZ TANTINA, Jorge (ES) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Kẹo que được tạo khuôn chứa đầy sôcôla và quy trình sản 

xuất kẹo que này 
(57)    Sáng chế đề cập đến kẹo que được tạo khuôn chứa đầy sôcôla và quy trình sản xuất kẹo 

que này. 
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(72) STOFFEL Beat (CH), CRUZ Armando (MX) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tận dụng các vật liệu phế thải hữu cơ 
(57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tận dụng các vật liệu phế thải hữu cơ, cụ thể là các vật 

liệu phế thải hữu cơ, ẩm, chứa xenluloza, trong quy trình sản xuất clinke trong đó các 
vật liệu phế thải được đưa vào làm nhiên liệu và bị cháy trong quy trình sản xuất clinke, 
các vật liệu phế thải được cho tiếp xúc với các khí thải nóng của quy trình sản xuất 
clinke và được sấy trong bước sấy nằm song song trước khi chúng được đưa vào quy 
trình sản xuất clinke. Bước sấy được tiến hành trong thiết bị phản ứng sấy trong đó các 
vật liệu phế thải ẩm được chuyển cùng với các khí thải nóng qua một dãy ống bố trí 
đồng tâm, có nhiều phần thay đổi về hướng dòng với góc khoảng 180o, và nhiệt độ của 
các khí thải nóng được thiết lập với trị số tối đa là 400oC bằng cách trộn trong không khí 
xung quanh và/hoặc không khí từ trình sản xuất clinke trước bước sấy.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất heteroaryl imidazolon và dược phẩm chứa nó làm 

chất ức chế Janus Kinaza (JAK) 
(57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất heteroaryl imidazolon có cấu trúc hóa học có công 

thức (I) cũng như quy trình điều chế chúng và các dược phẩm chứa chúng để sử dụng 
làm các chất ức ehế Janus Kinaza (JAK) trong điều trị.  
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(72) DE GHETTO Giambattista (IT), ANDREUSSI Paolo (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị để vận chuyển và thu hồi hyđrocacbon từ giếng 

khoan dưới nước để chiết hyđrocacbon dưới các điều kiện 
thoát ra không kiểm soát được 

(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị để vận chuyển và thu hồi hyđrocacbon từ giếng khoan dưới 
nước để chiết hyđrocacbon dưới các điều kiện thoát ra không kiểm soát được, bao gồm 
buồng (23) để tách dòng hyđrocacbon thoát ra khỏi giếng khoan, thành pha nặng (23a) 
và pha nhẹ (23b), các phương tiện (15, 16, 17, 24, 25, 26) được tạo ra, nối với buồng 
tách (23), để vận chuyển pha nặng (23a) và pha nhẹ (23b) về phía bề mặt, khác biệt ở 
chỗ, thiết bị này còn có thùng định hướng (18) của dòng hyđrocacbon, có dạng gần như 
hình trụ, hoặc như parabôloit cụt với cả hai đầu hở, trong đó đầu thứ nhất là đầu vào của 
dòng hyđrocacbon thoát ra khỏi giếng khoan, và đầu thứ hai, nằm cách xa so với đầu 
vào của dòng hyđrocacbon (20), nối thông chất lỏng với buồng tách (23) với nắp hình 
cầu đục lỗ (22) đặt giữa chúng.  
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(72) VAN NEE, Didier, Johannes, Richard (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông để truyền và thu 

trường tín hiệu truyền dung lượng lớn B 
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền thông để truyền trường tín hiệu truyền dung lượng 

lớn B (VHT-SIG-B - Very High Througput Signal Field B). Thiết bị truyền thông này 
bao gồm bộ xử lý và các lệnh lưu trữ trong bộ nhớ, bộ nhớ này truyền thông điện tử với 
bộ xử lý. Thiết bị truyền thông này cấp phát ít nhất hai mươi bit tín hiệu và sáu bit đuôi 
cho VHT-SIG-B. Thiết bị truyền thông còn sử dụng một số sóng mang con cho VHT-
SIG-B, số sóng mang con này giống như số sóng mang con dành cho trường tập luyện 
dài dung lượng lớn (VHT-LTF - Very High Throughput Long Training Field) và trường 
dữ liệu. Thiết bị truyền thông còn áp dụng ánh xạ sóng chủ cho VHT-SIG-B, ánh xạ 
sóng chủ này giống như ánh xạ sóng chủ dành cho trường dữ liệu. Thiết bị truyền thông 
còn truyền VHT-SIG-B.  
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FELDMANN  (FR), JÐr«me ROUSSEL  (FR) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hỗn hợp gồm chất ức chế dòng If ở nút xoang và chất ức chế 

enzym chuyển hóa angiotensin để sử dụng trong điều trị bệnh 
suy tim và dược phẩm chứa chúng 

(57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp gồm chất ức chế chọn lọc và đặc hiệu dòng If ở nút xoang, 
đặc biệt hơn là ivabrađin hoặe N-{[(7(S)-3,4- đimetoxybixyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-
yl]metyl}-3-(7,8-®imetoxy-1,2,4,5- tetrahy®ro-3H-3-benzazepin-3-yl)-N-metyl-3-oxo-
1-propanamin, và chất ức chế enzym chuyển hóa angiotensin để thu được thuốc dùng để 
điều trị bệnh suy tim, đặc biệt hơn là bệnh suy tim có chức năng tâm thu được bảo tồn. 
Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hỗn hợp nêu trên dùng để điều trị bệnh suy 
tim.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dược phẩm chứa monohydrat của hợp chất 4-amino-5-flo-3-[6-(4-

metylpiperazin-1-yl)-1H-benzimidazol-2-yl]-1H-quinolin-2-on 
lactat và quy trình sản xuất dược phẩm này 

(57)   Sáng chế đề cập đến dược phẩm để dùng qua đường miệng chứa monohydrat của 4-
amino-5-flo-3-[6-(4-metylpiperazin-1-yl)-1H- benzimidazol-2-yl]-1H-quinolin-2-on 
monolactat, chất độn với lượng nằm trong khoảng từ 15% đến 70% trọng lượng, chất 
gây rã với lượng thấp hơn 15% trọng lượng, chất làm trơn và/hoặc chất gây trượt với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,1 % đến 10% trọng lượng trong đó chỉ số trọng lượng được 
tính theo tổng trọng lượng của chế phẩm.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm oxy hóa dùng để nhuộm tóc 
(57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm oxy hóa dùng để nhuộm tóc, có hiệu quả nhuộm tóc tốt và 

làm giảm hư tổn cho tóc.  
Chế phẩm oxy hóa dùng để nhuộm tóc trong sáng chế bao gồm thành phần thứ nhất 
chứa chất nhuộm oxy hóa và thành phần thứ hai chứa chất oxy hóa. Hai thành phần này 
được trộn trước khi sử dụng, trong đó thành phần thứ nhất và/hoặc thành phần thứ hai 
chứa axit hyaluronic được axetyl hóa hoặc muối của nó.  
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(72) ESCOTT, Adrian Edward (GB), PALANIGOUNDER, Anand (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị xác thực kết hợp xác thực thuê bao và 

xác thực thiết bị trong hệ thống truyền thông 
(57)    Sáng chế đề xuất phương pháp xác thực giữa thiết bị (ví dụ, thiết bị khách hoặc thiết bị 

đầu cuối truy nhập) và thực thể mạng. Thiết bị lưu trữ tháo lắp được có thể được kết nối 
với thiết bị và lưu trữ khoá dành cho thuê bao được dùng để xác thực thuê bao. Thiết bị 
lưu trữ an toàn có thể được kết nối với thiết bị và lưu trữ khoá dành cho thiết bị được 
dùng để xác thực thiết bị. Thủ tục xác thực thuê bao có thể được thực hiện giữa thiết bị 
và thực thể mạng. Thủ tục xác thực thiết bị cũng có thể được thực hiện giữa thiết bị và 
thực thể mạng. Khoá an toàn có thể được tạo ra để kết hợp xác thực thuê bao và xác thực 
thiết bị. Khoá an toàn này có thể được dùng để bảo mật thông tin truyền thông giữa thiết 
bị và mạng phục vụ.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đồ uống từ chè và quy trình chế biến đồ uống này 
(57)     Sáng chế đề xuất đồ uống từ chè được bao gói có khả năng uống được cải thiện, đồ uống  

từ chè này chứa catechin không được polyme hóa (A), catechin được polyme hóa (B), và 
cafein (C), trong đó: hàm lượng (A), (B) và (C) trên 100ml đồ uống từ chè này thỏa mãn 
điều kiện (i) (A) + (B) = từ 10 đến 50mg, và (ii) (C) = từ 6,5 đến 29mg; catechin không 
được polyme hóa (A) bao gồm catechin loại este (A1); và tỷ lệ về hàm lượng của 
catechin loại este (A1) thỏa mãn điều kiện (iii) (C)1((A1) + (B)) = từ 0,5 đến 1,3.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Cọc liên hợp và phương pháp sản xuất cọc liên hợp này 
(57)    Sáng chế đề xuất cọc liên hợp. Cọc liên hợp này bao gồm trụ bê tông có cả hai bề mặt 

đầu mút và bề mặt bên, phần chịu kéo có cả hai đầu lần lượt được bắt chặt vào cả hai bề 
mặt đầu mút của trụ bê tông, tác dụng lực ép vào trụ bê tông, và  ống thép được tạo ra để 
bao quanh một phần của bề mặt bên của trụ bê tông, mà các lỗ đúc bê tông được tạo ra 
trên đó. Theo đó, cọc liên hợp được tạo ra bằng cách kết hợp một phần của cọc bê tông 
với ống thép dưới  dạng một thân duy nhất, nhờ đó giảm đáng kể chi phí để nối cọc bê 
tông với ống thép trong quá trình xây dựng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp chuyển ngữ cảnh bảo mật, trạm xa và vật ghi 

chứa mã thực hiện 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chuyển ngữ cảnh tăng cường bảo mật từ mạng phục vụ 

dựa trên UTRAN/GERAN sang mạng phục vụ dựa trên E-UTRAN. Theo phương pháp 
này, trạm xa trạm xa tạo ra khóa phiên thứ nhất và thứ hai theo ngữ cảnh tăng cường bảo 
mật, bằng cách sử dụng khóa gốc ngữ cảnh bảo mật tăng cường thứ nhất gắn với mạng 
phục vụ dựa trên UTRAN/GERAN và thông tin thứ nhất. Trạm xa nhận thông điệp thứ 
nhất từ mạng phục vụ dựa trên E-UTRAN. Tín hiệu thông điệp thứ nhất đến trạm xa để 
tạo ra khóa gốc ngữ cảnh bảo mật tăng cường thứ hai để sử dụng với mạng phục vụ dựa 
trên E-UTRAN. Trạm xa tạo ra, để đáp ứng với thông điệp thứ nhất, khóa gốc ngữ cảnh 
bảo mật tăng cường thứ hai từ khóa gốc ngữ cảnh bảo mật tăng cường thứ nhất và các 
khóa phiên thứ nhất và thứ hai là đầu vào. Trạm xa bảo vệ việc truyền thông không dây 
trên mạng phục vụ dựa trên E-UTRAN và dựa trên khoá gốc ngữ cảnh bảo mật tăng 
cường thứ hai. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm nước chứa bromhexin 
(57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nước chứa bromhexin, chế phẩm này chứa rượu đường 

với lượng nhỏ hơn 10g dựa trên 100ml chế phẩm. Chế phẩm này hữu dụng trong liệu 
pháp kích thích bài tiết cho bệnh về phế quản phổi cấp và mãn tính.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
327 

(11) 33495 
(21) 1-2013-00182 (51) 7 B65G  21/18,  21/20 
(22) 10.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/CH2011/000141 10.06.2011 (87) WO 2011/156927 22.12.2011 
(30) 978/10      17.06.2010  CH 
(71) WRH WALTER REIST HOLDING AG  (CH) 

Arenenbergstrasse 6, CH-8272 Ermatingen, Switzerland 
(72) DE ANGELIS, Marco (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Băng chuyền hình xoắn ốc, cơ cấu chuyển hướng dùng cho 

băng chuyền hình xoắn ốc, và phương pháp chế tạo băng 
chuyền hình xoắn ốc và cơ cấu chuyển hướng này 

(57)    Sáng chế đề cập đến băng chuyền hình xoắn ốc có phương tiện vận chuyển (23) di 
chuyển dọc theo vùng xoắn ốc (21). Phương tiện vận chuyển (23) được đỡ dọc theo vùng 
xoắn ốc (21) ở phía chịu tải theo hướng kính của nó. Việc đỡ này được thực hiện bằng 
các cơ cấu chuyển hướng riêng (1) nằm dọc theo phía chịu tải theo hướng kính của 
phương tiện vận chuyển (23). Mỗi cơ cấu chuyển hướng (1) đều có thân giữa (5) bao 
gồm thân con lăn (2) bao quanh thân giữa, thân con lăn bao gồm các con lăn (3). Các 
con lăn (3) lăn trên đường lăn (13) của thân giữa (5) trong đoạn hình khuyên của vùng 
đỡ hình xoắn ốc của băng chuyền hình xoắn ốc (20). Sáng chế cũng đề cập đến cơ cấu 
chuyển hướng dùng cho băng chuyền hình xoắn ốc, và phương pháp chế tạo băng 
chuyền hình xoắn ốc và cơ cấu chuyển hướng này.  
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(11) 33496 
(21) 1-2013-00188 (51) 7 B60Q  3/02, H05B  33/08, H02J  9/00
(22) 19.05.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2011/058168 19.05.2011 (87) WO/2011/160903 29.12.2011 
(30) A1020/2010      21.06.2010  AT 
(71) SIEMENS AG OSTERREICH  (AT) 

SiemensstraBe 90, 1210 Wien, Austria 
(72) AMBROZ, Anton (AT), ULREICH, Klaus (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp cho toa tàu 
(57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống chiếu sáng khẩn cấp cho toa tàu là hệ thống chiếu sáng 

thông thường cho toa tàu, hệ thống này bao gồm các đèn điot phát quang (LED), trong 
đó khi nguồn điện chiếu sáng chính (HL) hoạt động, tất cả các nguồn sáng của chế độ 
chiếu sáng thông thường được bật sáng với cường độ sáng ở chế độ chiếu sáng thông 
thường (HLS), và khi nguồn điện chiếu sáng chính (HL) bị gián đoạn, tất cả các nguồn 
sáng của chế độ chiếu sáng thông thường được bật sáng với cường độ sáng ở chế độ 
chiếu sáng khẩn cấp (NLS).  
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(11) 33497 
(21) 1-2013-00189 (51) 7 A23L  1/29,  1/305 
(22) 21.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/041171 21.06.2011 (87) WO/2011/163174 29.12.2011 
(30) 10380082.7      21.06.2010  EP 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept 377/AP6P-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, USA 
(72) RUEDA CABRERA, Ricardo (ES), BARRANCO PEREZ, Alejandro (ES), RAMIREZ 

GONZALEZ, Maria (ES), MARTIN JESUS, Marai (ES) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp cải thiện khả năng nhận thức của trẻ nhỏ 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cải thiện khả năng ghi nhớ và/hoặc nhận thức của trẻ 

nhỏ bằng cách cho người mẹ dùng protein đậu nành trong suốt thời kỳ mang thai, và cho 
trẻ dùng protein đậu nành sau khi sinh. Protein đậu nành có thể được dùng cho người mẹ 
trong suốt thời kỳ cho bú nếu trẻ được bú mẹ và/hoặc có thể được dùng trực tiếp, ví dụ, 
bằng cách cho trẻ dùng sữa công thức dành cho trẻ và/hoặc sữa công thức dinh dưỡng 
chứa protein đậu nành. Ngoài ra sáng chế còn mô tả các chế phẩm chứa protein đậu 
nành mà có thể được dùng trong các phương pháp này.  
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(21) 1-2013-00191 (51) 7 B26F  1/16, H05K  3/00, B32B  

35/00 
(22) 16.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/003453   16.06.2011 (87) WO 2011/158510 22.12.2011 
(30) 2010-139785   18.06.2010  JP 
(71) MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.  (JP) 

5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 1008324 Japan 
(72) MATSUYAMA, Yousuke (JP), HASAKI, Takuya (JP), SHIMIZU, Kenichi (JP), 

AKITA, Reiki (JP), KOMATSU, Shinya (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Tấm khoan 
(57)    Sáng chế đề xuất tấm khoan có lớp chế phẩm nhựa tan trong nước kết tinh được có độ 

dày từ 0,02 đến 0,3mm tạo ra trên ít nhất một bề mặt của lá kim loại, có độ chính xác vị 
trí cao, không có nhựa dính vào mũi khoan, và hạn chế khả năng gãy mũi khoan. 
Các hạt tinh thế của chế phẩm nhựa tan trong nước có kích thước hạt trung bình nằm 
trong khoảng từ 5 đến 70μm và độ lệch tiêu chuẩn không lớn hơn 25μm, bề mặt mũi 
khoan của lớp chế phẩm nhựa tan trong nước có độ nhám bề mặt Sm không lớn hơn 
8μm, và một lớp được tạo ra, trực tiếp lên lá kim loại phụ, bằng cách phủ chế phẩm 
nhựa tan trong nước nóng chảy, hoặc phủ dung dịch chứa chế phẩm nhựa tan trong nước 
và sấy, và sau đó làm mát từ nhiệt độ 120oC - 160oC đến nhiệt độ 25oC - 40oC trong 60 
giây với tốc độ làm mát không thấp hơn 1,5oC/giây.  
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(11) 33499 
(21) 1-2013-00200 (51) 7 C07D  487/04,  493/14,  495/14,  

498/14, A61K  31/517, A61P  35/00 
(22) 22.07.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2011/062683 22.07.2011 (87) WO2012/010704 26.01.2012 
(30) 10170683.6      23.07.2010  EP 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany 
(72) TREU, Matthias (AT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất aminopyrazoloquinazolin và dược phẩm chứa hợp 

chất này 
(57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I) 

  

 
 
 
trong đó các nhóm từ R1 đến R3 và X là như được xác định trong điểm 1 yêu cầu bảo hộ, 
và dược  phẩm chứa hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế thích hợp để điều trị các bệnh 
đặc trưng bởi sự tăng sinh tế bào bất thường hoặc quá mức. 
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(21) 1-2013-00203 (51) 7 C10L  1/04,  1/182,  1/185 
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(86) PCT/CN2011/000969 10.06.2011 (87) WO 2011/160427 29.12.2011 
(30) 201010214479.0      21.06.2010  CN 
(75) ZHOU, XIANGJIN  (CN) 

Room 2101, No. 22 North Chaoyangmen Street, Chaoyang District, Beijing 100728, 
P.R.China 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Sản phẩm xăng sạch và thân thiện với môi trường 
(57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm xăng sạch và thân thiện với môi trường với các thành 

phần chính là C6-C11 có chỉ số octan thấp và nhiệt độ tự bốc cháy thấp. Sản phẩm xăng 
này có thể bốc cháy khi bị nén trong động cơ đốt trong với hệ số nén bằng 16-19. Sản 
phẩm xăng này cũng có thể chứa một lượng nhỏ etanol hoặc đimetyl ete .  
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(11) 33501 
(21) 1-2013-00206 (51) 7 G01N  27/403,  33/02 
(22) 18.07.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/MY2011/000169 18.07.2011 (87) WO/2012/011798 26.01.2012 
(30) PI2010003432      20.07.2010  MY 
(71) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  (MY) 

43400 UPM Serdang Selangor, Malaysia 
(72) ABU BAKAR, Fatimah (MY), MARZUKI, Nur Indang (MY), SALLEH, Abu Bakar 

(MY), YUSOF, Nor Azah (MY), LEE, Yook Heng (MY) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cảm biến và phương pháp phát hiện formaldehyt 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định sự có mặt của formaldehyt trong các mẫu 

thực phẩm, ví dụ cá và các sản phẩm hải sản khác bằng bộ cảm biến dựa trên cơ sở 
enzym. Phương pháp này bao gồm cho mẫu tiếp xúc với bộ cảm biến dòng điện, mà bao 
gồm điện cực được bao bằng enzym cố định và đo sự thay đổi cường độ dòng điện đối 
với tín hiệu đầu ra ở hiệu điện thế không đổi, sự thay đổi này chỉ ra sự có mặt của 
formaldehyt.  
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(11) 33502 
(21) 1-2013-00209 (51) 7 F23G  5/027, F23C  10/02, F23G  

5/30 
(22) 21.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/003527   21.06.2011 (87) WO 2011/161947 29.12.2011 
(30) 2010-141830   22.06.2010  JP 
(71) KOBELCO ECO-SOLUTIONS CO., LTD.  (JP) 

4-78, Wakinohama-cho 1 -chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072 Japan 
(72) KAWAI, Takuya (JP), HOSODA, Hiroyuki (JP), ITO, Tadashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Lò tầng sôi và phương pháp xử lý chất thải 
(57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật xử lý chất thải bao gồm việc phun khí tạo tầng sôi từ quanh 

cổng xả chất không cháy (29) về phía các hạt có thể tạo tầng sôi để tạo thành khu vực 
tạo tầng sôi thứ nhất (15), trong khi phun khí tạo tầng sôi giữa khu vực tạo tầng sôi thứ 
nhất (15) và thành trước (24) với tốc độ lưu thông nhỏ hơn tốc độ lưu thông trong khu 
vực tạo tầng sôi thứ nhất (15) để tạo thành khu vực tạo tầng sôi thứ hai (16) tương ứng 
có mức độ tạo tầng sôi thấp hơn mức độ tạo tầng sôi của các hạt có thể tạo tầng sôi (12); 
việc trả lại các hạt có thể tạo tầng sôi (12) bị xả từ cổng xả chất không cháy (29) tới tầng 
sôi (14) từ phía của thành trước (24) để tạo thành, trong tầng sôi (14), dòng của các hạt 
có thể tạo tầng sôi (12) được dẫn hướng từ thành trước (24) tới cổng xả chất không cháy 
(29); việc cấp chất thải (18) từ thành trước (24) vào tầng sôi (14) để làm cho chất thải 
(18) được tích tụ ở khu vực tạo tầng sôi thứ hai (16) trong khi làm cho chất thải đã được 
tích tụ (18) được chuyển vào khu vực tạo tầng sôi thứ nhất (15) từng bước một và được 
khí hoá.  
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2. OGAWA & CO., LTD.  (JP) 
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(72) KOBAYASHI, Shinichi  (JP), TERAZAWA, Noriko  (JP), MAKI, Hideki  (JP), 
NAGAO, Koji  (JP), HAYAKAWA, Satoshi  (JP), MAEKAWA, Koichiro  (JP), 
SATO, Tsuyoshi  (JP), OSADA, Akinori  (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dịch chiết từ trà xanh và đồ uống chứa dịch chiết này 
(57)     Sáng chế đề cập đến dịch chiết trà xanh thu được qua: bước (1) cất phân đoạn lá trà xanh 

bằng sự chưng cất hơi nước chân không và loại bỏ phần chưng cất lỏng thu được; bước 
(2) cất phân đoạn lá trà xanh, từ phần chưng cất lỏng được loại bỏ trong bước (1), bằng 
sự chưng cất hơi nước ở áp suất khí quyển để thu được phần chưng cất lỏng, bước (3) 
chiết bã lá trà xanh, còn lại sau khi chưng cất hơi nước trong bước (2), với nước để tạo ra 
dịch chiết lỏng; bước (4) trộn phần chưng cất lỏng trong bước (2) với dịch chiết lỏng 
trong bước (3) để tạo ra dịch chiết trà xanh; và bước (5) xử lý nhiệt dịch chiết trà xanh 
trong bước (4) ở nhiệt độ bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ l00oC. Dịch chiết trà xanh nêu 
trên, thể hiện mùi thơm tự nhiên hoàn hảo và có vị ngọt và mùi thơm cây cỏ tuyệt vời 
tương đương với lá trà xanh hảo hạng và cho thấy sự giảm giá trị hoặc giảm hương vị 
không đáng kể trong khi khử trùng nhiệt, có thể sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất đồ 
uống trà xanh đóng hộp.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dẫn xuất 6,7-dihydro-5H-benzo[7]anulen và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
(57)     Sáng chế đề cập đến chất điều biến thụ thể estrogen chọn lọc (SERM) để điều trị và/hoặc 

phòng ngừa bệnh và sản xuất dược phẩm đề điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh, cụ thể là 
các chứng rối loạn xuất huyết, chứng loãng xương, bệnh lạc nội mạc tử cung, u xơ tử 
cung, khối u phụ thuộc hormon. Hợp chất theo sáng chế cũng có thể được dùng  sử dụng 
cho liệu pháp thay thế hormon và hormon ngừa thai. Sáng chế cũng đề  cập đến dược 
phẩm chứa hợp chất này.  
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Kwang Ok (KR), HA, Tae Hee (KR), SUH, Kwee Hyun (KR), KIM, Maeng Sup (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất pyrimiđin ngưng tụ để ức chế hoạt tính của tyrosin 

kinaza và dược phẩm chứa chúng 
(57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất pyrimiđin ngưng tụ  có hoạt tính ức chế đối với tyrosin 

kinaza, và dược phẩm chứa dẫn xuất này như  là hoạt chất để ngăn ngừa hoặc điều trị 
bệnh ung thư, khối u, bệnh viêm, bệnh tự miễn  hoặc các bệnh qua trung gian miễn dịch. 
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(11) 33506 
(21) 1-2013-00235 (51) 7 A47K  13/24,  13/06, E03D  11/13 
(22) 13.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/CA2011/000773 13.06.2011 (87) WO/2012/000100 05.01.2012 
(30) 12/825,711      29.06.2010  US 
(75) GIARD, LOUISE  (CA) 

106-3591, Gouin E., Montreal, Quebec H1H 5V7, Canada 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị dạy đi vệ sinh có vật đích có thể thu lại 
(57)     Sáng chế đề xuất thiết bị dạy đi vệ sinh để sử dụng trên bồn cầu có vật đích được lắp 

tháo được vào thanh cong được lắp xoay được vào phương tiện kẹp. Phương tiện kẹp kẹp 
lên vành của chậu. Khi tấm ngồi hình khuyên được hạ xuống, nó ép nút xoay thanh từ 
phần giữa của chậu về phía bên của nó. Khi tấm ngồi hình khuyên được nâng lên, nút 
được nhả ra và thanh này xoay sao cho đưa vật đích về phía phần giữa của chậu.  
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(11) 33507 
(21) 1-2013-00236 (51) 7 F16K  3/28 
(22) 01.07.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/042870 01.07.2011 (87) WO/2012/003489 05.01.2012 
(30) 61/361,169      02.07.2010  US 
(71) 1. EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY  (US) 

P.O. Box 2189 (Corp-URC-SW359), Houston Texas, 77252-2189 (US) 
2. GEORGIA TECH RESEARCH CORPORATION  (US) 
505 Tenth Street, N.W. Atlanta, Georgia 30332 (US) 

(72) HUNTINGTON, Richard (US), RASMUSSEN, Chad C.; (US), MITTRICKER, 
Franklin F.; (US), LIEUWEN, Tim;  (US), DHANUKA, Sulabh K.; (IN), MINTA, 
Moses K.; (US), STARCHER, Loren K.; (US), GUPTA, Himanshu; (IN) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống và phương pháp điều khiển việc đốt nhiên liệu 
(57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp điều khiển hợp phần của khí xả đốt. Trong 

đó, phương pháp đốt nhiên liệu bao gồm các bước: đưa nhiên liệu, chất oxy hóa, và chất 
pha loãng vào vùng đốt; đốt ít nhất một phần nhiên liệu để tạo ra khí xả chứa nước, 
cacbon đioxit, oxy, và cacbon monoxit; làm giãn nở khí xả để tạo năng lượng cơ học và 
khí xả đã giãn nở; đo nồng độ ít nhất một trong số oxy, hyđro, các oxit nitơ và cacbon 
monoxit, trong ít nhất một trong số khí xả và khí đã giãn nở; điều chỉnh lượng ít nhất 
một trong số chất oxy hóa và nhiên liệu đưa vào vùng đốt dựa trên ít nhất một phần theo 
nồng độ đo được của ít nhất một trong số oxy, hyđro, các oxit nitơ và cacbon monoxit để 
tạo ra khí xả chứa lượng kết hợp giữa oxy và cacbon monoxit nhỏ hơn 2%mol.  
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(11) 33508 
(21) 1-2013-00237 (51) 7 G06T  19/00 
(22) 30.06.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/CN2010/000984 30.06.2010 (87) WO 2012/000132 05.01.2012 
(71) THOMSON LICENSING   (FR) 

1-5 Rue Jeanne D'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) CAI, Kangying  (CN), LI, Weiwei (CN), CHEN, Zhibo (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và thiết bị phát hiện các cấu trúc lặp trong các 

mô hình lưới 3D 
(57)    Việc phát hiện ra các cấu trúc lặp trong các mô hình 3D là nhiệm vụ khó khăn. Sáng chế 

đề cập đến phương pháp phát hiện các cấu trúc lặp trong các mô hình 3D bao gồm lấy 
mẫu mô hình 3D sử dụng kích thước lấy mẫu hiện thời, phát hiện các cấu trúc lặp và các 
phần còn lại của mô hình, xác định đại diện cho mỗi trong một hoặc nhiều cấu trúc lặp, 
và miễn là bước phát hiện đưa ra một hoặc nhiều cấu trúc lặp, rút gọn kích thước lấy 
mẫu hiện thời và lặp lại các bước lấy mẫu và phát hiện cho mỗi đại diện được phát hiện 
của cấu trúc lặp được phát hiện và cho các phần còn lại của mô hình, trong đó kích 
thước bước lẫy mẫu được rút gọn được sử dụng. Phương pháp và thiết bị được mô tả có 
thể được sử dụng cho nén mô hình 3D, sửa chữa mô hình 3D, hoặc tổng hợp hình học.  
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(11) 33509 
(21) 1-2013-00238 (51) 7 B60R 25/00 
(22) 22.01.2013 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.02.2013 
(71) 1. Đinh Minh Quân  (VN) 

304 D4 C/C 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 
2. Nguyễn Thị Thúy Chiêu  (VN) 
304 D4 C/C 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Đinh Minh Quân (VN) 
(54) Thiết bị khóa điện tử dành cho các phương tiện cơ giới 
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị khoá điện tử cho các phương tiện giao thông cơ giới bao 

gồm môđun điều khiển (1), thẻ khoá (2), môđun báo hiệu (3), môđun khoá bugi (4), 
môđun nguồn (5), môđun cổng hiệu chỉnh lỗi và cấu hình (6), trong đó thẻ khóa (2) sẽ 
định kỳ quét tìm thiết bị khóa, khi tìm thấy thiết bị khoá, thẻ khóa sẽ tự động kết nối và 
gửi mã hoá kích hoạt mở khoá đến thiết bị khóa. Thiết bị khóa đối chiếu mã khóa lưu 
trong bộ nhớ với mã kích hoạt mở khóa nhận được từ thẻ khóa, nếu các mã này trùng 
khớp và khóa điện của phương tiện được bật thì thiết bị chuyển sang trạng thái mở khóa 
để sẵn sàng vận hành phương tiện.  
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(11) 33510 
(21) 1-2013-00241 (51) 7 A01N  43/56, A01P  3/00 
(22) 20.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/064604   20.06.2011 (87) WO 2011/162397 29.12.2011 
(30) 2010-143553   24.06.2010  JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) MATSUZAKI, Yuichi (JP), SAKAGUCHI, Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm kiểm soát bệnh thực vật và phương pháp kiểm soát 

bệnh thực vật nhờ sử dụng chế phẩm này 
(57)    Chế phẩm kiểm soát bệnh thực vật chứa hợp chất cacboxamit có công thức (I) mà tỷ lệ 

chất đồng phân đối ảnh dạng R/dạng S của hợp chất cacboxamit là 80/20 hoặc lớn hơn 
có hoạt tính kiểm soát tuyệt vời bệnh thực vật.  
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(11) 33511 
(21) 1-2013-00248 (51) 7 A61K  8/11, B01J  13/16,  13/14, 

C11D  3/50 
(22) 24.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2011/060599 24.06.2011 (87) WO2011/161229 29.12.2011 
(30) 1010701.9      25.06.2010  GB 
(71) GIVAUDAN SA  (CH) 

Chemin de la Parfumerie 5, CH-1214 Vernier, Switzerland 
(72) HOTZ, Jutta (DE), DENUELL, Wolfgang (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Vi nang và sản phẩm tiêu dùng chứa vi nang này 
(57)    Sáng chế đề xuất sản phẩm tiêu dùng chứa vi nang có vỏ được làm bằng polyure và vỏ 

này bao quanh nhân bên trong nó là dầu thơm, trong đó vỏ này thu được từ phản ứng của 
hai hợp chất diisoxyanat có cấu trúc khác nhau ở dạng nhũ tương. Sáng chế cũng đề xuất 
vi nang như được xác định trên đây để tạo mùi thơm cho sản phẩm tiêu dùng.  
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(11) 33512 
(21) 1-2013-00250 (51) 7 B62J  11/00,  23/00, B60L  11/18,  

11/14, B60K  1/04,  15/05, B60R  
16/03, H01M  10/46, H01R  13/52, 
H02J  7/00 

(22) 09.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/063260   09.06.2011 (87) WO2012/002127 05.01.2012 
(30) JP2010-146192   28.06.2010  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2013 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Yusaku YAMASHITA (JP), Hiroshi IWAKAMI (JP), Hiroyuki SHINMURA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cửa nạp điện và xe ngồi  để chân hai bên có cửa nạp này 
(57)     Sáng chế đề cập đến cửa nạp điện của xe ngồi để chân hai bên trong đó cửa nạp được bố 

trí cố định bên trong hốc tạo ra ở phần thành xe, phần đầu dưới của nắp che, nắp che này 
có khả năng đóng cửa nạp, được đỡ xoay được ở vị trí liền kề với cửa nạp; và nắp có khả 
năng đóng hốc, để che nắp che từ bên ngoài, được đỡ xoay được ở phần thành, trong dó 
phương tiện giữ  (93) duy trì trạng thái đóng của nắp (77), phương tiện tháo (94) được 
dùng để tháo việc giữ trạng thái đóng của nắp (77) bởi phương tiện giữ (93); và phương 
tiện nối (95), hoạt động kết hợp với hoạt động của phương tiện giữ (93) khi đóng nắp 
(77), xoay nắp che (76) về phía đóng. Do đó, kết cấu này cũng có thể ngăn việc quên 
đóng nắp cửa nạp trong khi giảm chi phí xử lý bề mặt,v.v.,của nắp che và nắp. Đồng 
thời sáng chế cũng đề cập đến xe ngồi để chân hai bên có cửa nạp này.  
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(11) 33513 
(21) 1-2013-00251 (51) 7 G05D  16/16 
(22) 15.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/064192   15.06.2011 (87) WO2011/162270 29.12.2011 
(30) 2010-144058   24.06.2010  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2013 
(71) SMC KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 1010021 Japan 
(72) Masayuki OKITSU (JP), Naoki IGUMA (JP), Kenji TSUKAMOTO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị giảm áp 
(57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị giảm áp (10) bao gồm thân ( 1 2) có cửa ở phía thứ nhất (20) 

mà chất lưu áp lực được cấp qua đó và cửa ở phía thứ hai (22) mà chất lưu áp lực đã 
được giảm áp suất được xả qua đó. Ngoài ra, đường dẫn trở về (64) được tạo, để tạo ra 
sự nối thông giữa cửa ở phía thứ hai (22) và hốc màng ngăn thứ ba (90) quay mặt về 
phía van điều khiển (93). Ngoài ra, chất lưu áp lực chảy qua cửa ở phía thứ hai (22) được 
dẫn qua đường dẫn trở về (64) vào trong hốc màng ngăn thứ ba (90), nhờ đó màng ngăn 
thứ ba (78) bị ép lên trên ngược với lực đàn hồi của lò xo thứ hai (82) đến trạng thái cân 
bằng.  
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(11) 33514 
(21) 1-2013-00257 (51) 7 B23C  3/00,  3/16 
(22) 28.06.2010 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2010/060985        28.06.2010 (87) WO 2012/001761 05.01.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2013 
(71) 1. NODA KANAGATA CO., LTD.  (JP) 

38, Takasago 3-chome, Takaishi-shi, Osaka 5920001 JAPAN 
2. HORIGUCHI, KEIKO  (JP) 
14-13, Ohiraki 2-chome, Fukushima-ku, Osaka-shi, Osaka 5530007 JAPAN 

(72) HORIGUCHI, Nobuo (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Khuỷu ống được tạo ra bằng cách cắt và phương pháp sản 

xuất khuỷu ống này 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất khuỷu ống có lỗ (11) được tạo ra ở khuỷu 

ống (10) qua các công đoạn : tạo ra lỗ xuất phát (11-3) ở vật liệu (12), lỗ xuất phát (11-3) 
có rãnh cắt (13) còn lại trên bề mặt lỗ; hoàn thiện đường kính trong của lỗ xuất phát (11-3) ở 
một phía đầu bằng cách xoay dao cắt cạnh (II) có lưỡi dao dạng hình cung (5) và có 
đường kính ngoài nhỏ hơn so với đường kính lỗ hoàn thiện  trong khi quay dao cắt cạnh 
(II) ở vị trí mà dao cắt cạnh (II) được làm nghiêng theo hướng định trước so với vật liệu 
(12), việc xoay được thực hiện để dao cắt cạnh (II) di chuyển dọc theo bề mặt lỗ cần 
được hoàn thiện; và hoàn thiện đường kính trong của lỗ xuất phát (11-3) ở phía đầu khác 
bằng cách xoay dao cắt cạnh (II) trong khi quay dao cắt cạnh (II).  
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(11) 33515 
(21) 1-2013-00262 (51) 7 E05G  1/026, E05B  15/00,  15/12,  

27/08 
(22) 25.10.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/CN2011/081231 25.10.2011 (87) WO 2012/100569 02.08.2012 
(30) 201110027417.3      25.01.2011  CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2013 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) TAN, Yongan (CN), XU, Pengying (CN), XIE, Yuxuan (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Két an toàn và trạm giao dịch tự phục vụ có két này 
(57)     Sáng chế đề cập đến két an toàn (1) và trạm giao dịch tự phục vụ có két an toàn (1), 

trong đó két an toàn này bao gồm thân két (10) có cửa (11) trên ít nhất một mặt bên của 
thân két, cửa này có hệ thống khóa cửa (12) và hệ thống khóa cửa (12) này bao gồm một 
then dịch chuyển được (121) để tạo ra trạng thái khóa giữa cửa (11) và thân két (10) . Hệ 
thống khóa cửa (12) cũng có một chi tiết dễ gẫy nằm cố định trên mặt bên trong của cửa 
(11), chi tiết dễ gẫy này điều khiển ít nhất một chốt an toàn (123), và khi chi tiết dễ gẫy 
bị gẫy thì chốt an toàn (123 ) giữ then dịch chuyển được (121) ở trạng thái khóa. Két an 
toàn (1) có thể khắc phục được vấn đề có nhiều phần dễ gẫy trong két an toàn đã biết và 
két an toàn theo sáng chế có chi phí thấp và độ tin cậy cao.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm làm mềm vải chứa hợp chất polyme và phương pháp 

làm mềm vải 
(57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm làm mềm vải chứa hợp chất  polyme có khả năng lưu 

giữ thành phần hương liệu dễ bay hơi và phương  pháp làm mềm vải. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm làm mềm vải chứa hợp chất polyme và phương pháp 

làm mềm vải 
(57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm làm mềm vải chứa hượp chất polyme có khả năng lưu 

giữ thành phần hương liệu dễ bay hơi và phương pháp làm mềm vải. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền an toàn thông tin truyền 

thông 
(57)     Sáng Chế đề xuất phương pháp truyền an toàn thông tin truyền thông từ thiết bị đầu cuối 

thứ nhất hoạt động trong miền đo toạ độ thứ nhất cho thiết bị đầu cuối thứ hai từ xa hoạt 
động trong miền đo toạ độ thứ hai. Phương pháp này bao gồm các bước: kết hợp thông 
tin truyền thông với thông tin ngoài để tạo ra tín hiệu dữ liệu; xác định giá trị của biến 
nhận dạng được biểu thị đối với miền đo toạ độ thứ nhất, giá trị biến nhận dạng cho 
phép vị trí của thông tin truyền thông được giấu trong tín hiệu dữ liệu sẽ được xác định; 
truyền tín hiệu dữ liệu và giá trị biến nhận dạng từ thiết bị đầu cuối thứ nhất cho thiết bị 
đầu cuối thứ hai; sử dụng hàm biến đổi toạ độ được tạo cấu hình để ánh xạ các giá trị toạ 
độ từ miền đo toạ độ thứ nhất đến miền đo toạ độ thứ hai để tính toán giá trị của biến 
nhận dạng nhận được được  biểu thị đối với miền đo toạ độ thứ hai; và trích thông tin từ 
tín hiệu dữ liệu nhận được bằng cách sử dụng giá trị biến nhận dạng tính được để phân 
biệt thông tin truyền thông từ thông tin ngoài.  

 

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
351 

(11) 33519 
(21) 1-2013-00271 (51) 7 B29C  49/02,  43/08,  49/36,  47/00,  

49/42,  49/12,  49/64, B29B  11/12 
(22) 24.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/IB2011/052777   24.06.2011 (87) WO 2011/161649 29.12.2011 
(30) RM2010A000350    25.06.2010  IT 
(71) S.I.P.A. SOCIETA' INDUSTRIALIZZAZIONE PROGETTAZIONE E AUTOMAZIONE 

S.P.A.  (IT) 
VIA CADUTI DEL LAVORO, 3, I-31029 VITTORIO VENETO, ITALIA 

(72) ZOPPAS, Matteo (IT), ARMELLIN, Alberto (IT), SERRA, Sandro (IT) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thiết bị sản xuất bình nhựa 
(57)    Thiết bị sản xuất bình nhựa bao gồm thiết bị để phun ép nhựa trong các khuôn được tác 

động bởi ít nhất một băng truyền quay được dẫn động bởi cơ cấu chấp hành khí nén - 
điện, kiểu một giai đoạn tích hợp ít nhất một băng truyền quay thứ nhất (2) để đúc phôi 
tạo hình trước và băng truyền quay thứ hai (7) để đúc thổi kéo phôi tạo hình trước. Ngoài 
ra, thiết bị bao gồm hệ thống vận chuyển (5) nằm giữa băng truyền quay thứ nhất (2) và 
băng truyền quay thứ hai (7) bao gồm thêm các bánh lái, trong đó ít nhất một bánh lái 
(8) bao gồm bộ phận điều chỉnh nhiệt của phôi tạo hình trước.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị hút chất lỏng dạng bùn phóng xạ còn dư 
(57)    Sáng chế đề xuất thiết bị hút chất lỏng dạng bùn phóng xạ còn dư có khả năng hút một 

cách an toàn và đảm bảo chất lỏng dạng bùn có phóng xạ còn lại trong bể chứa bùn mà 
không bị phơi nhiễm với phóng xạ tại thời điểm khi lượng nhỏ chất lỏng dạng bùn còn 
lại trong bể chứa bùn được chuyển đến bể chứa khác. Thiết bị hút là thiết bị hút chất 
lỏng dạng bùn phóng xạ còn dư được sử dụng để hút chất lỏng dạng bùn phóng xạ còn 
dư (L) tại thời điểm khi chất lỏng dạng bùn còn dư (L) còn lại trong bể chứa bùn (T1) 
được chuyển, và bao gồm: thân thiết bị hút (1); ba vành đệm khí (2) lắp với thân thiết bị 
hút (1) ; đầu hút (8) lắp với thân thiết bị hút (1) và được tạo kết cấu để hút chất lỏng 
dạng bùn còn dư (L) ; các vòi phun không khí (13) lần lượt được lắp với các vành đệm 
khí (2); và nguồn cấp không khí sẽ cấp không khí đến các vành đệm khí và các vòi phun 
không khí, trong đó thân thiết bị hút (1) nổi trên bề mặt của chất lỏng dạng bùn còn dư 
(L) nhờ cấp không khí từ nguồn cấp không khí đến các vành đệm khí, và sẽ dịch chuyển 
trên bề mặt của chất lỏng dạng bùn còn dư (L) bằng cách phun không khí từ nguồn cấp 
không khí qua các vòi phun không khí (13).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm dùng khu trú chứa flurbiprofen 
(57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng khu trú chứa flurbiprofen, hoặc dẫn xuất dược 

dụng của nó, kết hợp với hệ hoà tan bao gồm ít nhất một ete glycol và ít nhất một este 
glycol. Dược phẩm này thích hợp để điều trị các tình trạng bệnh lý bất kỳ liên quan đến 
chứng đau, chứng viêm và/hoặc chứng căng cứng, ví dụ, chứng đau dưới da ở các khớp 
hoặc mô mềm.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ nhớ bất khả biến với các đường bit đọc và ghi  phân tách 
(57)   Các thao tác đọc và ghi của ô nhớ bit bộ nhớ bất khả biến (NVM - Non- Volatile 

Memory) có các tham số tối ưu khác nhau dẫn đến xung đột khi thiết kế ô nhớ bit 
NVM. Một đường bit duy nhất trong ô nhớ bit NVM ngăn cản hiệu suất đọc tối ưu. Hiệu 
suất đọc có thể được cải thiện nhờ phân tách đường đọc và đường ghi trong ô nhớ bit 
NVM giữa hai đường bit. Đường bit đọc của ô nhớ bit NVM có điện dung thấp để tốc độ 
thao tác đọc được cải thiện và tiêu thụ công suất giảm. Đường bit ghi của ô nhớ bit 
NVM có điện trở thấp để xử lý các dòng điện lớn trong các thao tác ghi. Phần tử nhớ 
của ô nhớ bit NVM có thể là cầu chì, cầu chì nghịch, cầu chì lập trình được bằng điện 
eFUSE, hoặc đầu nối đường hầm từ tính. Hiệu suất đọc còn có thể được nâng cao với 
các thao tác đọc cảm biến vi sai.  
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(SE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất ức chế prostaglandin E2 synthaza-1 vi thể và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
(57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), làm chất ức chế prostaglandin E2 

synthaza-1 (mPGES-1) vi thể, dược phẩm chứa chúng để làm làm thuốc điều trị và/hoặc 
ngăn ngừa các bệnh  viêm và các tình trạng bệnh lý đi kèm. A, M, W, R1, R2, R6, R7, R8 
có nghĩa như  đã nêu trong bản mô tả.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị thổi không khí 
(57)    Thiết bị thổi không khí được làm thích ứng để sử dụng theo một phương thức sao cho ít 

nhất hai trong số các thiết bị được xếp thẳng theo kiểu nằm ngang và/hoặc thẳng đứng 
với nhau, nhờ đó, thu được dòng không khí đồng nhất theo hướng xuôi dòng từ thiết bị 
đến thiết bị. Bề mặt trước có thể thấm không khí (11lf) được tạo ra cho thiết bị thổi (1) ở 
phía cuối nguồn của cơ cấu tinh lọc, và các phần bề mặt bên (11a) mà kéo dài theo 
hướng ngược dòng của thiết bị (1) là được tạo ra ở cả hai mép của bề mặt trước có thể 
thấm không khí (11f). Các lỗ thông gió thứ nhất (70a) được phân bố ở bề mặt trước có 
thể thấm không khí (11f), và các lỗ thông gió thứ hai (70b) được phân bố ở các phần bề 
mặt bên (11a).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất  nicotinamit và dược phẩm chứa nó 
(57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất nicotinamit có công công thức (I) dưới đây (trong đó Rl là 

nguyên tử halogen; R2 là nhóm C1-12 alkyl, nhóm C2-12 alkenyl, nhóm C2-12 alkynyl, nhóm 
C3-8 xycloalkyl, nhóm aryl, nhóm ar-C1-6 alkyl hoặc nhóm dị vòng, tùy ý mỗi nhóm có ít 
nhất một phần tử thế; R3 là nhóm aryl hoặc nhóm dị vòng và mỗi nhóm này tùy ý có ít 
nhất một phần tử thế; và mỗi nhóm R4 và R5 độc lập là nguyên tử hydro; và R2 và R4 có 
thể tạo thành nhóm amino vòng tùy ý có ít nhất một phần tử thế cùng với nguyên tử nitơ 
liên kết với chúng) hoặc muối của nó, và dược phẩm chứa hợp chất nicotinamit này hoặc 
muối của nó. Hợp chất có công thức chung (I) và dược  phẩm chứa nó có hoạt tính ức 
chế Syk tốt, vì vậy có thể được sử dụng để điều trị bệnh liên quan đến Syk.  
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(11) 33526 
(21) 1-2013-00316 (51) 7 C07C  51/12,  51/44 
(22) 11.07.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2011/003971   11.07.2011 (87) WO 2012/014393 02.02.2012 
(30) 2010-167239   26.07.2010  JP 
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(72) MIURA, Hiroyuki (JP), SHIMIZU, Masahiko (JP), UENO, Takashi (JP), 

YAMAGUCHI, Kazuo (JP), GOTO, Kensuke (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất axit axetic và phương pháp kiểm soát nhiệt 

độ trong quy trình này 
(57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất axit axetic, quy trình này bao gồm giai đoạn 

phản ứng cho ít nhất một cấu tử được chọn từ nhóm bao gồm metanol, dimetyl ete, và 
metyl axetat phản ứng liên tục với cacbon monoxit trong hệ xúc tác chứa rodi, muối 
iodua, và metyl iodua với sự có mặt của axit axetic và nước trong thiết bị phản ứng 1; 
giai đoạn làm bay hơi nhanh để cấp liên tục môi trường phản ứng lỏng được hút ra từ 
thiết bị phản ứng 1 vào thiết bị hóa hơi nhanh 2 để phân tách dòng chất lỏng và dòng hơi 
khỏi môi trường phản ứng lỏng; và giai đoạn chưng cất để cấp dòng hơi này vào tháp 
chưng cất 3 để thu được axit axetic tinh khiết; trong đó một phần dòng hơi này được dẫn 
vào bộ trao đổi nhiệt 7 để ngưng tụ, và dòng chất lỏng ngưng tụ được bằng bộ trao đổi 
nhiệt 7 được hồi lưu vào thiết bị phản ứng. Quy trình theo sáng chế cho phép sản xuất 
axit axetic với độ tinh khiết cao trong hệ thống tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng do 
loại bỏ hiệu quả nhiệt phản ứng thậm chí trên hệ thống quy mô lớn. Sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp kiểm soát nhiệt độ trong quy trình sản xuất axit axetic này.  
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(11) 33527 
(21) 1-2013-00320 (51) 7 C25C  7/02 
(22) 08.07.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/US2011/043349 08.07.2011 (87) WO 2012/006518 12.01.2012 
(30) 12/833,711      09.07.2010 US 
(71) RSR TECHNOLOGIES, INC.  (US) 

4828 Calvert Street, Dallas, TX 75247, USA 
(72) ELLIS, Timothy, W. (US), BURR, Matt (US), JONES, Elton (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Anot điện hóa và phương pháp chế tạo anot điện hóa này 
(57)    Sáng chế đề cập tới anot điện hoá được chế tạo bằng cách sử dụng các mối hàn ma sát 

xoay (FSW). Mối hàn FSW có thể được tạo ra giữa thanh góp và tấm anot hoặc giữa vỏ 
bọc chì và tấm anot. Các mối hàn FSW còn có thể là mối hàn nổi và mối hàn đối đầu. 
Các mối hàn FSW còn có thể được sử dụng để bịt kín các đầu của các anot điện hoá để 
ngăn ngừa hiện tượng ăn mòn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới phương pháp chế tạo 
anot điện hoá.  
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Viale Fulvio Testi, 330, I-20126 Milano, Italy 
(72) Andrea STEVENAZZI (IT), Lorenzo DE FERRA (IT), Barbara PINTO (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hợp chất sắt (III) caseinsucxinylat, phương pháp điều chế và 

dược phẩm chứa hợp chất này 
(57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất sắt (III) caseinsucxinylat có hàm lượng sắt nằm trong 

khoảng từ 4,5% đến 7% trọng lượng và độ tan trong nước lớn hơn khoảng 92%. Sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp điều chế và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(11) 33529 
(21) 1-2013-00333 (51) 7 E04B  1/24,  1/30, E04C  3/07 
(22) 17.06.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/CN2011/075874 17.06.2011 (87) WO/2012/000391 05.01.2012 
(30) 201010216616.4      30.06.2010  CN 
(75) HSIEH, YING CHUN  (TW) 

No.16, Ln. 132, Hezuo St., FengyuanCity, Taichung County, Taiwan 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kết cấu thép dạng hình vuông trọng lượng nhẹ có các thành 

phần gia cường 
(57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu thép dạng hình vuông trọng lượng nhẹ có các thành phần 

gia cường bao gồm khối kết cấu chính (1) và các thành phần được gia cường (2), trong 
đó kết cấu khối chính (1) là ống thép dạng hình vuông được tạo ra liền khối bởi tấm thép 
có chiều dày cụ thể; một phía của ống thép dạng hình vuông được tạo ra có lỗ; các mép 
bẻ gập tạo góc (5) được tạo ra tương ứng trên hai phía của lỗ và các thành phần được gia 
cường (2) được đấu nối cố định với một mặt của kết cấu khối chính (1) có lỗ và được lắp 
ráp có một khoảng cách cụ thể ở giữa chúng.  
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(21) 1-2013-00335 (51) 7 C12N  1/21,  15/63,  15/76, C12R  1/465
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(30) CN 201010237595.4     23.07.2010  CN 
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(71) SHEN YANG TONGLIAN GROUP CO., LTD.  (CN) 

#18 Yucai Lane, East Shun cheng Street, Dadong District, Shen Yang, 110042, P.R. 
China 

(72) WANG, Yiguang (CN), JIANG, Yang (CN), YANG, Shengwu  (CN), ZHAO, 
Xiaofeng (CN) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Chủng vi khuẩn được thiết kế gen WSJ-IA tạo ra isovaleryl 

spiramyxin I với hàm lượng và hiệu suất cao và phương pháp 
tạo ra chủng vi  khuẩn này 

(57)   Sáng chế đề cập đến chủng vi khuẩn được thiết kế gen WSJ-IA tạo ra isovaleryl 
spiramyxin I với hàm lượng và hiệu suất cao. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tạo 
ra chủng vi khuẩn này bao gồm các bước: (a) thiết kế plasmit tái tổ hợp chứa gen kép 
ist-acyB2; (b) chuyển plasmit này vào chủng vi khuẩn tạo ra isovaleryl spiramyxin I để 
thu được chủng vi khuẩn WSJ-IA. Mức isovaleryl spiramyxin I tạo ra được bằng quá 
trình lên men của chủng vi khuẩn này được gia tăng 1,7 lần và hiệu suất lên men của nó 
gia tăng 4,14 lần khi so sánh với chủng vi khuẩn chỉ chứa gen ist đơn. 
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(11) 33531 
(21) 1-2013-00341 (51) 7 C08G  18/06 
(22) 31.01.2013 (43) 25.04.2013 
(75) 1. HEE DAE PARK  (KR) 

#492-10, Gaegeum-1, Busan Jin-Gu, Busan, Korea 
2. LUNG-WEN CHOU  (TW) 
No. 20, Ln. 256, Haiwei Rd., Longjing Dist., Taichung City 434, Taiwan 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp tạo bọt xốp polyuretan thân thiện môi trường 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo bọt xốp polyuretan thân thiện môi trường. Theo 

phương pháp này, trước hết hợp chất hydroxy chứa nhóm OH được trộn với khí vô hại 
để nhũ hóa hợp chất hydroxy chứa nhóm OH để làm giảm tỷ trọng của hợp chất này. 
Sau đó, hợp chất hydroxy chứa nhóm OH được trộn với hợp chất isoxyanat chứa nhóm 
NCO để tạo ra hỗn hợp dưới áp suất thường và hỗn hợp này sẽ tạo bọt xốp và tạo ra bọt 
xốp polyuretan khi khí vô hại thoát ra khỏi hỗn hợp. Bằng cách này, không cần sử dụng 
hydrocloflocacbon (HCFC) và nước để thực hiện bước tạo bọt xốp polyuretan theo sáng 
chế, có thể đạt được tác dụng bảo vệ môi trường và không gây ra phản ứng thủy phân để 
đảm bảo chất lượng của bọt xốp polyuretan.  
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(11) 33532 
(21) 1-2013-00342 (51) 7 A61F  13/496 
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(86) PCT/JP2011/064644  27.06.2011 (87) WO2012/002308 05.01.2012 
(30) 2010-151493      01.07.2010  JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) HASHINO, Yuki (JP), MASAKI, Shunsuke (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút kiểu quần 
(57)    Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút kiểu quần mặc được làm thích ứng để ngăn chặn 

sự giảm vùng hữu hiệu của phần che mông để che mông người mặc. Đồ lót kiểu quần lót 
(10) có hướng theo chiều dọc Y, hướng theo chiều ngang X và hướng trước-sau và bao 
gồm vạt phía trước (20) được làm thích ứng để che vùng thắt lưng phía trước của người 
mặc, vạt phía sau (30) được làm thích ứng để che vùng thắt lưng phía sau của người mặc 
vật dụng thấm hút và vạt đũng (40) được đấu nối với vạt phía trước (20) và vạt phía sau 
(30) để che vùng đáy chậu của người mặc vật dụng thấm hút.  
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(11) 33533 
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(86) PCT/JP2011/065701  08.07.2011 (87) WO 2012/008381 19.01.2012 
(30) 2010-158419      13.07.2010  JP 
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2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0023, Japan 
(72) MIZUKOSHI, Yukio (JP), MINAGAWA, Yusuke (JP), SASAKI, Kensuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống chuyển đổi công suất 
(57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống chuyển đổi công suất bao gồm: bộ chuyển đổi công suất 

sử dụng các mạch nhánh để chuyển đổi công suất điện đầu vào và đưa ra các công suất 
trong các pha, mỗi mạch nhánh bao gồm nhánh bên trên và nhánh bên dưới; và bộ điều 
khiển (30) điều khiển mỗi nhánh bên trên và bên dưới của mỗi mạch nhánh để điều 
khiển dòng điện xung chạy qua mạch nhánh. Bộ điều khiển (30) sử dụng lệnh hệ số sử 
dụng  của mỗi mạch nhánh trong một chu kỳ điều khiển đối với mỗi pha và, liên quan 
đến các mạch nhánh thứ nhất và thứ hai trong số các mạch nhánh được bố trí cho một 
pha nhất định trong số các pha, thay đổi pha của lệnh hệ số sử dụng được tính toán sao 
cho chu kỳ thời gian khi dòng điện xung dương chạy qua mạch nhánh thứ nhất và chu 
kỳ thời gian khi xung âm chạy qua mạch nhánh thứ hai chồng lên nhau trong một chu 
kỳ điều khiển.  
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(KR), CHO, Chang Keon (KR), CHOI, Kyu Tae (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Kết cấu thép có ứng suất trước 
(57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu thép vó ứng suất trước để cải thiện khả năng chịu lực và đặc 

tính sử dụng, kết cấu thép này bao gồm: dầm thép; các giá đỡ liên kết được bố trí cách 
nhau theo cách sao cho được liên kết với mặt dưới của dầm thép; và tấm che được liên 
kết với mặt dưới của các giá đỡ liên kết, trong đó các giá đỡ liên kết được bố trí cách 
nhau giữa dầm thép và tấm che để ngăn không cho việc lắp đặt tấm che bị hạn chế bởi 
các phần liên kết giữa các dầm thép liền kề, nhờ đó cho phép các phạm vi tạo ứng suất 
trước có thể được tạo ra liên tục để gia tăng hiệu quả tạo ứng suất trước.  
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(72) Kazuhiro SATO (JP), Hirohito NAKAJIMA (JP), Mieko NOBE  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy lọc nước 
(57)     Sáng chế đề xuất máy lọc nước có hiệu suất lọc cao trong việc lọc nước thô và có thể 

duy trì hiệu suất lọc cao trong một thời gian dài. Máy lọc nước (40) bao gồm vật liệu lọc 
chứa bên trong hộp (62) có đầu vào nước thô (76) và đầu ra nước tinh khiết (78), trong 
đó nước thô được đưa vào từ đầu vào nước thô (76) đi qua vật liệu lọc để được làm tinh 
khiết, nước tinh khiết chảy ra khỏi đầu ra nước tinh khiết (78). Vật liệu lọc bao gồm lớp 
than hoạt tính đầu tiên (88), bộ lọc màng sợi rỗng (130), và lớp than hoạt tính thứ hai 
(132), sắp xếp theo thứ tự từ thượng nguồn đến hạ lưu của dòng chảy của nước thô được 
đưa vào từ đầu vào nước thô (76), nước thô được làm tinh khiết bằng cách đi qua lớp 
than hoạt tính đầu tiên (88), bộ lọc màng sợi rỗng (130), và lớp than hoạt tính thứ hai 
(132) theo thứ tự đó.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm bột khô chứa chất ức chế phosphodiesteaza, dụng cụ 

xông và gói chứa chế phẩm này 
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dược ở dạng bột khô dùng để xông chứa các hạt chất ức 

chế phosphodiesteaza-4 làm hoạt chất. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dụng cụ xông 
và gói chứa chế phẩm này. Chế phẩm theo sáng chế dùng để ngăn ngừa và/hoặc điều trị 
các bệnh đường hô hấp như hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phân tử axit nucleic mã hoá protein diệt côn trùng, phương 

pháp tạo protein diệt côn trùng và phương pháp tạo thực vật 
chuyển gen có khả năng kháng lại côn trùng 

(57)    Sáng chế đề cập đến ph−−ơng pháp để khống chế các loài gây hại thực vật bằng cách sử 
dụng protein diệt côn trùng. Các protein diệt côn trùng này là các protein lai được thiết 
kế mới (eHIP) có độc tính ít nhất là kháng sâu ăn rễ ngô. Bằng cách dung hợp toàn bộ 
hoặc một phần các vùng biến đổi và vùng bảo thủ của ít nhất hai protein Bacillus 
thuringensis (Bt) Cry khác nhau hoặc các protein Cry được biến đổi, eHIP có hoạt tính 
kháng sâu ăn rễ ngô đã được thiết kế. Các phân tử axit nucleic mã hoá các eHIP mới 
cũng được đề cập đến. Các phương pháp tạo eHIP và các phương pháp sử dụng eHIP và 
axit nucleic mã hoá eHIP theo sáng chế, ví dụ trong thực vật chuyển gen để tạo khả năng 
bảo vệ chống lại côn trùng cũng được đề cập.  
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(RU), MOROZOV, Dmitriy Valentinovich (RU), RUDENKO, Elena Georgievna 
(RU), MOROZOVA, Elena Leonidovna (RU) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thể liên hợp của yếu tố kích thích tạo cụm tế bào hạt với 

polyetylen glycol, dược phẩm chứa thể liên hợp này và vật 
chứa chứa dược phẩm này 

(57)     Sáng chế đề cập đến thể liên hợp của yếu tố kích thích tạo cụm tế bào hạt ở người  
(G-CSF) có công thức tổng quát:  
 

 
 
trong đó: 
 n   - các số nguyên từ 681 đến 1000; 
 m   - số nguyên > 4;  
NaH-G-CSF  - polypetit tự nhiên hoặc tái tổ hợp có hoạt tính G-CSF.  
Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm và thuốc chứa thể liên hợp có công thức (I), trong 
đó yếu tố kích thích tạo cụm tế bào hạt là hoạt chất, để làm dược phẩm để ngăn ngừa và 
điều trị chứng giảm bạch cầu trung tính và vật chứa dược phẩm này.  
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(72) Tadaaki OHGl  (JP), Hirotake HAYASHI  (JP), Hisao SHIROHZU  (JP), Tomohiro 
HAMASAKI  (JP), Akihiro ITOH (JP), Hiroshi SUZUKI  (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phân tử axit nucleic sợi đơn có khả năng ức chế quá trình 

biểu hiện gen và dược phẩm chứa phân tử này 
(57)     Sáng chế đề cập đến phân tử axit nucleic sợi đơn có khả năng ức chế quá trình biểu hiện 

gen và dược phẩm chứa phân tử này. Phân tử axit nucleic theo sáng chế chứa trình tự ức 
chế biểu hiện để ức chế quá trình biểu hiện của gen đích. Phân tử axit nucleic sợi đơn 
chứa, theo trình tự từ đầu 5' đến đầu 3': vùng đầu 5' (Xc); vùng bên trong (Z); và vùng 
đầu 3' (Yc). Vùng bên trong (Z) được tạo bởi vùng bên trong đầu 5'(X) bổ sung với vùng 
bên trong đầu 5' (X). Vùng đầu 3' (Yc) bổ sung với vùng bện trong đầu 3' (Y). ít nhất 
một vùng bên trong (Z), vùng đầu 5 (Xc) và vùng đầu 3' (Yc) chứa trình tự ức chế biểu 
hiện có thể ức chế quá trình biểu hiện của gen đích.  
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THROSBY, Mark (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phân tử liên kết của người có khả năng trung hoà virut cúm 

H5N1 và dược phẩm chứa chúng 
(57)     Sáng chế đề cập đến phân tử liên kết như kháng thể đơn dòng của người liên kết với virut 

cúm H5N1 và có hoạt tính trung hoà chống lại virut cúm H5N1. Sáng chế cũng đề cập 
đến phân tử axit nucleic mã hoá kháng thể này, trình tự của chúng và dược phẩm chứa 
kháng thể này và phương pháp xác nhận hoặc sản xuất kháng thể này. Các kháng thể 
này có thể được sử dụng để chẩn đoán, phòng ngừa và/hoặc điều trị bệnh nhiễm virut 
cúm H5N1 . Theo phương án được đặc biệt ưu tiên, các kháng thể này tạo ra sự phòng 
ngừa chéo typ phụ in vivo, sao cho các bệnh nhiễm các typ phụ virut cúm trên cơ sở H5, 
H2, H6, H9 và H1 có thể được ngăn ngừa và/hoặc điều trị.  
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(72) LEE, Tammy (US), SEREGIN, Vadim (RU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa, giải mã vectơ chuyển động 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã vectơ chuyển động của 

khối hình ảnh hiện hành, trong đó chỉ rõ vùng tương ứng với khối hiện hành trong hình 
ảnh tham chiếu thứ nhất và tạo ra phần tử dự đoán vectơ chuyển động từ vectơ chuyển 
động của khối liền kề có vectơ chuyển động tham chiếu đến hình ảnh tham chiếu thứ 
nhất trong số các khối liền kề được mã hóa trước khối hiện hành và vectơ chuyển động 
của khối liền kề tham chiếu đến hình ảnh tham chiếu thứ hai khác với hình ảnh tham 
chiếu thứ nhất.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị cắt mảnh vật dụng thấm hút 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị cắt để cắt mảnh cắt của vật dụng thấm hút là thiết bị được 

vận chuyển theo hướng vận chuyển bao gồm: con lăn cắt có lưỡi cắt nhô ra từ bề mặt 
chu vi ngoài cửa nó; và con lăn tỳ tiếp nhận lưỡi cắt ở bề mặt chu vi ngoài của nó được 
bố trí hướng vào bề mặt chu vi ngoài của con lăn cắt. Trong khi quay tương hỗ theo 
hướng vận chuyển, con lăn cắt và con lăn tỳ cắt mảnh cắt bằng cách cho phép mảnh cắt 
đi qua ở giữa các con lăn. Trong ít nhất là một con lăn hoặc là con lăn cắt hoặc là con 
lăn tỳ, phần hiệu chỉnh sự cân bằng động được tạo ra để hiệu chỉnh sự cân bằng động 
của con lăn sao cho tổng các trị số của chất lượng cân bằng (mm/giây) được xác định 
theo tiêu chuẩn JIS B 0905 ở đầu này và đầu kia của con lăn theo hướng trục quay là 
bằng 6 hoặc nhỏ hơn.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Quy trình tách cacbon dioxit  
(57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tách cacbon dioxit có hiệu quả về mặt năng lượng trong 

đó các khoáng chất silicat nhóm 2 và CO2 được biến đổi thành đá vôi và cát bằng cách 
sử dụng quy trình nhiệt hai muối mà cho phép tuần hoàn nhiệt và các hóa chất từ bước 
này sang bước khác.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm chứa kháng thể kháng yếu tố sinh trưởng thần kinh 

được làm ổn định 
(57)    Sáng chế đề cập đến (chế phẩm chứa kháng thể người liên kết đặc hiệu với hNGF. Chế 

phẩm có thể chứa, ngoài kháng thể kháng hNGF, ít nhất một chất hoạt động bề mặt 
không ion, ít nhất một đường, và axetat. Chế phẩm theo sáng chế có mức ổn định của 
kháng thể gần như không đổi sau khi bảo quản trong vài tháng.  
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Jochen (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị để kéo sợi nóng chảy, kéo duỗi sợi và quấn các sợi gồm 

nhiều tơ đơn 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để kéo sợi nóng chảy, kéo duỗi và quấn sợi gồm nhiều tơ 

đơn, có bộ phận kéo sợi, cụm kéo duỗi, bộ phận cuộn dây kiểu ống sợi và cụm hoàn tất 
được tạo bởi hai trạm hoàn tất riêng biệt. Các trạm hoàn tất được bố trí ở phía đầu vào 
và ở phía đầu ra của cụm kéo duỗi trong hành trình sợi, theo sáng chế, ít nhất một trong 
các trạm hoàn tất được tạo kết cấu để có thể điều khiển được và/hoặc chuyển đổi được 
để thiết lập việc làm ẩm sợi. Theo cách này, có thể thực hiện việc làm ẩm các sợi luôn 
thích ứng theo các trạng thái vận hành cụ thể.  
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(54) Chất kiểm soát dùng cho bệnh thối nhũn thực vật và phương 

pháp kiểm soát đối với bệnh này 
(57)    Sáng chế đề cập đến chất kiểm soát mới dùng cho bệnh thối nhũn và phương pháp kiểm 

soát mới đối với bệnh này. Hợp chất không có hoạt tính kháng khuẩn đối với Erwinia 
carotovora nhưng có hoạt tính kiểm soát đối với nấm trên bề mặt đất, cụ thể là chứa, 
trong vai trò là thành phần có hoạt tính, thuốc diệt nấm bao gồm hợp chất bất kỳ trong 
số các hợp chất strobilurin như azoxystrobin và kresoxim-metyl, hợp chất azol như 
triflumizol, cyazofamid, amisulbrom, và thiophanat-metyl, một hợp chất carboxamit như 
penthiopyrad và boscalid, một hợp chất sulfonamit như flusulfamit, hợp chất clo hữu cơ 
như clothalonil, một hợp chất dicarboximit như proxymidon và iprodion, một hợp chất 
phenylpyrol như fludioxonil, một hợp chất anilinopyrimidin như mepanipyrim, và một 
hợp chất guanidin như iminoctadin là chất kiểm soát dùng cho bệnh thối nhũn thực vật, 
chất này được phun lên đất canh tác thực vật.  
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(11) 33547 
(21) 1-2013-00533 (51) 7 D06F  33/02,  37/42 
(22) 17.02.2012 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/JP2012/001054    17.02.2012 (87) WO 2012/132200 04.10.2012 
(30) 2011-073846    30.03.2011   JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
(72) HASE, Tadao  (JP), INUZUKA, Tadashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy sấy khô quay 
(57)     Sáng chế đề cập đến máy sấy khô quay bao gồm: vỏ; lồng sấy khô quay nằm trong vỏ và 

có kết cấu để sấy khô quay đồ giặt; bộ cảm biến có cấu hình để phát tín hiệu dò chứa 
thông tin về độ rung của lồng sấy khô quay; và bộ điều khiển có cấu hình để điều khiển 
lồng sấy khô quay dựa trên tín hiệu dò. Lồng sấy khô quay bao gồm lồng trong, lồng 
trong này quay để sấy khô quay đồ giặt, và lồng ngoài có kết cấu để chứa lồng trong. 
Lồng ngoài bao gồm thành bao quanh hình trụ có bề mặt ngoài đối diện vỏ. Bộ cảm biến 
bao gồm thiết bị cảm biến thứ nhất có thiết bị chuyển đổi cơ có cần gạt có kết cấu để 
thay đổi vị trí dựa trên biên độ của lồng sấy khô quay, và thiết bị cảm biến thứ hai có bộ 
cảm biến gia tốc có cấu hình để dò gia tốc của bề mặt ngoài.  
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(11) 33548 
(21) 1-2013-00547 (51) 7 C07D  409/04, A61K  31/381, C07D  

409/14,  413/04,  413/14,  417/14,  
487/04,  498/04, A61P  31/12 

(22) 21.07.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2011/062545 21.07.2011 (87) WO/2012/010663 26.01.2012 
(30) 61/366,687 22.07.2010 US 

61/423,346 15.12.2010 US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) BARNES, David (US), COHEN, Scott Louis (US), FU, Jiping (CN), SHU, Lei (CN), 

ZHENG, Rui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất thiophen được thế 3 lần tại vị trí 2,3,5 và dược phẩm 

chứa chúng 
(57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức I:  

  
 

 
 
phương pháp điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa hợp chất này. Sáng chế còn đề 
xuất hỗn hợp bao gồm hợp chất này và chất có hoạt tính dược lý.  
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(11) 33549 
(21) 1-2013-00576 (51) 7 C09B  35/031,  35/18,  35/28,  35/30,  

35/32, D06P  1/39,  3/16,  3/24 
(22) 15.07.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/EP2011/003535 15.07.2011 (87) WO2012/013301 02.02.2012 
(30) 10007893.0      29.07.2010  EP 
(71) CLARIANT FINANCE (BVI) LIMITED  (VG) 

Citco Building, Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands  

(72) NUSSER, Rainer  (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất làm thuốc nhuộm axit và quy trình điều chế hợp 

chất này 
(57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)  
 

  
 
 
R0 là nhóm alkyl từ C1 đến C4, R

1 là CN hoặc CONH2 , R
2 là nhóm amino bậc hai hoặc 

bậc ba, R3 là nhóm amino bậc hai hoặc bậc ba, BR là liên kết cầu có công thức -A-B- A- 
trong đó A là phenyl được thế hoặc naphtyl được thế hoặc phenyl không được thế hoặc 
naphtyl không được thế, và B là nhóm hóa trị hai có công thức -SO2- ,-CONH-, -HNCO-, 
-SO2NH- hoặc HNSO2-, Với điều kiện là hợp chất có công thức (I) có ít nhất một phần 
tử thế anion. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế hợp chất có công thức (I).  
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Phần ii 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền GiảI pháp hữu ích 
 
 
(11) 2191 
(21) 2-2009-00175 (51) 7 A23B 7/05 
(22) 16.09.2009 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.09.2009 
(71) Công ty TNHH Chế biến trái cây Yasaka  (VN) 

Lầu 5, B10, C4-1 Trung tâm tài chính và thương mại Phú Mỹ Hưng, Hoàng Văn Thái, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Watanabe Wataru (JP) 
(54) Thiết bị diệt côn trùng gây hại cho trái cây 
(57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị diệt côn trùng gây hại cho trái cây bằng hơi nước 

nóng, có kết cấu bao gồm: buồng máy (A) bao gồm các quạt gió (1) và bộ gia nhiệt (2); 
buồng xử lý (B) bao gồm các khay chứa trái cây (7) có đục lỗ (7.1) ở mặt đáy và kín ở 
các mặt bên được xếp chồng lên nhau tạo thành một khối xếp chồng, các palét (12) có 
các rãnh (12.1) ở mặt dưới và mặt trên, cùng với khoảng trống (10) được tạo ra giữa 
băng tải kiểu con lăn (6), bệ đỡ (11) và mặt sàn (16) tạo thành kênh dẫn, cho phép tăng 
lưu tốc dòng hơi nước nóng đi từ dưới lên và được phân bố liên tục và đồng đều vào trái 
cây được chứa trong các khay khác nhau; các đầu phun hơi ẩm (15) được bố trí ngay 
phía trên các khối xếp chồng của khay chứa trái cây (7) để điều chỉnh nhiệt độ của các 
khay chứa trái cây (7) trong quá trình xử lý; buồng máy (A) và buồng xử lý (B) được nối 
thông với nhau bằng các đường nối thông dưới (18) và đường nối thông trên (19) để hơi 
nước nóng có thể tuần hoàn trong quá trình xử lý; cửa hút gió (3) được bố trí ở mặt trên 
của buồng máy (A) và cửa thoát gió (13) được bố trí ở mặt trên của buồng xử lý (B) có 
thể đóng mở tự động trong quá trình xử lý; các vòi phun nước  lạnh (14) được bố trí ở 
mặt trên của buồng xử lý (B), để phun nước lạnh vào các khay chứa trái cây sau khi xử 
lý để hạ nhiệt cho trái cây; và mặt sàn (16) của buồng xử lý (B) và buồng máy (A) 
nghiêng một góc nằm trong khoảng từ 5 - 10o, để dẫn nước ngưng tụ từ quá trình xử lý 
chảy vào ống thoát nước (17) đi ra ngoài .  
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(11) 2192 
(21) 2-2010-00234 (51) 7 C09C 1/02 
(22) 02.11.2010 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.11.2010 
(71) Viện Nghiên cứu Hải sản  (VN) 

224 Lê Lai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
(72) Nguyễn Xuân Thi (VN), Phạm Thị Điềm (VN), Nguyễn Văn Thông (VN) 
(54) Quy trình sản xuất canxi cacbonat dược dụng từ vỏ hầu 
(57)    Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình sản xuất canxi cacbonat dược dụng từ vỏ hầu bao 

gồm các công đoạn: chuẩn bị nguyên liệu nung: tạo Ca(OH)2 ;tạo CaCl2; tạo CaCO3, vẩy 
ly tâm, sấy, đóng gói bảo quản. Canxi cacbonat tạo ra đạt tiêu chuẩn dược dụng theo 
tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III.  
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(11) 2193 
(21) 2-2010-00271 (51) 7 C08B 37/08 
(22) 04.12.2010 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2010 
(71) Viện Nghiên cứu Hải sản  (VN) 

224 Lê Lai, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
(72) Trần Cảnh Đình (VN), Lê Thị Lan Oanh (VN), Võ Hoài Bắc (VN), Nguyễn Thị Mai 

Phương (VN), Vũ Thị Quyên (VN), Vũ Xuân Sơn (VN) 
(54) Quy trình sản xuất chondroitin sunphat từ xương sụn cá 

nhám, cá đuối 
(57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình công nghệ sản xuất chondroitin sulfat dược dụng 

từ xương sụn cá nhám, cá đuối. Quy trình này bao gồm các công đoạn: Chuẩn bị nguyên 
liệu; xử lý sinh học; và xử lý hóa học thu hồi sản phẩm. Quy trình theo giải pháp hữu ích 
đã tận dụng triệt để được nguồn phế thải xương sụn cá nhám, cá đuối làm giảm thiểu « 
nhiễm môi trường trong các cơ sở chế biến thuỷ sản, tạo ra sản phẩm chondroitin sulfat 
đạt tiêu chuẩn dược dụng đáp ứng nhu cầu trong nước, tăng sự chủ động nguồn dược  
liệu trong sản xuất thuốc chữa bệnh về xương khớp. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
386 

(11) 2194 
(21) 2-2010-00272 (51) 7 C08B 37/08 
(22) 14.12.2010 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2010 
(71) Viện Nghiên cứu Hải sản  (VN) 

224 Lê Lai, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
(72) Trần Cảnh Đình (VN), Nguyễn La Anh (VN), Vũ Thị Quyên (VN), Vũ Xuân Sơn (VN)
(54) Quy trình sản xuất glucosamin bằng phương pháp sinh học kết 

hợp với  phương pháp hóa học 
(57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất glucosamin từ vỏ tôm bao gồm các bước 

chính sau: Xay, nghiền nguyên liệu; thủy phân; lọc, chiết rút dịch riêng, bã riêng, xử lý 
bã tạo chitin; deaxetyl tạo chitosan và thủy phân sinh học chitosan để tạo ra glucosamin. 
Với mục đích góp phần tạo ra sản phẳm glucosamin đáp ứng nhu cầu trong nước, giảm 
nhập khẩu, tăng sự chủ động nguồn dược liệu trong sản xuất thuốc chữa bệnh về xương 
khớp, tận dụng phế liệu tôm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở các cơ sở chế biến thủy 
sản.  
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(11) 2195 
(21) 2-2011-00145 (51) 7 A01G  33/00 
(22) 08.07.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.07.2011 
(71) Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang  (VN) 

02A Hùng Vương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Lê Như Hậu (VN), Nguyễn Thị Hương (VN), Vũ Thị Mơ (VN), Võ Thành Trung (VN)
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Qui trình nuôi trồng rong Lục 
(57)     Giải pháp hữu ích đề xuất qui trình nuôì trồng rong Lục quanh năm trong ao ven biển với 

năng suất cao, qui trình này bao gồm các công đoạn:  
(a) Cung cấp nước biển vào ao để nước sâu khoảng từ 20 đến 40 cm;  
(b) Bổ sung phân bón, ít nhất 30 mmol N/m2/ngày và 1,5 mmol P/m2/ngày;  
(c) Đưa rong giống vào ao với mật độ khoảng 500 g tươi/m2;  
(d) Trồng rong trong ao trong thời gian định trước;  
(e) Thu hoạch;  
(f) Xả ra một phần nước kém dinh dưỡng; 
(g) Bổ sung thay thế lượng nước đã xả ra, và  
(h) Lặp lại các công đoạn từ (b) đến (g) trong đó rong giống được chọn từ nhóm bao 
gồm các loài thuộc ngành rong Lục gồm rong Bún (Enteromorpha torta), rong MÒn 
(Chaetomopha linum) và rong Lông cứng (Cladophora socialis) tùy theo độ mặn và nhiệt 
độ của nước biển trong ao.  
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(11) 2196 
(21) 2-2011-00212 (51) 7 C05F 5/00, 17/00 
(22) 29.09.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2011 
(75) 1. Nguyễn Phú Tuân  (VN) 

Số 17 tập thể Khí tượng thủy văn, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
2. Lê Thanh Hùng  (VN) 
Số nhà 333, thôn 25, Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

(54) Quy trình sản xuất phân bón axit amin từ men bia 
(57)    Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình sản xuất phân bón axit amin từ men bia để dùng 

dùng trong nông nghiệp. Quy trình theo giải pháp hữu ích bao gồm các bước: chuẩn bị 
nguyên liệu; phân ly loại bỏ tạp chất thô; làm nguội và thu hồi sản phẩm.  
Sản phẩm được tạo ra theo giải pháp hữu ích đáp ứng được các tiêu chuẩn của Bộ Nông 
nghiệp & PTNT về phân bón và quan trọng hơn là giá thành hoàn toàn có thể cạnh tranh 
so với một số sản phẩm nhập ngoại.  
 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
389 

(11) 2197 
(21) 2-2011-00213 (51) 7 B29C 73/16, 73/06 
(22) 03.10.2011 (43) 25.04.2013 
(75) Lê Quang Huy  (VN) 

19/17 Đường Số 4, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Miếng dán tự vá 
(57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến miếng dán tự vá để bảo vệ lốp xe khỏi tình trạng  xì hơi khi 

bị vật nhọn đâm vào. Miếng dán này được làm bằng polyme biến tính, có độ dày bằng 
khoảng 4 mm, chiều rộng bằng chiều rộng của lốp xe và chiều dài bằng chu vi mặt trong 
của lốp xe. Miếng dán tự vá này có thể áp dụng cho tất cả các loại lốp không ruột.  
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(11) 2198 
(21) 2-2011-00214 (51) 7 A61J 9/00, 9/08, 9/06 
(22) 04.10.2011 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty cổ phần Angel Việt Nam  (VN) 

Lô A.I-6, Khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 
(72) Lê Văn Chiến (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 

Bộ vòng bảo vệ bình sữa thủy tinh (54) 
(57)      Giải pháp hữu ích đề cập đến bộ vòng bảo vệ bình sữa thủy  bao gồm gồm hai vòng tròn 

rời nhau. Vòng tròn nhỏ được lắp khớp vào rãnh gần cổ bình, vòng tròn lớn được ôm lấy 
đáy bình và cũng lắp khớp vào rãnh sát phía đáy bình sữa thủy tinh. Hai vòng tròn của 
bộ bảo vệ bình sữa thủy tinh với mặt bên trong được thiết kế thêm một đường gân tròn 
nhô ra khớp với hai rãnh lõm có trên thân bình sữa thủy tinh, qua đó giúp cố định bộ 
vòng không rơi khỏi thân bình. Ngoài ra, hai vòng tròn của bộ vòng bảo vệ bình sữa 
thủy tinh có thể thiết kế thêm các vấu tròn có đường kính nhỏ nhô ra trải đều trên bề mặt 
ngoài của hai vòng giúp tăng tính đàn hồi của bộ vòng bảo vệ và các đường gân chịu lực 
ở phía trong giúp cho bình thủy tinh  không bị vỡ, an toàn hơn cho người sử dụng.  
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(11) 2199 
(21) 2-2011-00215 (51) 7 H01B  3/46,  17/08 
(22) 04.10.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2011 
(71) Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật Kỷ Nguyên  (VN) 

Số 29, đường số 3, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Trọng Hiếu (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Nắp che bát sứ cách điện 
(57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến nắp che bát sứ cách điện (1) chụp lên TU và TI để bảo vệ 

TU, TI là một miếng silicon mỏng hình bát úp được thiết kế một hoặc hai lỗ trên đỉnh để 
luồn càng tiếp điện của TU, TI.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 
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(11) 2200 
(51) 7(21) 2-2011-00218 B62B 3/00 

(22) 05.10.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2011 
(71) GREAT TAIWAN MATERIAL HANDLING CO.  (TW) 

No. 133, Zihli 2nd St., Wuchi Township, Taichung 43546, Taiwan 
(72) Tsai, Chun-Sheng (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 

Xe đẩy có thể gấp được (54) 
(57)    Xe đẩy có thể gấp được bao gồm giá chịu tải và tay đẩy ở đầu phía sau của giá chịu tải. 

Giá chịu tải có hai cặp bánh xe đặt tương ứng ở đáy của đầu phía trước và đầu phía sau, 
và một bộ điều chỉnh được lắp ở đáy của giá chịu tải. Hai chi tiết hãm được bố trí tương 
ứng trên hai mặt của đầu phía sau của giá chịu tải để giới hạn sự quay của tay đẩy. Hai 
trụ được lắp với tay đẩy và hai ống lồng được lắp với hai trụ này. Các ống lồng được lắp 
quay được với giá chịu tải sao cho đầu phía sau của giá chịu tải dịch chuyển lên trên dọc 
theo tay đẩy, và tay đẩy được khớp với bộ điều chỉnh nhờ việc quay ống lồng. Sau đó, 
tay đẩy được khớp với giá chịu tải để tiết kiệm không gian.  
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(11) 2201 
(21) (51) 7 B62B 3/00 2-2011-00219 
(22) 05.10.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2011 
(71) GREAT TAIWAN MATERIAL HANDLlNG CO.  (TW) 

No. 133, Zihli 2nd St., Wuchi Township, Taichung 43546, Taiwan 
(72) Tsai, Chun-Sheng (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 

Xe đẩy có kết cấu gia cường (54) 
(57)    Xe đẩy có kết cấu gia cường bao gồm thanh ngang (1), hai bộ nối (2), một giá đỡ (3), ít 

nhất một bánh xe (4), các cụm thứ nhất và thứ hai(5, 6) đặt tương ứng ở trên và dưới 
thanh ngang (1). Cụm thứ nhất (5) có tay đẩy rỗng (51) được lắp vào nó và các trụ (52, 
61) được đặt giữa các cụm thứ nhất và thứ hai (5, 6). Các ống gia cường (54, 63) được 
đặt giữa các trụ (52, 61). Hai cần ngang (53, 62) được nối tương ứng giữa các ống gia 
cường (54, 63) và các trục (52, 61). Hai bộ nối (2) được đặt tương ứng trên hai cạnh của 
cụm thứ hai (6). Bánh xe (4) nối đến đầu phía sau của giá đỡ(3). Các ống gia cường(54, 
63) làm tăng số trụ (52, 61) nằm giữa các trụ(52, 61) để gia cường cho kết cấu của xe 
đẩy. Các bộ nối (2) bao phủ toàn bộ các phần nối bao gồm cần ngang thứ hai (62), trụ 
thứ hai (61), ống gia cường thứ hai (63) và giá đỡ (3) để gia cường thêm cho kết cấu của 
xe đẩy.  
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2202 (11) 
(21) 2-2011-00220 (51) 7 B62B  
(22) 05.10.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2011 
(71) GREAT TAIWAN MATERIAL HANDLING CO.  (TW) 

No. 133, Zihli 2nd St., Wuchi Township, Taichung 43546, Taiwan 
(72) Tsai, Chun-Sheng (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 

Xe đẩy bằng tay để di chuyển trên cầu thang (54) 
(57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến xe đẩy bằng tay để di chuyển trên cầu thang bao gồm 

khung (10) có tấm mang (40) đặt ở mặt trước của nó. Tấm mang (40) vuông góc với 
khung (10). Hai bánh xe (30) được lắp ở đầu dưới của khung (10) và quay tương ứng 
trên hai đầu của trục (25). Hai chi tiết trượt (50) được lắp vào các thanh thứ nhất (11). 
Do đó, người dùng đẩy xe đẩy bằng tay để di chuyển trên cầu thang qua các chi tiết 
trượt (50) dễ  dàng hơn là giữ xe đẩy bằng tay thông thường trên cầu thang một cách bất 
tiện. Ngoài ra, khung di động (60) quay trên cạnh trước của các thanh thứ nhất (11) để 
làm cho diện tích mang của xe đẩy bằng tay để di chuyển trên cầu thang được mở rộng. 
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(11) 2203 
(21) 2-2011-00221 (51) 7 B62B  
(22) 05.10.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2011 
(71) GREAT TAlWAN MATERIAL HANDLING CO.  (TW) 

No. 133, Zihli 2nd St., Wuchi Township, Taichung 43546, Taiwan 
(72) Tsai, Chun-Sheng (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Xe đẩy bằng tay dễ vận hành có kết cấu phần bên để ghi nhãn 
(57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến xe  đẩy bằng tay dễ vận hành có kết cấu phần bên để ghi 

nhãn bao gồm khung xe có dạng hình chữ nhật (10) quay trên khung có dạng hình chữ 
U (30). Khi người sử dụng muốn sử dụng xe đẩy bằng tay dễ vận hành, người sử dụng 
nắm lấy tay nắm (31) nằm trên khung có dạng hình chữ U (30) và giẫm lên tâm giữa 
(271) nằm trên khung xe có dạng hình chữ nhật (10). Sau đó, người sử dụng nắm lấy tay 
nắm (31) và quay khung có dạng hình chữ U (30) về phía trước sao cho khung xe có 
dạng hình chữ nhật (10) nằm ngang với mặt đất để chất hàng. Theo cách này, người sử 
dụng không cần cúi mình để mở xe đẩy bằng tay dễ vận hành. Khung xe có dạng hình 
chữ nhật (10) còn bao gồm hai thanh bên (15) . Tấm màu (16) được lồng vào thanh bên 
(15) và được kẹp chặt trong đó. Tấm màu (16) được dùng để ghi nhãn hiệu, số loạt của 
xe đẩy hoặc tên chủ sở hữu để nhận biết.  
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2204 (11) 
(51) 7 B62B  (21) 2-2011-00226 

(22) 12.10.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2011 
(71) GREAT TAIWAN MATERIAL HANDLING CO.  (TW) 

No. 133, Zihli 2nd St., Wuchi Township, Taichung 43546, Taiwan 
(72) Tsai, Chun-Sheng (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Thang có chức năng xe đẩy 
(57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thang có chức năng xe đẩy bao gồm bộ phận thứ nhất (10) 

và bộ phận thứ hai (20) nối quay được với bộ phận thứ nhất (10). Mỗi bộ phận thứ nhất 
(10) và thứ hai (20) có hai thanh bên song song và ít nhất một bậc thang (13) được nối 
giữa hai thanh bên của bộ phận thứ nhất (10). Hai bánh xe (12) được lắp lần lượt vào hai 
đầu dưới tương ứng của hai thanh bên của bộ phận thứ nhất (10). Giá đỡ (21) được lắp 
vào bộ phận thứ hai (20). ít nhất một bậc thang (13) được nối giữa hai bản lề (30) và mỗi 
bản lề (30) có một rãnh dẫn hướng (31). Mỗi rãnh dẫn hướng (31) có một hốc ở đầu (32) 
được tạo ở đầu trên của nó. Chốt (23) được nối giữa hai thanh bên của bộ phận thứ hai 
(20) và xuyên qua hai rãnh dẫn hướng (31) của hai bản lề (30). Cần thứ thứ  nhất (14) và 
thứ hai (24) được nối lần lượt giữa hai thanh bên của bộ phận thứ nhất (10) và thứ hai 
(20).  
 

 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 
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(11) 2205 
(21) 2-2011-00227 (51) 7 A01D  57/01 
(22) 14.10.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2011 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Khải  (VN) (71) 
20 Đặng Thai Mai, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trương Dụ Cầm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Lồng gom lúa dùng cho máy gặt lúa cầm tay 
(57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới lồng gom lúa được gắn trên máy gặt lúa cầm tay, cấu tạo 

gồm: tấm đế (3) được hàn cố định với vành bảo vệ lưỡi cắt (1) và khung đỡ lúa (2) tạo 
thành kết cấu cơ bản của lồng gom lúa; tấm chắn bùn (4) cô lớp cao su mỏng ở dưới và 
lớp sắt mỏng ở trên, được gắn cố định với tấm đế (3) bằng các ốc vít (5) và ốc vít lục 
giác (6) có tác dụng cản bùn, đất, đá hoặc gốc cây lúa không mắc vào trục quay dao, 
tránh làm kẹt dao khi vận hành.  
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(11) 2206 
(21) 2-2011-00228 (51) 7 F17C 1/00, 13/00 
(22) 14.10.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.02.2012 
(75) HAN-CHIN LAI  (TW) 

No. 238, Sec. 1, Shenlin Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bình áp suất 
(57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến bình áp suất bao gồm bộ phận thân chính (1) và bộ phận 

nối (2). Bộ phận thân chính (1) bao gồm các thân chứa ngoài và trong (11, 12) và màng 
mềm dẻo (16). Thân chứa trong (12) hoạt động phối hợp với thân chứa ngoài (11) để 
giới hạn khoang nước ngoài (13) ở giữa hai thân chứa này, và giới hạn khoang nước 
trong (1 4) và khoang không khí (15) ở giữa. Màng mềm dẻo (16) được lắp trong thân 
chứa trong (12), tách khoang nước trong (14) khỏi khoang không khí (15), và có phần 
giữa (161). Bộ phận nối (2) có các bộ phận ống nối dẫn nước (21) được bố trí trên thân 
chứa ngoài (11) và lưu thông chất lỏng với khoang nước ngoài (13), và lỗ dẫn (22) được 
tạo ra trong thân chứa trong (12) để lưu thông chất lỏng giữa các khoang nước ngoài và 
trong (13, 14) và nằm thẳng hàng với phần giữa (161) của màng (16).  
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(11) 2207 
(21) 2-2011-00230 (51) 7 B65B  51/00 
(22) 17.10.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.02.2012 
(71) YAO HAN INDUSTRIES CO., LTD.  (TW) 

31, Lane 145, Fu Yin Road, Hsin Chuang Dist., New Taipei City, Taiwan 
(72) Cheng, Ing-sheng (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy may túi bốn dây hai kim 
(57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến máy may túi bốn dây hai kim bao gồm: thân máy có ống 

chỉ thứ nhất và hai cuộn được đặt trên ống chỉ thứ nhất và được quấn chỉ; hai chi tiết 
điều chỉnh độ căng và hai lỗ xâu chỉ được bố trí ở phía trên dầm công xôn; ống chỉ thứ 
hai được lắp ở mặt bên của thân máy và có hai cuộn được quấn chỉ, và hai lỗ dẫn hướng 
và hai chi tiết điều chỉnh độ căng lần lượt được bố trí ở mặt trên và mặt bên của dầm 
công xôn; và môđun luồn chỉ được lắp ở mặt đầu mút ở phía xa của dầm chìa và gồm có 
đế và hai kim móc được lắp ở đế, trong đó đế được dẫn động bằng môđun truyền động 
bên trong thân máy để dẫn động hai kim móc cùng với hai trục kim dịch chuyển lên trên 
và xuống dưới để may túi bằng các mũi may bốn dây hai kim và đạt được hiệu quả cải 
thiện độ bền may và tiết kiệm thời gian và công sức.  
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2208 (11) 
(21) 2-2011-00232 (51) 7 E04G  11/00,  11/24 
(22) 20.10.2011 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2011 

Công ty TNHH cơ khí Phú Vinh  (VN) (71) 
Số 6, đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Phú Vinh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống cốp pha trượt dùng kích kéo 
(57)    Giải pháp hữu ích đề xuất hệ thống cốp pha trượt dùng kích kéo (C) có kết cấu gồm : 

khung trượt (1) gồm hai thanh thẳng đứng (11 và 12) được định khoảng cách và liên kết 
cố định bởi thanh ngang (6). Hai tấm cốp pha (21 và 22) được gắn cố định vào các thanh 
(11 và 12) của khung (1). Hai khung neo (31 và 32) được gắn tháo được vào bề mặt 
ngoài của thành bê tông (B) đã đúc trước đó. Hai kích kéo (41 và 42) lần lượt được lắp 
cố định với các thanh khung (11 và 12). Hai dây liên kết vận hành (51 và 52) được gắn 
cố định ở một đầu với khung neo (31 và 32) và gắn trượt với kích kéo (41 và 42) ở đầu 
kia của nó.  
Khi các kích (41 và 42) được kích hoạt, các dây liên kết (51 và 52) sẽ chịu ứng suất kéo 
để kéo khung trượt (1) di chuyển lên một khoảng về cơ bản nhỏ hơn khoảng xác định 
(L) và nhỏ hơn chiều dài tấm cốp pha để nhờ đó đưa hai tấm cốp pha (21 và 22) dịch 
chuyển tịnh tiến lên vị trí sẵn sàng cho việc đổ bê tông thành kế tiếp liền khối với thành 
đã đúc.  
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2209 (11) 
(51) 7 G06Q  30/00 (21) 2-2012-00148 

(22) 25.06.2012 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2013 
(75) Dương Quang Dũng  (VN) 

8/210 Lê Trọng Tấn, Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(54) Quy trình và hệ thống xử lý thông tin liên quan đến hoạt 

động góp hụi sử dụng mạng internet 
(57)     Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình và hệ thống xử lý thông tin, cụ thể là quy trình và hệ 

thống xử lý thông tin liên quan đến hoạt động góp hụi được thực hiện trong môi trường 
internet. Quy trình xử lý thông tin theo giải pháp hữu ích bao gồm các bước xử lý liên 
quan đến hoạt động góp hụi qua mạng máy tính, các bước xử lý này được thực hiện tự 
động, và được kiểm soát chặt chẽ khi có các giao dịch liên quan đến tài chính (như góp 
tiền hụi và xuất tiền hụi) nhờ sự kết nối trực tuyến giữa hệ thống máy chủ quản lý và 
mạng máy tính của hệ thống ngân hàng để tránh các rủi ro thường gặp trong các hoạt 
động góp hụi truyền thống. Quy trình xử lý thông tin và hệ thống xử lý thông tin thực 
hiện quy trình này giúp cải thiện và lành mạnh hóa hoạt động góp hụi trong cộng đồng.  
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2210 (11) 
(21) 2-2012-00157 (51) 7 B65D  83/28, B05B  11/04, B65D  

47/06,  53/06 
(22) 10.01.2011 (43) 25.04.2013 
(86) PCT/CN2011/070140 10.01.2011 (87) WO/2011/116637 29.09.2011 
(30) 201010133373.8      26.03.2010  CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.03.2013 
(71) SUN SOLUTIONS LTD.  (CN) 

5C Lianhua Plaza, Erhuan Road, Chang-an Dongguan, Guangdong 523850, China 
(72) CHANG, Ho Chang  (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Nắp chai nước khoáng có vòi phun và chai nước khoáng đa 

chức năng sử dụng nắp này 
(57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến nắp chai nước khoáng có vòi phun bao gồm thân nắp (1), 

phương tiện phun và phương tiện khóa nước. Nắp chai nước khoáng có vòi phun được sử 
dụng với thân chai nước khoáng đàn hồi (4) để tạo thành chai nước khoáng đa chức 
năng, cung cấp chức năng uống nước như bình thường cũng như thực hiện phun nước 
bằng cách ép thân chai (4) để làm biến dạng thân chai (4) nhằm tăng áp suất bên trong 
thân chai (4), theo đó dẫn nước đi vào cửa hút (30) từ lỗ xả (44) của phương tiện khóa 
nước trên nắp chai, và sau đó đi vào lỗ phun tạo sương (26) và kênh dẫn nước (24), cuối 
cùng phun nước ra từ lỗ phun sương (23). Hơn nữa, ở ngoài trời hoặc trong môi trường 
nóng và bụi, người sử dụng có thể quay chai nước khoáng hướng xuống dưới và đưa vòi 
phun hướng vào thân mình hoặc xung quanh, và ép thân chai để phun sương, nhờ đó 
giảm nhiệt độ xung quanh, cũng như bụi xung quanh. Hơi sương tạo cảm giác mát và 
thoải mái cho người sử dụng.  
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(11) 2211 
(21) 2-2012-00215 (51) 7 A44B  19/02 
(22) 27.09.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 100218149 28.09.2011 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2012 
(75) WANG, Lien-Chou  (TW) 

No. 273, Sun-Jin Street, Sulin District, New Taipei City 238, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Khóa kéo hai lớp 
(57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến khóa kéo cuộn hai lớp bao gồm dây phụ lớn hơn làm phần 

đỡ của nó được nén để cung cấp một cạnh bên mở rộng dừng lại tỳ vào đầu cuộn dây của 
dãy răng khóa liên động vào nhau tương ứng của cuộn dây xoắn, và thân cuộn của mỗi 
cuộn dây xoắn có các dãy răng khóa liên động vào nhau được kết cấu để cung cấp mặt 
lõm và hai bích đối diện nhau đối diện nhau tăng cường độ kín khít khi khóa giữa hai 
dãy răng khóa liên động vào nhau. Thanh trượt của khóa kéo cuộn hai lớp có lưỡi cân 
bằng trước để dẫn hướng cả hai dãy răng khóa liên động vào nhau giữa vị trí nối và vị trí 
mở một cách trơn tru.  
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2212 (11) 
(51) 7 B60P 1/28, B62D 25/00, 33/02 (21) 2-2012-00222 

(22) 09.10.2012 (43) 25.04.2013 
(30) CL 2538-2011 12.10.2011 CL 
(75) RICHARD COTAL SEPULVEDA  (CL) 

Merced 562, depto. 2015, Santiago, Chile 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Thùng trút hàng dùng cho xe tải 
(57)     Giải pháp hữu ích liên quan đến thùng trút hàng để vận chuyển khoáng vật hoặc cốt liệu 

mà tránh cho chúng không bị rơi vãi khi vận chuyển hoặc lên dốc và cải thiện đặc tính 
chở hàng và trút hàng. Trong các vùng ghép nối giữa thanh trước và sàn cũng như giữa 
các thành bên và sàn có các đoạn được gấp nếp hoặc có dạng hình trụ để tạo ra độ uốn 
cong cho các mối nối đó, do đó thùng này có được tính chất chống bám. Thành trước 
được gấp nếp với bán kính lớn nên cũng có tính chất chống bám. Cũng có các nếp gấp 
trong thành trước và tấm chắn để không cần đến dầm trong các vùng đó của thùng, do 
đó giảm tổng trọng lượng của nó và giảm sự xuất hiện của các vết nứt và cần ít mối hàn. 
Vùng trút hàng được làm rộng hơn để hàng dễ trượt xuống.  
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(11) 2213 
(51) 7 B01B  11/00 (21) 2-2012-00245 

(22) 26.10.2012 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.10.2012 
(71) Công ty Cổ phần môi trường Xanh và Xanh  (VN) 

Căn hộ 226 + 126, Đơn nguyên 7, CT5, khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(72) Trương Văn Đàn (VN) 
(54) Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt trong các toà 

nhà cao tầng 
(57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt từ các tòa 

nhà chung cư bao gồm:  
Hệ thống đường ống thu gom nước thải bao gồm chỉ một đường ống đứng (1) và các 
đường ống nhánh (1.1 và 1.2);  
Hộp tiêu năng (2) để triệt tiêu động năng của nước thải thoát xuống theo đường ống 
đứng (1) ; và  
Thiết bị xử lý nước thải tại nguồn MGB (3).  
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2214 (11) 
(51) 7 E01H  1/00 (21) 2-2012-00270 

(22) 03.12.2012 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.12.2012 
(75) Nguyễn Hữu Lộc  (VN) 

145 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chổi quét 
(57)     Giải pháp hữu ích đề xuất chổi quét bao gồm nan chổi, nan chổi này có các cọng chổi và 

thanh đỡ, các cọng chổi này có tiết diện mặt cắt ngang dạng hình côn và nối liền với 
thanh đỡ; mặt bên của thanh đỡ có các lỗ và chốt định vị để các nan chổi ghép thành lớp 
và thanh đỡ còn có các rãnh thông để bu lông có thể xuyên qua khi lắp; bề mặt trong 
của thanh kẹp thứ nhất có các lỗ định vị để lắp với các chốt định vị của thanh đỡ của nan 
chổi phía trên, bề mặt trong của thanh kẹp thứ hai có các chốt định vị để lắp với các lỗ 
định vị của thanh đỡ của nan chổi phía dưới; hai thanh kẹp thứ nhất và thứ hai có các lỗ 
lắp bu lông để cố định các lớp nan chổi và ở đầu nối của hai thanh kẹp này có tiết diện 
mặt cắt ngang hình bán nguyệt sao cho khi chúng ghép lại với nhau có tiết diện hình 
tròn để lắp với cán chổi.  
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2215 (11) 
(51) 7 E06B  5/00,  3/00 (21) 2-2013-00009 

(22) 11.01.2013 (43) 25.04.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.01.2013 

Công ty TNHH sản xuất cửa và cửa sổ WEATHER SAFE WINDOWS  
(VN) 

(71) 

Lô 18, đường 4, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) NGUYEN HUNG VAN (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

Bộ cửa sổ có khung phụ và phương pháp lắp bộ cửa sổ này (54) 
(57)    Giải pháp hữu ích đề xuất bộ cửa sổ gồm có khung phụ và khung chính lắp với nhau, 

khung phụ được lắp trước trên ô chờ , khung chính là khung cửa sổ nhôm - kính được 
chế tạo sẵn tại các nhà máy, sau đó đem lắp vào khung phụ. Giải pháp hữu ích còn đề 
xuất phương pháp lắp đặt cửa sổ: khung phụ được lắp trước, sau đó khung chính của cửa 
sổ được lắp đặt vào khung phụ từ phía tường bên trong nhà nên an toàn hơn, nhanh hơn, 
đơn giản hơn.  
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Phần iii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 
 
(11) 21347 
(21) 3-2011-01417 (28) 01 
(54) Tấm kính (51) 25-01 
(22) 11.10.2011 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu  (VN) 

Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Hoàng Kim Bồng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21348 
(21) 3-2012-00443 (28) 01 
(54) Giá thể vi sinh (51) 23-99 
(22) 20.04.2012 (43) 25.04.2013 
(71) Nguyễn Văn Sơn  (VN) 

Số 34, ngõ 172 Lạc Long Quân, Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Sơn (VN) 
(55)  
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(11) 21349 
(21) 3-2012-00961 (28) 01 
(54) Lọ nước hoa (51) 09-01 
(22) 18.07.2012 (43) 25.04.2013 
(30) DM/078126 11.04.2012 WO 
(71) COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE  (FR) 

23, rue Boissy d' Anglas 75008 Paris France 
(72) Pierre HARDY (FR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 21350 
(21) 3-2012-01142 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 17.08.2012 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Tân Hiệp Phát  (VN) 

219 đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Phạm Thị Nụ (VN) 
(55)  
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(11) 21351 
(21) 3-2012-01230 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 06.09.2012 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH thực phẩm Nguyên Bình  (VN) 

125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thế Tùng (VN) 
(55)  
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(11) 21352 
(21) 3-2012-01297 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 18.09.2012 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn TMTM  (VN) 

23-25 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phan Thị Tuyết Mai (VN) 
(55)  
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   (11) 21353 
(21) 3-2012-01299 (28) 01 
(54) Miếng bịt góc bảng viết (51) 19-06 
(22) 18.09.2012 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại An Lộc Phú  (VN)

192 Đồng Đen, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Võ Văn Quang (VN) 
(55)  
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(11) 21354 
(21) 3-2012-01459 (28) 01 
(54) Hộp đựng xà phòng (51) 09-03 
(22) 12.10.2012 (43) 25.04.2013 
(71) Hộ kinh doanh Mỹ Phong  (VN) 

79/M10A Âu Cơ, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vương Thiệu Phong (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  

 
 
 
 

    
 

                                                1.1                                                1.2 
 

    
 

                               1.3                                                 1.4                                      1.5 
 
 

  
 

                                              1.6                                                  1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
416 

(11) 21355 
(21) 3-2012-01460 (28) 01 
(54) Hộp đựng xà phòng (51) 09-03 
(22) 12.10.2012 (43) 25.04.2013 
(71) Hộ kinh doanh Mỹ Phong  (VN) 

79/M10A Âu Cơ, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vương Thiệu Phong (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  
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(11) 21356 
(21) 3-2012-01486 (28) 01 
(54) Ví đựng tiền (51) 03-01 
(22) 18.10.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 002028399 18.04.2012 EM 
(71) RIMOWA GMBH  (DE) 

Mathias-Brueggen-Strasse 118, 50829 Cologne, Germany 
(72) Dieter Morszeck (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 21357 
(21) 3-2012-01487 (28) 01 
(54) Ví đựng tiền (51) 03-01 
(22) 18.10.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 002028399 18.04.2012 EM 
(71) RIMOWA GMBH  (DE) 

Mathias-Brueggen-Strasse 118, 50829 Cologne, Germany 
(72) Dieter Morszeck (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(21) 3-2012-01777 (28) 01 
(54) Pin (51) 13-02 
(22) 07.12.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 29/424,264 09.06.2012 US 
(71) APPLE INC.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, United States of America 
(72) Matthew Phillip CASEBOLT (US), Brett DEGNER (US), Ron Alan HOPKINSON (US), 

Robert Sean MURPHY (US), Bartley K. ANDRE (US), Chris LIGTENBERG (NL), 
Mikael SILVANTO (FI) 
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(11) 21388 
(21) 3-2012-01779 (28) 01 
(54) Môđun đầu nối của thiết bị 

điện tử 

(51) 13-03 

(22) 07.12.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 29/424,272 10.06.2012 US 
(71) APPLE INC.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, United States of America 
(72) William Francis LEGGETT (US), Bartley K. ANDRE (US), Mikael SILVANTO (FI), 

Bradley Joseph HAMEL (US), Zheng GAO (CN), Paul Joseph HACK (US), Timothy 
Roger MILBERGER (US) 
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(11) 21389 
(21) 3-2012-01788 (28) 01 
(54) Máy ép nước trái cây (51) 31-00 
(22) 07.12.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 002057919-0001 14.06.2012 EM 
(71) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.  (NL) 

Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, The Netherlands 
(72) Ted Chun Pong Yuan (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 21390 
(21) 3-2012-01789 (28) 01 
(54) Máy xay sinh tố (51) 31-00 
(22) 07.12.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 002057919-0002 14.06.2012 EM 
(71) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.  (NL) 

Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, The Netherlands 
(72) Ted Chun Pong Yuan (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
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(11) 21391 
(21) 3-2012-01806 (28) 01 
(54) Máy lọc nước (51) 23-01 
(22) 10.12.2012 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH đầu tư công nghệ và thương mại Bảo Trâm  (VN) 

Thôn Đồng Trì, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Hải Lâm  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21392 
(21) 3-2012-01837 (28) 01 
(54) Viên đá quý (51) 11-01 
(22) 17.12.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 53344 01.11.2012 IL 
(71) LILI DIAMONDS  (IL) 

1 JABOTINSKY STREET, RAMAT GAN 52520, ISRAEL 
(72) SIMAN-TOV, Jacob (IL), SIMAN-TOV, Itzhak  (IL), SIMAN-TOV, Avraham (IL) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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(11) 21393 
(21) 3-2012-01847 (28) 01 
(54) Xe scut¬ (51) 12-11 
(22) 19.12.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 2012-014634 20.06.2012 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minamiaoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Wid Choksuwattanasakul (TH), Manit Phrammano (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 21394 
(21) 3-2012-01848 (28) 01 
(54) Vỏ che phía trước xe scutơ (51) 12-16 
(22) 19.12.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 2012-014635 20.06.2012 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minamiaoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Wid Choksuwattanasakul  (TH), Manit Phrammano (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
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(11) 21395 
(21) 3-2012-01849 (28) 01 
(54) Cụm đèn phía sau xe scutơ (51) 26-06 
(22) 19.12.2012 (43) 25.04.2013 
(30) 2012-014636 20.06.2012 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 

1-1, Minamiaoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Wid Choksuwattanasakul  (TH), Manit Phrammano (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
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(11) 21396 
(21) 3-2012-01860 (28) 01 
(54) Bếp than điện (51) 07-02 
(22) 21.12.2012 (43) 25.04.2013 
(71) Hộ kinh doanh Mai Văn Em  (VN) 

793/1 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
(72) Mai Văn Em (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.) 
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(11) 21397 
(21) 3-2012-01861 (28) 01 
(54) Bếp than điện (51) 07-02 
(22) 21.12.2012 (43) 25.04.2013 
(71) Hộ kinh doanh Mai Văn Em  (VN) 

793/1 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
(72) Mai Văn Em (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21398 
(21) 3-2012-01920 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 27.12.2012 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu  (VN) 

Lô số 15, khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Cảnh Hồng (VN) 
(55)  
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(11) 21399 
(21) 3-2012-01928 (28) 01 
(54) Bao gói băng vệ sinh (51) 09-05 
(22) 27.12.2012 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hiếu Huyền  (VN) 

Thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Văn Chính (VN) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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(11) 21400 
(21) 3-2012-01929 (28) 01 
(54) Bao gói băng vệ sinh (51) 09-05 
(22) 27.12.2012 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hiếu Huyền  (VN) 

Thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Văn Chính (VN) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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(11) 21401 
(21) 3-2012-01930 (28) 01 
(54) Bao gói băng vệ sinh (51) 09-05 
(22) 27.12.2012 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hiếu Huyền  (VN) 

Thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Văn Chính (VN) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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(11) 21402 
(21) 3-2012-01931 (28) 01 
(54) Bao gói băng vệ sinh (51) 09-05 
(22) 27.12.2012 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hiếu Huyền  (VN) 

Thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Văn Chính (VN) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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(11) 21403 
(21) 3-2012-01933 (28) 02 
(54) Kẹp lò xo dùng cho núm 

điều chỉnh ống nối của máy 
hút bụi chân không 

(51) 15-05 

(22) 27.12.2012 (43) 25.04.2013 
(71) EUNSUNG ELECTRONICS VINA CO., LTD.  (VN) 

Lô K-01, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Ha Chong Mok  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21404 
(21) 3-2012-01934 (28) 01 
(54) Bao gói đựng băng vệ sinh (51) 09-05 
(22) 27.12.2012 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty cổ phần thương mại Chiềng Mai  (VN) 

Thôn Vạn Khoảnh, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 
(72) Trần Văn Tuệ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21405 
(21) 3-2012-01936 (28) 01 
(54) Máy đo tốc độ gió  (51) 10-04 
(22) 27.12.2012 (43) 25.04.2013 
(71) Viện nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hoá  (VN) 

156A, Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Thế Truyện (VN) 
(55)  
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(11) 21406 
(21) 3-2012-01939 (28) 01 
(54) Khuôn tạo hình (51) 99-00 
(22) 28.12.2012 (43) 25.04.2013 
(71) Trần Thị Ngọc Loan  (VN) 

Phòng 70, D6, khu tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Thị Ngọc Loan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21407 
(21) 3-2012-01946 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 28.12.2012 (43) 25.04.2013 
(71) SUPER COFFEEMIX MANUFACTURING LTD.  (SG) 

No. 2 Senoko South Road, Super Industrial Building, Singapore 758096 
(72) Yeo Peck Hong (SG) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(55)  
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(11) 21408 
(21) 3-2013-00011 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 
(22) 04.01.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm PQA  (VN) 

Xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 
(72) Lê Viết Thạc (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

   
 

1.1 
 

 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
471 

(11) 21409 
(21) 3-2013-00018 (28) 01 
(54) Đầu nối (51) 13-03, 14-02 
(22) 05.01.2013 (43) 25.04.2013 
(30) 29/426587 06.07.2012 US 
(71) APPLE INC.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) Jody AKANA (US), Bartley K. ANDRE (US), Jeremy BATAILLOU (FR), Daniel J. 

COSTER (NZ), Daniele DE IULIIS  (IT), M. Evans HANKEY (US), Julian HOENIG 
(AT), Richard P. HOWARTH (GB), Jonathan P. IVE (GB), Duncan Robert KERR  
(US), Shin NISHIBORI (JP), Matthew Dean ROHRBACH (US), Peter RUSSELL-
CLARKE  (AU), Christopher J. STRINGER  (AU), Eugene Antony WHANG (CA), 
Rico ZORKENDORFER (DE) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
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(11) 21410 
(21) 3-2013-00019 (28) 01 
(54) Bao gói bánh (51) 09-05 
(22) 05.01.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Gia Thái  (VN) 

102C thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 
(72) Nguỵ Thị Hằng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21411 
(21) 3-2013-00020 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 07.01.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty cổ phần THA VON  (VN) 

7 Mai Anh Đào, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
(72) Nguyễn Thị Lan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21412 
(21) 3-2013-00021 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 07.01.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty cổ phần THA VON  (VN) 

7 Mai Anh Đào, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
(72) Nguyễn Thị Lan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21413 
(21) 3-2013-00024 (28) 01 
(54) Khóa (51) 02-07 
(22) 07.01.2013 (43) 25.04.2013 
(30) 30-2012-0033127 07.07.2012 KR 
(71) 1. JISOOK PAIK  (KR) 

108-403 LG Zai Apartment, Icheon-dong, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 
2. NAN HEE PAIK  (KR) 
111-603 Hanbo-Mido Mansion, 511 Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 
3. JI HYE PAIK  (KR) 
20-404 201-211 Hyundai APT., Apgujeong-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 
4. JI WON SON  (US) 
109-609 LG Zai Apartment, Icheon-dong, Yongsan-gu, Seoul 140-774 Republic of 
Korea 

(72) Jisook Paik, Nan Hee Paik, Ji Hye Pair (KR),  Ji Wonson (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21414 
(21) 3-2013-00044 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 09-05 
(22) 10.01.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương  (VN) 

01 Lê Đức Thọ, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Hà (VN) 
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(11) 21444 
(21) 3-2013-00182 (28) 01 
(54) Nắp chai (51) 09-07 
(22) 06.02.2013 (43) 25.04.2013 
(30) 29/430194 22.08.2012 US 
(71) ACCESS BUSINESS GROUP INTERNATIONAL LLC  (US) 

7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, United States of America  
(72) John Fedewa (US), Carol T. Zhou (US), Sean T. Eurich (US), Dietmar Schulte (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 21445 
(21) 3-2013-00183 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 06.02.2013 (43) 25.04.2013 
(30) 29/430189 22.08.2012 US 
(71) ACCESS BUSINESS GROUP INTERNATIONAL LLC  (US) 

7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, United States of America  
(72) John Fedewa (US), Carol T. Zhou  (US), Perry Schwemmin  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 21446 
(21) 3-2013-00184 (28) 01 
(54) Máy đếm tiền (51) 18-01 
(22) 06.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Ngân Hà Quốc Tế  (VN) 

21/10 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Hà (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21447 
(21) 3-2013-00185 (28) 01 
(54) Mũ (51) 02-03 
(22) 06.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH thời trang nón Sơn  (VN) 

199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Anh Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21448 
(21) 3-2013-00187 (28) 01 
(54) Mũ (51) 02-03 
(22) 06.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH thời trang nón Sơn  (VN) 

199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Anh Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21449 
(21) 3-2013-00188 (28) 01 
(54) Mũ (51) 02-03 
(22) 06.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH thời trang nón Sơn  (VN) 

199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Anh Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21450 
(21) 3-2013-00189 (28) 01 
(54) Mũ (51) 02-03 
(22) 06.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH thời trang nón Sơn  (VN) 

199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Anh Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21451 
(21) 3-2013-00190 (28) 01 
(54) Mũ (51) 02-03 
(22) 06.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH thời trang nón Sơn  (VN) 

199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Anh Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

    
 

                                    1.1                                     1.2                               1.3 
 

   
 

                                                            1.4                         1.5 
 
 

  
 

                                                                         1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
514 

(11) 21452 
(21) 3-2013-00191 (28) 01 
(54) Mũ (51) 02-03 
(22) 06.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH thời trang nón Sơn  (VN) 

199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Anh Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21453 
(21) 3-2013-00192 (28) 01 
(54) Mũ (51) 02-03 
(22) 06.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH thời trang nón Sơn  (VN) 

199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Anh Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21454 
(21) 3-2013-00197 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 07.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Giang Ngọc Đức  (VN) 

65/27 Phú Thọ, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Giang Ngọc Đức (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 21455 
(21) 3-2013-00198 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 07.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Lý Ngọc Minh  (VN) 

65/27 Phú Thọ, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chl Minh 
(72) Lý Ngọc Minh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 21456 
(21) 3-2013-00199 (28) 01 
(54) Tủ (51) 06-04 
(22) 07.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) INTERNATIONAL ATELIER LIMITED  (HK) 

Unit 1502, 15th Floor, Beautiful Group Tower, 74-77 Connaught Road Central, 
HongKong 

(72) Stefano Del Vecchio (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21457 
(21) 3-2013-00200 (28) 01 
(54) Tủ (51) 06-04 
(22) 07.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) INTERNATIONAL ATELIER LIMITED  (HK) 

Unit 1502, 15th Floor, Beautiful Group Tower, 74-77 Connaught Road Central, 
HongKong 

(72) Stefano Del Vecchio (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21458 
(21) 3-2013-00201 (28) 01 
(54) Tủ (51) 06-04 
(22) 07.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) INTERNATIONAL ATELIER LIMITED  (HK) 

Unit 1502, 15th Floor, Beautiful Group Tower, 74-77 Connaught Road Central, 
HongKong 

(72) Stefano Del Vecchio (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21459 
(21) 3-2013-00202 (28) 01 
(54) Bàn (51) 06-03 
(22) 07.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) INTERNATIONAL ATELIER LIMITED  (HK) 

Unit 1502, 15th Floor, Beautiful Group Tower, 74-77 Connaught Road Central, 
HongKong 

(72) Stefano Del Vecchio (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21460 
(21) 3-2013-00203 (28) 01 
(54) Tủ (51) 06-04 
(22) 07.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) INTERNATIONAL ATELIER LIMITED  (HK) 

Unit 1502, 15th Floor, Beautiful Group Tower, 74-77 Connaught Road Central, 
HongKong 

(72) Stefano Del Vecchio (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21461 
(21) 3-2013-00204 (28) 01 
(54) Giường ngủ (51) 06-02 
(22) 07.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) INTERNATIONAL ATELIER LIMITED  (HK) 

Unit 1502, 15th Floor, Beautiful Group Tower, 74-77 Connaught Road Central, 
HongKong 

(72) Stefano Del Vecchio (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21462 
(21) 3-2013-00205 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 
(22) 07.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) INTERNATIONAL ATELIER LIMITED  (HK) 

Unit 1502, 15th Floor, Beautiful Group Tower, 74-77 Connaught Road Central, 
HongKong 

(72) Stefano Del Vecchio (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21463 
(21) 3-2013-00206 (28) 01 
(54) Tủ (51) 06-04 
(22) 07.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) INTERNATIONAL ATELIER LIMITED   (HK) 

Unit 1502, 15th Floor, Beautiful Group Tower, 74-77 Connaught Road Central, 
HongKong 

(72) Stefano Del Vecchio  (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21464 
(21) 3-2013-00207 (28) 01 
(54) Tủ (51) 06-04 
(22) 07.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) INTERNATIONAL ATELIER LIMITED   (HK) 

Unit 1502, 15th Floor, Beautiful Group Tower, 74-77 Connaught Road Central, 
HongKong 

(72) Stefano Del Vecchio  (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21465 
(21) 3-2013-00208 (28) 01 
(54) Mũ (51) 02-03 
(22) 07.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH thời trang nón Sơn  (VN) 

199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Anh Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

      
 

                                 1.1                                       1.2                                1.3 
 

  
 

                                                           1.4                         1.5 
 

    
 
 

                                                 1.6                                         1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
528 

(11) 21466 
(21) 3-2013-00209 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 
(22) 07.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Hoàng Quán  (VN) 

4A/15 Thanh Niên ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Bùi Thành Tính (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21467 
(21) 3-2013-00215 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 08.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên Trà Tâm Lan  (VN) 

Tổ 06, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  
(72) Võ Thị Lấn (VN) 
(55)  
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(11) 21468 
(21) 3-2013-00216 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 08.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên Trà Tâm Lan  (VN) 

Tổ 06, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  
(72) Võ Thị Lấn (VN) 
(55)  
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(11) 21469 
(21) 3-2013-00217 (28) 01 
(54) Hộp xà phòng (51) 09-03 
(22) 08.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên Trà Tâm Lan  (VN) 

Tổ 06, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  
(72) Võ Thị Lấn (VN) 
(55)  
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(11) 21470 
(21) 3-2013-00218 (28) 01 
(54) Hộp xà phòng (51) 09-03 
(22) 08.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên Trà Tâm Lan  (VN) 

Tổ 06, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  
(72) Võ Thị Lấn (VN) 
(55)  
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(11) 21471 
(21) 3-2013-00219 (28) 01 
(54) Hộp xà phòng (51) 09-03 
(22) 08.02.2013 (43) 25.04.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên Trà Tâm Lan  (VN) 

Tổ 06, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  
(72) Võ Thị Lấn (VN) 
(55)  
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(11) 21472 
(21) 3-2013-00220 (28) 02 
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(71) SMC KABUSHIKI KAISHA  (JP) 
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(72) Yoshihiro Fukano (JP), Koji Sugano  (JP), Masayoshi Yamamoto (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 21473 
(21) 3-2013-00221 (28) 01 
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(71) SMC KABUSHIKI KAISHA  (JP) 
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(55)  
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Phần iv 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2012-00009 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.5.16; 1.15.23; 26.1.1; 24.17.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dương Thọ 
Đường   (VN) 
Số 89, thôn 7, xã Hoà Phú, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

 

(511)   Nhóm 05: Cây làm thuốc (dược thảo). 
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc y học cổ truyền.  
 

Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh y học cổ truyền (dịch vụ y tế). 
 

(210) 4-2012-01213 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) CREE, INC.  (US) 
4600 Silicon Drive, Durham, North 
Carolina 27703 USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là thiết bị nghiên cứu, phát triển và thử 
nghiệm điốt laze, điốt, mạch điện tử bán dẫn/lát bán dẫn, đèn LED (điốt phát quang), silic 
cacbua và gali nitrua; thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 
học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn, 
chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, 
truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ tính, đĩa ghi; các cơ cấu 
dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đỏ xu hay thẻ; máy tính tiền, máy tính, thiết bị 
xử lý dữ liệu và máy vi tính; thiết bị dập lửa; mạch điện tử (mạch tích hợp); dụng cụ 
quang điện tử; thiết bị tạo năng lượng cho lò vi sóng dùng trong công nghiệp; điốt phát 
quang; điốt phát quang đóng gói, điốt laze; quang điốt; bóng đèn bán dẫn; điốt; thiết bị 
bán dẫn; mạch điện tử bán dẫn; lát bán dẫn; thiết bị sử dụng tần số vô tuyến (RF); thiết bị 
biến đổi năng lượng; điốt phát quang sử dụng với màn hình máy tính tinh thể lỏng và màn 
ti vi tinh thể lỏng (LCD); lát bán dẫn, vật liệu và thiết bị bao gồm silic cacbua và gali 
nitrua.  

 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, phân phối nước và thiết bị vệ sinh; thiết bị chiếu sáng; đèn pin; thiết bị chiếu 
sáng sử dụng đèn LED (điốt phát quang); bóng đèn; đèn rọi; đèn huỳnh quang; các bộ 
phận và các phụ kiện liên quan.  
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(210) 4-2012-01913 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) CAESARS LICENSE COMPANY, LLC  
(US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109 USA.  

 
(511)   Nhóm 35: Quản trị kinh doanh và quản lý kinh doanh trong các lĩnh vực về khách sạn, các 

địa điểm và sự kiện thể thao và giải trí, nhà hàng và sòng bạc; các dịch vụ tư vấn kinh 
doanh trong lĩnh vực về khách sạn, nhà hàng, các địa điểm và sự kiện thể thao và giải trí, 
và sòng bạc; quản lý chương trình khuyến khích trúng thưởng cho phép các thành viên 
tham dự nhận được giảm giá và các khuyến mại tặng thưởng về hàng hóa và dịch vụ với tư 
cách là hội viên; giới thiệu hàng hóa và dịch vụ trên phương tiện truyền thông nhằm mục 
đích bán lẻ sản phẩm dịch vụ; quảng cáo; hỗ trợ quản lý công nghiệp và thương mại; quản 
lý thương mại trong hoạt động cấp giấy phép về hàng hóa và dịch vụ cho các khách hàng 
khác; xúc tiến bán hàng cho các khách hàng khác; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tái lập 
kinh doanh; nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu của máy tính; xử lý (về hành chính) các đơn 
đặt mua hàng; dịch vụ kế toán; cho thuê máy bán hàng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ và khu 
mua sắm liên quan tới sản phẩm chăm sóc súc khỏe, làm đẹp và spa, sản phẩm dùng trong 
nhà vệ sinh (như là nước hoa co-lô-nhơ, nước hoa, nước thơm để xức sau khi tắm, dầu 
nước hoa, dầu tắm, sữa dưỡng thể, sữa dưỡng mặt, sữa dưỡng tay, kem dưỡng thể, kem 
dưỡng tay, kem dưỡng mặt, sữa dưỡng da sau khi cạo râu, phấn trang điêm, phấn thoa 
mặt, xà phòng, chế phẩm làm sạch da, dầu gội đầu, nước thơm dưỡng tóc, dầu xả, mỹ 
phẩm, chế phẩm làm rám nắng, chế phẩm chống nắng, chế phẩm chống tác hại của tia 
nắng, son dưỡng môi, dầu tắm, phấn rôm, chất khử mùi dùng cho cá nhân), mỹ phẩm, 
chìa khóa và phụ kiện liên quan, bảng hiển thị quảng cáo sản phẩm quang học (như là 
kính, kính râm, hộp đựng kính mắt, nước rửa kính mắt), sản phẩm đồ chơi và giải trí (như 
là sản phẩm liên quan đến việc tham gia các trò chơi và trò tiêu khiển), thiết bị điện gia 
đình và thiết bị điện tử (như là vô tuyến, đèn, tủ lạnh, lò vi sóng, bình pha cà phê, đèn 
điện, máy sấy tóc sử dụng điện, bàn là điện và máy làm đá), các đồ trang trí (như là đồ 
trang trí cây ngày lễ hay cây Noel), lưu niệm và quà tặng (như là huy hiệu lưu niệm, kẹp 
lưu niệm, tượng, sách, khuy áo dùng như huy hiệu trang trí, ảnh, bưu thiếp, bản chụp các 
cảnh quan đẹp trong khu vực), kim hoàn, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, đồ dùng văn phòng, 
tài liệu xuất bản, sản phẩm nghệ thuật và chụp ảnh (như là sản phẩm liên quan đến vật 
liệu, phương tiện, đồ dùng cần thiết cho việc sáng tác các tác phẩm nghệ thuật và nhiếp 
ảnh), sản phẩm da (như là ví tiền, ví bỏ túi, giày, áo choàng ngoài, mũ, thắt lưng (trang 
phục), móc khóa, ví tiền dùng khi đi du lịch, vỏ bọc sổ hộ chiếu, khay/kệ để danh thiếp), 
túi xách (như là túi thể thao, túi đựng thiết bị, túi đựng sách, túi đi biển, túi dùng cho vận 
động viên, túi xách cỡ lớn, túi mua hàng), hành lý, hàng hóa về du lịch (như là bộ dụng cụ 
vệ sinh cá nhân, ô, túi đựng tài liệu, vỏ bọc hộ chiếu, ví tiền dùng khi đi du lịch (làm bằng 
vải)), đồ dùng và phụ tùng trong nhà (như là rèm cửa, giá để đồ, cây treo áo, phụ kiện lắp 
ráp giường, tranh ảnh để treo tường), đồ đựng dùng trong nhà và dụng cụ gia đình (như là 
giỏ, thùng, dao, dĩa, thìa, kéo, vật dụng mở nút chai), đồ vải lanh gia đình, hàng hóa dệt 
may (như là vài, thảm, thảm trải sàn nhà), đồ kim chỉ, quần áo, giày dép, mũ, trò chơi, sản 
phẩm thể thao, dụng cụ chơi gôn, thực phẩm, đồ uống, thùng chứa thực phẩm và đồ uống, 
các sàn phẩm thuốc lá (như là bật lửa, gạt tàn, chất tẩy rủa tẩu thuốc, túi thuốc và, tẩu thuốc 
lá); điều hành hoạt động và quản lý kinh doanh các trung tâm mua sắm và cửa hàng bán lẻ. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ sòng bạc có giảm giá và khuyến mại tặng thưởng cho những khách 
hàng thường xuyên thông qua việc sử dụng thẻ nhận dạng; dịch vụ giải trí; dịch vụ sòng 
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bạc; dịch vụ tổ chức trò chơi có thắng thua tiền; dịch vụ cờ bạc; dịch vụ cung cấp phương 
tiện để chơi cờ bạc; trò chơi đánh bạc có tính tương tác; dịch vụ giải trí truyền hình; tổ 
chức và cung cấp trò chơi và cuộc thi đấu với mục đích giải trí; dịch vụ cung cấp thông 
tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ trên; dịch vụ quản lý sòng bạc, dịch vụ vũ 
trường (giải trí), câu lạc bộ khiêu vũ; hộp đêm, nhà hát và dịch vụ giải trí chủ yếu về âm 
nhạc, khiêu vũ, hài kịch, kịch sân khấu và ảo thuật, câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ giải trí 
và câu lạc bộ thể thao; câu lạc bộ giải trí ở bãi biển và câu lạc bộ giải trí ở hồ bơi; cung 
cấp phương tiện thể thao; dịch vụ công viên giải trí ngoài trời, công viên giải trí; khu giải 
trí; trung tâm giải trí; cung cấp phương tiện cho các hoạt động giải trí, dịch vụ câu lạc bộ 
thể thao ngoài trời (giải trí); chuẩn bị và tổ chức các sự kiện thể thao điền kinh thi đấu 
điền kinh và sự kiện thể thao, tổ chức và xúc tiến các hoạt động thể thao và thi đấu thể 
thao, cung cấp phương tiện sân gôn, dạy chơi gôn và tổ chức các cuộc thi đánh gôn; sản 
xuất chương trình truyền thanh; sản xuất các chương trình viđêô, phim điện ảnh, chương 
trình trên băng cát xét, trên đĩa CD, trên đĩa DVD và trò chơi điện tử; tổ chức đua ngựa, 
quản lý các phương tiện thể thao và các sự kiện thể thao; cung cấp phương tiện cho giáo 
dục thể chất và thể dục, sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ đại lý bán vé xem biểu 
diễn sân khấu; tổ chức các buổi họp và hội thảo; dịch vụ giáo dục; dịch vụ cung cấp 
hướng, dẫn và đào tạo trong lĩnh vực chơi cờ bạc, thể thao và giải trí, đào tạo quản lý 
khách sạn; sản xuất chương trình truyền hình. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khách sạn bên đường dành cho khách có ô tô, khu nghỉ 
dưỡng và nhà trọ, dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán rượu 
và quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện, dịch vụ vũ trường 
(cung cấp phòng ở, thức ăn và đồ uống), dịch vụ câu lạc bộ thể thao ngoài trời (cung cấp 
chỗ ở, thức ăn và đồ uống); dịch vụ cung cấp phòng tiện nghi cho các buổi họp, hội thảo, 
hội nghị chuyên đề và tiệc lớn; dịch vụ cung cấp  phòng tiện nghi cho các cuộc triển lãm; 
dịch vụ đặt và giữ chỗ cho các dịch vụ trên; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn 
liên quan đến các dịch vụ trên. 

 
 

(210) 4-2012-03341 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Huy Thành   (VN) 
Số 21 lô 10A đường 10 khu đô thị Trung 
Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Tay cắt hoạt động bằng khí ga, khí oxy (không là dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công); tay hàn hoạt động bằng khí ga, khí oxy (không là dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công); bếp cắt, hàn dùng cho tay cắt, tay hàn hoạt động bằng khí ga, khí oxy (không là 
dụng cụ cầm tay thao tác thủ công).  

 

Nhóm 09: Đồng hồ đo áp lực bình khí ga, bình khí oxy.  
 

Nhóm 17: ống vòi tưới nước làm bằng cao su, ống vòi tưới nước làm bằng nhựa mềm pôly 
vi-nyl clo-rua (PVC); ống dẫn hơi làm bằng cao su, ống dẫn hơi làm bằng nhựa mềm pôly 
vi-nyl clo-rua.  
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(210) 4-2012-04646 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.1.6; 3.1.16; A3.1.24; A1.1.10; A3.6.3; 
21.1.16; 1.15.7 

(591) Vàng, hồng, cam, xám, đen, trắng. 
(731) JIN-HO, YANG   (KR) 

#101-1305, Samsung Apt., 155, 
Jeonnong-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; dây chuyền [đồ trang sức, đồ kim 
hoàn]; ghim cài để trang sức, đồ trang sức bằng bạc; mặt dây chuyền để trang sức; dây 
chuyền trang sức có gắn đá quý, phụ kiện trang sức, cụ thể là hạt dùng để làm đồ trang 
sức, olivin [đá quý], đá quý, dây bằng kim loại quý [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồ trang 
trí [đồ kim hoàn, đồ trang sức]; trâm gài đầu [đồ trang sức, đồ kim hoàn] (140019); lắc 
chân/đồ trang trí đeo cổ chân (bằng kim loại quý); nhẫn [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; 
chuỗi hạt [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; mặt dây chuyền; dây vàng [đồ trang sức, đồ kim 
hoàn]; ghim cài ca vát; đồ trang trí thắt lưng bằng kim loại quý (trừ khoá cài của thắt 
lưng); huy hiệu bằng kim loại quý; đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý; hoa tai.  

 

Nhóm 18: Dây đeo chìa khóa bằng da; ví đựng tiền bằng da; túi xách tay bằng da; túi nhỏ 
dùng cho nam giới, túi xách tay dùng cho nam giới; ví nhỏ đa năng; ba lô; túi đeo vai; túi 
xách tay; khung của túi xách tay.  

 

Nhóm 26: Nơ cài tóc; ruy băng thắt bím tóc dùng cho kiểu tóc truyền thống Hàn Quốc; 
trâm cặp tóc phương đông, đăng ten/ren làm viền; ruy băng để may vá; ruy băng dùng cho 
tóc; lưới bao tóc, ngù len [quả cầu nhỏ bằng len dùng để trang trí trên mũ]; đồ trang trí 
tóc; kẹp tóc và kẹp tóc mái; cặp tóc, đồ trang trí mũ [không băng kim loại quý]; huy hiệu 
cho trang phục, không bằng kim loại quý, đồ trang trí tóc kiểu Hàn Quốc; kẹp, không 
phải đồ trang sức kim loại quý; lông vũ [phụ kiện quần áo]; khoá cài [phu kiện của trang 
phục]; ghim cài [phụ kiện của trang phục]; ghim cài (ghim hoa), không bằng kim loại quý 
[phụ kiện của trang phục]; lông chim [phụ kiện trang phục]; lông đà điểu [phụ kiện quần 
áo; ruy băng trang trí; huy hiệu/khuy áo kiểu cách độc đáo để trang trí; ruy băng đàn hồi 
co giãn, dải băng để buộc tóc.  

 
 

(210) 4-2012-04647 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.1.6; 3.1.16; A3.1.24; A1.1.10 
(591) Vàng, hồng, cam, xám, đen, trắng. 
(731) JIN-HO, YANG    (KR) 

#101-1305, Samsung Apt., 155, 
Jeonnong-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; dây chuyền [đồ trang sức, đồ kim 
hoàn]; ghim cài để trang sức, đồ trang sức bằng bạc; mặt dây chuyền để trang sức; dây 
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chuyền trang sức có gắn đá quý, phụ kiện trang sức, cụ thể là hạt dùng để làm đồ trang 
sức, olivin [đá quý], đá quý, dây bằng kim loại quý [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồ trang 
trí [đồ kim hoàn, đồ trang sức]; trâm gài đầu [đồ trang sức, đồ kim hoàn] (140019); lắc 
chân/đồ trang trí đeo cổ chân (bằng kim loại quý); nhẫn [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; 
chuỗi hạt [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; mặt dây chuyền; dây vàng [đồ trang sức, đồ kim 
hoàn]; ghim cài ca vát; đồ trang trí thắt lưng bằng kim loại quý (trừ khoá cài của thắt 
lưng); huy hiệu bằng kim loại quý; đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý; hoa tai.  

 
Nhóm 18: Dây đeo chìa khóa bằng da; ví đựng tiền bằng da; túi xách tay bằng da; túi nhỏ 
dùng cho nam giới, túi xách tay dùng cho nam giới; ví nhỏ đa năng; ba lô; túi đeo vai; túi 
xách tay; khung của túi xách tay.  

 
Nhóm 26: Nơ cài tóc; ruy băng thắt bím tóc dùng cho kiểu tóc truyền thống Hàn Quốc; 
trâm cặp tóc phương đông, đăng ten/ren làm viền; ruy băng để may vá; ruy băng dùng cho 
tóc; lưới bao tóc, ngù len [quả cầu nhỏ bằng len dùng để trang trí trên mũ]; đồ trang trí 
tóc; kẹp tóc và kẹp tóc mái; cặp tóc, đồ trang trí mũ [không băng kim loại quý]; huy hiệu 
cho trang phục, không bằng kim loại quý, đồ trang trí tóc kiểu Hàn Quốc; kẹp, không 
phải đồ trang sức kim loại quý; lông vũ [phụ kiện quần áo]; khoá cài [phu kiện của trang 
phục]; ghim cài [phụ kiện của trang phục]; ghim cài (ghim hoa), không bằng kim loại quý 
[phụ kiện của trang phục]; lông chim [phụ kiện trang phục]; lông đà điểu [phụ kiện quần 
áo; ruy băng trang trí; huy hiệu/khuy áo kiểu cách độc đáo để trang trí; ruy băng đàn hồi 
co giãn, dải băng để buộc tóc.  

 
 

(210) 4-2012-05111 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.9.1 
(731) SIAM HOUSE & HOME CO., LTD.  

(TH) 
2659-2667 Ladprao Road, 
Klongchaokunsingh, Wangthonglang, 
Bangkok 10310, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa, không bằng kìm loại; khung cửa, không bằng kim loại.   
 

Nhóm 20: Cửa dùng cho tủ dưới kệ bếp với rầm cửa, không bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-05114 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) DENSO CORPORATION   (JP) 
1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chống sôi cho chất làm mát động cơ; chất chống đông; chất xúc tác; 
chất làm mát động cơ; hóa chất xịt rửa bộ tản nhiệt; chất làm lạnh; hóa chất làm sạch bộ 
tản nhiệt; hóa chất làm mát. 

 

Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu], chế phẩm làm sạch; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; xà phòng; chất lỏng làm sạch kính chắn gió. 

 
Nhóm 04: Mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; dầu dùng để 
làm ẩm; chất hấp thu bụi; mỡ dùng cho chế hòa khí. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm làm tươi mát không khí; chế phẩm làm trong sạch không khí; chất 
khử mùi cho quần áo và hàng dệt; chất khử mùi không dùng cho cá nhân; chế phẩm dược; 
chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; vòng đai kim loại để kết nối ống dẫn; đồ chứa 
đựng bằng kim loại dùng cho khí nén hoặc khí hóa lỏng; đồ chứa đựng bằng kim loại 
dùng cho nhiên liệu lỏng; cơ cấu đóng cửa, không dùng điện; cơ cấu mở cửa, không dùng 
điện, ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; khuôn đúc 
bằng kim loại; tắm nhận dạng bằng kim loại, chìa khóa; hộp bảo quản bằng kim loại; ròng 
rọc bằng kim loại [không dùng cho máy móc]; van bằng kim loại [không phải là bộ phận 
của máy]; dây kim loại dùng cho ăngten; dây cáp và dây bằng kim loại thường, không 
dùng để dẫn điện; bộ van kết hợp dùng để kiểm soát lượng không khí; van điều khiển lưu 
lượng của dầu bằng kim loại; van tuần hoàn khí thải bằng kim loại;  van điều khiển lưu 
lượng truyền dẫn tự động bằng kim loại; van ổn nhiệt bằng kim loại (không phải là bộ 
phận của máy móc). 

 

Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều; thiết bị chống ô nhiễm cho động cơ và đầu máy; đai 
truyền cho máy móc; đai truyền dùng cho động cơ và đầu máy; lót phanh trừ loại dùng 
cho xe cộ; xéc măng phanh trừ loại dùng cho xe cộ; má phanh trừ loại dùng cho xe cộ; 
chổi vận hành bằng điện; bộ chế hoà khí; hộp chứa dừng cho máy lọc; nắp van [bộ phận 
của máy móc]; bơm khí nén; máy nén dùng cho tủ lạnh; máy nén [máy móc]; bộ ngưng tụ 
hơi nước [bộ phân của máy]; cáp điều khiển của máy, động cơ điện và động cơ; cơ cấu 
điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; bộ điều khiển thuỷ lực dùng cho máy, động 
cơ điện và động cơ; bộ điều khiển hơi dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; máy phát 
điện; thiết bị kéo rèm cửa thao tác bằng điện; xi lanh dùng cho máy móc; xi lanh dùng 
cho động cơ; máy tẩy nhờn; động cơ khởi động không dùng cho xe cộ; đai truyền của 
máy phát điện; chổi của máy phát điện; đinamô; bơm phụt; máy phát điện khẩn cấp; động 
cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; ống xả của động cơ điện và động cơ; đai truyền quạt 
gió dùng cho động cơ điên và động cơ; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; máy 
lọc; bộ lọc (bộ phận của máy móc hoặc động cơ); bộ biến đổi nhiên liệu dùng cho động 
cơ đốt trong; bộ tiết kiệm chất đốt dùng cho động cơ; máy sản xuất điện; bugi dùng cho 
động cơ diesel; tay máy công nghiệp; bộ trao đổi nhiệt (bộ phận của máy móc); thiết bị 
đốt cháy dùng cho động cơ đốt trong; magneto để đánh lửa; magneto để đánh lửa dùng 
cho động cơ; vòi phun dùng cho động cơ; cái tra dầu mỡ (bộ phận của máy móc); máy 
công cụ, máy bào rãnh; khuôn (bộ phận của máy); động cơ điện không dùng cho xe cộ 
mặt đất;  bộ giảm áp (bộ phận của máy móc); bộ điều chỉnh áp suất (bộ phận của máy 
móc); ròng rọc; ròng rọc (bộ phận của máy móc); bộ tản nhiệt (làm mát) cho động cơ và 
máy; bộ điều chỉnh (bộ phận của máy); người máy (máy móc); máy tách; pit tông của ống 
giảm xóc (bộ phận của máy móc); bộ giảm thanh cho động cơ và máy; bugi đánh lửa cho 
động cơ đốt trong; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; thiết bị tách hơi nước/dầu; bơm 
cao áp; bộ chuyển hướng không dùng cho xe cộ mặt đất; máy ép rác; máy nén ly tâm; 
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bơm chân không (máy móc); van (bộ phận của máy); hệ thống rửa xe cộ; bộ làm nóng 
nước (bộ phận của máy); cuộn dây cảm điện (bộ phận đánh lửa cho động cơ đốt trong); 
máy làm sạch không khí (máy móc); máy lọc không khí (máy móc); máy lọc dầu; máy 
lọc nhiên liệu (máy móc, không dùng cho xe cộ mặt đất); máy lắng cặn dầu (máy móc); 
ống vòi phun nhiên liệu (chi tiết của động cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất); thiết bị 
điều khiển phun dầu diesel bằng điện (máy móc, không dùng cho xe cộ mặt đất); khung 
điều chỉnh van nhiên liệu (bộ phận của máy móc, không dùng cho xe cộ mặt đất); van 
nước (bộ phận của máy); thiết bị làm nóng khí đầu vào (máy móc); máy bơm nhiên liệu 
(máy móc); cái bơm phun nhiên liệu (chi tiết của máy móc, không dùng cho xe cộ); máy 
điều tốc (máy móc); thiết bị tuần hoàn khí thải (máy móc); thiết bị tách khí thải bằng than 
hoạt tính (thiết bị kiểm soát khí thải, máy móc); thiết bị làm nóng hỗn hợp lạnh (máy 
móc); thiết bị kiểm soát kích nổ cho động cơ (máy móc); thiết bị làm mát (máy móc); 
máy thu thanh và thu hình (máy tách); thiết bị cho máy móc [người máy]; thiết bị kiểm 
soát khí xả; bệ máy; khối giá đỡ cho động cơ; dây điện cao áp cho bugi đánh lửa (bộ phận 
của máy móc); máy lọc hạt bụi cho động cơ diesel; giá đỡ vòi phun nhiên liệu (bộ phận 
của máy móc); máy phun áp lực (máy móc); hệ thống phun nhiên liệu sử dụng đường dẫn 
chung của động cơ diesel; mô đun tích hợp nhiên liệu - khí (bộ phận của động cơ, không 
dùng cho xe cộ mặt đất), hệ thống đường dẫn chung (bộ phận của máy móc); mô đun bơm 
nhiên liệu (bộ phận của máy móc); thiết bị bơm áp lực cao (máy móc); bộ giảm chấn 
xung động nhiên liệu (máy móc); hệ thống chống rò rỉ nhiên liệu có khả năng bay hơi; 
cam điều tiết van biến thiên (bộ phận của máy móc, không dùng cho xe cộ mặt đất); mạch 
nền hình lục giác thành mỏng (bộ phận của máy móc); hệ thống động cơ cảm ứng khí (bộ 
phận của máy móc, không dùng cho xe cộ mặt đất; thiết bị đóng cửa bằng điện; thiết bị 
bằng điện để mở cửa; thiết bị cắt bằng hồ quang điện; thiết bị hàn bằng hô quang điện; 
thiết bị hàn điện; bơm nhiên liệu tự điều chỉnh; điện cực dùng để hàn. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ 
dập [dụng cụ cầm tay]; đầu mỏ hàn hơi (khí) không dùng điện [dụng cụ cầm tay]; lưỡi cắt 
bằng nhiệt [dụng cụ cầm tay, không dùng điện, không phải là bộ phận của máy móc]. 

 
Nhóm 09: ắc quy điện; ắc quy điện dùng cho xe cộ; máy báo động bằng âm thanh; nhật 
xạ kế; dây anten; thiết bị báo động; ampe kế; bộ khuếch đại; thiết bị giải trí thích hợp với 
việc sử dụng với màn chiếu hoặc màn hình, ăng ten thu phát sóng vô tuyến; tấm che 
chống chói mắt, tấm chắn chống lóa mắt; thiết bị báo hiệu chống trộm; phần ứng [điện]; 
đầu đọc mã vạch, pin điện; pin điện dùng cho xe cộ; thiết bị sạc pin; chuông (thiết bị báo 
động); máy con ve; máy con ve điện; dây cáp điện; máy tính; máy quay video xách tay có 
kèm bộ phận ghi hình; tụ điện; thiết bị chuyển mạch di động [điện]; thiết bị sạc cho pin 
điện; chip [mạch tích hợp]; cuộn dây điện; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; cửa 
vận hành bằng đồng xu cho bãi đỗ xe hoặc nơi đỗ xe; bộ chuyển mạch điện; máy đọc đĩa 
compac; đĩa compac [thiết bị nghe-nhìn]; đĩa compac [bộ nhớ chỉ đọc]; la bàn chỉ hướng; 
chương trình trò chơi máy tính; bộ nhớ cho máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy tính 
điện tử; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; máy vi tính; tụ điện; dây dẫn điện; công tắc điện; Bảng điểu khiển [điện]; 
bộ chỉnh lưu dòng điện; thiết bị để xử lý dữ liệu; mật độ kế; bộ dò (máy rà); thiết bị chuẩn 
đoán, không cho mục đích y tế; màng chắn dùng cho các thiết bị khoa học; thiết bị đo 
khoảng cách; thiết bị ghi khoảng cách; bảng phân phối [điện], tủ phân phối [điện]; hệ 
thống điện cho việc điều khiển từ xa thao tác công nghiệp; thiết bị hàn điện; thiết bị điện 
động dùng để điều khiển từ xa tín hiệu; cuộn điện từ; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 
xuống; nhãn điện tử cho hàng hoá; thẻ từ đã được mã hóa; máy fax; thiết bị báo cháy; đèn 
chớp (tín hiệu phát sáng); tín hiệu báo sương mù, không phải đồ cháy nổ;  thiết bị đo 
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xăng; máy đo; điện cực lưới dùng cho pin; bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; thiết bị 
châm lửa từ xa dùng điện; thiết bị đánh lửa điện từ xa; cuộn cảm [điện]; thẻ mạch tích hợp 
(thẻ thông minh); mạch tích hợp; thiết bị liên lạc; giao diện dùng cho máy tính; thiết bị 
ion hoá, không dùng để xử lý không khí; máy tính xách tay; bộ điều chỉnh ánh sáng 
(điện); bộ hạn chế (điện); khoá điện; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị mã hoá từ tính; nam 
châm; dụng cụ toán học; thiết bị đo; thiết bị đo dùng điện; biển báo hiệu cơ học, đồng hồ 
đo; micrô; bộ vi xử lý; dụng cụ đo khoảng cách đã đi dùng cho phương tiện giao thông 
hay xe cộ; thiết bị giám sát dùng điện; màn hình [phần cứng máy tính]; thiết bị dẫn đường 
cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; dụng cụ hàng hải; máy đọc ký tự quang học; đĩa quang 
học; máy sinh khí ozon (thiết bị tạo ozon); đồng hồ đo thời gian đỗ xe, bộ xử lý [bộ xử lý 
trung tâm]; thiết bị chiếu hình; màn hình chiếu; mũ bảo hiểm; mặt nạ bảo hiểm; thiết bị 
rada; bộ thiết bị điện báo vô tuyến; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; rơle điện; thiết bị điều 
khiển từ xa; mặt nạ phòng độc để lọc không khí; tín hiệu giao thông loại phản quang hoặc 
cơ học; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh;  chất bán dẫn; bảng báo hiệu phản quang hoặc cơ 
học; thiết bị mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ, thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; pin 
mặt trời;  van điện từ [công tắc điện từ], bộ định vị bằng sóng âm; thiết bị báo động bằng 
âm thanh; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; dụng cụ đo độ cong bề mặt; thiết bị lái 
tự động dùng cho xe cộ; cầu dao điện; máy đo tốc độ góc; điện thoại; thiết bị chỉ báo 
nhiệt độ; thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục đích y tế; hệ thống phòng trộm chạy 
điện; máy điều nhiệt; máy điều nhiệt dùng cho xe cộ; đồng hồ chấm công (thiết bị ghi 
thời gian); thiết bị ghi thời gian; bóng bán dẫn điện tử; máy phát [viễn thông], biển cảnh 
báo hình tam giác dùng cho xe cộ bị hỏng; hộp đựng băng trò chơi video; bộ điều chỉnh 
điện áp dùng cho xe cộ; vôn kế; máy bộ đàm xách tay; đầu nối dây điện; tấm chắn để bảo 
vệ mặt dùng cho công nhân; bộ điều chỉnh điện áp; mạng đa lộ dùng dây dẫn đơn; máy đo 
nhiên liệu; máy đo nhiệt độ; thiết bị đo áp lực dầu; cụm khi cụ kết hợp với dụng cụ đo; 
đồng hồ tốc độ; máy phát hiện rò rỉ halogen; bộ cảm biến chân không, cảm biến o xy; bộ 
cảm biến vị trí; bộ cảm biến nhiệt độ khí đầu vào; bộ cảm biến nhiệt độ khí đầu vào; bộ 
cảm biến kích nổ; bộ cảm biến vị trí tay quay, bộ cảm biến nhiệt độ khí thải; bộ cảm biến 
hỗn hợp cháy nghèo; bộ cảm biến nhiệt độ môi trường xung quanh, bộ cảm biến giàn bay 
hơi; bộ cảm biến kiểm soát độ cao; bộ cảm biến định hướng lái; bộ cảm biến áp điện; bộ 
cảm biến tốc độ bánh xe; dụng cụ đo gia tốc; bộ cảm biến trục sau; bộ cảm biến vụ tai 
nạn; bộ cảm biến an toàn; bộ cảm biến siêu âm; bộ cảm biến tốc độ; cảm biến từ trường; 
bộ cảm biến mưa; thiết bị điều khiển điện tử; máy tính kiểm soát khí thải; thiết bị đọc mã 
vạch cầm tay; thiết bị xác định vị trí làm việc trong nhà máy tự động hóa (thiết bị truyền 
và xử lý dữ liệu); bộ điều khiển điện dùng cho máy chế tạo và robot; thiết bị kiểm tra vân 
tay; thiết bị nhận dạng tiếng nói; bộ điều khiển có thể lập trình; thẻ nhận diện không tiếp 
xúc; thiết bị nhận diện bằng tần số sóng vi ba, sóng vô tuyến; đĩa từ; đĩa từ quang học; 
đèn chân không; bộ khuếch đại cho điều hòa không khí; máy tính dùng cho điều hòa 
không khí tự động; bảng điều khiển của điều hòa không khí; bình ắc quy di động; bộ khởi 
điện từ (thiết bị đilện), thiết bị lái tự động cho xe cộ; thiết bị khóa cửa bằng điện; thiết bị 
cảnh báo phát hiện các vật ở dưới nước; thiết bị khóa điều khiển từ xa; thiết bị điều khiển 
ánh sáng; đèn nhấp nháy và bộ điều khiển điện, điện tử của nó; thiết bị điều khiển định 
thời; đèn nhấp nháy có mạch tích hợp cho tín hiệu xe cộ; ăng ten cột mốc quang học, thiết 
bị truyền thông dữ liệu cho hệ thống thu phí điện tử qua cầu/ đường; máy chủ di động 
dùng cho hệ thống thu phí điện tử qua cầu/đường; mô đun truyền thông dữ liệu; thiết bị 
truyền thông vệ tinh; thiết bị kiểm tra lượng pin còn lại; dòng pin điện cảm biến; bộ cảm 
biến áp lực; bộ cảm biến xác định vị trí cam của các thiết bị điện; bộ cảm biến tỷ lệ không 
khí-nhiên liệu; bộ cảm biến áp lực khí thải, bộ cảm biến nhiệt độ bên trong xe cộ; bộ cảm 
biến phát hiện nhiệt độ phân bổ; bộ cảm biến năng lượng mặt trời; bộ cảm biến độ ẩm; bộ 
cảm biến thiết bị phát hiện các vật ở dưới nước (cảm biến điểm góc), bộ cảm biến thiết bị 
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phát hiện các vật ở dưới nước (cảm biến lớp nền), bộ cảm biến năng lượng mặt trời và lúc 
bình minh; bộ cảm biến ra đa sóng milimet; bộ cảm biến ra đa laze; bộ cảm biến vệ tinh 
điện bơm căng túi khí; dụng cụ đo gia tốc dùng cho hệ thống túi khí; bộ cảm biến vệ tinh 
cơ học bơm căng túi khí; bộ cảm biến nhận diện hành khách; bộ cảm biến áp lực dầu 
phanh; bộ cảm biến quán tính cho việc điều khiển độ ổn định điện từ; bộ cảm biến gia tốc; 
bộ cảm biến mức nhiên liệu; cảm biến áp lực ga đường ống; cảm biến áp lực bể chứa 
nhiên liệu; cảm biến áp lực đường sắt công cộng; thiết bị điều khiển điện tử dẫn động vòi 
phun; thiết bị điều khiển điện tử dùng để phun nhiên liệu; thiết bị điều khiển đánh lửa 
điện; thiết bị chiếu hình; máy quay an ninh; hệ thống an ninh; thẻ nhận dạng cho hệ thống 
ra/vào phòng; thẻ nhận dạng cho hệ thống thanh toán; bộ biến đổi nâng cáo áp suất của 
pin; giá thu sóng vô tuyến; bộ điều khiển quạt tản nhiệt; đầu nối cuối điện di động. 

 
Nhóm 10: Huyết áp kế; máy ghi điện tim; thiết bị và dụng cụ y tế; máy đo huyết áp; thiết 
bị xét nghiệm cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 11: Máy điều hoà không khí cho xe cộ; thiết bị điều hoà không khí; hệ thống điều 
hoà không khí; thiết bị khử mùi không khí; máy sấy khô không khí; thiết bị lọc không 
khí; thiết bị và máy làm sạch không khí; bộ đèn chống làm loá mắt cho ô tô [phụ kiện của 
đèn]; đèn ô tô [chiếu sáng]; đèn dùng cho xe đạp; thùng chứa hàng có gắn thiết bị làm 
lạnh, hệ thống và máy làm lạnh; đèn dùng cho xe cộ; hệ thống làm tan băng dùng cho xe 
cộ; thiết bị để khẻ mùi không dùng cho người; thiết bị để tẩy uế (khử trùng); thiết bị sấy; 
hệ thống và thiết bị sấy khô; thiết bị làm bay hơi; quạt gió [điều hoà không khí]; quạt điện 
dùng cho cá nhân, quạt [bộ phận của hệ thống điều hoà không khí]; thiết bị cấp nhiệt cho 
nồi hơi đốt nóng; bình lọc nước uống; bộ lọc [phụ tùng của trang thiết bị công nghiệp 
hoặc gia dụng]; đèn chiếu sáng; máy ướp lạnh; thiết bị tích nhiệt; bộ trao đổi nhiệt [không 
phải là bộ phận của máy móc); bơm nhiệt; thiết bị sưởi dùng cho xe cộ; thiết bị sưởi ấm; 
thiết bị sưởi ấm, chạy điện, thiết bị sưởi ấm để chống đóng băng cửa kính dùng cho xe cộ; 
thiết bị gia nhiệt; hệ thống sưởi ấm; thiết bị thổi khí nóng; tủ ướp lạnh; thiết bị ion hoá 
dùng để xử lý không khí; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng 
dùng cho xe cộ; nắp của bộ tản nhiệt; bộ tản nhiệt [sưởi ấm, đốt nóng]; thiết bị và máy 
làm lạnh; ngăn làm lạnh; thùng chứa làm lạnh; tủ lạnh; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi 
ấm, đốt nóng] ; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không khí]; thiết bị thông gió 
[điều hoà không khí], dùng cho xe cộ; thiết bị sấy khô cho đồ phế thải; thiết bị và máy 
phục hồi và hoàn nhiệt để làm lạnh; bồn chứa dự phòng dùng làm mát cho động cơ; 
môđun làm lạnh động cơ phía trước; thiết bị làm lạnh động cơ phụ của động cơ; thiết bị 
làm nguội khí đầu vào cho động cơ; buồng làm lạnh công suất lớn; thiết bị làm lạnh 
nguồn bán dẫn nhiệt; máy điều hòa không khí cho các thiết bị di động cơ sở; thiết bị làm 
lạnh cục bộ; thiết bị làm nóng khí đầu vào; thiết bị làm nóng khí lạnh; quạt điện dùng để 
phân tán hương thơm vào không khí; máy sấy khô đồ giặt dùng điện; quạt thông gió; bộ 
ngưng tụ khí dùng cho máy điều hòa không khí; thiết bị bay hơi cho máy điều hòa không 
khí; thiết bị thu cho máy điều hòa; lõi làm nóng dùng cho xe cộ. 

 
Nhóm 12: Túi khí [thiết bị an toàn cho ô tô]; thiết bị chống lóa dùng cho xe cộ (không 
phải là bộ đèn); chuông chống trộm dùng cho xe cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; 
săm lốp ô tô; xe đạp; lót phanh cho xe cộ; xéc manh cho xe cộ; má phanh cho xe cộ; 
phanh cho xe cộ; khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; thiết bị chỉ hướng cho xe đạp; tín 
hiệu điều hướng cho xe cộ [hệ thống đèn vành gắn hai bên xe phát tín hiệu rẽ phải hay rẽ 
trái]; động cơ dẫn động cho phương tiện giao thông trên bộ; xe cộ chạy bằng điện; động 
cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp 
truyền động bánh răng cho phương tiện giao thông trên bộ; còi cho xe cộ; hệ thống thủy 
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lực cho xe cộ; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho xe đạp; động 
cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; gương chiếu hậu; cơ cấu giảm tốc cho xe cộ 
mặt đất; xe đông lạnh; xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; đèn báo hiệu lùi 
cho xe cộ; thắt lưng bảo hiểm dùng cho ghế ngồi xe cộ; xe scutơ [xe cộ]; giảm sóc treo 
cho xe cộ; bộ chuyển hướng cho xe cộ mặt đất; động cơ máy kéo; xích truyền động cho 
xe cộ mặt đất; trục truyền động cho xe cộ mặt đất; cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; 
tua bin cho xe cộ mặt đất; ghế ngồi cho xe cộ; bánh xe cộ; xe cộ cho việc đi lại trên mặt 
đất, trên không, dưới đất hoặc đường ray; cửa kính cho xe cộ; cần gạt nước ở kính chắn 
gió xe cộ; kính chắn gió xe cộ; hệ thống phanh chống bó cứng dùng cho xe cộ; hệ thống 
điều khiển phanh cho xe cộ; thiết bị điều khiển cho thắt lưng bảo hiểm dùng cho ghế ngồi 
xe cộ (bộ căng đai thắt lưng bảo hiểm); thiết bị điều khiển tốc độ cho xe cộ; mô tơ gạt 
nước cửa kính trên xe cộ, bộ điều chỉnh cửa sổ cho xe cộ mặt đất; động cơ quạt gió cho 
phương tiện đi lại trên bộ; thiết bị làm sạch đèn pha xe cộ; thiết bị kiểm soát khả năng 
bám đất của lốp xe, bánh xe; thiết bị làm sach kính chắn gió cho xe cộ; mô đun bàn đạp 
gia tốc (chân ga dùng cho xe cộ); thiết bị châm lửa để hút xì gà trên xe ô tô. 

 
Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; đồng hồ; đồng hồ bấm giờ; đồng hồ đeo tay; 
đồng hồ điện tử. 

 
Nhóm 16: Sách; vật liệu gói có các bọt khí làm bằng chất dẻo [dùng để bọc hoặc đóng 
gói]; lịch; ca ta lô; bản đồ địa lý; sổ tay hướng dẫn; tạp chí [định kỳ]; tạp chí xuất bản 
định kỳ; ảnh chụp; sơ đồ, bản đồ, bản vẽ; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; tờ quảng cáo; 
thiết bị sao chép (thiết bị văn phòng). 

 

Nhóm 17: Nắp van bằng cao su; ống dẫn thích hợp cho khí nén không bằng kim loại; vòi 
nối cho bộ tản nhiệt của xe cộ; chất điện môi [cách điện]; vật liệu lọc (dạng bọt chất dẻo 
hoặc màng chất dẻo bán thành phẩm); ống mềm không bằng kim loại; chất cách điện, 
nhiệt; ống dẫn mềm, không bằng kim loại. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; chống gỉ cho xe cộ; lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; sửa chữa đồng hồ; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa 
phần cứng máy tính; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm 
lạnh; lắp đặt và sửa chữa hệ thống sưởi ấm; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch 
vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy và thiết bị 
văn phòng; sửa chữa máy chụp ảnh; sửa chữa bơm; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư 
hỏng một phẩn hoặc hoàn toàn; thông tin về lĩnh vực sửa chữa; lắp đặt và sửa chữa máy 
điện thoại; làm sạch xe cộ; bôi trơn xe cộ [tra dầu mỡ]; bảo dưỡng xe cộ, đánh bóng xe 
cộ; sửa chữa xe cộ; trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; rửa xe cộ; sửa chữa 
bảo trì máy phát điện; sửa chữa bảo dưỡng động cơ điện; sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị 
và máy phân phối và điều khiển điện; sửa chữa và bảo dưỡng máy và dụng cụ đo lường và 
thử nghiệm. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; cho thuê máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư vấn trong 
lĩnh vực phần cứng máy tính; dịch vụ ứng dựng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây 
dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa 
chất; thiết kế công nghiệp; bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; 
nghiên cứu về cơ khí; thông tin khí tượng; nghiên cứu vật lý; nghiên cứu dự án kỹ thuật; 
cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu và triển khai [cho người khác]; nghiên 
cứu kỹ thuật; dự báo thời tiết. 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, phần mềm máy tính quản lý cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực 

an ninh mạng mật mã và an ninh dữ liệu; phần mềm máy tính để sát nhập chuỗi thông tin 
và dữ liệu giữa các mạng máy tính; phần mềm máy tính để tự động hóa quá trình giải mã 
nhận dạng trên cơ sở dữ liệu hiện có liên quan đến việc phát hành và quản lý các chứng 
chỉ số sử dụng cho giải mã hoặc mã hóa các liên lạc kỹ thuật số, hoặc thẩm định các chữ 
ký điện tử trong các giao dịch và liên lạc điện tử qua mạng Internet và các mạng máy tính 
khác; phần mềm máy tính, cụ thể là: phần mềm mật hóa để bảo vệ sự chuyển phát của các 
thông tin kỹ thuật số, cụ thể là, các thông tin bí mật, thông tin tài chính và thông tin thẻ 
tín dụng qua Internet, cũng như thông qua các phương tiện liên lạc khác giữa các thiết bị 
vi tính; phần mềm máy tính dùng để kết nối các dịch vụ an ninh được quản lý cụ thể là: 
dịch vụ cơ cở hạ tầng quan trọng của công cộng (PKI), phần mềm và dịch vụ phát hành 
xác nhận, quản lý các chứng chỉ kỹ thuật số và tích hợp phần mềm của công ty với mạng 
liên lạc hiện có; phần mềm máy tính dùng để phân tích và báo cáo về các dữ liệu ghi chép 
của tường lửa; phần mềm máy tính dùng để phát hiện, cản trở và ngăn chặn phần mềm ác 
tính và các mối đe dọa khác cho phần mềm và phần cứng máy tính; phần mềm máy tính 
để mật hóa và xác nhận dữ liệu phần mềm máy tính để mật hóa, phần mềm máy tính mật 
hóa và giải mã các tập tin số bao gồm các định dạng tiếng hình, văn bản, nhị phân, hình 
ảnh đứng, biểu đồ và đa phương tiện; phần mềm máy tính dùng trong an ninh nhận dạng; 
phần mềm máy tính dùng quản lý giải mã và nhận dạng trong an ninh thông tin; phần 
mềm máy tính dùng để truy cập các thông tin kỹ thuật và dữ liệu số; phần mềm máy tính 
dò tìm gian lận trong nhận dạng; phần mềm và phần sụn máy tính dùng trong quản lý, 
truyền phát và lưu giữ dữ liệu và thông tin; phần mềm dùng cho các máy tính trong mạng 
lưới; phần mềm máy tính dùng trong điều hành thư điện tử, phần mềm máy tính để giám 
sát các máy tính vì mục đích an ninh, phần mềm máy tính dùng với máy chủ dùng để điều 
khiển và quản lý các ứng dụng máy chủ; phần mềm máy tính dùng để truy cập dữ liệu ấn 
phẩm điện tử có thể tải về dưới dạng sách trắng, các bài báo, sách chỉ dẫn tài liệu kỹ thuật 
trong các lĩnh vực phần cứng và phần mềm máy tính, điện tử viễn thông đồ điện dân dụng 
và công nghệ thông tin; phần mềm máy tính dùng cho tìm kiếm lỗ hổng của hệ thống và 
các trang web, phần mềm máy tính dùng để phát hiện phần mềm ác tính. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ khách hàng, cụ thể là xử lý các sự cố phần 
mềm của máy tính, các dịch vụ phát triển, thiết kế, thực hiện trong lĩnh vực an ninh, truy 
cập, cấp quyền, giải mã xác thực: và các hệ thống nhận dạng cho máy tính và mạng máy 
tính, cụ thể là cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ phân tích hệ thống máy tính trong các 
lĩnh vực an ninh, truy cập, cấp quyền, giải mã xác thực; và các hệ thống nhận dạng cho 
máy tính và mạng máy tính; dịch vụ phát hành và quản lý chứng chỉ kỹ thuật số để xác 
thực hay mã hóa một liên lạc kỹ thuật số, hoặc chứng thực chữ ký điện tử trong giao dịch 
hoặc giao tiếp điện tử, qua mạng Internet và mạng máy tính khác và cung cấp các hỗ trợ 
kỹ thuật và hỗ trợ khách hàng liên quan, dịch vụ tạo lập và thực hiện thủ tục và thực tiễn 
cho việc phát hành và quản lý chứng chỉ kỹ thuật số; các dịch vụ liên quan đến máy tính, 
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cụ thể là, dịch vụ bảo vệ mạng máy tính và Internet đã được quản lý; cụ thể là, xác minh, 
chứng thực, phân phối và quản lý hạ tầng khoá công khai (PKI); phát hành, xác minh và 
quản lý chứng chỉ kỹ thuật số, và tích hợp phần mềm doanh nghiệp; dịch vụ máy tính, cụ 
thể là, cung cấp công cụ tìm kiếm để có thu thập dữ liệu trên mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến mạng máy tính và mạng máy tính nội bộ, dịch vụ bảo mật 
cho mạng máy tính và các mạng máy tính nội bộ như là cài đặt chương trình bảo mật cho 
máy tính và thiết kế các chương trình bảo mật cho máy tính theo yêu cầu của khách hàng; 
tích hợp phần mềm doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn máy tính trong lĩnh vực an ninh tích hợp; 
an ninh mạng; kiến trúc mạng, công nghệ mã hóa, và bảo mật máy tính, dịch vụ xác minh 
an ninh cho tường lửa mạng máy tính, máy chủ và thiết bị mạng khác từ các truy cập trái 
phép, cụ thể là phân tích mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu và lỗ hổng trong mạng 
máy tính nội bộ; trưng dụng lưu trữ dữ liệu; ứng dụng tìm; diệt và loại bỏ vi rút, sâu ăn dữ 
liệu, vi rút chú ngựa thành Troa, phần mềm quảng cáo làm xúc tác cho vi rút; phần mềm 
theo dõi máy tính và các phần mềm ác tính khác; dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ diệt 
vi rút và các mối đe dọa máy tính; thiết kế; thực hiện phần mềm và các giải pháp kĩ thuật 
với mục đích bảo vệ chống lại việc giả mạo, quấy rối và lệch thương, và đảm bảo tính 
toàn vẹn của các trang web chính thống; dịch vụ cung cấp các dịch vụ ứng dụng, cụ thể là, 
cung cấp phần mềm trực tuyến và không thể tải về để kiểm tra an ninh máy tính trong các 
lĩnh vực an ninh máy tính và mạng Internet; phần mềm được dùng như dịch vụ rà quét 
mạng và các trang web để tìm kiếm và xác minh các lỗ hổng và phần mềm ác tính; dịch 
vụ chứng thực, phát hành và xác nhận tính hợp lệ các chứng chỉ số; dịch vụ kiểm tra nhận 
dạng, cụ thể là cung cấp dịch vụ xác thực thông tin nhận diện doanh nghiệp; dịch vụ an 
ninh máy tính dưới dạng cung cấp Internet an toàn, cụ thể là bảo đảm an ninh máy tính và 
quản lý khóa số và chứng chỉ số; cung cấp dịch vụ xác thực cho người sử dụng trong giao 
dịch thương mại điện tử; cung cấp sự xác thực nhận dạng; dịch vụ điều tra thông tin cá 
nhân phục vụ cho việc xác thực nhận dạng; dịch vụ phát hành và quản lý chứng chỉ kỹ 
thuật số để xác thực hiện mã hóa một liên lạc kỹ thuật số, hoặc chứng thực chữ ký kỹ 
thuật số trong giao dịch hoặc giao tiếp điện tử, qua mạng Internet và mạng máy tính khác; 
các dịch vụ máy tính liên quan cụ thể là dịch vụ quản lý mạng máy tính và an ninh 
Internet, cụ thể là xác minh, chứng thực; phân phốí và quản lý hạ tầng khoá công khai 
(PKI) phát hành, xác minh và quản lý chứng chỉ kỹ thuật số. 

 
 

(210) 4-2012-05656 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.3.1; 24.13.1; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Hiệp Lực  

(VN) 
88 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Bông thấm nước dùng cho mục đích y tế; bông khử trùng; băng vệ sinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bông thấm nước dùng cho mục đích y tế, bông khử trùng, băng vệ 
sinh.  
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(210) 4-2012-05657 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.04.2013 

(591) Vàng, đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Cẩm 

Châu  (VN) 
133 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kem bánh ngọt.  
 
 

(210) 4-2012-08674 (220) 02.05.2012 
  (441) 25.04.2013 
(300) JP2012-024447 29.03.2012 JP 

(531) 26.1.2 
(731) SAN NOPCO LTD.  (JP) 

11, Ikkyo Nomoto-cho, Higashiyama-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto 605-0095, Japan  

(540) 
 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa chất dùng cho mục đích khoa học, không dùng trong y tế hoặc 
thú y; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng cho nghề rừng [lâm nghiệp], trừ chất diệt 
nấm, diệt cỏ dại, diệt cỏ thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong công 
nghiệp, chất hoạt động bề mặt; chất phân tán; chất chống gỉ, chất khử bọt; chất nhũ tương; 
hóa chất dùng để bôi trơn khuôn; chất tháo khuôn đúc; hóa chất làm đặc, chất điều hòa độ 
nhớt đàn hồi; hóa chất dùng để đóng rắn bằng chiếu xạ; chất dính dùng cho vật liệu băng 
bó phẫu thuật; chất dính để dán quảng cảo; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; 
chất dính dùng cho giấy dán tường; chất dính dùng dùng cho gạch lát tường; chất dính 
đóng rắn bằng tia cực tím, chất dẻo chưa chế biến. 

 

Nhóm 02: Chất màu; sơn, mực in (không bao gồm mực máy rônêô); sơn đóng rắn bằng 
chiếu xạ, mực in đóng rắn bằng chiếu xạ (không bao gồm mực máy rônêô).  

 
 

(210) 4-2012-08676 (220) 02.05.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 4.3.3; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, vàng kim. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bánh kẹo thực 
phẩm Tích Sỹ Giai  (VN) 
Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh 
Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh biscuit, bánh gạo.  
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(210) 4-2012-08693 (220) 02.05.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 1.15.5; A3.7.24; 3.7.19 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Hong, Sang UK  (KR) 

104-1503, Sungwon santevill, 719 
Sindaebang-dong, Dongjak-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính về phi tiêu, chương trình máy tính ghi sẵn về phi tiêu, 
chương  trình trò chơi máy tính về phi tiêu.  

 

Nhóm 28: Phi tiêu (dụng cụ trò chơi hoặc thể thao); thảm đặt phi tiêu; hộp đựng phi tiêu; 
trục của phi tiêu; đích ném phi tiêu; mũi nhọn của phi tiêu; thân của phi tiêu; thiết bị chơi 
trò chơi phi tiêu không dùng với màn hình hiển thị ngoài hoặc màn hình vô tuyến; thiết bị 
chơi trò chơi phi tiêu trên máy tính xách tay [không dùng cho máy thu hình]; thiết bị giải 
trí về phi tiêu phù hợp cho sử dụng với màn hình hiển thị ngoài hoặc màn hình, thiết bị 
giải trí về phi tiêu chỉ thích hợp cho sử dụng với máy thu hình. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến cho các trò chơi liên quan đến phi tiêu. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài trợ cho các trò chơi liên quan đến phi tiêu. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí cụ thể là: đánh bạc liên quan đến trò chơi phi tiêu; 
cung cấp dịch vụ giải trí trong nhà có mái vòm liên quan đến trò chơi phi tiêu; cung cấp 
thông tin trò chơi liên quan đến phi tiêu; tổ chức cuộc thi liên quan tới phi tiêu; dịch vụ 
xúc tiến và tài trợ cho các trò chơi liên quan đến phi tiêu (dịch vụ giải trí); dịch vụ trò chơi 
trực tuyến được cung cấp từ mạng máy tính liên quan đến phi tiêu. 

 
 

(210) 4-2012-08694 (220) 02.05.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A3.7.24; 3.7.19; A26.11.12; 1.15.5 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Hong, Sang UK  (KR) 

104-1503, Sungwon santevill, 719 
Sindaebang-dong, Dongjak-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính về phi tiêu, chương trình máy tính ghi sẵn về phi tiêu, 
chương trình trò chơi máy tính về phi tiêu.  

 

Nhóm 28: Thiết bị giải trí về phi tiêu phù hợp cho sử dụng với màn hình hiển thị ngoài 
hoặc màn hình, thiết bị giải trí về phi tiêu chỉ thích hợp cho sử dụng với máy thu hình; phi 
tiêu (dụng cụ trò chơi hoặc thể thao); thảm đặt phi tiêu; hộp đựng phi tiêu; trục của phi 
tiêu; đích ném phi tiêu; mũi nhọn của phi tiêu; thân của phi tiêu; thiết bị chơi trò chơi phi 
tiêu không dùng với màn hình hiển thị ngoài hoặc màn hình vô tuyến; thiết bị chơi trò 
chơi phi tiêu trên máy tính xách tay [không dùng cho máy thu hình].  
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Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến cho các trò chơi liên quan đến phi tiêu. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài trợ cho các trò chơi liên quan đến phi tiêu. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí cụ thể là: đánh bạc liên quan đến trò chơi phi tiêu; 
cung cấp dịch vụ giải trí trong nhà có mái vòm liên quan đến trò chơi phi tiêu; cung cấp 
thông tin trò chơi liên quan đến phi tiêu; tổ chức cuộc thi liên quan tới phi tiêu; dịch vụ 
xúc tiến và tài trợ cho các trò chơi liên quan đến phi tiêu (dịch vụ giải trí); dịch vụ trò chơi 
trực tuyến được cung cấp từ mạng máy tính liên quan đến phi tiêu.  

 
 

(210) 4-2012-08735 (220) 02.05.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) SBE Hotel Licensing, LLC   (US) 
8000 Beverly Boulevard, Los Angeles, 
CA 90048, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán bar; dịch vụ cung cấp đồ uống cốc-tai tại phòng chờ; dịch vụ nhà 
hàng, tiệc chiêu đãi và dịch vụ tiệc chiêu đãi; dịch vụ quán ăn bistro; dịch vụ cung cấp đồ 
uống cà phê (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ căng tin, dịch vụ quán ăn nhanh; dịch vụ quán bar rượu; dịch vụ quán bán đồ ăn 
mang đi, dịch vụ cung cấp đồ ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực 
phẩm, đồ uống và đồ ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nấu ăn; dịch vụ chuẩn bị thực 
phẩm (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch 
vụ khách sạn cho khách hàng ưa thích; đặt phòng khách sạn; cung cấp chỗ ở và đồ ăn 
uống; chuẩn bị đồ ăn, đồ uống, bữa ăn và giải khát; dịch vụ đại lý đặt phòng khách sạn và 
tìm phòng khách sạn cho người tổ chức du lịch, khách du lịch và người đi du lịch; dịch vụ 
đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ đại lý du lịch đặt phòng khách sạn và chỗ ở; chuẩn bị thực 
phẩm, đồ uống, đồ ăn và phục vụ cho các tiệc cưới; sắp xếp hội trường cho tiệc cưới; dịch 
vụ chăm sóc trẻ em và phòng chơi cho trẻ em; dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ khách sạn cho 
khách hàng (cung cấp phòng ở, đồ ăn và đồ uống); cung cấp thiết bị cho hội nghị, triển 
lãm và hội thảo [trừ thiết bị âm thanh và hình ảnh]; cho thuê và đặt phòng ở và phòng họp; 
cho thuê ghế làm, khăn trải bàn, đồ thủy tinh; đặt phòng khách sạn và bữa ăn; dịch vụ khu 
nghỉ dưỡng resort; dịch vụ đặt trước và cung cấp khách sạn và chỗ ở tạm thời và nhà hàng; 
dịch vụ đặt phòng cho khách sạn; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và dịch vụ tư vấn liên 
quan đến các dịch vụ nói trên.  

 
 

(210) 4-2012-11715 (220) 04.06.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SEN  (VN) 
108/918B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Dưa bao tử đóng lọ, hộp; cà chua đóng lọ, hộp; dứa đóng lọ, hộp; dưa và cà 
chua đóng lọ, hộp. 
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(210) 4-2012-11716 (220) 04.06.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SEN   (VN) 
108/918B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Dưa bao tử đóng lọ, hộp; cà chua đóng lọ, hộp; dứa đóng lọ, hộp; dưa và cà 
chua đóng lọ, hộp. 

 
 

(210) 4-2012-13023 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A2.1.23; A2.3.23; 5.1.19; A2.1.16; 
A2.3.16; 26.13.1 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

   
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước xúc miệng không chứa thuốc.  
 

Nhóm 05: Nước xúc miệng chứa thuốc. 
 
 

(210) 4-2012-13158 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Vận Đỏ  
(VN) 
2CP - 15 Sky Garden, đô thị Phú Mỹ 
Hưng Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Mứt ướt, mứt quả.  
 

Nhóm 30: Chè (trà), gạo, bột sắn.  
 

Nhóm 31: Hạt điều tươi; động vật sống.  
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống).  
 
 

(210) 4-2012-13159 (220) 19.06.2012 
 (441) 25.04.2013 

(531) 26.5.1; 3.9.16; 5.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Vận Đỏ  
(VN) 
2CP- 15 Sky Garden, đô thị Phú Mỹ 
Hưng Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Mứt ướt, mứt quả. 
 

Nhóm 30: Chè (trà), gạo, bột sắn.  
 

Nhóm 31: Hạt điều tươi; động vật sống.  
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống).  
 
 

(210) 4-2012-13977 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 26.15.15; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xám nhạt, xanh biển nhạt, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Medson  (VN) 
Lầu 5 Crescent Plaza, 105 Tôn Dật Tiên, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, hàng gốm, sứ, thủy 

tinh, giường tủ, bàn, ghế, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, đồ mỹ kim, đồ dùng nội thất tương 
tự và đồ dùng gia đình khác, thuốc và các dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, sữa 
và các sản phẩm về sữa và thực phẩm chức năng, đồ uống; dịch vụ quảng cáo; tư vấn quản 
lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức giới thiệu và xúc tiến 
thương mại; đấu giá. 

 
Nhóm 36: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 39: Vận tải; du lịch.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  

 
 

(210) 4-2012-14320 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.5.20; 26.13.1 
(591) Đen, xám. 
(731) HUMAN ELECTRONICS CO., LTD  

(KR) 
273-6, Oseon-dong, Gwangsan-gu, 
Gwangju, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 10: Giấy dùng trong y tế; vòm hỗ trợ cho ủng và giầy; vật dụng đỡ cho bàn chân 

bẹt; giầy chỉnh hình, đế chỉnh hình; máy đo khung xương chậu (dùng cho mục đích y tế); 
dụng cụ chỉnh hình xương sống; dụng cụ y khoa. 
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Nhóm 25: Miếng lót bên trong giày (thường là dính luôn vào giày); gót giầy; đế giầy; 
giầy; giầy thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-14321 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) HUMAN ELECTRONICS CO., LTD  

(KR) 
273-6, Oseon-dong, Gwangsan-gu, 
Gwangju, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 10: Giấy dùng trong y tế; vòm hỗ trợ cho ủng và giầy; vật đỡ cho bàn chân bẹt; 

giầy chỉnh hình, đế chỉnh hình; máy đo khung xương chậu (dùng cho mục đích y tế); 
dụng cụ chỉnh hình xương sống; dụng cụ y khoa.  

 
Nhóm 25: Miếng lót bên trong giày (thường là dính luôn vào giày); gót giầy; đế giầy; 
giầy; giầy thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-14554 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.3.13; 26.1.1; 25.3.1 
(591) Hồng tím, xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DUA DUA  (VN) 
Số 28, 127/56 Hào Nam, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn (tất cả không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, 

quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, mứt quả; trứng, sữa 
và các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột 
và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh kẹo, kem ăn; mật ong, nước mật đường; 
men bột nở; muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động 
vật, mạch nha. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2012-14770 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

 
(731) SIMONE ROCHA   (IE) 

43 Leeson Park, Dublin 6, Ireland  
 
(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, kéo, dao, dĩa, thìa, kéo dùng 

trong nhà bếp.  
 

Nhóm 09: Mắt kính; kính đeo mắt (quang học); hộp đựng kính đeo mắt; dây xích của 
kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; giá dùng để kính đeo mắt; thấu kính dùng cho kính đeo 
mắt; kính đeo mắt dùng trong hoạt động thể thao; kính râm; hộp đựng kính râm; dây nhỏ 
đeo kính mắt.  

 
Nhóm 14: Đồ nữ trang và giả nữ trang; đá quý; vòng đeo tay (đồ trang sức); dây chuyền 
(đồ trang sức); kim cương; hoa tai; nhẫn; chuỗi hạt (đồ trang sức); tượng bằng kim loại 
quý; đồ trang sức bằng hổ phách màu vàng; đồ trang sức bằng đá quý nhân tạo; đồng hồ 
và dụng cụ đo thời gian.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; gương soi; khung ảnh; sản phẩm (không thuộc nhóm khác) 
bằng gỗ, lie, sậy, lau, liễu gai, sừng, xương, ngà voi, phiến sừng ở hàm cá voi, vỏ sò, hổ 
phách, xà cừ, đất sét trắng và thế phẩm của các vật liệu này hoặc làm bằng chất dẻo cụ thể 
là: rổ (không bằng kim loại); thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; 
chùm chuông gió (trang trí); hòm mây (để đựng thức ăn); tác phẩm nghệ thuật làm bằng 
gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; mành tre; nôi có mui bằng mây đan; thùng chứa nhiên 
liệu lỏng, không bằng kim loại; móc rèm; thanh treo rèm; con lăn cho rèm cửa; giá treo 
mũ.  

 
Nhóm 21: Đồ thủy tinh (đồ chứa đựng dùng trong gia đình hoặc nhà bếp); đồ pha lê (đồ 
chứa đựng dùng trong gia đình hoặc nhà bếp); đồ trang trí bằng pha lê; đồ chứa đựng bằng 
sứ; đồ chứa đựng bằng đất nung; đồ sứ (đồ chứa đựng dùng trong gia đình hoặc nhà bếp); 
đồ gốm- (dùng cho mục đích gia dụng); đồ gốm để chứa đựng; bát đã bằng sành; bộ bát 
đã, bộ? ăn (không gồm dao, dĩa và thìa); sản phẩm bằng pha lê (đồ chứa đựng), lót cốc 
(không bằng giấy và không phải là khăn ăn); vật dụng giữ khăn ăn; tượng, tượng nhỏ và 
bức tường nhỏ bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, 
đất) nung hoặc thủy tinh; dụng cụ cắt bánh quy; lọ đựng bánh quy.  

 
Nhóm 25: Trang phục gồm: quần áo, đồ đi chân, đồ đội dầu, thắt lưng, khăn quàng cổ.  

 
 

(210) 4-2012-14771 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) PROBE COSMETICS CO., LTD.   (KR) 
58-7 Songpa-dong, Songpa-ku, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm 

để chăm sóc da; xà phòng; nước thơm để xức sau khi tắm; kem mỹ phẩm; dầu dưỡng tóc; 
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mát-ca-ra (thuốc bôi lông mi mắt); dầu gội đầu; dầu chống nắng (mỹ phẩm); gel dùng để 
mát-xa (không dùng cho mục đích y tế); dầu mát-xa (không dùng cho mục đích y tế); 
kem nền (mỹ phẩm); son môi; phấn má; phấn mắt; bút chì kẻ lông mày; chế phẩm hóa 
trang; chế phẩm tẩy trang. 

 
 

(210) 4-2012-15800 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng, vàng cam. 
(731) SCA Hygiene Malaysia Sdn 

Bhd   (MY) 
No. 3 Jalan Gicing Hulu 28/33, HICOM 
Industrial Estate Sector C, 40400 Shah 
Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc và chăm sóc cho cá nhân dùng cho 

mục đích mỹ phẩm, cụ thể là: kem rửa, kem rửa dạng bọt, kem làm sạch, chất dưỡng ẩm, 
nước thơm xức da; kem bảo vệ da, kem thoa chứa kẽm, xà phòng dạng lỏng, dầu chăm 
sóc da, dầu tắm, dầu gội đầu, dầu xả tóc và keo bọt vuốt tóc, bông mềm, que tăm bông, 
khăn giấy tẩm nước thơm mỹ phẩm và nước xức để vệ sinh da (không dùng cho mục đích 
y tế), khăn lau làm ẩm sẵn dùng một lần có tẩm chất hóa học và các hơp chất dùng cho 
mục đích mỹ phẩm, tất cả đều dùng để chăm sóc trẻ sơ sinh và dùng cho cá nhân. 

 
Nhóm 16: Khăn trải bàn ăn (bàn ăn cho trẻ em hay bàn đựng đồ tại phòng điều dưỡng), 
yếm, tã (bỉm) dùng một lần và quần tã (bỉm) dùng một lần dùng cho trẻ em, tất cả đều là 
các sản phẩm được làm từ giấy và xenlulô; tã (bỉm) bằng giấy và xenlulô, khăn bằng giấy 
để lau sạch cơ thể; yếm và khăn trải bàn ăn (bàn ăn cho trẻ em hay bàn đựng đồ tại phòng 
điều dưỡng) được làm bằng giầy có mặt sau bằng chất dẻo; khăn lau bằng giấy; khăn ăn 
bằng giấy. 

 
 

(210) 4-2012-16237 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.7.3; A9.7.19; A11.1.2; 8.1.6; 8.1.1 
(591) Nâu, vàng, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Những Chàng 

Trai  (VN) 
14/14 Thống Nhất, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh kem; bánh bao; bánh trung thu.  
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(210) 4-2012-16542 (220) 30.07.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.9; 26.15.25; 2.5.2; A5.3.13 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, xanh dương, 

tím, vàng, đen, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Nam 
Dương   (VN) 
R4-93 Hưng Gia 2, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh. 
 

Nhóm 29: Sữa bột. 
 
 

(210) 4-2012-16568 (220) 30.07.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.6 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) ADNAN MOHAMMED NASER AL-

HASAN   (JO) 
Zarka Husien Street Ali BuBa Store, 
Jordan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Than đốt được làm từ dừa.  

 
 

(210) 4-2012-16846 (220) 01.08.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.13.1; 24.17.5; A26.11.12 
(591) Xanh lam, đỏ, vàng nhạt, cam. 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH Chăm sóc Hạnh 
phúc Việt Nam  (VN) 
2C/4 đường 39, tổ 3, KP 6, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt. 
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(210) 4-2012-17153 (220) 06.08.2012 
  (441) 25.04.2013 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần UNITON Việt 
Nam   (VN) 
128 tổ 1, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy xây dựng; máy cơ khí. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng và thông gió bao gồm: quạt điện, đèn điện.. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt công cụ xây dựng giàn giáo treo; dịch vụ xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-17190 (220) 06.08.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh giấy Tiến 

Thành   (VN) 
35/3 khu phố Bình Phước A, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh cuộn; khăn giấy, bao bì làm bằng giấy. 
 
 

(210) 4-2012-17545 (220) 09.08.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.9; 26.11.3 
(731) KABUSHIKI KAISHA AICHI 

CORPORATION   (JP) 
1152-10, Aza Yamashita, Oaza Ryoke, 
Ageo-shi, Saitama, 362-8550, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị nâng trên không tự đẩy; thiết bị nâng trên không; cần trục tự đẩy; thiết 

bị cần trục; máy và thiết bị vận chuyển, chất và bốc dỡ hàng hóa; máy bốc xếp một gàu; 
máy và thiết bị xây dựng.   

 
Nhóm 12: Xe cộ có động cơ có thiết bị nâng trên không; bộ phận/phụ kiện của xe cộ có 
động có thiết bị nâng trên không; xe tải có thiết bị nâng trên không; bộ phận; phụ kiện 
của xe tải có thiết bị nâng trên không; xe tải có thiết bị cần trục; bộ phận/phụ kiện của xe 
tải có thiết bị cần trục; xe tải có máy khoan đất và cần trục dùng cho việc lắp đặt cột điện; 
bộ phận/ phụ kiện của xe tải có máy khoan đất và cần trục dùng cho việc lắp đặt cột điện; 
xe tải có thiết bị nâng trên không có thể di chuyển trên đường sắt và đường bộ; bộ phận/ 
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phụ kiện của xe tải có thiết bị nâng trên không có thể di chuyển trên đường sắt và đường 
bộ; phương tiện giao thông đường sắt có thiết bị nâng trên không; bộ phận/ phụ kiện của 
phương tiện giao thông đường sắt có thiết bị nâng trên không. 

 
Nhóm 37: sửa chữa/bảo dưỡng xe nâng trên không có động cơ; cho thuê xe nâng tải trên 
không có động cơ (thiết bị nâng trên không được làm dưới dạng xe có động cơ); sửa 
chữa/bảo dưỡng xe nâng trên không hạng nặng; cho  thuê xe nâng trên không hạng nặng; 
sửa chữa/bảo dưỡng xe cần cẩu; cho thuê xe cần cẩu; sữa chữa/bảo dưỡng cần trục khoàn 
để lắp cột điện; cho thuê xe cần trục khoan để lắp đặt cột điện; sửa chữa/bảo dưỡng xe 
nâng trên không hạng nặng có thể di chuyển trên đường sắt và đường bộ; cho thuê xe 
nâng trên không hạng nặng có thể di chuyển trên đường sắt và đường bộ; sửa chữa/bảo 
dưỡng xe nâng trên không có thể di chuyển trên đường sắt; cho thuê xe nâng trên không 
có thể di chuyển trên đường sắt; sửa chữa/bảo dưỡng thiết bị nâng trên không tự di chuyển 
được gắn với hệ thống bánh xe di chuyển được; cho thuê thiết bị nâng trên không tự di 
chuyển được gắn với hệ thống bánh xe di chuyển được; sửa chữa/bảo dưỡng thiết bị nâng 
trên không; cho thuê thiết bị nâng trên không; sửa chữa/bảo dưỡng cần trục tự đẩy; cho 
thuê cần trục tự đẩy; sửa chữa/bảo dưỡng thiết bị cần trục; cho thuê thiết bị cần trục; sửa 
chữa/bảo dưỡng máy và thiết bị vận chuyển, chất và bốc dỡ hàng hóa; cho thuê máy và 
thiết bị vận chuyển, chất và bốc dỡ hàng hóa; sửa chữa/bảo dưỡng máy bốc xếp một gàu; 
cho thuê máy bốc xếp một gàu; sửa chữa/bảo dưỡng máy và thiết bị xây dựng; cho thuê 
máy và thiết bị xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-17963 (220) 14.08.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 13.1.6; A2.1.23; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh đen, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ID Việt Nam  
(VN) 
50/16 Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, ảnh chụp.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; dịch vụ sao 
chép tài liệu. 

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu phân tích công nghiệp, thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-18082 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sáng chế và 
Nhãn hiệu Việt Nam  (VN) 
Số 88, phố Kim Mã Thượng, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý; quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; 
tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; hoạt động hậu kỳ (mục đích giải trí); hoạt động ghi âm và 
sản xuất âm nhạc; giáo dục nghề nghiệp và dạy ngoại ngữ; dịch vụ vui chơi giải trí; tổ 
chức biểu diễn nghệ thuật và biểu diễn thời trang; sản xuất chương trình truyền hình 
(không bao gồm sản xuất phim điện ảnh, video). 

 
Nhóm 42: Dịch vụ giám định, kiểm định, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm hàng hóa, 
quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn 
kỹ thuật tương ứng, tư vấn chuyển giao công nghệ; môi giới chuyển giao công nghệ và 
đánh giá tư vấn. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ ăn uống lưu 
động. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; đại diện cho tác giả, chủ sở hữu quyền 
tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký quyền tác giả, 
quyền liên quan theo ủy quyền. 

 
 

(210) 4-2012-18979 (220) 27.08.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 18.3.23; 18.3.21 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty CP thương mại & du 
lịch Chào Việt Nam  (VN) 
521/69 Trương Định, phường Tân Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận chuyển hành khách và 

vận tải hàng hóa; dịch vụ đặt vé máy bay, tàu hỏa; dịch vụ cho thuê xe ô tô.  
 
 

(210) 4-2012-19471 (220) 31.08.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.13.25; 26.4.2; 5.3.11; A5.3.13 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Đức Thuận  (VN) 
177 Nam Hòa, phường Phước Long A, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; hạt tiêu; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm giàu tinh bột.  
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật.  
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(210) 4-2012-19955 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 2.9.1; A2.1.23; A2.3.23; 4.5.2; 4.5.3
(591) Xanh nước biển, vàng cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Siva Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 62A, ngõ 17, phố Phùng Chí 
Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục: dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ sức khỏe tập luyện yoga; tổ 
chức các hoạt động thể thao, văn hóa; huấn luyện học viên; đào tạo giáo viên. 

 
 

(210) 4-2012-20389 (220) 12.09.2012 
  (441) 25.04.2013 

(591) Trắng, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH Cung cấp Giải pháp

Dịch vụ Giá trị Gia tăng   (VN) 
Số 124 đường Hoàng Quốc việt, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 

(511)   Nhóm 09: Phương tiện phát triển phần mềm máy tính, cụ thể là: máy tính, vi mạch, chíp, 
chương trình máy tính, thiết bị ngoại vi đế kết nối mạng xã hội ảo, để xây dựng các ứng 
dụng mạng xã hội ảo và cho phép truy tìm, tải lên, truy cập và quản lý dữ liệu; giao diện 
lập trình ứng dụng cho phần mềm của bên thứ ba và cho dịch vụ trực tuyến để kết nối 
mạng xã hội ảo, để xây dựng các ứng dụng mạng xã hội ảo và cho phép truy tìm, tải lên, 
truy cập và quản lý dữ liệu; phần mềm để tải lên, gửi bài, trình bày, hiển thị, nhận biết, 
viết nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp thông tin hoặc phương tiện điện từ qua mạng internet 
hoặc mạng liên lạc khác.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thư mua bán trực tuyến, về các sản phẩm thiết yếu, 
về rao vặt; quảng cáo hàng hoá và dịch vụ cho người khác qua mạng internet.  

 

Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ kênh tán gẫu trực tuyến và bảng thông báo điện tử cho người 
sừ dụng đã đăng ký để truyền tin nhắn liên quan đến cuộc sống sinh viên, các sản phẩm 
thiết yếu, mục rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sÌ hình ảnh, và truyền hình 
ảnh; cung cấp các dịch vụ liên quan đến các kênh tán gẫu trực tuyến đề truyền các tin 
nhắn và thông tin thư mục trực tuyến cho những người sử dụng ®© đăng ký liên quan đến 
các lĩnh vực cuộc sống sinh viên, các sản phầm thiết yếu, rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã 
hội ảo; dịch vụ viễn thông, cụ thể là: dịch vụ truyền tin nhắn và văn bản chuyển mạch 
toàn cầu, dịch vụ gửi tin nhắn điện tử và báo cuộc gọi nhỡ; Cung cấp các dịch vụ truyền 
phát liên quan đến việc sử dụng các thiết bị dị động, cụ thể là, tra cứu thông tin người sừ 
dụng, tìm kiếm người sừ dụng, gửi tin nhắn đến người sừ dụng, gửi các thông tin mà 
người sử dụng có thể xem được, thêm mục danh bạ, và gửi các thông báo; dịch vụ phát 
thanh, truyền hình qua mạng internet và các mạng liên lạc khác, cụ thể là, tải lên, gửi bài 
viết, thể hiện, trình bày, nhận biết, và truyền phát điện tử các thông tin, âm thanh, và hình 
ảnh động; cung cấp dịch vụ truy cập thông tin, âm thanh, hình ảnh qua các trang web, 
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diễn đàn trực tuyến, kênh tán gẫu ảo, các danh sách thư điện tử và các trang nhật ký điện 
tử qua mạng intemet; cung cấp dịch vụ truy cập tới các cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ 
truyền phát điện tử các tin nhắn và dữ liệu tức thời.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể là, xuất bản các tác phẩm trực tuyến cho người 
khác bao gồm các văn bản, âm thanh, hình ảnh động và hình ảnh đồ hoạ do người dùng 
tạo ra; cung cấp địa chỉ trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử do người dùng 
thiết lập cho mục đích giáo dục, giải trí. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là, lưu trữ các phần mềm chạy trên nền web trực 
tuyến cho người khác để tổ chức và thực hiện các cuộc gặp gỡ, hội họp và thảo luận tương 
tác trực tuyến; dịch vụ máy tính cung cấp các trang web tuỳ biến để thể hiện những thông 
tin, tiểu sử và thông tin cá nhân do người dùng đưa lên; cung cấp dịch vụ ứng dụng 
chuyển các phần mềm cho phép tải lên, gửi bài, trình bày, hiển thị, nhận biết, viết nhật ký, 
chia sẻ hoặc cung cấp môi trường hoặc thông tin điện tử khác qua mạng internet hoặc 
mạng liên lạc khác; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các phần mềm ứng dụng loại 
không tải về được dùng cho các trang rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình 
ảnh, chia sẻ hình ảnh động; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang 
tin điện tử); tạo lập và duy trì trang web/trang tin điện tử cho người khác 

 
 

(210) 4-2012-21087 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.8; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Thành Vĩnh Phú  

(VN) 
Số 80-82 Huỳnh Tịnh Của, phường 
Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình ga; bồn chứa ga bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị ngành ga, bếp ga, phụ tùng bếp ga, xăng dầu.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp khí lỏng.  
 
 

(210) 4-2012-21320 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.5.1; 24.15.21; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh tím than đậm, xanh tím than 

nhạt, xanh lá cây nhạt. 
(731) Stichting STC - Group  (NL) 

Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam, 
the Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị mô phỏng được sử dụng trong ngành tiếp vận và giao nhận vận tải 
(logistics), hóa dầu, ngành công nghiệp và dịch vụ hàng hải, bao gồm cả phần mềm cơ sở 
dữ liệu, tài liệu và chương trình học được dùng để kết nối với các thiết bị mô phỏng đó. 

 
Nhóm 35: Bán thiết bị mô phỏng được sử dụng trong ngành tiếp vận và giao nhận vận tải 
(logistics), hóa dầu, ngành công nghiệp và dịch vụ hàng hải, bao gồm cả phần mềm, cơ sở 
dữ liệu, mô hình toán học, tài liệu và chương trình học được dùng để kết nối với các thiết 
bị mô phỏng đó; quản lý công ty và doanh nghiệp. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực tiếp vận và giao nhận vận tải (logistics) 
(cụ thể là: nghiên cứu thực tế, đưa ra mô hình mô phỏng để thực hành, tư vấn tất cả quy 
trình vận chuyển và giao nhận hàng). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giảng dạy; các dịch vụ hướng dẫn và đào tạo thực hành; 
dịch vụ đào tạo nghề; tổ chức cuộc thi (giáo dục); các dịch vụ xây dựng và tạo ra các bài 
giảng và phương pháp giảng dạy, các khóa học và chương trình học, tất cả đều dưới hình 
thức giáo trình, sách và các bài thuyết trình powerpoint; các dịch vụ đào tạo hoa tiêu, sĩ 
quan và các thuyền viên tàu biển. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực: ngành công nghiệp hóa dầu, ngành 
công nghiệp và dịch vụ hàng hải, bao gồm cả việc tạo ra các nguyên tắc, phương án tiếp 
cận và và tư vấn cho khách hàng thông qua các báo cáo, thư, tài liệu, hội thảo, sổ tay, giáo 
trình và / hoặc mô hình; sáng tạo và phát triển mô phỏng trong lĩnh vực tiếp vận và giao 
nhận vận tải (logistics), ngành công nghiệp và dịch vụ hàng hải, chẳng hạn như mô phỏng 
chuỗi vận chuyển, mô phỏng quản lý khủng hoảng, mô phỏng hoạt động cầu sà lan đất 
liền / giao thông, mô phỏng các loại cần cẩu, mô phỏng điều khiển cần cẩu chân đế, mô 
phỏng nạo vét (tàu phễu, tâu hút bùn), mô phỏng buồng máy, hệ thống các mô hình và mô 
phỏng và kịch bản được sử dụng trong những hệ thống mô phỏng, tất cả đều được sử dụng 
cho nghiên cứu tính khả thi của thiết kế cảng và / hoặc điều động tàu, bao gồm các loại 
tàu mới; dịch vụ tư vấn cho tất cả các quy trình của ngành công nghiệp hóa dầu, bao gồm 
dịch vụ tư vấn, phát triển và thử nghiệm làm quen với thiết bị và chức năng trên các tàu 
chở dầu và mô hình thu nhỏ của các nhà máy; phát triển các dịch vụ kỹ thuật và nghiên 
cứu ứng dụng và cho những lĩnh vực khác, các dịch vụ thiết kế công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-21321 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.5.1; 24.15.1; 1.15.23 
(731) Stichting STC - Group   (NL) 

Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam, 
the Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị mô phỏng được sử dụng trong ngành tiếp vận và giao nhận vận tải 

(logistics), hóa dầu, ngành công nghiệp và dịch vụ hàng hải, bao gồm cả phần mềm, cơ sở 
dữ liệu, tài liệu và chương trình học được dùng để kết nối với các thiết bị mô phỏng đó.  

 
Nhóm 35: Bán thiết bị mô phỏng được sử dụng trong ngành tiếp vận và giao nhận vận tải 
(logisties); hóa dầu; ngành công nghiệp và dịch vụ hàng hải, bao gồm cả phần mềm, cơ sở 
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dữ liệu, mô hình toán học, tài liệu và chương trình học được dùng để kết nối với các thiết 
bị mô phỏng đó; quản lý công ty và doanh nghiệp.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiếp vận và giao nhận vận tải (logistics) (cụ thể là: 
nghiên cứu thực tế, đưa ra mô hình mô phỏng để thực hành, tư vấn tất cả các quy trình vận 
chuyển và giao nhận hàng). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giảng dạy; các dịch vụ hướng dẫn và đào tạo thực hành; 
dịch vụ đào tạo nghề; tổ chức cuộc thi (giáo dục); các dịch vụ xây dựng và tạo ra các bài 
giảng và phương pháp giảng dạy, các khóa học và chương trình học, tất cả đều dưới hình 
thức giáo trình, sách và các bài thuyết trình Powerpoint; các dịch vụ đào tạo hoa tiêu, sĩ 
quan và các thuyền viên tàu biển.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực: ngành công nghiệp hóa dầu, ngành công nghiệp 
và dịch vụ hàng hải, bao gồm cả việc tạo ra các nguyên tắc, phương án tiếp cận và và tư 
vấn cho khách hàng thông qua các báo cáo, thư, tài liệu, hội thảo, sổ tay, giáo trình 
và/hoặc mô hình; sáng tạo và phát triển mô phỏng trong lĩnh vực tiếp vận và giao nhận 
vận tải (logistics), ngành công nghiệp và dịch vụ hàng hải, chẳng hạn như mô phỏng 
chuỗi vận chuyển, mô phỏng quản lý khủng hoảng, mô phỏng hoạt động cầu sà lan đất 
liền giao thông, mô phỏng các loại cần cẩu, mô phỏng điều khiển cần cẩu chân đế, mô 
phỏng nạo vét (tàu phễu, tàu hút bùn), mô phỏng buồng máy, hệ thống các mô hình và mô 
phỏng và kịch bản được sử dụng trong những hệ thống mô phỏng, tất cả đều được sử dụng 
cho nghiên cứu tính khả thi của thiết kế cảng và/hoặc điều động tàu, bao gồm các loại tàu 
mới; dịch vụ tư vấn cho tất cả các quy trình của ngành công nghiệp hóa dầu, bao gồm 
dịch vụ tư vấn, phát triển và thử nghiệm làm quen với thiết bị và chức năng trên các tàu 
chở dầu và mô hình thu nhỏ của các nhà máy; phát triển các dịch vụ kỹ thuật và nghiên 
cứu ứng dụng và cho những lĩnh vực khác; các dịch vụ thiết kế công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-21352 (220) 26.09.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.11.3; A26.11.12; 3.7.17; 20.7.1; 
26.2.7; A5.3.13 

(591) Xanh dương, xanh tím, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Quỹ phát triển Đại học Quốc 
gia Thành phố Hồ Chí Minh  
(VN) 
Nhà điều hành Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho dạy học; phần mềm máy ví tính (ghi sẵn); thiết bị 
giảng dạy.  

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; sách; khung để sắp chữ [ngành in]; đồ dùng văn phòng [trừ đồ 
gỗ]; giấy; bút [đồ dùng văn phòng]; bút chì; xuất bản phẩm dạng in; ấn phẩm; đồ dùng văn 
phòng [trừ đồ gỗ] dùng cho trường học; đồ dùng giảng dạy [trừ các thiết bị]; vật dụng để 
viết; vở viết hoặc vẽ; bảng viết; tạp chí [định kỳ]; tạp chí xuất bản định kỳ; sổ tay; bản tin. 

 

Nhóm 35: Tư vấn về quản lý kinh doanh cho doanh nghiệp; tổ chức triển lãm với mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ nhằm thương mại hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Cho vay [tài chính], quỹ tương hỗ, quỹ đầu tư hỗ tương. 
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Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ lưu trữ vật lý tài liệu hoặc dữ liệu điện tử. 
 

Nhóm 41: Học viện, trường đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và 
điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội nghị tập huấn; xuất bản sách; dịch vụ câu 
lạc bộ [giải trí và giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức và điều 
khiển các đại hội lớp học sử dụng sách, bài tập gửi qua bưu điện [lớp học hàm thụ]; thông 
tin và lĩnh vực giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức triển 
lãm văn hóa hoặc giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch 
vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử không tải xuống được; giáo dục, đào tạo, giảng dạy; 
hội thảo [sắp xếp và tổ chức đào tạo]; đào tạo về tổ chức, xây dựng vá quản lý dự án; đào 
tạo về phát triển kỹ năng con người; tổ chức và điều khiển hội thảo; sản xuất các chương 
trình truyền hình, truyền thanh. 

 
 

(210) 4-2012-21630 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh, đen, ghi, trắng. 
(731) MORRISON EXPRESS LOGISTICS 

PTE LTD  (SG) 
7 Airline Road, #04-09 Cargo Agents 
Building E, Singapore 819834 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ làm thủ tục hải quan.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ 
và đường sắt; dịch vụ hậu cần (logistics) cho vận chuyển và lưu giữ hàng hóa, vật liệu; 
dịch vụ đóng gói hàng hóa để vận chuyển; cho thuê xe ô tô, tàu biển và tàu bay để vận 
chuyển, vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ xếp hàng hóa vào 
kho; phân phối (vận tải) hàng hóa bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ và 
đường sắt; dịch vụ sắp xếp phân phối hàng hóa; chuẩn bị tài liệu (điều kiện cần thiết) cho 
vận chuyển hàng hóa; tư vấn vận chuyến hàng hóa; dịch vụ cứu hộ hàng hóa cụ thể như: 
dịch vụ gom hàng và cung cấp vật liệu liên quan đến đóng gói, vận chuyển và lưu giữ 
hàng hóa bị lỏng. 

 
 

(210) 4-2012-21750 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; A25.7.21; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh chè 85   (VN) 
85 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Chè được chế biến từ các loại đậu, hoa quả. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, cụ thể là các loại chè được chế biến từ các loại 
đậu, hoa quả (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2012-21768 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Thanulux Public Company 
Limited    (TH) 
129/1 Chongnonthri Road, Yannawa 
District, Bangkok 10120 Thailand  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối;  
 

Nhóm 24: Chăn quấn; chăn. 
 

Nhóm 25: Đồ trẻ em bao gồm áo sơ mi và quần ngắn; áo sơ mi với quần đùi dài; quần 
yếm; áo may liền với quần; áo gi-lê; quần ngắn; bộ com lê; áo 3 lỗ, áo len dài tay; áo vét 
tông; áo đầm; quần áo ngủ; găng tay hở ngón; ủng; yếm dãi; mũ (nón); dây thắt lưng 
dùng trong trang phục (bằng da và len, sợi); giầy (bằng da và vải dệt). 

 

Nhóm 28: Đồ chơi. 
 
 

(210) 4-2012-22399 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Viện Môi Trường Nông Nghiệp  
(VN) 
Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Các loại chế phẩm sinh học dùng cho nông nghiệp và công nghiệp, cụ thể là 

phân bón sinh học. 
 
 

(210) 4-2012-22466 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.5.16; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng , xanh lá cây, đen. 
(731) Cơ sở sản xuất nhôm gia 

dụng Tân Đức Thành  (VN) 
63 QL.1, Kv 2, phường Ba Láng, quận 
Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
588 

(511)   Nhóm 21: Nồi (không dùng điện); chảo (không dùng điện); ấm (không dùng điện); chậu; 
xô bằng nhôm. 

 

(210) 4-2012-22658 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.4.24 
(591) Nâu đất, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH yến sào Thăng 
Long  (VN) 
178 Cao Thắng, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 
 

(210) 4-2012-22659 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.4.24 
(591) Nâu đất, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH yến sào Thăng 
Long    (VN) 
178 Cao Thắng, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 
 

(210) 4-2012-23188 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Razor USA LLC   (US) 
12723 E. 166th Street, Cerritos, 
California 90703, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi (của trẻ con), trò chơi, đồ chơi (đồ vật), thiết bị thể thao, dụng cụ thể 
thao, máy móc thể thao, cái yôyô (đồ chơi trẻ con), trang bị bảo hộ (dụng cụ thể thao), 
đệm bảo vệ các bộ phận cơ thể như đầu gối, cổ tay, ngực, vai, cổ tay, tai, khuỷu tay, mắt 
cá tay khi chơi thể thao (dụng cụ thể thao); thiết bị vui chơi giải trí (dụng cụ có đáy lớn, 
căng, bằng chất liệu cao su để người chơi có thể nhảy và nảy lên nảy xuống), cây cà kheo 
(đồ chơi); mặt dốc và trượt dùng cho xe đạp, ván trượt, xe scutơ (đồ chơi), ván trượt xoay 
(easter board - tạo thành từ hai mặt ván nhỏ liên kết qua một trục xoắn), ván trượt mặt uốn 
cong, ván trượt bằng ngón tay (mô hình thu nhỏ), xe cộ đồ chơi, đồ chơi trẻ em có thể 
ngồi lên và cho chuyển động được, xe đồ chơi có thể ngồi lên và cho chuyển động được, 
xe hẩy đồ chơi (xe nhỏ hai bánh), xe ô tô điều khiển bằng sóng radio (đồ chơi); xe đồ 
chơi; giày trượt băng; giày trượt patanh; xe đạp đồ chơi; xe scutơ (đồ chơi); mô hình ván 
trượt (đồ chơi); đồ chơi cho trẻ em có thể ngồi lên và cho chuyển động được; đồ chơi có 
thể cưỡi lên và cho chuyển động được; xe hơi đồ chơi điều khiển bằng sóng radio; xe cộ 
được điều khiển bằng sóng radio; xe đẩy có bánh xe nhỏ quay quanh khớp vuông góc với 
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trục; thiết bị vui chơi giải trí dạng ván trượt mặt uốn cong gồm một tấm ván với các bánh 
xe nhỏ xoay quanh khớp mà người ta đu lắc để đẩy chạy; ván trượt (hẹp, có gắn bánh xe 
trượt); ván trượt mặt uốn cong; ván trượt có bánh xe nhỏ ở hai đầu và tấm ván thường lượn 
vào ở giữa; xe scutơ đồ chơi; xe máy đồ chơi; xe hẩy ba bánh đồ chơi; bánh xe cho: tất cả 
các sản phẩm nói trên; phụ tùng và linh kiện của tất cả các sản phẩm nói trên; túi đựng 
cho tất cả các sản phẩm nói trên (túi chuyên dụng đi kèm với đồ chơi hoặc thiết bị/dụng 
cụ thể dục/thể thao); túi đựng cho đồ chơi có thể ngồi lên lái (túi chuyên dụng đi kèm với 
đồ chơi); túi đựng cho xe scutơ (xe hẩy); túi đựng cho ván trượt hai bánh; túi chuyên dụng 
cho thiết bị thể thao; túi đựng đồ chơi (túi chuyên dụng đi kèm với đồ chơi); túi đựng đồ 
thể thao (túi chuyên dụng đi kèm với thiết bị/dụng cụ thể dục/thể thao); túi đựng xe cộ đồ 
chơi thuộc nhóm 28 (túi chuyên dụng đi kèm với đồ chơi).  

 
 

(210) 4-2012-23292 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 15.7.1; 5.7.3; 26.5.1 
(591) Đỏ, xanh lá nhạt, xanh lá đậm, vàng, 

trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Tổ hợp tác lai tạo và nhân 
giống lúa Tân Châu  (VN) 
Tổ 04, ấp Tân Phú, xã Tân Thạnh, thị xã 
Tân Châu, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
 
 

(210) 4-2012-23320 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 15.7.1; 24.15.3; 26.1.1; 26.15.15 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh dương đậm, vàng 

sậm, đen. 
(731) Trung tâm ứng dụng Tiến bộ 

Khoa học và Công nghệ  (VN) 
1597, đường Phạm Văn Thuận, phường 
Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)  Nhóm 35: Kiểm toán năng lượng; soạn thảo tài liệu theo chuẩn để tham gia các giải 
thưởng chất lượng quốc gia. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa các phương tiện đo; lắp đặt các dây chuyền, thiết bị đo lường, thử 
nghiệm. 

 

Nhóm 41: Tư vấn đào tạo về quản lý, kỹ năng lãnh đạo và quản lý, các hệ thống quản lý 
theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực; đào tạo về quản lý, các kỹ năng 
lãnh đạo và quản lý, các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế, 
khu vực; đào tạo chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá các hệ thống quản lý. 
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Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ; dịch 
vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng 
lượng, công nghệ thân thiện với môi trường; thẩm định công nghệ; chuyển giao công 
nghệ; thẩm định dự án đầu tư trang thiết bị; kiểm tra, kiểm định về an toàn bức xạ, điện 
não, điện tim; kiểm định các thiết bị trong sản xuất kinh doanh và trong y tế; lập báo cáo 
đánh giá an toàn bức xạ; tư vấn thiết kế và cung cấp thiết bị về an toàn bức xạ; kiểm tra 
khuyết tật bên trong hoặc bề mặt vật liệu bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy; 
kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường; 
thẩm định, đánh giá chất lượng thiết bị công nghệ; đánh giá sự phù hợp về chất lượng sản 
phẩm hàng hóa trong sản xuất, lưu thông trên thị trường và xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2012-23321 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 11.3.18; 26.13.25; A5.11.5 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, cam, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VINA SURA HQ  (VN) 
Tầng 2, toà nhà Crescent Plaza, số 105 
Tôn Dật Tiên, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  
 
 

(210) 4-2012-23346 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 26.2.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ tươi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Vĩnh Phong  (VN) 
2023/23 quốc lộ 1A, khu phố 2, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; phân ủ, phân trộn; phâm đạm; phân lân.  
 

Nhóm 04: Chất đốt, nhiên liệu; dầu để bôi trơn; chất bôi trơn, dầu nhờn; nhiên liệu, dầu 
xăng, gasolin; dầu công nghiệp; dầu dùng cho sơn, dầu dùng cho chất màu.  

 
Nhóm 07: Máy xay ly tâm; máy băm thức ăn cho động vật; máy và thiết bị điện để làm 
sạch; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy cho vật nuôi ăn được cơ giới hóa; máy trộn.  

 
Nhóm 17: Cao su thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu cao su để đắp lại lốp xe; cao su tổng 
hợp; nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); nhựa nhân tạo (bán thành phẩm).  

 
Nhóm 19: Đá hoa cương; đá granit; ván sàn gỗ; thanh gỗ ốp tường; vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại; giấy xây dựng. 
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Nhóm 29: Dầu thực vật, dầu có thể ăn được; chất béo có thể ăn được; dầu dừa; dầu từ 
nhân hạt tiêu; dầu từ vỏ hạt điều. 

 
Nhóm 30: Hạt tiêu; chế phẩm ngũ cốc; cà phê; bột mì; gạo; bột sắn cho thực phẩm.  

 
Nhóm 31: Lúa mạch; thực phẩm cho động vật; bánh khô dầu; thức ăn gia súc; ngô; bột cá 
làm thức ăn động vật.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hoá và dịch vụ cho người 
khác); giới thiệu trưng bày sản phẩm; tổ chức hội chợ nhằm mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo.  

 

Nhóm 39: Vận tải; vận tải đường biển; chuyên chở hàng hóa; vận chuyển hàng hóa; vận 
tải hàng hóa bằng đường biển.  

 
 

(210) 4-2012-23402 (220) 19.10.2012 
 (441) 25.04.2013 

(531) A5.5.22; 5.5.19; 5.5.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Minh Thuận  (VN) 
Số 27D, ngõ 236/18 phố Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn ướt bằng giấy các loại.  
 
 

(210) 4-2012-23522 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.04.2013 
(300) 85/604,185 20.04.2012 US 

(731) Coursera, Inc.  (US) 
1975 W. El Camino Real, Suite 202 
Moutain View, California 94040 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin việc làm và dịch vụ việc làm trực tuyến, cụ thể là 
quản lý thông tin khách hàng, tuyển dụng nhân viên, đăng danh sách việc làm và lý lịch 
nghề nghiệp; cung cấp dịch vụ tư vấn nghề nghiệp (không bao gồm tư vấn giáo dục đào 
tạo), giới thiệu nghề nghiệp trực tuyến, và tuyển dụng nhân sự; cung cấp dịch vụ giới 
thiệu việc làm trực tuyến; cung cấp dịch vụ tìm kiếm công việc phù hợp trực tuyến; cung 
cấp dịch vụ đánh giá và tuyển chọn nhân viên và sinh viên, cụ thể là hỗ trợ việc tuyển 
dụng, tiếp nhận và đánh giá nhân sự bằng cách cung cấp địa chỉ trang web đơn xin việc và 
các âm thanh và hình ảnh phỏng vấn trực tuyến; cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến; 
tài trợ quảng bá các khoá học học thuật và xây dựng kỹ năng (nhằm mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp các khóa học, hội thảo, lớp học tương tác, 
hướng dẫn và phân loại ngang hàng trong lĩnh vực giáo dục trung học, đại học và đào tạo 
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kỹ năng; dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp hệ thống kiểm tra giáo dục, đánh giá giáo 
dục tự động, đánh giá giáo dục an toàn, hướng dẫn và phân loại ngang hàng, đánh giá 
chứng chỉ và bằng cấp giáo dục trực tuyến, nhận xét các khóa học phục vụ các kì thi; cung 
cấp thông tin giáo dục liên quan đến nhận xét, đề nghị và mô tả các khóa học ở cấp trung 
học và đại học; cung cấp dịch vụ đào tạo sinh viên để cấp chứng nhận trong việc rèn luyện 
kỹ năng và kiến thức học thuật ở cấp trung học và đại học, dịch vụ trợ giáo ở cấp trung 
học và đại học; dịch vụ thay mặt khách hàng để xin bảng điểm trường học và cung cấp 
bảng điểm của khách hàng cho các trường học khác (dịch vụ giáo dục). 

 
Nhóm 42: Cung cấp công cụ để tạo ra các nội dung và các cuộc nói chuyện trực tuyến, cụ 
thể là tạo ra các trang điện tử; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các phần mềm không tải 
xuống được để kiểm tra, hướng dẫn và chấm điểm giáo dục; cung cấp dịch vụ máy chủ 
cho các nội dung số trên mạng internet. 

 
 

(210) 4-2012-23576 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Khải Vy  (VN) 
04 KP3, Đào Trí, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện, cụ thể: tổ chức các cuộc thi về văn hoá giải trí, tổ chức và điều 

hành đại hội, tổ chức và sắp xếp hội thảo chuyên đề; dịch vụ   karaoke; lập kế hoạch cho 
buổi tiệc  giải trí (tiệc cưới), hội nghị.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện, chỗ ở tạm thời (nhà 
hàng, khách sạn, tiệc cưới, hội nghị). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp (spa). 

 
 

(210) 4-2012-23782 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) UNITED LABORATORIES, INC   (PH) 
66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 05: Hoạt huyết dưỡng não (chế phẩm dược); thuốc dùng hỗ trợ hệ thống thần kinh 
trung ương, các chế phẩm dược dùng hỗ trợ hệ thống thần kinh trung ương; thực phẩm 
chức năng giúp hỗ trợ hệ thống thần kinh trung ương; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng giúp 
hỗ trợ hệ thống thần kinh trung ương; chế phẩm sinh học dùng hỗ trợ hệ thống thần kinh 
trung ương.  
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(210) 4-2012-23783 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) UNITED LABORATORIES, INC   (PH) 
66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Hoạt huyết dưỡng não (chế phẩm dược); thuốc dùng hỗ trợ hệ thống thần kinh 

trung ương; các chế phẩm dược dùng hỗ trợ hệ thống thần kinh trung ương; thực phẩm 
chức năng giúp hỗ trợ hệ thống thần kinh trung ương; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng giúp 
hỗ trợ hệ thống thần kinh trung ương, chế phẩm sinh học dùng hỗ trợ hệ thống thần kinh 
trung ương.  

 
 

(210) 4-2012-23784 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) UNITED LABORATORIES, INC    (PH) 
66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Hoạt huyết dưỡng não (chế phẩm dược); thuốc dùng hỗ trợ hệ thống thần kinh 

trung ương; các chế phẩm dược dùng hỗ trợ hệ thống thần kinh trung ương; thực phẩm 
chức năng giúp hỗ trợ hệ thống thần kinh trung ương; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng giúp 
hỗ trợ hệ thống thần kinh trung ương, chế phẩm sinh học dùng hỗ trợ hệ thống thần kinh 
trung ương.  

 
 

(210) 4-2012-23798 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.4; 26.3.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH ZZISI  (VN) 
45 - 45A Trần Nhật Duật, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp các thông tin liên quan tới các công ty (gồm cung cấp các 

thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng), thông tin kinh tế, thông tin thương mại qua 
mạng internet và mạng viễn thông; môi giới và xúc tiến thương mại; dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ tổ chức sự kiện (mục đích thương mại, quảng cáo); dịch vụ nghiên cứu thị trường; 
thăm dò dư luận; hoạt động tư vấn quản lý (tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh); dịch 
vụ biên soạn thông tin;  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị; dịch vụ giải trí; 
dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế web, thiết kế tạo mẫu; lập trình máy vi tính; thiết kế, nhập dữ 
liệu và tạo các cơ sở dữ liệu trên trang web theo đơn đặt hàng theo hợp đồng; dịch vụ nhập 
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dữ liệu và duy trì các tên miền đã đăng kí; dịch vụ thuê và cho thuê chương trình xử lý dữ 
liệu. 

 
 

(210) 4-2012-23811 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.6; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nguyên Hoàng Bách  
(VN) 
242/30 Nguyễn Xí, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng, vali, túi xách, yên đệm, vải, 
hàng may sẵn, đồ dùng cho gia đình (trừ dược phẩm);môi giới, đấu giá  cho mục đích 
thương mại; đại lý mua bán: giày dép, mũ (nón),, thắt lưng, vali, túi xách, yên đệm, vải,  
hàng may sẵn. 

 
 

(210) 4-2012-23818 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) ZHEJIANG CHEERING SEWING 

MACHINE CO., LTD.  (CN) 
No.69 Heping Road, Lishui City, 
Zhejiang Province, P.R. China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy may; máy may bao bì; máy đơm khuy; máy cắt vải; máy là; máy viền; 

máy may phẳng; máy tiếp vải; máy phát điện.  
 
 

(210) 4-2012-23819 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) ZHEJIANG CHEERING SEWING 

MACHINE CO., LTD.   (CN) 
No-69 Heping Road, Lishui City, 
Zhejiang Province, P.R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy may; máy may bao bì; máy đơm khuy; máy cắt vải; máy là; máy viền; 

máy may phẳng; máy tiếp vải; máy phát điện.  
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(210) 4-2012-24051 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.04.2013 
(300) 840103042 26.04.2012 BR 

840103018 26.04.2012 BR 
840103026 26.04.2012 BR 

(731) Cache, Inc.   (US) 
1440 Broadway, New York, NEW 
YORK 11018, United States  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ tín dụng được mã hóa từ tính.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức. 
 

Nhóm 18: Ví, ví cầm tay, túi xách và cặp (túi) đeo vai.  
 
 

(210) 4-2012-24052 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.04.2013 
(300) 840103158 26.04.2012 BR 

840103140 26.04.2012 BR 
840103166 26.04.2012 BR 

(731) Cache, Inc.    (US) 
1440 Broadway, New York, NEW 
YORK 11018, United States   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ tín dụng được mã hóa từ tính.   
 

Nhóm 14: Đồ trang sức.  
 

Nhóm 18: Ví, ví cầm tay, túi xách và cặp (túi) đeo vai.  
 
 

(210) 4-2012-24232 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2 
(731) SHENZHEN CHUANGLIAN AGE 

ELECTRONIC BUSINESS CO., LTD.  
(CN) 
Room 1109, Floor 1, Building 1, 
Meilinduoli Industrial Park, Meihua 
Road, Futian District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, P.R.China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại; thiết bị sạc cho pin điện; thiết bị liên lạc quang học; thiết bị thu 
hình; máy tính xách tay. 

 
 

(210) 4-2012-24342 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-24416 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.5.6; A5.11.5; 1.15.23; 3.11.11; 3.4.11; 
A3.13.24; 24.13.1; A1.1.10; A26.11.12; 
1.15.15; 26.7.25 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, 
xanh lam, hồng, hồng nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần TISSUE Tân 
Gia Bình  (VN) 
Phòng 701 nhà CT3.2, khu đô thị Mễ Trì 
Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Tấm lót tã trẻ em bằng giấy; tã lót của trẻ em bằng giấy và xelulô. 
 

Nhóm 16: Giấy, các tông; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy để trang điểm. 
 
 

(210) 4-2012-24434 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.3.1; A1.1.12; 26.4.2 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Trung  (VN) 
Số 28 Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng bằng thủy tinh dùng cho gia dụng và nhà bếp. 
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(210) 4-2012-24478 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.04.2013 

(591) Tím, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
quản lý bất động sản 
WINDSOR  (VN) 
193 -203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn; mua bán: đồ lưu niệm, quần áo, mỹ 
phẩm, đồ trang sức, thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, thực phẩm chế biến, 
sản phẩm điện tử, phần mềm máy tính, các loại đĩa ghi hình, đĩa ghi âm; quảng cáo; giới 
thiệu sản phẩm; tuyển dụng lao động; tư vấn quản lý nhân sự.  

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; quản 
lý bất động sản; quản lý tòa nhà; đánh giá bất động sản.  

 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động: vui chơi, giải trí, văn nghệ, sự kiện (hội nghị).  
 

Nhóm 42: Thiết kế quảng cáo; dịch vụ ứng dụng khoa học và công nghệ; nghiên cứu và 
phát triển (cho người khác).  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 
(từ nhà hàng); quán cà phê; khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 

Nhóm 45: Tổ chức sự kiện đám cưới, sinh nhật. 
 
 

(210) 4-2012-24616 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.5.20; 26.4.3; A26.4.5; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trương Kiến 
Phong  (VN) 
Số 41+45, đường Lê Văn Duyệt, phường 
3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức bằng vàng, bạc  
 

Nhóm 40: Chế tác đồ trang sức bằng vàng, bạc.  
 
 

(210) 4-2012-24624 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thảo Dược 
Thế Giới  (VN) 
1435 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ 
Toàn 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược liệu 
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(210) 4-2012-24625 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thảo Dược 
Thế Giới   (VN) 
1435 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ 
Toàn 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược liệu 

 
 

(210) 4-2012-24626 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thảo Dược 
Thế Giới   (VN) 
1435 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ 
Toàn 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: dược phẩm dạng viên nang, viên sủi 
 

Nhóm 30: trà hoà tan; trà túi lọc. 
 
 

(210) 4-2012-24627 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thảo Dược 
Thế Giới   (VN) 
1435 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ 
Toàn 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: dược liệu 

 
 

(210) 4-2012-24628 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thảo Dược 
Thế Giới   (VN) 
1435 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ 
Toàn 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: dược liệu; dược phẩm dạng viên nang, viên sủi. 
 

Nhóm 30: trà túi lọc 
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(210) 4-2012-24656 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.17.11; 26.1.2; 5.7.1 
(591) Đỏ, xanh tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BAMBOO Y 
BAMBU  (VN) 
Số 36, phố Tô Ngọc Vân, phường Quảng 
An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-24666 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) PlÝnio Fleck Administradora 
De Bens Imãveis Ltda.  (BR) 
Av Carlos Strassburger Filho, 5775, 
Zona Industrial Norte, Campo Bom, RS, 
Brasil 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 09: Mũi giày bằng thép và lót giày bằng thép của giày bảo hộ phòng chống tai nạn.  
 
 

(210) 4-2012-24686 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.1.2; A1.1.12; 2.7.23; 2.7.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Long Anh  (VN) 
Số 18 Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn, các chế phẩm vệ sinh dùng đê tẩy rửa, làm sạch và trang điểm. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc: bàn, ghế, giá, kệ, tủ, khung ảnh và các bộ phận của chúng. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc. 
 
 

(210) 4-2012-24726 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) SOFTECH INVEST OU   (EE) 
Paide 7 Tallinn 11312, Estonia  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  
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(210) 4-2012-24745 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH KenTa Việt Nam  
(VN) 
20 Cửu Long, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vải: hàng gia và giả da (túi xách tay, ba lô, ví tiền), mua bán vải, quần 
áo các loại, mua bán vật dung gia đình như bàn, tủ, ghế, giường. 

 
 

(210) 4-2012-24772 (220) 05.11.2012 
 (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 5.5.1; 19.7.1; 26.15.25 
(591) Ngà, vàng, vàng sậm, đỏ, đen, trắng. 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể (dùng 
cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng. 

 
 

(210) 4-2012-24773 (220) 05.11.2012 
 (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 5.5.1; 19.7.1; 26.15.25 
(591) Ngà, vàng, vàng sậm, đỏ, đen, trắng. 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể (dùng 
cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng. 

 
 

(210) 4-2012-24774 (220) 05.11.2012 
 (441) 25.04.2013 

(531) 5.5.1; 26.1.2; 19.7.1; 26.15.25 
(591) Ngà, vàng, vàng sậm, đỏ, đen, trắng. 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể (dùng 
cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng. 

 
 

(210) 4-2012-24775 (220) 05.11.2012 
 (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 5.5.1; 19.7.1; 26.15.25 
(591) Xám, vàng, vàng sậm, đỏ, đen, trắng. 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể (dùng 
cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng. 

 
 

(210) 4-2012-24881 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540)  (731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại N.T.C  (VN) 
Km21+ 800 quốc lộ 6A, xã Ngọc Hòa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 17: ống mềm không bằng kim loại; ống nước cách nhiệt; đoạn nối ống mềm không 
bằng kim loại; vỏ bọc ống mềm; ống nước không bằng kim loại (ống mềm); cút nối ống 
mềm không bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-24975 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu chăm sóc răng và miệng 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; thẩm mỹ 
viện; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ thợ cắt tóc; dịch vụ tiệm làm đẹp; tư vấn và cố vấn về các 
tiệm làm đẹp; dịch vụ mát-xa (xoa bóp); dịch vụ mỹ phẩm; trị liệu bằng mỹ phẩm; dịch 
vụ tẩy (triệt) lông; dịch vụ trị liệu cho da và tóc; tư vấn trong lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc 
tóc và chăm sóc cá nhân; cung cấp thông tin về sức khỏe và sự khỏe mạnh; tư vấn dinh 
dưỡng; dịch vụ thú y và nông nghiệp; chăm sóc sức khỏe; tư vấn chăm sóc răng và miệng; 
tư vấn dược và y tế; đánh giá chuyên môn trong lĩnh vực dược và y tế. 
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(210) 4-2012-25000 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 3.9.15; 3.9.18; A3.9.24 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) 1. Đào Thuận Hưng  (VN) 
236 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  
2. Nguyễn Hữu Duy  (VN) 
67A Nguyễn An Khương, phường 13, 
quận 05, thành phố Hồ Chí Minh  
3. Trần Đăng Khoa  (VN) 
305 Ba Đình, phường 8, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  
4. Voong ứng Hào  (VN) 
60/33 Lò Siêu, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-25120 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.04.2013 
(300) MGU20120976 18.05.2012 UZ 

(731) British American Tobacco 
(Brands) Limited   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 

 
 

(210) 4-2012-25220 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.13.1; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đen, cam. 
(731) Công ty cổ phần Quảng cáo 

Giải pháp Việt Nam  (VN) 
Số 201 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội nghị; tổ chức lễ khai trương, khánh thành với mục đích giải trí, vui 
chơi, văn hoá; tổ chức chương trình giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; sắp xếp và tiến 
hành các sự kiện âm nhạc.  

 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế biểu trưng (mẫu nhãn, kiểu dáng, biểu tượng); thiết 
kế áp phích quảng cáo (poster); thiết kế sách mỏng quảng cáo (brochure); thiết kế danh 
mục liệt kê (catalogue); thiết kế bộ nhận diện thương hiệu (cụ thể như thiết kế danh thiếp 
- card visit, giấy viết thư, phong bì thư, bộ quà tặng, áo đồng phục văn phòng). 

 
 

(210) 4-2012-25257 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Bảo 
Ngọc  (VN) 
125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy nghiền, xay rau củ 
dùng điện cho mục đích gia dụng; máy băm thịt; máy bơm; máy hút bụi chân không; máy 
hút không khí; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ.  

 

Nhóm 08: Dao; bàn là điện; dụng cụ uốn tóc, đốt nóng bằng điện. 
 

Nhóm 09: Đầu đĩa, loa, bộ khuếch đại âm thanh; tivi. 
 

Nhóm 11: Nồi hấp (nồi áp suất sử dụng điện); ấm đun nước dùng điện; đèn điện; đèn pin 
bỏ túi dùng điện; lò vi sóng; lò nướng bánh bằng điện; thiết bị nấu nướng; máy sấy tóc; 
bình lọc nước; quạt điện dùng cho cá nhân; quạt gió (điều hòa không khí); bóng đèn điện; 
tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp ga; bếp từ; bếp hồng ngoại. 

 

Nhóm 20: Hộp nhựa (hộp bao bì bằng chất dẻo).  
 

Nhóm 21: Vải để lau sàn nhà; bộ nồi nấu không dùng điện; chảo rán không dùng điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng, máy nghiền, xay 
rau củ dùng điện cho mục đích gia dụng, máy băm thịt, máy bơm, máy hút bụi chân 
không, máy hút không khí, quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ, bàn là điện, dao, 
dụng cụ uốn tóc, đốt nóng bằng điện, đầu đĩa, loa, bộ khuếch đại âm thanh, tivi, nồi hấp 
(nồi áp suất sử dụng điện), ấm đun nước dùng điện, đèn điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, lò 
vi sóng, lò nướng bánh bằng điện, thiết bị nấu nướng, máy sấy tóc, bình lọc nước, quạt 
điện dùng cho cá nhân, quạt gió (điều hòa không khí), bóng đèn điện, tủ lạnh, nồi cơm 
điện, bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, hộp nhựa (hộp bao bì bằng chất dẻo), vải lau sàn 
nhà, bộ nồi nấu không dùng điện, chảo rán không dùng điện.  

 
 

(210) 4-2012-25258 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Bảo 
Ngọc   (VN) 
125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   
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(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy nghiền, xay rau củ 
dùng điện cho mục đích gia dụng; máy băm thịt; máy bơm; máy hút bụi chân không; máy 
hút không khí; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ.   

 
Nhóm 08: Dao; bàn là điện; dụng cụ uốn tóc, đốt nóng bằng điện.  

 
Nhóm 09: Đầu đĩa, loa, bộ khuếch đại âm thanh; tivi.  

 
Nhóm 11: Nồi hấp (nồi áp suất sử dụng điện); ấm đun nước dùng điện; đèn điện; đèn pin 
bỏ túi dùng điện, lò vi sóng; lò nướng bánh bằng điện; thiết bị nấu nướng; máy sấy tóc; 
bình lọc nước; quạt điện dùng cho cá nhân; quạt gió (điều hòa không khí); bóng đèn điện; 
tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp ga; bếp từ; bếp hồng ngoại. 

 
Nhóm 20: Hộp nhựa (hộp bao bì bằng chất dẻo).   

 
Nhóm 21: Vải để lau sàn nhà; bộ nồi nấu không dùng điện; chảo rán không dùng điện.   

 
Nhóm 35: Mua bán: máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng, máy nghiền, xay 
rau củ dùng điện cho mục đích gia dụng, máy băm thịt, máy bơm, máy hút bụi chân 
không, máy hút không khí, quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ, bàn là điện, dao, 
dụng cụ uốn tóc, đốt nóng bằng điện, đầu đĩa, loa, bộ khuếch đại âm thanh, tivi, nồi hấp 
(nồi áp suất sử dụng điện), ấm đun nước dùng điện, đèn điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, lò 
vi sóng, lò nướng bánh bằng điện, thiết bị nấu nướng, máy sấy tóc, bình lọc nước, quạt 
điện dùng cho cá nhân, quạt gió (điều hòa không khí), bóng đèn điện, tủ lạnh, nồi cơm 
điện, bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, hộp nhựa (hộp bao bì bằng chất dẻo), vải lau sàn 
nhà, bộ nồi nấu không dùng điện, chảo rán không dùng điện.  

 
 

(210) 4-2012-25328 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) WKI Holding Company, Inc.  

(US) 
5500 N. Pearl Street, Suite 400, 
Rosemont, IL 60018 U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 21: Sản phẩm thủy tinh dán bằng nhiệt được bán như là một thành phần không thể 

thiếu của việc nấu, nướng, phục vụ và cất giữ món ăn, cụ thể là: bát, đĩa, đồ đựng dùng 
trong gia đình hoặc nhà bếp, bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa, khay và đĩa có chia 
ngăn, đĩa ăn tráng miệng, bát ăn ngũ cốc, bát đựng hoa quả, bát bày đồ ăn, ca, đĩa bày đồ 
ăn, đĩa bày đồ ăn dùng trong bữa tiệc, đĩa ăn bữa tối, đĩa ăn salát, đồ đựng dùng để đựng 
thực phẩm dùng trong gia đình, đồ đựng chứa thực phẩm, nồi hầm (không dùng điện), âu 
để trộn (không dùng điện), bát [bát to, không dùng điện], chậu [đồ chứa đựng, không 
dùng điện], bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn, không dùng điện], chén, cốc để uống, bình để 
uống, cốc đựng trái cây để ăn, đĩa nhỏ, bát đựng súp, đĩa ăn, bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn].  
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(210) 4-2012-25500 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A25.7.6; A25.7.7 
(731) UBM IP Luxembourg S.µ r.l.  

(LU) 
17 Boulevard Prince Henri, L-1724 
Luxembourg  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính; phần sụn máy vi tính; cơ sở dữ liệu điện tử của máy vi 

tính; đĩa CD ROM; xuất bản phẩm, tạp chí, bản tin và niên giám điện thoại, tất cả đều ở 
dạng dữ liệu điện tử có thể tải xuống được từ mạng internet; thiết bị giảng dạy dùng trong 
ngành y tế; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa mềm và vật mang dữ liệu khác dùng để ghi, 
truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh và/hoặc dữ liệu cụ thể là vật mang dữ liệu được ghi 
sẵn, đã mềm và vật mang dữ liệu liên quan đến y tế và ngành dược phẩm.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm và xuất bản phẩm dạng in; áp phích quảng cáo; tờ rơi; báo chí, tạp chí; 
sách; bản tin; niên giám điện thoại; bản báo cáo và sách quảng cáo; đồ dùng giảng dạy 
(trừ thiết bị giảng dạy) dùng trong ngành y tế.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu về tiếp thị; cung cấp thông 
tin tiếp thị; cung cấp thông tin thương mại liên quan đến thương mại toàn cầu và hàng hóa 
xuất nhập khẩu; lập kế hoạch cho chiến lược tiếp thị; phân tích và lập bảng biểu cho thông 
tin và số liệu nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; thu thập dữ liệu và cung cấp các báo 
cáo liên quan đến thị trường; thực hiện phỏng vấn nhằm mục đích nghiên cứu thị trường; 
thực hiện phỏng vấn để tuyển dụng nhân sự; cung cấp thông tin về số liệu thống kê kinh 
doanh và thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh và thương mại; nghiên cứu và điều 
tra kinh doanh; điều tra thương mại; dịch vụ đánh giá kinh doanh; dịch vụ tư vấn điều 
hành kinh doanh; dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh và quản lý kinh doanh; dịch vụ quảng 
cáo, tiếp thị và thúc đẩy bán hàng và phân tích các hiệu ứng thị trường kèm theo; biên tập 
và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cho thuê không gian quảng cáo và 
không gian bán hàng trên trang web; tổ chức và thực hiện các cuộc triển lãm và hội chợ 
nhằm mục đích quảng cáo và thương mại; cố vấn, phân tích, nghiên cứu và tư vấn liên 
quan đến lĩnh vực tiếp thị, tin tức kinh doanh, bán hàng, thương hiệu, nhận dạng thương 
hiệu, quan hệ công chúng và tiếp thị trực tiếp; dịch vụ tóm lược tin tức; dịch vụ kiểm tra 
tin tức trên mang internet và cung cấp báo cáo kết quả kiểm tra đó cho bên thứ ba (dịch vụ 
tóm lược tin tức); cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn các 
chuyên gia tư vấn liên quan đến lĩnh vực giáo dục, công nghệ và nghiên cứu cho mục đích 
kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh và thương mại liên quan đến việc điều hành 
các phòng khám y tế ; quảng cáo liên quan đến các thông tin và sản phẩm dược và y tế; 
phân phát giấy quảng cáo và hàng mẫu dịch vụ đặt mua ấn phẩm về dược phẩm và y tế và 
đăng ký nhận các bài viết từ mạng internet và mạng viễn thông toàn cầu cho người khác; 
xuất bản các tài liệu quảng cáo; quản lý tệp tin mang tính; cung cấp các tin tức khuyến 
mại, các thông báo quảng cáo và các thông báo khuyến mại tới công chúng liên quan đến 
sản phẩm và thông tin về dược phẩm và y tế. 

 
Nhóm 38: Hãng thông tấn; phát các tin tức về doanh nghiệp, tài chính, kinh doanh và giải 
trí; cung cấp quyền truy cập và cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; 
dịch vụ truyền tin tức cho người khác. 
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Nhóm 39: Cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực du lịch và vận chuyển hàng hóa.  
 

Nhóm 41: Tổ chức và tiến hành các cuộc hội thảo và hội nghị; dịch vụ xuất bản văn bản 
(không bao gồm những bài quảng cáo); tổ chức và tiến hành các sự kiện cho mục đích 
giáo dục; tổ chức lễ trao thưởng và các chương trình trao giải thưởng; sản xuất phim trừ 
phim quảng cáo, phim video và đĩa CD ROMs; sản xuất và cung cấp (không phải mua 
bán) các bản tin tức video và chương trình truyền thông internet (webcast), chương trình 
phát thanh và các sự kiện đa phương tiện; dịch vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến y học 
và chăm sóc sức khỏe; cung cấp tin tức giải trí và giáo dục trực tuyến và thu thập và phổ 
biến các tin tức đó; cung cấp (không phải mua bán) các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến 
và phổ biến qua mạng internet. 

 
Nhóm 42: Cho thuê, thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng máy vi tính; thiết kế 
trang web; lưu trữ (hosting) trang web trên máy tính; cung cấp trang web có nội dung liên 
quan đến máy tính, công nghệ cao, y tế, âm nhạc, ngành công nghiệp ghi âm, phần mềm 
miễn phí và phần mềm chia sẻ có thể tải xuống được và phố biến phần mềm cho người 
khác.  

 
Nhóm 44: Cung cấp tin tức, thông tin và bài phân tích liên quan đến y tế, chăm sóc sức 
khỏe, chăm sóc y tế, dược phẩm và lợi ích của các dịch vụ y tế.  

 
 

(210) 4-2012-25509 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất tơ lụa và dịch vụ du 
lịch Cường Hoàn   (VN) 
07 khu phố Trưng Vương, thị trấn Nam 
Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 24: Vải lụa tơ tằm; Tranh thêu lụa bằng tay.  

 
 

(210) 4-2012-25659 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A25.7.21; A26.11.7 
(591) Đỏ, cam, xanh dương, xanh lá, vàng, 

xanh đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Những Trẻ 
Em Vàng  (VN) 
16 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ chơi trẻ em, dụng cụ học sinh, văn phòng phẩm, hàng lương thực - 
thực phẩm, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, hàng may mặc, kem ăn, đồ dùng trẻ em; đại lý mua 
bán ký gửi hàng hóa (đồ chơi trẻ em); tổ chức triển lãm với mục đích quảng cáo và thương 
mại; dịch vụ quảng cáo. 
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Nhóm 41: Tổ chức lễ hội; tổ chức các buổi họp mặt giao lưu (các buổi sinh hoạt tập thể, 
vui chơi, giải trí, các buổi sinh nhật, mừng thọ, họp lớp) theo yêu cầu của người khác 
nhằm mục đích giải trí, tổ chức trò chơi (giải trí).  

 
Nhóm 43: Quán ăn bình dân; nhà hàng ăn uống.  

 

(210) 4-2012-25735 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Nâu, đen, trắng. 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; kem xoa bóp (mỹ 

phẩm); mặt nạ làm đẹp. 
 
 

(210) 4-2012-25743 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, xanh lục lam. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

chế biến nông sản LC  (VN) 
Cụm công nghiệp Tân An 2, phường Tân 
An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk 
L¨k 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán: nông, thực phẩm chế biến.  
 
 

(210) 4-2012-25813 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
DanaGroup (DanaLogistics)  
(VN) 
39/41 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Uỷ thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; xuất nhập khẩu các 
mặt hàng công ty kinh doanh. 

 
Nhóm 39: Đại lý du lịch; kinh doanh lữ hành nội địa và kinh doanh lữ hành quốc tế; kinh 
doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường bộ; kinh doanh vận tải hành khách và 
hàng hóa bằng đường biển và viễn dương; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; các dịch vụ hỗ trợ 
liên quan đến vận tải. 

 
 

(210) 4-2012-25814 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty Premier 2000 SDN.BHD.  

(MY) 
1st Floor, No. 368, Jalan Pudu, 55100 
Kuala Lumpur, Malaysia. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Luật Sư Của Bạn 
(YOUR LAWYER LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh, bao gồm: dịch vụ tư vấn tổ chức, quản lý 

kinh doanh; dịch vụ quảng cáo cho mục đích đẩy mạnh việc bán hàng, bao gồm: giới 
thiệu sản phẩm, phổ biến các thông báo quảng cáo, phân phát hàng mẫu; dịch vụ giới 
thiệu hàng hoá (thu thập các loại hàng hóa) vì lợi ích của người khác (không bao gồm việc 
chuyên chở các hàng hóa này) giúp khách hàng thuận tiện xem xét và mua các loại hàng 
hóa trong cửa hàng bán lẻ; dịch vụ nhượng quyền kinh doanh; hỗ trợ việc thành lập 
và/hoặc điều hành cửa hàng (không bao gồm hỗ trợ pháp lý trong việc thành lập và/hoặc 
điều hành cửa hàng). 

 
 

(210) 4-2012-25815 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) Công ty Premier 2000 SDN.BHD.  

(MY) 
1st Floor, No. 368, Jalan Pudu, 55100 
Kuala Lumpur, Malaysia. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Luật Sư Của Bạn 
(YOUR LAWYER LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh, bao gồm: dịch vụ tư vấn tổ chức, quản lý 

kinh doanh; dịch vụ quảng cáo cho mục đích đẩy mạnh việc bán hàng, bao gồm: giới 
thiệu sản phẩm, phổ biến các thông báo quảng cáo, phân phát hàng mẫu; dịch vụ giới 
thiệu hàng hoá (thu thập các loại hàng hóa) vì lợi ích của người khác (không bao gồm việc 
chuyên chở các hàng hóa này) giúp khách hàng thuận tiện xem xét và mua các loại hàng 
hóa trong cửa hàng bán lẻ; dịch vụ nhượng quyền kinh doanh; hỗ trợ việc thành lập 
và/hoặc điều hành cửa hàng (không bao gồm hỗ trợ pháp lý trong việc thành lập và/hoặc 
điều hành cửa hàng). 
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(210) 4-2012-25897 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Ngọc Hà  (VN) 
Khu 7, phường Hải Yên, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: sắt, thép, cấu kiện bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gỗ dán, ván, gạch, ngói. 
 

Nhóm 20: Đồ gỗ: bàn, ghế, giường, tủ, kệ. 
 

Nhóm 35: Siêu thị, trung tâm thương mại, bán buôn nông sản, lâm sản, thiết bị vệ sinh, 
phụ tùng ô tô, sắt, thép, xi măng.   

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản: môi giới bất động sản; định giá bất động sản; sàn 
giao dịch bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng: xây dựng nhà, công trình cầu, đường, bến cảng, san lấp mặt bằng. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hoá, đóng gói và lưu hàng hoá, bốc xếp hàng hoá, cho thuê xe ô tô. 

 
Nhóm 41: Giáo dục mầm non. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế: bệnh viện, phòng khám đa khoa. 

 
 

(210) 4-2012-25898 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.04.2013 
(300) 2012-039338 17.05.2012 JP 

(731) MUSASHI SEIMITSU KOGYO 
KABUSHIKI KAISHIA (ALSO 
TRADING AS MUSASHI SEIMITSU 
INDUSTRY CO., LTD.)   (JP) 
39-5, Aza Daizen Ueta-Cho, Toyohashi-
Shi, Aichi-Ken, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ chủ lực không dùng điện [không dùng cho các phương tiện giao thông 

trên bộ] và các bộ phận của chúng; các chi tiết máy [không dùng cho các phương tiện 
giao thông trên bộ]; động cơ xoay chiều và động cơ một chiều [không bao gồm động cơ 
xoay chiều và động cơ một chiều dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ, nhưng bao 
gồm "các bộ phận" của bất kỳ động cơ xoay chiều và động cơ một chiều nào]; các bộ 
phận của động cơ điện dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ; các bộ phận của 
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động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; các bộ phận của động cơ, không dùng 
cho các phương tiện giao thông trên bộ; các bộ phận của động cơ điện, không dùng cho 
các phương tiện giao thông trên bộ; động cơ, không dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ, trục cam cho các động cơ đốt trong; các loại trục cam khác; trục cân bằng cho 
các động cơ đốt trong; động cơ điện, không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ; 
thiết bị dẫn động bằng điện không dùng cho xe cộ; hộp cơ cấu truyền động không dùng 
cho xe cộ. 

 
Nhóm 12: Máy bay (thiết bị bay) và các bộ phận và các chi tiết lắp ráp của chúng; ôtô và 
các bộ phận và các chi tiết lắp ráp của chúng; xe hai bánh có động cơ, xe đạp và các bộ 
phận và chí tiết lắp ráp của chúng; động cơ chủ lực không dùng điện dùng cho phương 
tiện giao thông trên bộ [không bao gồm "các bộ phận của động cơ đó"]; các chi tiết máy 
dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ; động cơ xoay chiều hoặc động cơ một chiều 
dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ [không bao gồm "các bộ phận của động cơ 
đó"]; thiết bị dẫn động bằng điện dùng cho xe cộ; hộp số dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ; động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ. 

 
 

(210) 4-2012-25928 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.2; A1.1.12; A5.5.20 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất và kỹ thuật 
điện Đông á Châu   (VN) 
449/19 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện dùng cho các loại máy công nghiệp (không dùng cho xe cộ).  
 

Nhóm 35: Mua bán: các loại động cơ điện, máy bơm nước, máy cắt, máy nghiền.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc (cụ thể là: 
động cơ điện dùng cho các loại máy công nghiệp, máy bơm, máy cắt).  

 
 

(210) 4-2012-25929 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.1.12; 26.3.2; A5.5.20 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất và kỹ thuật 
điện Đông á Châu    (VN) 
449/19 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện dùng cho các loại máy công nghiệp (không dùng cho xe cộ).   
 

Nhóm 35: Mua bán: các loại động cơ điện, máy bơm nước, máy cắt, máy nghiền.   
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Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc (cụ thể là: 
động cơ điện dùng cho các loại máy công nghiệp, máy bơm, máy cắt).   

 
 

(210) 4-2012-25947 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.15.21 
(591) Đen, xanh dương đậm, trắng. 
(731) TOYOSHIMA KABUSHIKI KAISHA 

(TOYOSHIMA & CO., LTD.)   (JP) 
2-5-11 Seni, Ichinomiya-shi, Aichi-ken, 
491-0873, Japan 

(540) 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 22: Dây thừng, dây bện, lưới, lều trại, vải bạt, vải dầu, buồm, bao và túi (dùng cho 

đóng gói, vận chuyển, vận tải đường biển, không bao gồm trong các nhóm khác); vật liệu 
đệm lót và nhồi độn (ngoại trừ bằng cao su và chất dẻo); vật liệu sợi dệt dạng thô (bông, 
len, lanh, tơ). 

 
Nhóm 23: Sợi (bông, len, nhân tạo, tổng hợp, chất dẻo) và chỉ (bông, len, kim loại, nhân 
tạo, tổng hợp, chất dẻo), tất cả thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 24: Vải dệt và hàng dệt (vải, chăn, rèm, khăn, khăn trải giường, vỏ nệm), không 
bao gồm trong các nhóm khác; tấm trải phủ giường; khăn phủ bàn bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-25963 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(591) Xanh cửu long, trắng. 
(731) Kerr Corporation   (US) 

1717 West Collins Avenue, Orange, CA 
92867, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Hợp chất để lấy dấu răng, chất hàn trám răng, hợp chất để trám và hàn răng, 

bột hàn răng và chất kết gắn nha khoa. 
 

Nhóm 10: Công cụ, dụng cụ, đồ dùng dùng trong nha khoa; dụng cụ dùng trong điều trị 
tủy răng, gương nha khoa, tay cầm có khớp nối hình nón và thân trơn dùng cho gương nha 
khoa, que trộn nha khoa, thanh lấy dấu trong nha khoa, lợi giả, khuôn lấy dấu răng (dụng 
cụ y tế, không phải vật liệu để in dấu răng), khuôn lấy kiểu cầu răng (dụng cụ y tế, không 
phải vật liệu để in dấu răng), dụng cụ đánh bóng răng, hợp chất bọc (bịt) răng, thiết bị 
khớp răng (giá khớp cắn), khoan máy nha khoa, mũi doa dùng trong nha khoa, mũi doa 
côn, giá đỡ mũi doa nha khoa, dụng cụ dò để lấy tủy răng, cái kẹp nha khoa, hộp dụng cụ, 
máy khử trùng (thiết bị tiệt trùng) trong nha khoa, mũi đá mài dùng để đánh bóng răng và 
viên hút nước trong nha khoa, dụng cụ khoan nông rộng ống tủy, dụng cụ làm sạch ống 
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tủy (dũa ngược), dụng cụ lèn dọc, dụng cụ lèn ngang và dụng cụ thăm dò dùng trong nha 
khoa, răng giả, máy làm sạch răng, dụng cụ làm ấm răng sứ, tủy răng nhân tạo, giá để 
dụng cụ chỉnh hình răng, máy làm sạch răng miệng, công cụ mài răng dùng cho nha khoa, 
công cụ cắt dùng cho nha khoa, dụng cụ điều trị răng bằng tia, thiết bị chụp X-quang 
dùng trong nha khoa, đèn không tạo bóng dùng trong nha khoa, ghế khám răng, hàm nắn 
chỉnh răng, thiết bị tổ chức khe răng, thiết bị điều khiển chụp X-quang răng, ống thông 
dẫn chất bẩn của răng, thiết bị nha khoa dùng để cắt răng sứ và chỉnh hình răng, công cụ 
và dụng cụ dùng cho răng giả, công cụ và dụng cụ chữa trị đường tủy răng, công cụ và 
dụng cụ dùng cho phục hình răng miệng; khuôn dẻo để lấy dấu răng (dụng cụ y tế, không 
phải vật liệu để in dấu răng); ánh sáng dùng để điều trị bệnh nha khoa.  

 
 

(210) 4-2012-25975 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 15.7.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hoàng 
Diệu  (VN) 
324 Tôn Đản, phường 04, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ lao động; giày bảo hộ lao động; găng tay bảo hộ lao động; nón 

(mũ) bảo hộ lao động; khẩu trang bảo hộ lao động (tất cả dùng cho phòng chống tai nạn).  
 
 

(210) 4-2012-25976 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 15.7.1 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hoàng 
Diệu   (VN) 
324 Tôn Đản, phường 04, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ lao động; giày bảo hộ lao động; găng tay bảo hộ lao động; nón 

(mũ) bảo hộ lao động; khẩu trang bảo hộ lao động (tất cả dùng cho phòng chống tai nạn).  
 
 

(210) 4-2012-26151 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển và thương mại quốc tế 
Việt An  (VN) 
Số 83A, Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận I, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến (yến sào) đã được chế biến.  
 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ tổ yến; nước ngọt làm từ tổ yến.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu tổ yến đã chế biến; mua bán, xuất nhập khẩu thực 
phẩm đồ uống làm từ tổ yến. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ yến sào. 

 
 

(210) 4-2012-26216 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Cam, đỏ. 
(731) Liên hiệp hợp tác xã thương 

mại TP.HỒ Chí Minh (SAIGON CO-
OP)  (VN) 
199-205 Nguyễn Thái Học, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; bột giấy, keo dán công nghiệp; chế phẩm sinh học xử lý môi trường 

nước. 
 

Nhóm 02: Sơn; vécni; thuốc màu; nhựa tự nhiên dạng thô; mực in.  
 

Nhóm 03: Nước rửa chén; bột giặt; kem đánh răng; dầu gội đầu; nước hoa.  
 

Nhóm 04: Dầu; mỡ công nghiệp; nến; chất đốt chiếu sáng: dầu lửa, dầu xe máy, than cốc. 
 

Nhóm 05: Băng vệ sinh; khăn vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; quần lót vệ sinh; dược 
phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho người.  

 
Nhóm 06: Sắt; thép; gang; các sản phẩm khác bằng kim loại như: thanh ren, bu lông, đai 
treo ống. 

 
Nhóm 07: Máy nông nghiệp: máy cày, máy kéo, máy gặt lúa, máy xén cỏ; máy công 
nghiệp: máy ấp trứng, máy phát điện. 

 
Nhóm 08: Dao dùng để cắt (dụng cụ cho nhà bếp); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công 
như: bơm tay, kéo, lưỡi dao cạo râu. 

 
Nhóm 09: Máy in phun mực (đen trắng và màu) dùng với máy vi tính; máy in kim dùng 
với máy vi tính; máy in laser đen trắng dùng với máy vi tính; máy quét cầm tay (thiết bị 
xử lý dữ liệu); máy scan; đĩa CD, máy photocopy; máy chiếu; hàng điện tử gia dụng (máy 
điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy chụp hình, máy quay phim); phần mềm máy tính 
và phần cứng máy tính, kính mắt; máy ổn áp điện; ổ cắm điện; công tắc điện. 

 
Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ giải phẫu như: dao mổ, kéo, chân, tay, mắt, răng giả.  

 
Nhóm 11: Máy lọc nước; đồ điện gia dụng như: bóng đèn điện, máng đèn.  
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Nhóm 12: ¤ tô; xe máy; kính che gió dùng cho phương tiện giao thông; săm xe đạp 
(ruột); động cơ điện cho xe cộ trên mặt đất. 

 
Nhóm 13: Pháo hoa. 

 

Nhóm 14: Đồng hồ treo tường; đồng hồ đeo tay; đồng hồ điện tử; đá quý; vàng. 
 

Nhóm 15: Trống; đàn ghi ta; đàn piano; bàn phím của nhạc cụ; giá đỡ dùng cho nhạc cụ; 
thiết bị lật trang dùng cho tờ nhạc. 

 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; sách, báo; tập (vở); tạp chí. 
 

Nhóm 17: Cao su; sơn cách điện; vữa cách nhiệt, điện; sợi thủy tinh đế ngăn cách điện, 
nhiệt.  

 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp); cặp đựng tài liệu; va li; ô (dù).  
 

Nhóm 19: Xi măng; bột trét tường; gỗ xây dựng; gạch; đá; cát. 
 

Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ như: giường, tủ, bàn, ghế, khung ảnh, giá 
sách.  

 

Nhóm 21: Các sản phẩm thủy tinh như: chai, lọ, ly các loại; sản phẩm nhựa: ly nhựa, đĩa 
nhựa, chậu. 

 

Nhóm 22: Dây; dây thừng; lưới; vải bạt (không xếp vào các nhóm khác); vật liệu để nhồi 
(trừ cao su và chất dẻo); bông gòn. 

 

Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt; chỉ khâu; tơ; chỉ tơ nhân tạo.  
 

Nhóm 24: Vải; ga vải trải giường; khăn lạnh cao cấp (khăn vải); màn chống muỗi; khăn 
tắm làm bằng vải sợi (không thuộc trang phục). 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây lưng (trong trang phục quần áo); cà vạt (thuộc 
trang phục quần áo). 

 

Nhóm 26: Hoa giả; khuy áo; khóa kéo; đồ trang trí tóc như: kẹp tóc, ruy băng.  
 

Nhóm 27: Tấm thảm; thảm chùi chân (ở cửa); chiếu; tấm phủ sàn; giấy dán tường.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao: lưới, vợt, găng; đồ chơi trẻ em: thú nhún, xích đu, 
miếng ghép hình. 

 

Nhóm 29: Nước chấm (nước mắm và các loại mắm); dầu và mỡ động vật; dầu và mỡ thực 
vật. 

 

Nhóm 30: Sản phẩm nông sản chế biến như: cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, 
bánh mì, bánh, mứt dạng bánh kẹo, mật ong, nước mật đường, bột nở, dấm và gia vị, nước 
tương, tương ớt, xốt cà chua. 

 

Nhóm 31: Hoa tươi; cây con (cây gống); hạt giống, thức ăn cho gia súc, gia cầm để chăn 
nuôi;  mạch nha dùng trong chưng cất rượu bia. 

 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước giải khát có ga; nước giải khát không có ga.  
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Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); nước ép trái cây có cồn. 
 

Nhóm 34: Thuốc lá; gạt tàn; bật lửadùng cho người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá; tẩu hút 
thuốc lá; hộp đựng thuốc lá.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ triển lãm; đại lý 
kinh doanh xăng dầu; mua bán, xuất nhập khẩu: vải sợi, hàng may mặc, rèm cửa bằng vải 
hoặc chất dẻo, hoá chất, phân bón, xe máy, xe ô tô, đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi 
bông, xích đu, miếng ghép hình), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu bông, móc khóa), máy 
móc (máy cày, máy kéo, máy phát điện, máy gặt lúa), vật liệu xây dựng (sắt, thép, gạch, 
cát, xi măng), văn phòng phẩm (sách, băng video, cát sét (cassette), đĩa nhạc, giấy, bút, 
vở, túi xách), đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát, đĩa), đồ điện gia 
dụng (đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), mỹ phẩm (nước hoa, sữa 
tắm, dầu gội, dầu xả), hàng điện tử (máy vi tính, điện thoại, máy nghe nhạc, loa, máy 
chụp hình), lương thực thực phẩm, thực phẩm (bánh, kẹo, sữa, nước ngọt, dầu ăn), thủy 
hải sản các loại (tôm, cua, cá, mực), hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, 
lọ hoa, chén, đĩa). 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư vốn; dịch vụ mua bán nhà ở; dịch vụ nhận và chi trả 
ngoại tệ. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; sửa chữa nhà và trang trí nội 
thất, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng mạng máy tính; dịch vụ rửa xe. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truy cập internet; dịch vụ phát thanh trên sóng rađiô; dịch vụ phát 
chương trình truyền hình. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ giữ xe 
các loại dịch vụ chuyền phát nhanh và thường. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ giết mổ gia súc gia cầm, dịch vụ in ấn, dịch vụ bảo quản rau quả, thịt 
và các sản phẩm làm từ thịt. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giài trí: bowling, bida, trò chơi điện tử; dịch vụ hậu kỳ 
(bao gồm các công đoạn dựng phim, làm bản chính, đồng bộ và chuẩn hóa tác phẩm, kỹ 
xảo, thiết kế âm thanh, hiệu ứng hình ảnh, lên tiêu đề phát sóng); dịch vụ tổ chức sự kiện 
về văn hóa, giáo dục, thời trang, ca nhạc; dịch vụ nhiếp ảnh. 

 
Nhóm 42: Thiết kế chương trình máy tính; dịch vụ thiết kế kiến trúc, dịch vụ tư vấn khoa 
học trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ thiết kế công nghiệp; dịch vụ kiểm tra 
chất lượng; dịch vụ tư vấn về môi trường. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; nhà hàng ăn uống; khách sạn; cung cấp 
thực phẩm và đồ uống(do nhà hàng thực hiện).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoé; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ cắt uốn tóc; 
dịch vụ bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ làm vườn. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê đồ cưới như: áo cưới; dịch vụ vệ sỹ, bảo vệ; tư vấn an ninh; 
nghiên cứu pháp lý. 
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(210) 4-2012-26323 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH đầu tư và xây 

dựng Đại Hòa Phát  (VN) 
Số 38 Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 19: Thanh nhựa dùng trong xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-26382 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Cơ sở Minh Hiếu  (VN) 
Tổ 21 khu vực 4, phường Đống Đa, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hải sản khô.  
 
 

(210) 4-2012-26408 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Carl Karcher Enterprises, 
Inc.  (US) 
6307 Carpinteria Avenue, Suite A, 
Carpinteria, California, 93013, United 
States of America 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 30: Các mặt hàng thực phẩm để tiêu dùng trong hoặc ngoài cửa hàng bao gồm bánh 
xăng-đuých kẹp thịt băm viên; bánh xăng-đuých; bột mì và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, 
bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; cà phê; trà; ca cao; chất thay thế cà phê; đường; mật 
ong; nước mật cho thực phẩm; đồ gia vị; xốt may-on-ne; nước xốt, nước chấm (đồ gia vị); 
chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia đình; chế phẩm để làm ổn định thực phẩm; nấm 
men (sản phẩm thuộc nhóm này); bột nấm men dùng cho thức ăn cho con người; chế 
phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-26409 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Carl Karcher Enterprises, 
Inc.   (US) 
6307 Carpinteria Avenue, Suite A, 
Carpinteria, California, 93013, United 
States of America 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 30: Các mặt hàng thực phẩm để tiêu dùng trong hoặc ngoài cửa hàng bao gồm bánh 
xăng-đuých kẹp thịt băm viên; bánh xăng-đuých; bột mì và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, 
bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; cà phê; trà; ca cao; chất thay thế cà phê; đường; mật 
ong; nước mật cho thực phẩm; đồ gia vị; xốt may-on-ne; nước xốt, nước chấm (đồ gia vị); 
chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia đình; chế phẩm để làm ổn định thực phẩm; nấm 
men (sản phẩm thuộc nhóm này); bột nấm men dùng cho thức ăn cho con người; chế 
phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-26429 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.15; 3.7.17 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tổ chức Giáo 
dục Hoa Kỳ  (VN) 
Lầu 4 và 5, tòa nhà Flemington, số 182 
Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ về tư vấn trong tổ chức và điều hành doanh nghiệp.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ về tư vấn tài chính. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ về lập chương trình máy tính. 
 
 

(210) 4-2012-26450 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.4; 6.1.2; 1.5.1 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Huy Tín  (VN) 
Số 20 đường 218 Cao Lỗ, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút chì, ngòi bút, hộp bút, kẹp hồ sơ, kẹp giấy, dao rọc giấy.  
 

Nhóm 32: Nước uống có gaz, đồ uống không cồn, nước uống tinh khiết, nước ép trái cây 
(đồ uống không cồn).  

 
Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, lương thực thực phẩm, hàng trang trí nội ngoại thất, 
điện, điện tử.  
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(210) 4-2012-26612 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.4 
(591) Xám, đỏ, đen, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Trần Doãn  
(VN) 
539 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn sản phẩm gỗ.  

 
 

(210) 4-2012-26649 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.7.11; 2.1.22; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, đỏ, xanh lá cây, 

xanh da trời, xnah lá mạ, xanh dương, 
đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Nguyên Bình  (VN) 
125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa chua. 

 
 

(210) 4-2012-26700 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.3.1 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, trắng, đỏ. 
(731) Nova Trade Ltd    (BG) 

3, Shipka Str. 4190, Saedinenie, 
BULGARIA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; cà phê (đồ uống); trà (nước giải khát); cacao 

(đồ uống); đồ uống có chứa cà phê; đồ uống có chứa cà phê và sữa; đồ uống có chứa cà 
phê và cola; trà đá; kem lạnh; sô-cô-la; hương liệu cho thực phẩm trong nhóm này; bánh 
ngọt và bánh kẹo; mật ong.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng; nước khoáng dùng trong bữa ăn; nước khoáng sủi; nước giải 
khát (đồ uống không cồn); đồ uống không cồn; đồ uống mật ong không cồn, đồ uống bù 
nước (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống làm từ nước trái cây và nước trái cây, xi-rô 
và các chế phẩm làm đồ uống; nước rau ép (đồ uống); nước ép cà chua (đồ uống), đồ uống 
làm từ lô hội; bột pha nước sủi (đồ uống), viên pha nước sủi (đồ uống).  
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(210) 4-2012-26701 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.3.1 
(591) Trắng, cam. 
(731) Nova Trade Ltd    (BG) 

3, Shipka Str. 4190, Saedinenie, 
BULGARIA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước khoáng dùng trong bữa ăn; nước khoáng sủi; nước giải khát 
(đồ uống không cồn); đồ uống không cồn; đồ uống mật ong không cồn, đồ uống bù nước 
(không dùng cho mục đích y tế), đồ uống làm từ nước trái cây và nước trái cây, xi-rô và 
các chế phẩm làm đồ uống; nước rau ép (đồ uống); nước ép cà chua (đồ uống), đồ uống 
làm từ lô hội; bột pha nước sủi (đồ uống), viên pha nước sủi (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2012-26702 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.15; 26.4.4; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh lá mạ, xanh lá cây, xanh tím
(731) Nova Trade Ltd    (BG) 

3, Shipka Str. 4190, Saedinenie, 
BULGARIA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước khoáng dùng trong bữa ăn; nước khoáng sủi; nước giải khát 
(đồ uống không cồn); đồ uống không cồn; đồ uống mật ong không cồn, đồ uống bù nước 
(không dùng cho mục đích y tế), đồ uống làm từ nước trái cây và nước trái cây, xi-rô và 
các chế phẩm làm đồ uống; nước rau ép (đồ uống); nước ép cà chua (đồ uống), đồ uống 
làm từ lô hội; bột pha nước sủi (đồ uống), viên pha nước sủi (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2012-26703 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.6 
(591) Trắng, đỏ, vàng, đen. 
(731) Nova Trade Ltd    (BG) 

3, Shipka Str. 4190, Saedinenie, 
BULGARIA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước khoáng dùng trong bữa ăn; nước khoáng sủi; nước giải khát 
(đồ uống không cồn); đồ uống không cồn; đồ uống mật ong không cồn, đồ uống bù nước 
(không dùng cho mục đích y tế), đồ uống làm từ nước trái cây và nước trái cây, xi-rô và 
các chế phẩm làm đồ uống; nước rau ép (đồ uống); nước ép cà chua (đồ uống), đồ uống 
làm từ lô hội; bột pha nước sủi (đồ uống), viên pha nước sủi (đồ uống).  
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(210) 4-2012-26704 (220) 27.11.2012 
 (441) 25.04.2013 

(531) 3.1.8; 26.13.1; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, đen, ghi. 
(731) Nova Trade Ltd    (BG) 

3, Shipka Str. 4190, Saedinenie, 
BULGARIA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước khoáng dùng trong bữa ăn; nước khoáng sủi; nước giải khát 
(đồ uống không cồn); đồ uống không cồn; đồ uống mật ong không cồn, đồ uống bù nước 
(không dùng cho mục đích y tế), đồ uống làm từ nước trái cây và nước trái cây, xi-rô và 
các chế phẩm làm đồ uống; nước rau ép (đồ uống); nước ép cà chua (đồ uống), đồ uống 
làm từ lô hội; bột pha nước sủi (đồ uống), viên pha nước sủi (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2012-26710 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) KURARAY CO., LTD.   (JP) 
1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama 
Prefecture, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 17: Vải lọc hóa chất, sợi tẩm hóa chất, chỉ tẩm hóa chất không dùng trong ngành 
dệt; chất dẻo bán thành phẩm. 

 

Nhóm 22: Sợi dệt thô; dây thừng không bằng kim loại; dây bện; lưới và lưới đánh cá cho 
sử dụng trong công nghiệp; bạt; lều, mang đu được; mái che nắng bằng vải dệt. 

 

Nhóm 23: Chỉ và sợi; chỉ tơ nhân tạo.  
 

Nhóm 24: Hàng dệt may, cụ thể là vải dệt, vải dệt kim; vải không dệt.  
 
 

(210) 4-2012-26721 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.7.3; 26.13.25 
(591) Vàng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ xuất nhập khẩu VP  (VN) 
154 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng, đường sữa, bánh kẹo, rau quả.  
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(210) 4-2012-26738 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Jurong Engineering Limited  

(SG) 
25 Tanjong Kling Road, Singapore 
628050 

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 06: Các công trình dân dụng và cấu trúc, các công trình cơ khí và điện (bằng kim 

loại). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác). 
 

Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt các công trình dân dụng và cấu trúc các công trình cơ khí 
và điện.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công các công trình dân dụng và cấu trúc, các công trình cơ khí và 
điện.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất (engineering). 

 
 

(210) 4-2012-26739 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Jurong Engineering Limited  
(SG) 
25 Tanjong Kling Road, Singapore 
628050  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 06: Các công trình dân dụng và cấu trúc, các công trình cơ khí và điện (bằng kim 

loại). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác). 
 

Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt các công trình dân dụng và cấu trúc các công trình cơ khí 
và điện. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công các công trình dân dụng và cấu trúc, các công trình cơ khí và 
điện. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất (engineering). 
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(210) 4-2012-26752 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Tâm  (VN) 
108/08 khu phố Tây, Đông Hòa, huyện 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy ép sử dụng điện. 
 

Nhóm 09: Điện thoại di động, sạc điện thoại, pin điện thoại. 
 

Nhóm 11: Bếp từ; bếp quang; nồi áp suất; bình đun nước siêu tốc; nồi cơm điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm như: điện thoại di động và các thiết bị 
của nó; đồ điện gia dụng như: máy xay sinh tố, máy ép sử dụng điện, bếp từ, bếp quang, 
nồi áp suất, bình đun nước siêu tốc, nồi cơm điện. 

 
 

(210) 4-2012-26753 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Tâm  (VN) 
108/08 khu phố Tây, Đông Hòa, huyện 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy ép sử dụng điện. 
 

Nhóm 09: Điện thoại di động, sạc điện thoại, pin điện thoại.  
 

Nhóm 11: Bếp từ; bếp quang; nồi áp suất; bình đun nước siêu tốc; nồi cơm điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm như: điện thoại di động và các thiết bị 
của nó, đồ điện gia dụng như: máy xay sinh tố, máy ép sử dụng điện, bếp từ, bếp quang, 
nồi áp suất, bình đun nước siêu tốc, nồi cơm điện. 

 
 

(210) 4-2012-26766 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Lưu Quốc Quang  (VN) 
45 khóm 1, đường 30/4, thị trấn Tiểu 
Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh  

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng kim khí điện máy, cụ thể là mua bán điện thoại, nồi cơm điện, 
tủ lạnh, bếp điện, vật liệu xây dựng. 
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(210) 4-2012-26785 (220) 28.11.2012 
 (441) 25.04.2013 

(531) 2.1.1; 26.1.1; 26.11.3 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Lương Văn Minh  (VN) 
Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, thành phố 
Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thuốc Lào 
 
 

(210) 4-2012-26806 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) NEXTEER AUTOMOTIVE 
CORPORATION   (US) 
3900 E. Holland Road Saginaw, 
Michigan 48601-9494 U.S.A. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 12: Bộ phận phụ tùng của xe cộ trên mặt đất, cụ thể là: bánh răng lái, thanh kéo 
kẹp, trục khớp nối dẫn hướng, rầm lái, trục điều khiển, trục bánh xe, ổ trục, trục các-đăng, 
bộ truyền động vi sai, động cơ điện, hộp số, cần sang số, tay nắm cần số, bánh xe và may-
¬ bánh xe của xe ô tô. 

 
 

(210) 4-2012-26839 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(731) Angles Incorporated Pte Ltd  

(SG) 
120 Lower Delta Road #15-11 Cendex 
Centre Singapore 169208  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; túi xách tay; ví tiền cho phụ nữ; ví tiền; da động vật; da sống; 
rương/hòm/va li và túi du lịch; ô và dù; gậy chống; roi ngựa, yên cương và bộ yên cương.  

 
 

(210) 4-2012-26841 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(731) Angles Incorporated Pte Ltd  

(SG) 
120 Lower Delta Road # 15-11 Cendex 
Centre Singapore 169208  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2012-26848 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Furukawa-Sky Aluminum 
Corp.   (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 101-8970, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 06: Sắt và thép; kim loại màu và hợp kim của chúng; hợp kim của nhôm dùng cho 
xây dựng; hợp kim của nhôm dùng cho các thiết bị điện tử và thiết bị điện (nguyên liệu 
bán chế, được sử dụng trong việc sản xuất các phần, các bộ phận của thiết bị điện tử và 
thiết bị điện); hợp kim của nhôm dùng cho thiết bị đo lường (nguyên liệu bán chế, được 
sử dụng trong việc sản xuất các phần, các bộ phận của thiết bị đo lường); tấm kim loại 
dùng cho xây dựng; tấm kim loại dùng cho các thiết bị điện tử và thiết bị điện (nguyên 
liệu bán chế, được sử dụng trong việc sản xuất các phần, các bộ phận của thiết bị điện tử 
và thiết bị điện); tấm kim loại dùng cho thiết bị đo lường (nguyên liệu bán chế, được sử 
dụng trong việc sản xuất các phần, các bộ phận của thiết bị đo lường); tấm kim loại đã 
được xử lý bề mặt; biển hiệu bằng kim loại; biển hiệu bằng kim loại, không phản quang, 
không vận hành cơ giới; kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-27041 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 25.1.25; 24.9.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh, trắng bạc. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 22   (VN) 
763 đường Nguyễn Văn Linh, phường 
Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Lương khô. 
 
 

(210) 4-2012-27044 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.1.2; 15.1.13; 26.13.25 
(591) Xanh cô ban nhạt, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
HIPT  (VN) 
152 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện Internet 
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm theo dõi sức khỏe, kiểm tra sức khỏe qua 
mạng máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác 
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Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe qua mạng máy tính, dịch vụ cung cấp và 
chla sẻ thông tin và dữ liệu về sức khỏe, dinh dưỡng, thuốc, y tế qua mạng máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-27056 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, da cam, ghi, bạc. 
(731) GRACE COSMETICS INDUSTRIES 

GMP SDN.BHD.   (MY) 
2, Jalan Dataran 3,Taman Kempas, 
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm chăm sóc cơ thể; chế phẩm chăm 
sóc tóc; chế phẩm dùng để xoa bóp bằng dầu thơm; dầu xoa bóp không dùng cho mục 
đích y tế và tinh dầu; kem giúp cho người thon thả; chế phẩm spa; chế phẩm chống nắng 
(tất cả đều không dùng cho mục đích y tế); xà phòng; nước hoa; tinh chất cô đặc (serum) 
dưỡng tóc (mỹ phẩm); thuốc dưỡng tóc; dầu gội đầu; dầu xả; kem ủ tóc; sữa rửa mặt; nước 
hoa hồng; tinh chất cô đặc (serum) dưỡng da (mỹ phẩm); kem dưỡng mắt; gel dưỡng mắt; 
chế phẩm dưỡng ẩm; tinh chất (chế phẩm chăm sóc da); mặt nạ dưỡng da; kem nâng 
ngực; sữa tắm; sản phẩm tẩy tế bào chết cho cơ thể; sữa dưỡng thể; kem bôi chân; chế 
phẩm xịt khoáng dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2012-27113 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Việt Việt Phát   (VN) 
75/25 ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 06: Khuôn mẫu bằng kim loại; khóa bằng kim loại, khung nhà tiền chế bằng kim 
loại; két sắt; cửa sắt; bản lề bằng kim loại; bồn nước bằng kim loại. 

 

Nhóm 08: Muỗng; dĩa (nĩa); dao; kéo; kềm (tất cả bằng kim loại).  
 

Nhóm 11:  bộ xả nước dùng cho bồn nước; chậu rửa chén; vói nước; máy nước nóng; máy 
hút mùi và khói dùng cho nhà bếp; chậu rửa (la va bô); máy nước nóng; ấm điện, chảo 
điện; bếp từ. 

 

Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ, giá, kệ bếp (tất cả đều dùng bằng inox).  
 

Nhóm 21: Nồi (không dùng điện); chảo (không dùng điện); mâm; thau; chén; đĩa, rổ cho 
nhà bếp (tất cả đều bằng inox). 
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(210) 4-2012-27114 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Việt Việt Phát   (VN) 
75/25 ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 06: Khuôn mẫu bằng kim loại; khóa bằng kim loại; khung nhà tiền chế bằng kim 

loại; két sắt; cửa sắt; bản lề bằng kim loại; bồn nước bằng kim loại. 
 

Nhóm 08: Muỗng, dĩa (nĩa); dao; kéo; kềm (tất cả bằng kim loại).  
 

Nhóm 11: bộ xả nước dùng cho bồn nước, chậu rừa chén; vói nước; máy nước nóng: máy 
hút mùi và khói dùng cho nhà bếp; chậu rửa (la va bô); máy nước nóng; ấm điện, chảo 
điện: bếp từ.  

 
Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; giá; kệ bếp (tất cả đều dùng bằng inox).  

 
Nhóm 21: Nồi (không đùng điện); chảo (không dùng điện); mâm, thau; chén; đĩa; rổ cho 
nhà bếp tất cả đều bằng inox). 

 
 

 
(210) 4-2012-27115 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Việt Việt Phát    (VN) 
75/25 ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 06: Khuôn mẫu bằng kim loại, khóa bằng kim loại; khung nhà tiền chế bằng kim 

loại; két sắt, cửa sắt, bản lề bằng kim loại; bồn nước bằng kim loại.  
 

Nhóm 08: Muỗng; dĩa (nĩa), dao; kéo; kềm (tất cả bằng kim loại).  
 

Nhóm 11: bộ xả nước dùng cho bồn nước; chậu rửa chén, vói nước, máy nước nóng, máy 
hút mùi và khói dùng cho nhà bếp; chậu rửa (la va bô); máy nước nóng; ấm điện; chảo 
điện: bếp từ.  
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(210) 4-2012-27153 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A3.2.24; 3.2.7; 3.2.15; 26.13.25 
(731) MAPM International Pty Ltd.  

(AU) 
Suite 21, 25 Claremont Street, South 
Yarra, VIC 3141, Australia   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân (trang phục); đồ đội đầu; găng tay (trang phục); miếng 

lót bên trong giày; ca vát; tất ngắn cổ.  

 
 

(210) 4-2012-27154 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A3.2.24; 3.2.7; 3.2.15; 26.13.25 
(731) MAPM International Pty Ltd.  

(AU) 
Suite 21, 25 Claremont Street, South 
Yarra, VIC 3141, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân (trang phục); đồ đội đầu; găng tay (trang phục); miếng 

lót bên trong giày; ca vát; tất ngắn cổ.  

 
 

(210) 4-2012-27258 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam  

(VN) 
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 16: Tã giấy em bé; tã giấy người lớn; tã lót trẻ em bằng giấy/xenlulô (dùng một 

lần). 
 

Nhóm 35: Mua bán: bỉm (tã lót) trẻ em, người lớn bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn 
ướt bằng giấy. 
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(210) 4-2012-27259 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.7.9; 10.5.25; A26.11.12; A25.7.21 
(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam  

(VN) 
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; băng vệ sinh kinh nguyệt; khăn vệ sinh, các loại khăn và gạc 
bông thấm dùng cho vệ sinh phụ nữ.  

 

Nhóm 16: khăn ướt bằng giấy; khăn lau bằng giấy.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bỉm (tã lót) trẻ em, người lớn bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn 
ướt bằng giấy.  

 

(210) 4-2012-27281 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.7.9 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Chí Lý  
(VN) 
Số 55B đường Đầm Vạc, phường Đống 
Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

(511)   Nhóm 24: vải không dệt được sử dụng làm khăn ướt. 
 
 

(210) 4-2012-27347 (220) 04.12.2012 
 (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.1; 2.3.25; A2.3.17; 18.1.5 
(591) Xanh dương, đen, trắng, hồng, nâu, xanh 

dương đậm, ghi. 
(731) ABRO INDUSTRlES, INC.    (US) 

3580 Blackthorn Court, South Bend, 
Indiana 46628, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 01: Keo epoxy dùng trong công nghiệp và ô tô; chất dính thép bằng nhựa epoxy 
dùng trong công nghiệp và ô tô; chất dính bằng nhựa epoxy dùng trong công nghiệp và ô tô. 

 

Nhóm 16: Keo epoxy dùng cho mục đích gia dụng; chất dính thép bằng nhựa epoxy dùng 
cho mục đích gia dụng; chất dính bằng nhựa epoxy dùng cho mục đích gia dụng. 
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(210) 4-2012-27349 (220) 04.12.2012 
 (441) 25.04.2013 

(531) 19.7.25; 19.3.1; 26.15.25; 18.1.21; 
15.1.17; 26.13.25; 25.5.2 

(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng, xanh đen, 
ghi. 

(731) ABRO INDUSTRIES, INC.  (US) 
3580 Blackthorn Court, South Bend, 
Indiana 46628, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất làm sạch bộ chế hòa khí và tiết lưu (hóa chất); chế phẩm dạng xịt làm 
sạch bộ chế hòa khí và tiết lưu. 

 
 

(210) 4-2012-27363 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A9.5.12; 26.1.1; 26.1.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Linh Kiệt  (VN) 
14/9 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn.  
 
 

(210) 4-2012-27364 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; A9.5.12; 26.1.11; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Linh Kiệt  (VN) 
14/9 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 
 
 

(210) 4-2012-27367 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.23; 24.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Viện Sinh thái và Bảo vệ Công 
trình  (VN) 
Số 267, phố Chùa Bộc, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Tư vấn về phòng trừ mối (cho các công trình xây dựng), sửa chữa công trình 
xây dựng, diệt mối cho công trình xây dựng. 
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Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp giải pháp chắn sóng bảo vệ đê biển và bờ biển, chống cát 
bay, cát chảy, hạn chế bồi lắng lòng hồ, phục hồi hệ sinh thái, chống ăn mòn thiết bị thủy 
lợi (dịch vụ khoa học); khảo sát đánh giá cấu trúc địa tầng, phát hiện ẩn họa trong đê đập, 
ẩn vật trong các di tích lịch - văn hóa. 

 
 

(210) 4-2012-27404 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 
Đức Minh  (VN) 
Số 10, ngõ 266 Đội Cấn, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27444 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.13.1; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH SUNJIN VINA  (VN)

Lô B2-8, khu công nghiệp Việt Remax, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 23: Sợi, các loại sợi dùng để dệt. 
 
 

(210) 4-2012-27511 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần bao bì Tín 

Thành  (VN) 
Lô C20, cụm công nghiệp nhựa Đức Hòa 
Hạ, ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bao, túi bằng giấy, các tông để bao bọc và đóng gói, vật liệu bao gói bằng giấy, 
các tông.. 

 

Nhóm 35: Mua bán bao bì nhựa, bao bì giấy, thiết bị ngành nhựa, thiết bị ngành giấy, 
lương thực thực phẩm, nước giải khát. 
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(210) 4-2012-27557 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.1.2; A1.1.12; 24.15.21 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Trịnh Bá Dương  (VN) 

Số 27 ngõ 101 Thanh Nhàn, phường 
Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, chủ yếu là phât thanh điện tử, truyền số liệu điện tử, fax và 
radio; dịch vụ điện tín và điện thư; cung cấp các dịch vụ tiếp cận với mạng internet, các 
mạng máy tính khác, các dịch vụ thông qua mạng máy tính và các bảng thông báo; cung 
cấp các dịch vụ mạng viễn thông chủ yếu cho các đối tượng cho phép họ biểu hiện được 
nội dung trên mạng internet, các mạng máy tính khác, các dịch vụ qua mạng máy tính và 
các bảng thông bảo; cung cấp các dịch vụ tiếp cận với thông tin qua mạng máy tính liên 
quan tới thời tiết, thể thao, sức khoẻ, thông tin tài chính, các hoạt động vui chơi, tin tức, 
giáo dục, giải trí, vận tải, tự nhiên, tự cải tiến, công việc của chính phủ, quản lý nhà cửa, 
văn học, thị trường, hoạt động quốc tế, du lịch, thông tin thời trang và kinh doanh và địa 
phương; dịch vụ viễn thông nhằm cung cấp thông tin qua mạng máy tính về thời tiết, thể 
thao, sức khoẻ, thông tin tài chính, các hoạt động vui chơi, tin tức, giáo dục, giải trí, vận 
tải, tự nhiên, tự cải tiến, hoạt động chính phủ, quản lý nhà cửa, văn học thị trường hoạt 
động quốc tế, du lịch, thông tin về thời trang và kinh doanh và địa phương. 

 
 

(210) 4-2012-27568 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) NOBEL QUEST INTERNATIONAL 
LIMITED  (VG) 
P.O Box 3152, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2012-27640 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 5.3.11; 5.3.16; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đen, xanh lá 

đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Mỹ Việt  (VN) 
Số 5, ngõ 13, đường Chi Lăng, phường 
Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh 
Hòa Bình 

 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm chè uống (trà). 
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(210) 4-2012-27663 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 

Việt Nam   (VN) 
B9 khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 29: Sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
sữa.  

 
 

(210) 4-2012-27697 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Vàng, xanh lá cây. 
(731) Tổng công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần   (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, hóa chất, amoniac, khí công nghiệp, hàng nông lâm sản, 

thuốc bảo vệ thực vật.  
 
 

(210) 4-2012-27698 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(591) Vàng, xanh lá cây. 
(731) Tổng công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần   (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, hóa chất, amoniac, khí công nghiệp, hàng nông lâm sản, 

thuốc bảo vệ thực vật.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
633 

(210) 4-2012-27699 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Vàng, xánh là cây. 
(731) Tổng công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần   (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, hóa chất, amoniac, khí công nghiệp, hàng nông lâm sản, 

thuốc bảo vệ thực vật.  
 
 

(210) 4-2012-27704 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Xanh da trời, xanh dương, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại thép Phú Hoàng 
Anh  (VN) 
97A Trần Văn Mười, ấp 3, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn sắt, thép, i-nốc, nhôm.  

 
 

(210) 4-2012-27707 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) Hong Food Supplier Pte Ltd  

(SG) 
203 Pandan Loop Singapore 128391 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản được bảo quản; hải sản đã chế biến; hải sản (không còn sống); nước hải 

sản nấu đông; thực phẩm được chế biến từ hải sản; hải sản đông lạnh; nước chiết hải sản 
và thực phẩm làm từ hải sản; tôm càng, không còn sống; động vật giáp xác, không còn 
sống; phi lê cá; thực phẩm làm từ cá; bột cá dùng làm thức ăn cho người; cá, không còn 
sống; cá, được bảo quản; tôm hùm, không còn sống; tôm hùm gai, không còn sống; con 
trai, không còn sống; cá hồi, cá muối, cá mòi, hải sâm, không còn sống; động vật có vỏ, 
không còn sống; tôm, không còn sống; thịt; thịt gia cầm; thịt thú săn; nước chiết từ thịt. 
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Nhóm 31: Tôm càng sống; động vật giáp xác, còn sống; dưa chuột tươi; cá sống; tôm hùm 
sống; tôm hùm gai sống; con trai sống; con hàu sống; hải sâm sống; động vật có vỏ còn 
sống. 

 
 

(210) 4-2012-27708 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH Kokuyo Việt 
Nam   (VN) 
Lô B2-B7, khu công nghiệp Nomura Hải 
Phòng, km 13, huyện An Dương, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 16: Sổ tay, tập giấy viết, giấy kẻ ngang, tệp xếp giấy tờ/tài liệu, giấy, tẩy dùng để 

xóa, bút và bút chì, giấy dán nhãn dùng để đánh dấu, hộp đựng đồ dùng văn phòng (bao 
gồm hộp đựng hồ sơ, tài liệu và tệp đựng tài liệu), keo dán dùng cho mục đích văn phòng, 
dập ghim, bút xóa dạng băng kéo, dao rọc giấy dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng.  

 
 

(210) 4-2012-27709 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Rohm and Haas Company   (US)
100 Independence Mall West, 
Philadelphia, Pennsylvania 19106-2399, 
United States of America  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho sản xuất bioxit, chất diệt trùng và chất diệt nấm được sử 

dụng trong các ngành phi nông nghiệp, không phải là các chế phẩm diệt sâu bọ gây hại, 
côn trùng hoặc ruồi. 

 
Nhóm 05: Bioxit, chất diệt trùng và chất diệt nấm được sử dụng trong các ngành phi nông 
nghiệp, không phải là các chế phẩm diệt sâu bọ gây hại, côn trùng hoặc ruồi; chế phẩm 
khử mùi sử dụng trên hàng dệt, vải, thảm trải sàn, vải bọc đồ đạc, màn cửa, quần áo, đồ 
nội thất, các vật dụng đồ đạc có bề mặt không xốp, tường, sàn nhà, bề mặt nhà bếp và 
phòng tắm, thùng đựng rác. 

 
Nhóm 24: Vật liệu dệt; hàng dệt, cụ thể là: vải (ở dạng mảnh vải); các loại vải sợi tự nhiên 
và tổng hợp dùng trong ngành dệt; vải dệt sử dụng cho các đồ nội thất trong nhà và đồ nội 
thất trong kính doanh; vải lanh dùng trong nhà; vật liệu dệt dùng cho giường; chăn bông 
bằng vải, khăn trải bàn bằng vải, cụ thể là miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, khăn ăn và khăn 
trải bàn; khăn tắm, vật liệu bọc bằng vải, tấm trướng treo tường làm bằng vải; rèm cửa 
bằng vải; vải không dệt; vải dệt sử dụng trong sản xuất quần áo.  
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(210) 4-2012-27710 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "VOSTOK-
ZAPAD"   (RU) 
d. 6/40, ul. Chernyakhovskogo, RU-
125319 Moskva (RU)  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là quần đùi, quần dài, áo sơ mi, áo khoác ngắn, áo ba-đờ-xuy, 
áo choàng ngoài, bộ quần áo vest, áo vest khoác ngoài, áo pacca (áo da có mũ trùm đầu 
của người Ets-ki-mô), trang phục chạy bộ, quần thể thao, áo thể thao, váy đầm, áo thun 
ngắn tay, áo phông thể thao pôlô, áo bó sát người, quần đài và áo sơ mi công sở, tất dài, 
bít tất ngắn cổ, quần lót, áo tắm hai mảnh; đồ đội đầu, cụ thể là mũ lưỡi chai, mũ; đồ đi 
chân, cụ thể là giầy tennis, giầy thể thao, giầy đá bóng, ủng (bốt), dép tắm, dép tông đi 
trong nhà tắm, dép và giầy công sở.  

 
 

(210) 4-2012-27711 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 18.3.23; 26.1.1; 18.3.2; 2.1.2; 2.1.15; 
2.3.25; 26.13.1; A26.11.12; A6.3.20; 
26.13.25 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương
(731) PANTAINORASINGH 

MANUFACTURER CO., LTD.  (TH) 
99 Moo 2, Tambol Galoong, Maung, 
Samut Sakhon 74000, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; trái cây được sấy khô; trái cây được nấu chín; rau được 
bảo quản kể cả măng tre; ô liu giầm được bảo quản; thức ăn được bảo quản bao gồm thịt, 
cá và gia cầm; sữa và các sản phẩm sữa; mứt ướt; nước xốt làm từ trái cây; dầu ăn và mỡ 
ăn; lạc đã chế biến và bảo quản và bơ lạc. 

 

Nhóm 30: Nước xốt; gia vị; tương ớt; nước mắm (gia vị); tương ớt ngọt dùng cho thịt gà; 
nước tương; nước xốt đông làm từ đậu nành; bột ớt; bột ớt trộn dầu đậu nành; bột tôm (gia 
vị); bột tôm trộn dầu đậu nành (gia vị); bột cua (bột tôm); bột cua có dầu đậu nành (bột 
tôm); cà phê bột và chè; ca cao và đồ uống trên cơ sở sôcôla.  

 
 

(210) 4-2012-27782 (220) 10.12.2012 
 (441) 25.04.2013 

(531) 4.3.5; 26.13.25 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bioway 
Hitech  (VN) 
Lô Q1, đường N1, khu CN An Nghiệp, xã 
An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất để làm sạch nước, hóa chất để cải tạo đất, than bùn (phân bón), phân 
bón dùng cho nông nghiệp, chế phẩm vi sinh vật (không dùng trong ngành y và thú y), 
chế phẩm vi khuẩn (không dùng trong ngành y và thú y), chế phẩm để điều hòa sự sinh 
trưởng của cây trồng. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất để làm sạch nước, hóa chất để cải tạo đất, than bùn (phân 
bón), phân bón dùng cho nông nghiệp, chế phẩm vi sinh vật (không dùng trong ngành y 
và thú y), chÓ phẩm vi khuẩn (không dùng trong ngành y và thú y), chế phẩm để điều hòa 
sự sinh trưởng của cây trồng. 

 
 

(210) 4-2012-27821 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 15.7.1; 24.3.1; A24.3.7; 26.11.2 (540) 

  

(731) Văn phòng công chứng 
Nguyễn Hương   (VN) 
LK20 khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
 
 

(210) 4-2012-27824 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) JURONG ENGINEERING LIMITED  
(SG) 
25 Tanjong Kling Road, Singapore 
628050  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 06: Các công trình dân dụng và cấu trúc, các công trình cơ khí và điện (bằng kim 
loại và không bao gồm các sản phẩm: khóa, khóa bằng kim loại, chìa khóa) bao gồm: 
công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được, phụ kiện lắp ráp bằng kim 
loại dùng cho xây dựng, khung kim loại dùng cho xây dựng, cấu kiện bằng kim loại vận 
chuyển được, tấm kim loại dùng cho xây dựng, vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác) 
liên quan đến lĩnh vực xây dựng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng và lắp ráp các công trình dân dụng và cấu trúc, các công trình cơ khí 
và điện.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công các công trình dân dụng và cấu trúc, các công trình cơ khí và 
điện.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc, các dịch vụ công cộng.  
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(210) 4-2012-27829 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, khu công 
nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Súp thịt hầm ăn liền, thịt hộp, dầu ăn, bơ thực vật, nước mắm, nước chấm có 

nguồn gốc từ động vật (nước chấm pha sẵn gia vị trên cơ sở nước mắm là chủ yếu). 
 

Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-27843 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.5.1; 26.13.25 
(731) Lê Xuân Báu  (VN) 

Phòng 205A, B2, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế; hệ thống cung cấp khí y tế; ổ khí ra khí y tế 

(thiết bị y tế cung cấp khí ôxy cho bệnh nhân); bình lưu lượng khí ôxy (dùng trong y tế); 
bình hút dịch (dùng trong y tế); đường ống dẫn khí y tế và các phụ kiện của chúng như 
ống nối, tê, cút; trung tâm điều áp khí y tế; máy nén khí y tế; máy hút khí y tế chân 
không; máy tạo khí ôxy (dùng trong y tế); téc đựng khí ô xy (dùng trong y tế).  

 
 

(210) 4-2012-27846 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 5.5.19; A5.5.20; 26.13.25; 
A5.5.21 

(591) Vàng, cam, xanh tím than, trắng. 
(731) 1. Phạm Công Tiến  (VN) 

261/21 Ngô Quyền, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
2. Trần Thụy Vy   (VN) 
72/6 Trần Quốc Tuấn, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến.  
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(210) 4-2012-27867 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25; 5.1.3; 
A5.1.5; A5.1.6; 6.1.2; A6.1.4; 26.3.1; 
A26.3.6 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, nâu đất, 
trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất Delta Việt Nam  
(VN) 
Số 178A ngõ 1, đường Hoàng Quốc Việt, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính từ dừa. 
 

Nhóm 02: Nước màu dừa. 
 

Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; mặt nạ làm đẹp (mặt nạ collagen 
từ dừa).  

 
Nhóm 29: Gia cầm và thú săn (không còn sống); trứng, sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực 
vật và mỡ ăn; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt 
ướt, mứt quả ướt. 

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ sagu, chất thay thế cà phê; 
bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn (kem lạnh). 

 
Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp (ngô, khoai, sắn, tất cả chưa qua sơ chế); 
động vật sống; rau và quả tươi; thức ăn cho động vật.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-27869 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.11.2; 2.1.1; A2.1.23; 2.3.1 
(591) Đỏ, xám, đen, trắng. 
(731) Prudential IP Services Limited   (US) 

Laurence Pountney Hill, London EC4R 
0HH, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ bán đấu giá bất động sản; 

dịch vụ ghi chép sổ sách kế toán, quản lý, duy trì và cập nhật hồ sơ cổ đông, quản lý kinh 
doanh cho người khác, tất cả đều là dịch vụ ghi chép sổ sách công ty; dịch vụ thư ký cho 
công ty; dịch vụ kiểm tra và xử lý dữ liệu; dịch vụ biên tập và tra cứu thông tin dữ liệu; 
cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản lý và tư vấn quản lý nhân sự; 
dịch vụ quản lý và tư vấn về hệ thống bảng lương; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan 
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đến dịch vụ từ thiện, dịch vụ giáo dục, dịch vụ an sinh xã hội, dịch vụ cộng đồng và cấp 
học bổng; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh.   

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; bảo lãnh bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ 
đại lý bất động sản và các dịch vụ quản lý, điều hành và đánh giá bất động sản; dịch vụ tài 
chính và thu mua tài chính; tư vấn cho vay; huy động tiền cho vay; dịch vụ quản lý vốn; tư 
vấn và quản lý tài sản; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ tính toán bảo hiểm; các dịch vụ 
tư vấn về thế chấp, ngân hàng, quản lý đầu tư, người được ủy thác và tài chính; dịch vụ ủy 
thác quản lý tài chính; cung cấp tài chính; dịch vụ tài chính nhằm bảo đảm quỹ; quản lý 
quỹ lương hưu; dịch vụ tài chính cho vay để mua nhà; định giá bất động sản; dịch vụ rút 
tiền gửi; dịch vụ chuyển quỹ; dịch vụ môi giới bảo hiểm và thẻ tín dụng; dịch vụ tài chính 
liên quan đến xổ số; xử lý tiền quyên góp và bán chứng khoán; bán tín dụng; bảo lãnh tài 
chỉnh và bảo lãnh nợ; đại lý tiền cho vay ngắn hạn và đại lý để thu hồi nợ; lập báo cáo tài 
chính; hội tiết kiệm, tín dụng và tiền gửi; quản lý tài chính; dịch vụ quản lý và tư vấn quản 
lý tài chính; tư vấn tài chính trong tuổi về hưu; tư vấn tài chính cho tuổi về hưu; tư vấn 
liên quan đến đầu tư trong tuổi về hưu; tư vấn liên quan đến đầu tư cho tuổi về hưu; dịch 
vụ tư vấn tài chính liên quan đến kế hoạch về hưu; dịch vụ quản lý tài chính liên quan đến 
nhà cho người về hưu; dịch vụ chi trả lương hưu; phân tích tài chính; dự báo tài chính; 
quản lý tài chính; kế hoặch tài chính; quản lý danh mục đầu tư tài chính; nghiên cứu tài 
chính, quyên góp qũy từ thiện; quản lý qũy từ thiện; cung cấp tài chính cho dịch vụ giáo 
dục; dịch vụ phúc lợi xã hội, học bổng và dịch vụ cộng đồng; thông tin và dịch vụ tư vấn 
liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; trường mẫu giáo; dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 
hoặc giảI trí]; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ thư viện cho thuê sách; dịch vụ 
xuất bản sách; dịch vụ phân phối (không bao gồm mua bán và vận chuyển) băng viđêô; 
dịch vụ dịch thuật; dịch vụ giải trí; dịch vụ huấn luận viên thể dục; dịch vụ huấn luyện 
động vật; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; dịch vụ tổ chức quay giải xổ số; dịch vụ đào 
tạo; tổ chức các hoạt động về văn hóa và thể thao. 
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(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ bán đấu giá bất động sản; 

dịch vụ ghi chép sổ sách kế toán, quản lý, duy trì và cập nhật hồ sơ cổ đông, quản lý kinh 
doanh cho người khác, tất cả đều là dịch vụ ghi chép sổ sách công ty; dịch vụ thư ký cho 
công ty; dịch vụ kiểm tra và xử lý dữ liệu; dịch vụ biên tập và tra cứu thông tin dữ liệu; 
cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản lý và tư vấn quản lý nhân sự; 
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dịch vụ quản lý và tư vấn về hệ thống bảng lương; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan 
đến dịch vụ từ thiện, dịch vụ giáo dục, dịch vụ an sinh xã hội, dịch vụ cộng đồng và cấp 
học bổng; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ bảo lãnh bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ ủy 
thác đầu tư; dịch vụ đại lý bất động sản và các dịch vụ quản lý, điều hành và đánh giá bất 
động sản; dịch vụ tài chính và thu mua tài chính; tư vấn cho vay; huy động tiền cho vay; 
dịch vụ quản lý vốn; tư vấn và quản lý tài sản; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ tính toán 
bảo hiểm; các dịch vụ tư vấn về thế chấp, ngân hàng, quản lý đầu tư, người được ủy thác 
và tài chính; dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; cung cấp tài chính; dịch vụ tài chính nhằm 
bảo đảm quỹ; quản lý quỹ lương hưu; dịch vụ tài chính cho vay để mua nhà; định giá bất 
động sản; dịch vụ rút tiền gửi; dịch vụ chuyển quỹ; dịch vụ môi giới bảo hiểm và thẻ tín 
dụng; dịch vụ tài chính liên quan đến xổ số; xử lý tiền quyên góp và bán chứng khoán; 
bán tín dụng; bảo lãnh tài chính và bảo lãnh nợ; đại lý tiền cho vay ngắn hạn và đại lý để 
thu hồi nợ; lập báo cáo tài chính; hội tiết kiệm, tín dụng và tiền gửi; quản lý tài chính; 
dịch vụ quản lý và tư vấn quản lý tài chính; tư vấn tài chính trong tuổi về hưu; tư vấn tài 
chính cho tuổi về hưu; tư vấn liên quan đến đầu tư trong tuổi về hưu; tư vấn liên quan đến 
đầu tư cho tuổi về hưu; dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến kế hoạch về hưu; dịch vụ 
quản lý tài chính liên quan đến nhà cho người về hưu; dịch vụ chi trả lương hưu; phân tích 
tài chính; dự báo tài chính; quản lý tài chính; lập kế hoạch tài chính; quản lý danh mục 
đầu tư tài chính; nghiên cứu tài chính, quyên góp qũy từ thiện; quản lý qũy từ thiện; cung 
cấp tài chính cho dịch vụ giáo dục; dịch vụ phúc lợi xã hội, học bổng và dịch vụ cộng 
đồng; thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; trường mẫu giáo; dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 
hoặc giảI trí]; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ thư viện cho thuê sách; dịch vụ 
xuất bản sách; dịch vụ sản xuất [không phải là vận chuyển] băng viđeo; dịch vụ dịch 
thuật; dịch vụ giải trí; dịch vụ huấn luận viên thể dục; dịch vụ huấn luyện động vật; dịch 
vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; dịch vụ tổ chức quay giải xổ số; dịch vụ đào tạo; tổ chức 
các hoạt động về văn hóa và thể thao. 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ bán đấu giá bất động sản; 

dịch vụ ghi chép sổ sách kế toán, quản lý, duy trì và cập nhật hồ sơ cổ đông, quản lý kinh 
doanh cho người khác, tất cả đều là dịch vụ ghi chép sổ sách công ty; dịch vụ thư ký cho 
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công ty; dịch vụ biên tập và tra cứu thông tin dữ liệu; dịch vụ lưu trữ và khôi phục dữ liệu; 
cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản lý và tư vấn quản lý nhân sự; 
dịch vụ quản lý và tư vấn về hệ thống bảng lương; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan 
đến dịch vụ từ thiện, dịch vụ giáo dục, dịch vụ an sinh xã hội, dịch vụ cộng đồng và cấp 
học bổng; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ bảo lãnh bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ ủy 
thác đầu tư; dịch vụ đại lý bất động sản và các dịch vụ quản lý, điều hành và đánh giá bất 
động sản; dịch vụ tài chính và thu mua tài chính; tư vấn cho vay; huy động tiền cho vay; 
dịch vụ quản lý vốn; tư vấn và quản lý tài sản; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ tính toán 
bảo hiểm; các dịch vụ tư vấn về thế chấp, ngân hàng, quản lý đầu tư, người được ủy thác 
và tài chính; dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; cung cấp tài chính; dịch vụ tài chính nhằm 
bảo đảm quỹ; quản lý quỹ lương hưu; dịch vụ tài chính cho vay để mua nhà; định giá bất 
động sản; dịch vụ rút tiền gửi; dịch vụ chuyển quỹ; dịch vụ môi giới bảo hiểm và thẻ tín 
dụng; dịch vụ tài chính liên quan đến xổ số; xử lý tiền quyên góp và bán chứng khoán; 
bán tín dụng; bảo lãnh tài chỉnh và bảo lãnh nợ; đại lý tiền cho vay ngắn hạn và đại lý để 
thu hồi nợ; lập báo cáo tài chính; hội tiết kiệm, tín dụng và tiền gửi; quản lý tài chính; 
dịch vụ quản lý và tư vấn quản lý tài chính; tư vấn tài chính trong tuổi về hưu; tư vấn tài 
chính cho tuổi về hưu; tư vấn liên quan đến đầu tư trong tuổi về hưu; tư vấn liên quan đến 
đầu tư cho tuổi về hưu; dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến kế hoạch về hưu; dịch vụ 
quản lý tài chính liên quan đến nhà cho người về hưu; dịch vụ chi trả lương hưu; phân tích 
tài chính; dự báo tài chính; quản lý tài chính; lập kế hoạch tài chính; quản lý danh mục 
đầu tư tài chính; nghiên cứu tài chính, quyên góp qũy từ thiện; quản lý qũy từ thiện; cung 
cấp tài chính cho dịch vụ giáo dục; dịch vụ phúc lợi xã hội, học bổng và dịch vụ cộng 
đồng; thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; trường mẫu giáo; dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 
hoặc giảI trí]; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ thư viện cho thuê sách; dịch vụ 
xuất bản sách; dịch vụ san xuất [không phải là vận chuyển] băng viđeo; dịch vụ dịch 
thuật; dịch vụ giải trí; dịch vụ huấn luận viên thể dục; dịch vụ huấn luyện động vật; dịch 
vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; dịch vụ tổ chức quay giải xổ số; dịch vụ đào tạo; tổ chức 
các hoạt động về văn hóa và thể thao. 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ bán đấu giá bất động sản; 
dịch vụ ghi chép sổ sách kế toán, quản lý, duy trì và cập nhật hồ sơ cổ đông, quản lý kinh 
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doanh cho người khác, tất cả đều là dịch vụ ghi chép sổ sách công ty; dịch vụ thư ký cho 
công ty; dịch vụ kiểm tra và xử lý dữ liệu; dịch vụ biên tập và tra cứu thông tin dữ liệu; 
cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản lý và tư vấn quản lý nhân sự; 
dịch vụ quản lý và tư vấn về hệ thống bảng lương; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan 
đến dịch vụ từ thiện, dịch vụ giáo dục, dịch vụ an sinh xã hội, dịch vụ cộng đồng và cấp 
học bổng; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ bảo lãnh bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ ủy 
thác đầu tư; dịch vụ đại lý bất động sản và các dịch vụ quản lý, điều hành và đánh giá bất 
động sản; dịch vụ tài chính và thu mua tài chính; tư vấn cho vay; huy động tiền cho vay; 
dịch vụ quản lý vốn; tư vấn và quản lý tài sản; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ tính toán 
bảo hiểm; các dịch vụ tư vấn về thế chấp, ngân hàng, quản lý đầu tư, người được ủy thác 
và tài chính; dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; cung cấp tài chính; dịch vụ tài chính nhằm 
bảo đảm quỹ; quản lý quỹ lương hưu; dịch vụ tài chính cho vay để mua nhà; định giá bất 
động sản; dịch vụ rút tiền gửi; dịch vụ chuyển quỹ; dịch vụ môi giới bảo hiểm và thẻ tín 
dụng; dịch vụ tài chính liên quan đến xổ số; xử lý tiền quyên góp và bán chứng khoán; 
bán tín dụng; bảo lãnh tài chỉnh và bảo lãnh nợ; đại lý tiền cho vay ngắn hạn và đại lý để 
thu hồi nợ; lập báo cáo tài chính; hội tiết kiệm, tín dụng và tiền gửi; quản lý tài chính; 
dịch vụ quản lý và tư vấn quản lý tài chính; tư vấn tài chính trong tuổi về hưu; tư vấn tài 
chính cho tuổi về hưu; tư vấn liên quan đến đầu tư trong tuổi về hưu; tư vấn liên quan đến 
đầu tư cho tuổi về hưu; dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến kế hoạch về hưu; dịch vụ 
quản lý tài chính liên quan đến nhà cho người về hưu; dịch vụ chi trả lương hưu; phân tích 
tài chính; dự báo tài chính; quản lý tài chính; lập kế hoạch tài chính; quản lý danh mục 
đầu tư tài chính; nghiên cứu tài chính, quyên góp qũy từ thiện; quản lý qũy từ thiện; cung 
cấp tài chính cho dịch vụ giáo dục; dịch vụ phúc lợi xã hội, học bổng và dịch vụ cộng 
đồng; thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; trường mẫu giáo; dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 
hoặc giảI trí]; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ thư viện cho thuê sách; dịch vụ 
xuất bản sách; dịch vụ sản xuất [không phải là vận chuyển] bằng viđeo; dịch vụ dịch 
thuật; dịch vụ giải trí; dịch vụ huấn luận viên thể dục; dịch vụ huấn luyện động vật; dịch 
vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; dịch vụ tổ chức quay giải xổ số; dịch vụ đào tạo; tổ chức 
các hoạt động về văn hóa và thể thao. 
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(591) Đỏ, xám, đen, trắng. 
(731) Prudential IP Services 

Limited   (US) 
Laurence Pountney Hill, London EC4R 
0HH, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ bán đấu giá bất động sản; 
dịch vụ ghi chép sổ sách kế toán, quản lý, duy trì và cập nhật hồ sơ cổ đông, quản lý kinh 
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doanh cho người khác, tất cả đều là dịch vụ ghi chép sổ sách công ty; dịch vụ thư ký cho 
công ty; dịch vụ kiểm tra và xử lý dữ liệu; dịch vụ biên tập và tra cứu thông tin dữ liệu; 
cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản lý và tư vấn quản lý nhân sự; 
dịch vụ quản lý và tư vấn về hệ thống bảng lương; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan 
đến dịch vụ từ thiện, dịch vụ giáo dục, dịch vụ an sinh xã hội, dịch vụ cộng đồng và cấp 
học bổng; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dich vụ bảo lãnh bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ ủy 
thác đầu tư; dịch vụ đại lý bất động sản và các dịch vụ quản lý, điều hành và đánh giá bất 
động sản; dịch vụ tài chính và thu mua tài chính; tư vấn cho vay; huy động tiền cho vay; 
dịch vụ quản lý vốn; tư vấn và quản lý tài sản; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ tinh toán 
bảo hiểm; các dịch vụ tư vấn về thế chấp, ngân hàng, quản lý đầu tư, người được ủy thác 
và tài chính; dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; cung cấp tài chính; dịch vụ tài chính nhằm 
bảo đảm quỹ; quản lý quỹ lương hưu; dịch vụ tài chính cho vay để mua nhà; định giá bất 
động sản; dịch vụ rút tiền gửi; dịch vụ chuyển quỹ; dịch vụ môi giới bảo hiểm và thẻ tín 
dụng; dịch vụ tài chính liên quan đến xổ số; xử lý tiền quyên góp và bán chứng khoán; 
bán tín dụng; bảo lãnh tài chỉnh và bảo lãnh nợ; đại lý tiền cho vay ngắn hạn và đại lý để 
thu hồi nợ; lập báo cáo tài chính; hội tiết kiệm, tín dụng và tiền gửi; quản lý tài chính; 
dịch vụ quản lý và tư vấn quản lý tài chính; tư vấn tài chính trong tuổi về hưu; tư vấn tài 
chính cho tuổi về hưu; tư vấn liên quan đến đầu tư trong tuổi về hưu; tư vấn liên quan đến 
đầu tư cho tuổi về hưu; dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến kế hoạch về hưu; dịch vụ 
quản lý tài chính liên quan đến nhà cho người về hưu; dịch vụ chi trả lương hưu; phân tích 
tài chính; dự báo tài chính; quản lý tài chính; lập kế hoạch tài chính; quản lý danh mục 
đầu tư tài chính; nghiên cứu tài chính, quyên góp qũy từ thiện; quản lý qũy từ thiện; cung 
cấp tài chính cho dịch vụ giáo dục; dịch vụ phúc lợi xã hội, học bổng và dịch vụ cộng 
đồng; thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; trường mẫu giáo; dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 
hoặc giảI trí]; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ thư viện cho thuê sách; dịch vụ 
xuất bản sách; dịch vụ  sản xuất [không phải là vận chuyển] bằng viđeo; dịch vụ dịch 
thuật; dịch vụ giải trí; dịch vụ huấn luận viên thể dục; dịch vụ huấn luyện động vật; dịch 
vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; dịch vụ tổ chức quay giải xổ số; dịch vụ đào tạo; tổ chức 
các hoạt động về văn hóa và thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-27874 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.11.2; 2.1.1; A2.1.23; 2.3.1; A2.3.23; 
2.5.1; A2.5.23 

(591) Đỏ, xám, đen, trắng. 
(731) Prudential IP Services 

Limited  (US) 
Laurence Pountney Hill, London EC4R 
0HH, United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ bán đấu giá bất động sản; 
dịch vụ ghi chép sổ sách kế toán, quản lý, duy trì và cập nhật hồ sơ cổ đông, quản lý kinh 
doanh cho người khác, tất cả đều là dịch vụ ghi chép sổ sách công ty; dịch vụ thư ký cho 
công ty; dịch vụ kiểm tra và xử lý dữ liệu; dịch vụ biên tập và tra cứu thông tin dữ liệu; 
cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản lý và tư vấn quản lý nhân sự; 
dịch vụ quản lý và tư vấn về hệ thống bảng lương; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan 
đến dịch vụ từ thiện, dịch vụ giáo dục, dịch vụ an sinh xã hội, dịch vụ cộng đồng và cấp 
học bổng; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ bảo lãnh bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ ủy 
thác đầu tư; dịch vụ đại lý bất động sản và các dịch vụ quản lý, điều hành và đánh giá bất 
động sản; dịch vụ tài chính và thu mua tài chính; tư vấn cho vay; huy động tiền cho vay; 
dịch vụ quản lý vốn; tư vấn và quản lý tài sản; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ tính toán 
bảo hiểm; các dịch vụ tư vấn về thế chấp, ngân hàng, quản lý đầu tư, người được ủy thác 
và tài chính; dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; cung cấp tài chính; dịch vụ tài chính nhằm 
bảo đảm quỹ; quản lý quỹ lương hưu; dịch vụ tài chính cho vay để mua nhà; định giá bất 
động sản; dịch vụ rút tiền gửi; dịch vụ chuyển quỹ; dịch vụ môi giới bảo hiểm và thẻ tín 
dụng; dịch vụ tài chính liên quan đến xổ số; xử lý tiền quyên góp và bán chứng khoán; 
bán tín dụng; bảo lãnh tài chính và bảo lãnh nợ; đại lý tiền cho vay ngắn hạn và đại lý để 
thu hồi nợ; lập báo cáo tài chính; hội tiết kiệm, tín dụng và tiền gửi; quản lý tài chính; 
dịch vụ quản lý và tư vấn quản lý tài chính; tư vấn tài chính trong tuổi về hưu; tư vấn tài 
chính cho tuổi về hưu; tư vấn liên quan đến đầu tư trong tuổi về hưu; tư vấn liên quan đến 
đầu tư cho tuổi về hưu; dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến kế hoạch về hưu; dịch vụ 
quản lý tài chính liên quan đến nhà cho người về hưu; dịch vụ chi trả lương hưu; phân tích 
tài chính; dự báo tài chính; quản lý tài chính; lập kế hoạch tài chính; quản lý danh mục 
đầu tư tài chính; nghiên cứu tài chính, quyên góp qũy từ thiện; quản lý qũy từ thiện; cung 
cấp tài chính cho dịch vụ giáo dục; dịch vụ phúc lợi xã hội, học bổng và dịch vụ cộng 
đồng; thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; trường mẫu giáo; dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 
hoặc giảI trí]; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ thư viện cho thuê sách; dịch vụ 
xuất bản sách; dịch vụ  sản xuất [không phải là vận chuyển] bằng viđeo; dịch vụ dịch 
thuật; dịch vụ giải trí; dịch vụ huấn luận viên thể dục; dịch vụ huấn luyện động vật; dịch 
vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; dịch vụ tổ chức quay giải xổ số; dịch vụ đào tạo; tổ chức 
các hoạt động về văn hóa và thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-27875 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tiến Quốc  (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Tương 
Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 09: Phụ tùng điện xe gắn máy cụ thể là: CDI(IC); bộ chỉnh lưu điện; rơle đề; rơ le 
nháy; cao áp;   
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(210) 4-2012-27897 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Huỳnh Ngọc Hùng  (VN) 
76 Ngô Gia Tự, thành phố Phan Rang 
Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận  

 

(511)   Nhóm 30: Cafe rang xay, cafe hoà tan. 
 
 

(210) 4-2012-27898 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Huỳnh Ngọc Hùng   (VN) 
76 Ngô Gia Tự, thành phố Phan Rang 
Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận  

 

(511)   Nhóm 30: Cafe rang xay; cafe hoà tan. 
 
 

(210) 4-2012-27899 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Huỳnh Ngọc Hùng   (VN) 
76 Ngô Gia Tự, thành phố Phan Rang 
Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận   

 

(511)   Nhóm 30: Cafe rang xay; cafe hoà tan. 
 
 

(210) 4-2012-27902 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(591) Xanh nước biển, đen (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Hanico  (VN) 
Số 20, ngõ 176/10, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy vắt hoa quả chạy bằng điện; máy xay thịt; máy hút bụi; 
máy giặt.  

 

Nhóm 21: Chổi lau nhà đa năng; xoong nồi (không dùng điện); chảo rán không dùng 
điện; nồi ủ đa năng không dùng điện; máy xay dùng cho gia đình, hoạt động bằng tay; ấm 
đun nước, không dùng điện.  

 
 

(210) 4-2012-27906 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.4; 26.4.9 (540) 

   

(731) Công ty TNHH inox Quang 
Trung   (VN) 
Số 21, ngõ 2, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; chốt móc khóa bằng kim loại - cremon; khóa cửa bằng 
kim loại; tay nắm; chống cửa bằng kim loại, tất cả được sản xuất theo công nghệ Nhật 
Bản. 

 
 

(210) 4-2012-27924 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.04.2013 
(300) 57160/2012 11.06.2012 CH 

  
(731) Cisco Technology, Inc.  (US) 

170 West Tasman Drive, San Jose, 
California 95134, United States of 
America 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp diễn đàn và phòng trò chuyện ảo trực tuyến để truyền tin 

nhắn trong số những người sử dụng máy tính trong lĩnh vực công nghệ thông tin và mạng 
máy tính; dịch vụ truyền tin nhắn qua trang web; dịch vụ truyền tin nhắn điện tử. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp các khóa học 
và các buổi hội thảo về thiết kế, xây dựng, và bảo dưỡng mạng máy tính; dịch vụ giáo 
dục, cụ thể là, cung cấp các lớp học và các buổi hội thảo trực tuyến trong lĩnh vực thiết kế, 
xây dựng và bảo dưỡng mạng máy tính; dịch vụ đào tạo trực tuyến tương tác trong lĩnh 
vực thiết kế, xây dựng và bảo dưỡng mạng máy tính; dịch vụ giáo dục, cụ thể là đào tạo 
giáo viên trong lĩnh vực mạng máy tính được cung cấp qua việc giảng dậy trên lớp trên cơ 
sở thời gian thực và hội thảo trực tuyến; cung cấp trò chơi trên máy tính trực tuyến. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiểm tra, phân tích và đánh giá sự hiểu biết, kỹ năng và khả năng của 
người khác cho mục đích cấp giấy chứng nhận trong lĩnh vực mạng máy tính và thiết kế 
mạng máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo cộng đồng trực tuyến cho người sử dụng 
đã đăng ký tham gia vào các cuộc thảo luận, nhận phản hồi từ những người ngang hàng 
với họ và dạng cộng đồng ảo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và mạng máy tính; cung 
cấp các trang web có chứa hình ảnh không tải xuống được và thông tin giáo dục, tất cả 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin và mạng máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-27926 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.13.25 
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế 
Thương Hiệu Trẻ   (VN) 
14 Lê Quang Chiểu, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết 

kế trang trí nội thất.  
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(210) 4-2012-27932 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 26.5.1 
(731) KABUSHIKI KAISHA 

MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS 
(ALSO TRADING AS 
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS 
CO., LTD.)   (JP) 
9-1, Shinmatsudo-Higashi, Matsudo-Shi, 
Chiba-Ken, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất làm ngọt nhân tạo [chế phẩm hóa học].  
 

Nhóm 03: Nước thơm dùng sau khi cạo râu; xà phòng chống đổ mồ hôi; chất chống đổ 
mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]; chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia 
dụng; chế phẩm làm thơm không khí, muối tắm, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng [giặt giũ]; chế phẩm dạng xịt làm 
thơm mát hơi thở; xà phòng vệ sinh dạng banh; chế phẩm làm sạch, sữa làm sạch dùng 
cho mục đích vệ sinh; vải tẩm chất tẩy rửa dùng để lau chùi; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 
phẩm giúp cho người thon thả; mỹ phẩm; bông tăm cho mục đích mỹ phẩm; bông cho 
mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch răng giả; chất 
khử mùi dùng cho người hoặc động vật; xà phòng khử trùng/tẩy uế; chế phẩm mỹ phẩm 
dùng cho lông mi; nước men (nước hồ) dùng trong giặt giũ; nước xức tóc; keo xịt tóc; 
hương (nhang); chế phẩm để giặt; nước thơm cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được 
tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm; chế 
phẩm tẩy trang; xà phòng có chứa thuốc; nước xúc miệng, không dùng cho mục đích y tế; 
gel (từ dầu mỏ) dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng cạo râu; kem làm 
trắng da (mỹ phẩm); xà phòng; chế phẩm chống nắng; chế phẩm làm rám nắng [mỹ 
phẩm]; miếng gạc [đồ vệ sinh thân thế, đồ trang điểm]; nước thơm để xức sau khi tắm; 
chế phẩm vệ sinh thân thể; chất làm mềm vải [dùng để giặt]; chế phẩm để giặt, để tẩy rửa; 
chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; son 
môi; lông mi giả; chế phẩm chống tắc đường ống nước thải.  

 

Nhóm 04: Nến; đèn ngủ [nến]; nến dùng cho cây thông noel; dây nến.  
 

Nhóm 05: Bông thấm hút; nùi thấm hút; cao dán; băng dính dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm khử mùi khộng khí; cồn cho mục đích dược phẩm; thuốc giảm đau; bông khử trùng; 
chất sát trùng; băng dùng để băng bó, băng vệ sinh; bioxit; chế phẩm làm sạch kính áp 
tròng; thuốc chữa chai chân; vòng dùng để chữa vết chai ở chân; bông cho mục đích y tế; 
băng dính dùng cho y tế; chất bổ sung ăn kiêng cho người, đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế; vật liệu băng bó [dùng trong y tế]; đồ uống y tế; chất gây  nghiện dùng 
cho mục đích y tế; miếng che mắt bị thương dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ 
em; thuốc chống đổ mồ hôi chân; vải gạc để băng bó, hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; 
thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ sâu; chất nhờn từ dầu mỏ dùng cho mục đích 
y tế; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; cồn y tế; giây chống 
nhậy cắn, chống mọt cắn; quần tã trẻ em, khăn tã trẻ em [tã lót]; tã lót dùng cho người 
không tự kiềm chế được; nước tắm ô xi; miếng đệm nốt viêm tấy, vết sưng ở kẽ ngón chân 
cái; quần lót, thấm hút được, dùng cho người không tự kiềm chế; chất trừ động vật có hạí; 
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chế phẩm được; thuốc đắp; thuốc chữa bệnh đổ mồ hôi; dung dịch dùng cho kính áp 
tròng; băng dính dùng cho y tế; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; chế phẩm vitamin; thuốc 
dùng cho người; vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ 
sung ăn kiêng từ sữa ong chúa.  

 

Nhóm 08: Dao cạo, dùng điện hoặc khộng dùng điện; nhíp; dụng cụ có lưỡi sắc [cộng cụ 
cầm tay]; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; kìm bấm, tỉa, cắt móng; lưỡi dao cạo.  

 

Nhóm 09: Pin cho đèn bỏ túi; cái nút lỗ tai; pin điện; thiết bị chỉ báo nhiệt độ; nhiệt kế, 
không dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 10: Băng đàn hồi để băng bó; băng hỗ trợ cho việc băng bó; băng treo để băng bó; 
bao cao su; dụng cụ tránh thai, không chứa hoá chất; dụng cụ lấy ráy tai, khăn trải giường 
dùng cho người không kiềm chế được; băng đeo [đỡ cánh tay gẫy]; máy đo huyết áp; 
nhiệt kế cho mục đích y tế; vòng tránh thai; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế.  

 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; bình đun nước nóng; thiết bị sưởi bỏ túi; lồng ấp có cán dài để 
sưởi; túi sưởi ấm hoặc làm mát cơ thể, có chứa hóa chất bên trong để sử dụng ngay khi 
cần; tấm sưởi dùng một lần.   

 

Nhóm 16: Vật dụng lọc cà phê bằng giấy; tập giấy vẽ; băng đàn hồi cho văn phòng; 
phong bì [văn phòng phẩm]; tệp xếp giấy tờ, tài liệu [đồ dùng văn phòng]; bao ngón tay 
[đồ dùng văn phòng]; băng phết gôm [văn phòng phẩm]; bìa bọc sách bằng giấy; khăn 
giấy để tẩy trang; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; khăn giấy dùng để 
tẩy trang; giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; giấy cho mục đích vệ sinh.  

 

Nhóm 21: Miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp; miếng bọt biển dùng để kỳ da; bàn chải; giẻ 
[vụn] để làm sạch; giẻ lau dùng để làm sạch; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; chỉ tơ nha 
khoa; đĩa giấy; nùi bông để thoa phấn; đĩa ăn dùng một lần; bàn chải vệ sinh; bọt biển 
dùng để vệ sinh; dụng cụ dùng để vệ sinh; bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng, dùng 
điện; tắm.  

 

Nhóm 24: Khăn tắm, trừ quần áo; khăn mặt bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn lanh 
dùng trong nhà; khăn tắm bằng vải.  

 

Nhóm 29: Thạch hoa quả; thịt đóng hộp; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm 
sữa; lát khoai tây rán giòn; khoanh khoai tây rán giòn; táo tia nương; chế phẩm để nấu 
xúp rau, chất bổ sung thực phẩm không dùng cho mục đích y tế (thuộc nhóm này) và có 
chứa chất có nguồn gốc động vật; thực phẩm ăn kiêng, không dùng cho mục đích y tế là 
bữa ăn chế biến sẵn chủ yếu từ các sản phẩm thuộc nhóm 29. 

 

Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; đồ uồng trên cơ sở trà; bánh quy; đường phèn; kẹo caramen; kẹo cao su; lát ngũ cốc 
mỏng được sấy khô; sôcôla, đồ uống sôcôla có sữa; ca cao; đồ uống ca cao có sữa; sản 
phẩm ca cao; cà phê; đồ uống cà phê có sữa; cà phê chưa rang; đồ gia vị; bánh kẹo, bánh 
quy (bánh dẹt nhỏ); bỏng ngô; bánh quy giòn; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; mật ong; 
trà ướp lạnh; đá lạnh có thể ăn được; nước xốt cà chua nấm [xốt]; cam thảo [bánh kẹo]; 
mỳ ống (macaroni); bánh quy mạch nha; xốt may-on-ne; mỳ sợi; bánh kếp; mỳ sợi; viên 
ngậm bọc đường [kẹo viên]; bột nhão; banh nướng nhồi thịt và khoai tây; bánh patê [bánh 
nướng], kẹo lạc; hạt tiêu; kẹo bạc hà, sáp ong dùng cho người; bánh gạo; sữa ong chúa 
dùng cho người, không dùng cho mục đích y tế; nước xốt cho món trộn; xốt [gia vị]; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bột nhão làm từ 
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đậu tương [gia vị]; tương; mì ống (spaghetti); bánh kẹo đường; kẹo; trà; chất bổ sung thực 
phẩm không dùng cho mục đích y tế (thuộc nhóm này) và có chứa chất có nguồn gốc thực 
vật; gia vị ở dạng hạt nhỏ hoặc bột; gia vị; chất làm ngọt tự nhiên.  

 
Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây, mật hoa quả, không có cồn; nước sô đa có hương vị gừng; 
đồ uống trên cơ sở mật ong (không chứa cồn); bia mạch nha; nước khoáng [đồ uống, 
không dùng cho mục đích y tế]; đồ uống không cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây 
không có cồn; nước ép cà chua [đồ uống]; nước ép rau [dồ uống]; nước [đồ uống]; nước 
uống dùng trong bữa ăn; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa 
chua; nước uống có gaz; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể.  

 
 

(210) 4-2012-27972 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 19.7.1; 26.1.1; 26.13.25; 26.15.25; 25.1.15
(591) Đen, trắng, vàng nhạt, nâu, xanh lá cây, 

xanh dương đậm, nâu đỏ, nâu đậm. 
(731) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 

LIMITED   (GB) 
Chivas House, 72 Chancellors Road, 
London W6 9RS, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu mạnh; rượu mùi.  
 
 

(210) 4-2012-27980 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 25.1.6; 8.5.1 
(591) Vàng, đen, xanh lá cây, nâu, da cam, trắng
(731) Nguyễn Anh Quân   (VN) 

Số 32 Yên Ninh, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-28002 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.4.6; A25.3.13 
(591) Nâu, trắng. 
(731) THANK INTERNATIONAL 

MANAGEMENT PTE. LTD.   (SG) 
7 Temasek Boulevard, #26-02A Suntec 
Tower One, Singapore 038987  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn (cho thuê chỗ ở tạm thời); dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống do nhà hàng của khách sạn thực hiện.  

 
 

(210) 4-2012-28004 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư và kinh doanh bất 
động sản Sơn Giang Nhân  
(VN) 
161-163 Ký Con, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng gia dụng, đồ dùng cá nhân và gia đình 

như: dụng cụ thiết bị nhà bếp, thiết bị vệ sinh, bàn ghế, giường tủ, giá kệ, hàng thời trang, 
hàng may mặc, mỹ phẩm, lương thực thực phẩm, đồ điện gia dụng như: dây điện, công tắc 
điện, ổ cắm điện, đầu máy kỹ thuật số, loa, máy thu hình (tivi), thiết bị dụng cụ văn 
phòng, giấy, bút mua bán rượu, mua bán thuốc lá, quảng cáo: môi giới thương mại với 
mục đích tiêu thụ sản phẩm dịch vụ. 

 
Nhóm 36: kinh doanh bất động sản: sàn giao dịch bất động sản, (tư vấn, môi giới); tư vấn 
đầu tư về mặt tài chính để xây dựng cơ sở hạ tầng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ điện thoại; dịch vụ truyền hình; dịch vụ internet; thông tin liên lạc 
bằng cáp quang; thư điện tử. 

 
Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; câu lạc bộ thể thao (câu lạc bộ sức khỏe); phát hành phim 
ảnh; chụp hình. 

 
 

(210) 4-2012-28025 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.2; 24.9.1; 25.1.9; 5.3.11; 
5.3.16; 25.1.6 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nước giải 
khát Hoàng Gia  (VN) 
212A2 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống); nước quả nấu đông, mứt 

ướt, mứt quả ướt. 
 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao; bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn (kem lạnh).  
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Nhóm 32: Bia; nước giải khát sủi bọt làm bằng nước xô-đa có hương vị thơm; nước uống 
có ga; nước uống ép trái cây không có cồn; nước ép rau (đồ uống).  

 
Nhóm 43: Các dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán rượu, quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-28028 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.5.1; 26.1.2 (540) 

  

(731) Tăng Thượng Thảo   (VN) 
1 - 195B1 tập thể Uỷ ban Kiểm tra Trung 
ương, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

(210) 4-2012-28029 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.5.1 (540) 

  

(731) Tăng Thượng Thảo  (VN) 
1 - 195B1 tập thể Uỷ ban Kiểm tra Trung 
ương, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 

(210) 4-2012-28095 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.04.2013 
(300) 60624 12.06.2012 JM 

(731) Apple Inc.   (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ hỗ trợ cá nhân thông qua việc cung cấp thông tin giao thông và hướng 

giao thông; dịch vụ hỗ trợ cá nhân về vận chuyển (thông tin); dịch vụ hỗ trợ cá nhân, cụ 
thể là: cung cấp dịch vụ phục vụ cho người khác mà bản chất là thực hiện bố trí và đặt chỗ 
cho cá nhân và doanh nghiệp theo yêu cầu, chạy việc lặt vặt và cung cấp thông tin cụ thể 
cho khách hàng để đáp ứng nhu cầu cá nhân; tư vấn an ninh, cụ thể là: dịch vụ kiểm tra 
nhận dạng thông qua việc cấp xác thực thông tin nhận dạng cá nhân qua bộ phận lưu trữ 
an ninh và chuyển các thông tin đó qua mạng Internet; dịch vụ hỗ trợ cá nhân thông qua 
việc cung cấp dịch vụ của tổ chức nhằm lên kế hoạch làm việc và lịch cho cá nhân và 
doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ chọn quà tặng cho người khác; cung cấp dịch vụ hỗ trợ và 
tư vấn mua sắm cho cá nhân; dịch vụ nhắc cho cá nhân về các ngày và sự kiện quan trọng 
sắp tới; cung.cấp dịch vụ hỗ trợ cá nhân cho người khác mà bản chất là lập kế hoạch, tổ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
652 

chức, phối hợp, sắp xếp và hỗ trợ cá nhân thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày; địch vụ hỗ 
trợ cá nhân thông qua việc cung cấp tư vấn và đề xuất trong nhà hàng, khách sạn và trung 
tâm mua sắm và trong các lĩnh vực khác về hàng tiêu dùng và dịch vụ tiêu dùng; dịch vụ 
chuyển giọng nói thành văn bản (speeeh-to-text); dịch vụ hỗ trợ cá nhân, cụ thể là: tổ 
chức cơ sở dữ liệu và nội dung thông tin, cung cấp danh bạ điện thoại và các thông tin liên 
lạc khác; dịch vụ hỗ trợ cá nhân, cụ thể là: truy hồi thông tin từ điện thoại; dịch vụ hỗ trợ 
cá nhân, cụ thể là: dịch vụ định vị; dịch vụ quản lý ®÷ liệu cá nhân; dịch vụ hỗ trợ cá 
nhân, cụ thể là: dịch vụ nghiên cứu trực tuyến; dịch vụ hỗ trợ cá nhân, cụ thể là: truy hồi 
nội dung âm thanh, hình ảnh, và đa phương tiện, cung cấp lời khuyên, đánh giá, và bình 
luận trong lĩnh vực các sự kiện giải trí, thể thao và văn hóa; quản lý và giám sát điện 
thoại; dịch vụ hỗ trợ cá nhân, cụ thể là: gửi và nhận các cuộc gọi điện thoại, bản fax, thư 
điện tử, và các dữ liệu số hóa khác; dịch vụ hỗ trợ cá nhân, cụ thể là; tìm  kiếm, duyệt qua 
và truy xuất thông tin, các trang web, và các nguồn khác có sẵn trên mạng máy - tính toàn 
cầu và các mạng điện tử và iiên lạc khác; dịch vụ hỗ trợ cá nhân, cụ thể là: tổ chức nội 
dung thông tin được cung cấp qua mạng máy tính toàn cầu và các mạng điện tử và liên lạc 
khác theo ý thích của người sử dụng; dịch vụ hỗ trợ cá nhân, cụ thể là; cung cấp thông tin 
doanh nghiệp, người tiêu dùng và thông tin thương mại qua mạng máy tính và mạng máy 
tính toàn cầu cung cấp thông tin cụ thể cho khách hàng để đáp ứng nhu cầu cá nhân; dịch 
vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác để đáp ứng nhu câu cá nhân, cụ thể là: 
dịch vụ gíới thiệu (để làm quen); dịch vụ hỗ trợ tương tác xã hội giữa các cá nhân, giới 
thiệu (để làm quen) trong xã hội, và để tìm kiếm các cá nhân có sở thích, mối quan tâm, 
và hoàn cảnh riêng.  

 
 

(210) 4-2012-28124 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đen, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Việt Nam Sambo  
(VN) 
Km 7 quốc lộ 1A, xã Hoàng Đông, 
huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 01: Đá talc/ bột tan/ hoạt thạch [magie silicat].  

 
 

(210) 4-2012-28141 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

thương mại Nhật Trường Vinh  
(VN) 
1606 khu B, tòa nhà Indochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học (không dùng cho mục đích y tế và 
thú y) ; hóa chất dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt vật ký sinh); nhựa nhân tạo 
dạng thô; chất dẻo dạng thô ;hóa chất bảo quản  thực phẩm; chất dính dùng trong công 
nghiệp.  

 
Nhóm 02: Sơn, véc ni, sơn mài (không phải là sơn, véc ni và sơn mài cách điện, cách 
nhiệt); mực in; chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; nhựa tự 
nhiên dạng thô.  

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm dùng để làm sạch, đánh bóng, tẩy sạch và mài mòn; giấy 
nhám; dung dịch để cọ rửa.   

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; xăng cho động cơ; chất đốt (nhiên liệu); chất phụ gia 
dùng cho nhiên liệu của động cơ; mỡ thắp sáng  

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng dùng cho người bệnh; chế phẩm 
dùng để diệt loài gây hại;   

 
Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; ống thép; tấm thép; tôn lợp mái, dây cáp kim 
loại và dây kim loại (không phải là cáp điện và dây điện);  

 
Nhóm 07: Máy nông nghiệp; mô tơ và động cơ (không dùng cho xe cộ trên bộ); bộ phận 
kết nối và truyền động (không dùng cho xe cộ trên bộ); máy phát điện; máy xay, nghiền 
chạy điện (dùng cho mục đích gia dụng).  

 
Nhóm 08: Dụng cụ và công cụ cầm tay (thao tác bằng tay); đồ dao kéo thao tác bằng tay 
(không dùng cho mục đích phẫu thuật); tua vít và chìa văn đai ốc (thuộc dụng cụ cầm 
tay); dụng cụ cắt (bằng tay); kìm bấm lỗ (thao tác bằng tay).  

 
Nhóm 09: Máy thu hình; máy thu thanh; máy vi tính; cáp điện và dây điện; điện thoại di 
động; mũ bảo hiểm.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật y tế, nha khoa và thú y; gường dùng cho ngành 
y; cáng cứu thương dùng cho người bệnh, nệm hơi dùng cho ngành y;  

 
Nhóm 11: Quạt điện, đèn chiếu sáng, đèn cho xe cộ; nồi cơm điện, nồi áp suất không 
dùng điện; ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh,  

 
Nhóm 12: Xe gắn máy, xe đạp, xe đạp điện; ô tô; thuyền phao; thiết bị chống trộm dùng 
cho xe cộ.  

 
Nhóm 13: Dây đeo vũ khí; bao súng; lọ phun xịt dùng để tự vệ đùng cho cá nhân; tên lửa 
báo hiệu; súng thể thao; pháo hoa.  

 
Nhóm 14: Kim loai qúy và hợp kim của chúng; đồ trang sức bằng kim loại quý; đồ kim 
hoàn và đá quý; khuy măng sét; đồng hồ; hộp bằng kim loại quý.  

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; da để làm trống; bộ ống gío (dụng cụ âm nhạc); kèn tây (âm 
nhạc) ; bàn phím của nhạc cụ; giá đỡ dùng cho nhạc cụ.  
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Nhóm 16: Giấy và bìa cát tông; bút viết; keo dán (dùng cho văn phòng và gia đình); vật 
liệu bằng chất dẻo để đóng gói dưới dạng túi, màng mỏng (không nằm trong các nhóm 
khác); dụng cụ học tập và giảng dạy (không phải là máy móc dùng cho múc đích trên).  

 
Nhóm 17: Cao su (dạng thô hay sơ chế); mi ca; nhựa péc ca; ống mềm phi kim loại; vật 
liệu liệu chặt, bịt kín, cách ly (bằng cao su hay chất dẻo); vật cách điện hay cách nhiệt 
(không thuộc vào các nhóm khác).  

 
Nhóm 18: Da và gia da; sản phẩm làm từ vật liệu kể trên mà không được xếp vào các nhóm 
khác (túi thể thao, vải đa xốp; ô dù); vật trang trí bằng da dùng chó đồ đạc trong nhà.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phí kim loại dùng trong xây dựng và cấp 
nước; sản phẩm gỗ đã qua xử lý (cửa gỗ, ván sàn, tấm pa nel, tấm ốp tường); cửa bằng nhựa. 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ (dùng trong gia đình và văn phòng); 
bộ tủ bát đĩa trong nhà bếp ; sản phẩm nghệ thuật (mỹ nghệ) làm từ gỗ, tre, mây dùng cho 
mục đích trang trí.  

 
Nhóm 21: Vật dụng và đồ chứa dùng trong gia đình và bếp như: thùng đựng nước bằng 
nhựa; cây lau nhà; các sản phẩm gia đình làm bằng gốm sứ như: bát tô, ấm chén, bình 
hoa, chậu hoa; tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ đất nung hoặc thủy tinh.  

 
Nhóm 22: Dây thừng (không làm bằng kim loại); bao tải (túi) bằng vải dệt để đóng gói; 
vật liệu nhồi độn và chèn lót (trừ vật liệu bằng cao su hay chất đẻo); bông dạng thô; lưới 
(thuộc nhóm này).  

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ dùng để đệt; sợi và chỉ bằng bông, sợi và chỉ bằng đay; sợi xe từ xơ 
dừa; sợi bằng thủy tinh cho ngành dệt.  

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt không được xếp vào các nhóm khác như (khăn lau, khăn tắm, 
màn che); chăn ấm; màn tuyn chống muỗi; khăn trải giường  

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; khăn quàng cổ; dây lưng; cà vạt ( tất cả dùng làm 
trang phục thuộc nhóm này).  

 
Nhóm 26: Đăng ten làm viền cho trang phục và đồ dùng thêu; khuy cài; móc cài (phụ 
kiện cho quần áo); viền làm trang sức cho quần áo; kim khâu; hoa nhân tạo.  

 
Nhóm 27: Thảm trải sàn, thảm chùi chân (không xếp vào các nhóm khác); giấy dán 
tường; thảm treo tường (không phải bằng vải dệt); chiếu; thảm cỏ nhân tạo. '  

 
Nhóm 28: Trò chơi trong nhà và đồ chơi; vật dụng dùng để tập thể dục thể thao (không 
được xếp vào các nhóm khác) như: lưới thể thao, túi dựng đồ chơi gôn, vợt; thiết bị luyện 
tập thể hình. 

 
Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống); gia cầm và thú săn (không còn sống); trái cây và rau 
củ được bảo quản, đông lạnh,sấy khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa (trừ kem ăn).  

 
Nhóm 30: Cà phê, trà (chè); ca cao; bột ngũ cốc; bánh kẹo; gia vị (thực phẩm) . 

 
Nhóm 31: Hạt giống; động vật sống; trái cây tươi; hoa tươi; thực phẩm cho động vật; 
mạch nha để ủ và chưng cất rượu bia.  
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Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước có ga không cồn; đồ uống trái cây không cồn; nước 
ép trái cây (đồ uống); nước uống đóng chai (nước tinh khiết).  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang, rượu gạo; rượu khai vị; nước ép trái cây 
có cồn; đồ uống được chưng cất.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; vật dụng cho người hút thuốc lá (bật lửa ga, đầu lọc thuốc lá); 
diêm, đá lửa.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ quản lý và tổ chức kinh doanh; mua bán: hàng 
nông sản, và thực phẩm; mua bán: ô tô, xe có động cơ, máy móc thiết bị và phụ tùng máy 
nông nghiệp; mua bán: đồ dùng gia đình (hàng gốm, sứ, thủy tình, và hàng nội thất); mua 
bán: sách báo, tạp chí văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư (về tài chính ); dịch vụ bảo hiểm; mua bán bất động sản ; mua 
bán và cho thuê nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại; dịch vụ ngân hàng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ giám sát xây dựng công 
trình; dịch vụ lắp đặt sữa chữa và bảo trì trang thiết bị nội ngoại thất công trình; dịch vụ 
san lấp mặt bàng và phá dỡ công trình; dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ khai 
thác đá, cát (phục vụ ngành xây dựng).  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ hỗ trợ gửi và truyền phát văn bản 
và âm thanh; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ cung cấp kết nối viễn 
thông đến mạng máy tính toàn cầu.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường bộ, đường thuỷ; dịch vụ 
đóng gói và chuyển phát hàng hóa; dịch vụ kho bãi (vận chuyển); dịch vụ du lịch trong và 
ngoài nước; dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ bán vé máy bay.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công kim loaị; dịch vụ sản xuất năng lượng; dịch vụ láp ráp hàng 
điện tử (cho người khác); dịch vụ bảo quản thực phẩm và đồ uống; dịch vụ xử lý nước 
sạch và nước thải; dịch vụ tráng rửa phim ảnh và in ấn.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục: trường phổ thông, trường dạy nghề; dịch vụ tổ chức hội nghị, 
hội thảo (mục đích văn hóa, giáo dục); dịch vụ tổ chức vui chơi giải trí, thể thao mang 
tính văn hóa, giáo dục).  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế chương trình máy tính; dịch vụ 
thiết kế nội ngoại thất công trình; dịch vụ nghiên cứu và phát triển (cho người khác); dịch 
vụ kiểm định chất lượng vật liệu và hàng hóa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị; dịch vụ cho thuê 
bàn ghế và lều bạt.   

 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện (phòng khám đa khoa tư nhân); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; 
dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ trợ giúp thú y; dịch vụ về làm vườn và lâm nghiệp.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ trọng tài; dịch vụ nghiên cứu pháp lý; dịch vụ tu vấn về 
an ninh; dịch vụ về sở hữu trí tuệ, dịch vụ tranh tụng tại tòa (pháp lý).  
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(210) 4-2012-28167 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD  
(AU) 
15 Cansdale Place, Castle Hill, NSW 
2154, Australia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da, kem làm trắng da, dầu gội trị gàu, dầu gội chống rụng 

tóc không chứa thuốc, dầu gội đầu. 
 
 

(210) 4-2012-28179 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.13.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 
(731) 1. PT Purinusa Ekapersada  (ID)

Plaza BII, Tower 2, 9th Floor, Jl. M.H 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350, 
Indonesia 
2. PT Indah Kiat Pulp & Paper 
Tbk.  (ID) 
Plaza BII, Tower 2, 7th Floor, Jl. M.H 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350, 
Indonesia. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; vật liệu đóng sách; bức ảnh chụp; văn phòng phẩm; chất kết 

dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc trong gia đình; vật liệu vẽ; cọ sơn của họa sĩ; 
máy đánh chữ và dụng cụ văn phòng (trừ đồ nội thất); dụng cụ giảng dạy và tài liệu giảng 
dạy (không bao gồm máy móc); màng nhựa để bao gói; chữ nổi dùng để in, bản kẽm để in. 

 
 

(210) 4-2012-28185 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.1.6; A1.1.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 24H  
(VN) 
Số 22 phố Hàng Quạt, phường Hàng Gai, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trên mạng truyền thông internet, dịch vụ cung cấp thông tin 

thương mại trên mạng truyền thông internet, cho thuê không gian quảng cáo; mua bán 
hàng hóa như: văn phòng phẩm, vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, đồ điện tử cụ thể là: 
máy video và thiết bị sao chép, màn hình vô tuyến, tivi, đầu DVD, CD, loa phóng thanh, 
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tai nghe, đồ điện lạnh, đồ điện gia dụng cụ thể là: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước 
dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hoà nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc, máy xay đa năng, tủ 
sấy quần áo khung thép, quần áo thời trang, mỹ phẩm, dụng cụ y tế. 

 
 

(210) 4-2012-28240 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 3.1.4; 3.1.16; 25.1.6; 5.13.4 
(591) Xanh dương, vàng đồng, trắng. 
(731) 1. Doanh nghiệp tư nhân 

Trung Thạnh  (VN) 
KV Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ  
2. Công ty cổ phần Tứ Minh (VN)
5M, đường 30/4, phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2012-28247 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) HARDY WIRYA  (ID) 

Jalan Kapuk Kamal RT.004/01, 
Kalideres, Jakarta-Barat, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 

thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép và dép lê.  
 
 

(210) 4-2012-28269 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Lenzing Aktiengesellschaft  
(AT) 
Werkstrasse 2, A-4860 Lenzing, Austria 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 17: Sợi hóa học không dùng trong ngành dệt.  
 

Nhóm 23: Sợi và chỉ dùng trong ngành dệt đặc biệt là xenluloza và xenluloza tái sinh 
và/hoặc không có nguồn gốc từ xenluloza nhân tạo.   

 

Nhóm 24: Vải dệt, vải dệt kim, vải không dệt, đồ dùng bằng vải dệt dùng trong gia đình 
và ngôi nhà, không bao gồm các sản phẩm thuộc nhóm khác đặc biệt là xenluloza và 
xenluloza tái sinh và/hoặc không có nguồn gốc từ xenluloza nhân tạo, cụ thể là: chăn, 
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khăn trải giường bằng vải lanh, đồ  bằng vải dùng cho giường, tấm đra trải giường, khăn 
phủ giường, đồ bằng vải lanh dùng cho giường, vỏ nệm, vỏ gối, khăn trải phủ giường ở 
bên dưới, chăn bông, tấm trải phủ giường, khăn trải phủ giường, khăn trải bàn, vỏ bọc 
ngoài dùng cho đồ đạc, khăn rửa mặt bằng vải dệt, khăn ăn bằng vải dệt, khăn ăn hình chữ 
nhật bằng vải dệt, tấm trướng treo tường bằng vải, tấm đra trải giường bằng vải dệt, khăn 
tắm bằng vải dệt, vỏ bọc đệm.  

 
Nhóm 25: Quần áo mặc ngoài của đàn ông, phụ nữ và trẻ em; quần áo; áo sơ mi; áo 
choàng; quần áo thể thao; quần áo mặc hàng ngày; trang phục dệt kim đặc biệt là 
xenluloza và xenluloza tái sinh và hoặc không có nguồn gốc từ xenluloza nhân tạo. 

 
 

(210) 4-2012-28283 (220) 14.12.2012 
 (441) 25.04.2013 

(531) 3.3.1; A3.3.17; 26.4.2; 26.4.4; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh cốm, xanh lá cây, 

xanh dương, đỏ, hồng. 
(731) Cơ sở Thuận Hưng   (VN) 

22 Văn Thân, phường 8, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Bột màu thực phẩm.  
 

Nhóm 16: Bao xốp (túi bằng chất dẻo dùng để bao gói); màng mỏng bằng chất dẻo dùng 
để bao gói.   

 

Nhóm 20: Hộp nhựa; thùng nhựa.  
 

Nhóm 21: Bộ dụng cụ đựng gia vị; chai lọ; đĩa; bình uống nước; lọ đựng gia vị; rổ nhựa.  
 

Nhóm 29: Củ hành phi dầu ăn; nước chấm chua ngọt (nước mắm có pha thêm đường, 
nước, dấm hoặc chanh, ớt, tỏi); thạch cho thực phẩm (rau câu).   

 

Nhóm 30: Các loại gia vị: bột cà-ri, bột quế, bột ớt, tỏi khô, bột nghệ, hạt ngò, hạt điều 
đỏ, ngũ vị hương, bột nổi, bột nấu bò kho, bột nấu phở, bột nấu bún bò huế, lạc (đậu 
phộng) dạng kẹo, sa-tế cà-ri dầu, tương ớt, nước xốt cà chua; tinh dầu thực phẩm; thạch 
hoa quả (bánh kẹo).   

 
 

(210) 4-2012-28333 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị nha 
khoa Anh Và Em  (VN) 
Số 28A, ngách 445/68, đường Nguyễn 
Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật y tế, nha khoa và thú y; chân tay giả, mắt và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; chức năng văn 
phòng.  

 

Nhóm 37: Dich vụ sửa chữa, lắp đặt thiết bị y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28360 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.6; 26.4.2; 2.1.1; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, xanh dương, đỏ, 

vàng, vàng nhạt, xanh lá cây, xanh 
dương sẫm. 

(731) Công ty TNHH sơn Tison  (VN) 
ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại thuộc nhóm này.  
 
 

(210) 4-2012-28388 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.1.5; 25.1.25; 25.7.20; 24.9.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh cốm, 

xanh ngọc, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ xuất nhập khẩu xây dựng 
trang trí nội thất Nhất Gia (VN)
98 đường số 6, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Sản phẩm gia dụng bằng gỗ như: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, giá treo.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ: 
bình gốm sứ, hàng may tre đan (khay, chụp đèn, bình lọ, khung tranh, lẵng hoa), hoa 
trang trí, thổ cẩm, tranh ảnh, giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ chạm khắc, gốm sứ, đèn trang 
trí; môi giới thương mại; dịch vụ xuất nhập khẩu.  

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng; xây dựng các công trình công nghiệp; dịch 
vụ thi công, sửa chữa, lắp đặt đồ gỗ gia dụng và đồ trang trí nội thất.  

 
 

(210) 4-2012-28409 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Tân Nguyên Vũ   (VN) 
30 đường số 5, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 17: Băng dính không dùng cho mục đích y tế, văn phòng hoặc gia dụng.  
 
 

(210) 4-2012-28428 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh cô ban, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông VOC   (VN) 
Tầng 2, số 58, tập thể UBND huyện Từ 
Liêm, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web mạng xã hội trực tuyến để những người dùng đăng 

ký tham gia và thể hiện các kỹ năng của họ, xem nhận xét của người khác, hình thành 
cộng đồng ảo, tham gia vào mạng xã hội và phát triển tài năng của họ; thiết kế, quản lý và 
giám sát trang web cho mục đích tạo diễn đàn thảo luận trực tuyến; tạo lập và duy trì 
trang web cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên mạng internet.  

 
 

(210) 4-2012-28429 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Pharmaclay Delivery System 

SL   (ES) 
Mikeletegui Pasealekua 69 Planta 1 
Parque Tecnologico Miramon 2009 
Donostia San Sebastian, Country: Spain  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; 

đất sét (dạng mỹ phẩm) dùng cho mục đích làm đẹp.  
 
 

(210) 4-2012-28460 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 2.1.1; A26.11.12; 24.1.5 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, tím, xám, xanh

dương 
(731) Công ty TNHH sơn Tison  (VN) 

ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2012-28461 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 2.1.1; A26.11.12; 26.1.6 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, nâu, xám, xanh 

dương, xanh lá cây, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH sơn Tison    (VN) 

ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-28462 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 2.1.1; 7.3.4; A7.3.9 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, nâu, xám, xanh 

dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH sơn Tison   (VN) 

ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-28463 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 2.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH sơn Tison  (VN) 

ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 
 

(210) 4-2012-28472 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; chế phẩm vỗ béo động vật; thức ăn cho gia súc; thức 
ăn cho gia cầm; thức ăn cho vật nuôi; đồ uống cho vật nuôi.  

 
 

(210) 4-2012-28480 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 2.1.1; 2.1.11; 26.13.25 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tùng Vinh  (VN) 
26/11 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới 
Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
 
 

(210) 4-2012-28488 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.11.1; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, xám, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật Đông 

Hưng Thịnh  (VN) 
219 (số cũ C15) đường Trần Quốc Toản, 
KP 4, phường Bình Đa, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện công nghiệp (công tắc, rơ le bảo vệ, bộ cảm biến điện, 
thiết bị chống sét), thiết bị đóng cắt điện, thiết bị tự động điều khiển, linh kiện điện tử 
(điện trở, cuộn cảm, tụ điện, đi-ốt (diode), bảng mạch, ăng-ten, cáp dẫn sóng, đèn hiệu 
ứng trường), đồ ngũ kim (ốc vít, khoá cửa, chốt cài, tay nắm cửa, búa, tua-vít và các dụng 
cụ thao tác cầm tay khác), cụm chi tiết máy móc (bánh răng, bệ máy, khuôn hình, dao 
cắt), máy công cụ. 

 
 

(210) 4-2012-28556 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(591) Xanh, trắng, đen. (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
đầu tư thương mại Đại Ngọc  
(VN) 
2/326 đường Thiên Đức, phường Vệ An, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn (kim loại). 
 

Nhóm 07: Mô tơ điện dùng cho cửa. 
 

Nhóm 09: Lưu điện dùng cho cửa. 
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(210) 4-2012-28591 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 2.9.4; 16.3.15; 26.13.25
(591) Vàng, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tư vấn, Đầu 
tư và phát triển công nghệ  
(VN) 
Số 19 ngách 554/31 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, điện thoại để kết nối mạng xã hội ảo, để xây dựng các ứng 
dụng mạng xã hội ảo và cho phép truy tìm, tải lên, truy cập và quản lý dữ liệu; giao diện 
lập trình ứng dụng cho phần mềm của bên thứ ba và cho dịch vụ trực tuyến để kết nối 
mạng xã hội ảo, để xây dựng các ứng dụng mạng xã hội ảo và cho phép truy tìm, tải lên, 
truy cập và quản lý dữ liệu, phần mềm để tải lên, gửi bài, trình bày, hiển thị, nhận biết, 
viết nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp thông tin hoặc phương tiện điện tử qua mạng internet 
hoặc mạng liên lạc khác; thiết bị ngoại vi mây tính; tài liệu hướng dẫn dạng điện tử và 
dạng trực tuyến dành cho ngúời sử dụng(có thể tải xuống); phần mềm trò chơi điện tử(có 
thể tải xuống).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thư mục trực tuyến, về các sản phẩm, về rao vặt, 
cộng đồng ảo; dịch vụ quảng cáo và phân bố thông tin, cụ thể là cung cấp khoảng không 
rao vặt trên thiết bị kết nối internet; quảng cáo hàng hoá và dịch vụ cho người khác qua 
mạng internet.  

 
Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ kênh tán gẫu trực tuyến và bảng thông báo điện tử cho người 
sử dụng đã đăng ký để truyền tin nhắn liên quan, các sản phẩm thiết yếu, mục rao vặt, 
cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh, và truyền hình ảnh; cung cấp các cơ sở 
dữ liệu trực tuyến và cơ sở dữ liệu có thể tra cứu trực tuyến trong các lĩnh vực liên quan 
đến cuộc sống, các sản phẩm thiết yếu, rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo chia sẻ 
hình ảnh, chia sẻ hình ảnh động và truyền hình ảnh; cung cấp các dịch vụ liên quan đến 
các kênh tán gẫu trực tuyến để truyền các tirl nhắn và thông tin thư mục trực tuyến cho 
những người sử dụng đã đăng ký liên quan đến các lĩnh vực cuộc sống, các sản phẩm thiết 
yếu, rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo; dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch vụ truyền 
tin nhắn và văn bản chuyển mạch toàn cầu, dịch vụ gửi tin nhắn điện tử và báo cuộc gọi 
nhữ; cung cấp các dịch vụ truyền phát liên quan đến việc sử dụng các thiết bị di động, cụ 
thể là, tra cứu thông tin người sử dụng, tìm kiếm người sử dụng, gửi tin nhắn đến người sử 
đụng, gửi các thông tin mà người sử dụng có thể xem được, thêm mục danh bạ, và gửi các 
thông báo; dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet và các mạng liên lạc khác, 
cụ thể là, tải lên, gửi bài viết, thể hiện, trình bày, nhận biết, và truyền phát điện tử  thông 
tin, âm thanh, và hình ảnh động; cung cấp dịch vụ truy cập thông tin, âm thanh, hình ảnh 
qua thiết bị k ết nối mạng internet, diễn đàn trực tuyến, kênh tán gẫu ảo, các danh sách 
thư điện tử và các trang nhật ký, điện tử qua mạng internet; dịch vụ khai thác nội dung số 
trên internet.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể là, xuất bản các tác phẩm trực tuyến cho người 
khác bao gồm các văn bản, âm thanh, bản đồ trực tuyến, hình ảnh động và hình ảnh đồ 
hoạ do người dùng tạo ra; cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử do 
người dùng thiết lập; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; dịch vụ máy 
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tính trực tuyến để mọi người có thể tìm các người chơi game khác và các trò chơi game 
khác trên mạng truyền thông; cung cấp thông tin liên quan đến trò chơi game máy tính và 
trò chơi game điện tử.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, lưu trữ các 
phần mềm trực tuyến cho người khác để tổ chức và thực hiện các cuộc gặp gỡ, hội họp và 
thảo luận tương tác trực tuyến; và các dịch vụ máy tính cung cấp các trang trực tuyến tuỳ 
biến để thể hiện những thông tin, tiểu sử và thông tin cá nhân do người dùng đưa lên; 
cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) chuyên các phần mềm cho phép tải lên, gửi bài, trình 
bày, hiển thị, nhận biết, viết nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp môi trường hoặc thông tin 
điện tử khác qua mạng internet hoặc mạng liên lạc khác; cung cấp dịch vụ phần mềm ứng 
dụng; các dịch vụ cung cấp công cụ tra cứu thông tin trên internet hoặc trên di động; dịch 
vụ cung cấp thông tin từ các danh mục và cơ sở dữ liệu thông tin có thể tìm kiếm được 
qua internet, bao gồm cả văn bản, tài liệu điện tử, cở sở dữ liệu, đồ họa, bản đồ trực tuyến, 
thông tin nghe nhìn; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một phần mềm máy tính cho phép 
tìm kiếm đường đi, thông tin vị trí, địa điểm và liên kết với các trang trực tuyến về thông 
tin vị trí, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyển đi.  

 
 

(210) 4-2012-28593 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Đường Kim Lệ  (VN) 
ấp Tân Thông 4, xã Thanh Tân, huyện 
Mõ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 20: Tranh cườm (mỹ nghệ). 
 
 

(210) 4-2012-28628 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.4.6; 26.13.25; 26.1.1; A26.11.12 
(731) Nguyễn Văn Khương   (VN) 

99 ngõ 180, đường Nguyễn Lương Bằng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo da; thắt lưng (trang phục); dép; giầy; đế cho đồ đi chân; mũi giày dép.  
 
 

(210) 4-2012-28631 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Nguyễn Thị Ngọc Anh   (VN) 
Phòng 202, nhà 9 tầng, chung cư công an 
Thanh Trì, ngõ 66 Kim Giang, Đại Kim, 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non. 
 

(210) 4-2012-28640 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Nam Hoà Phát  (VN) 
F265 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng dùng điện; máy nước nóng năng lượng mặt trời; máy lọc nước; 

vòi sen; chậu rửa gắn cố định; bồn tắm.. 
 
 

(210) 4-2012-28645 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Ma San  (VN) 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà cà phê, ca cao, lá trà (chè) xanh tươi.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát (có hương vị trà xanh, đồ uống không cồn), nước uống đóng 
chai (có hương vị trà).   

 
 

(210) 4-2012-28646 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Ma San  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, ca cao, lá trà (chè) xanh tươi.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát (có hương vị trà xanh, đồ uống không cồn), nước uống đóng 
chai (có hương vị trà).   
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(210) 4-2012-28647 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Ma San  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà cà phê, ca cao, lá trà (chè) xanh tươi.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát (có hương vị trà xanh, đồ uống không cồn), nước uống đóng 
chai (có hương vị trà).   

 
 

(210) 4-2012-28663 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A16.1.5 
(591) Trắng, cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bách Triệu 
Phát  (VN) 
Phòng 606, khu B, tòa nhà Indochina 
Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ứng dụng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và phân bố thông tin, cụ thể là cho thuê không gian quảng 
cáo; quảng cáo hàng hoá và dịch vụ cho người khác qua mạng internet; tổ chức giới thiệu 
và xúc tiến thương mại; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; 
quan hệ công chúng; nghiên cứu thị trường. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình, cụ thể là dịch vụ truyền hình trả tiền trên nền tảng lnternet 
(IPTV); dịch vụ truyền phát thông tin; dịch vụ truyền tải thông điệp, dữ liệu và thông tin 
qua mạng internet hoặc các mạng máy tính và truyền thông khác; dịch vụ cung cấp quyền 
truy cập diễn đàn trao đổi thông tin trực tuyến, diễn đàn trò chuyện trực tuyến, nhật báo 
trực tuyến, trang nhật ký điện tử cá nhân trực tuyến và máy chủ liệt kê nhằm truyền tải 
các thông điệp, lời bình luận và dữ liệu dưới dạng đa phương tiện giữa những người sử 
dụng; cung cấp quyền truy cập diễn đàn cộng đồng trực tuyến cho người sử dụng để gửi, 
tìm kiếm, xem, chỉa sẻ, phê bình, đánh giá và bình luận các video và các dữ liệu dưới 
dạng đa phương tiện khác; cung cấp dịch vụ phân phối chương trình kỹ thuật số của các 
chương trình phát thanh và truyền hình qua mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 41: Sản xuất phim; sản xuất các chương trình truyền hình; dịch vụ cung cấp trò 
chơi trực tuyến từ mạng lnternet; dịch vụ xuất bản các sản phẩm giải trí nghe-nhìn kỹ 
thuật số và các sản phẩm giải trí đa phương tiện.  
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(210) 4-2012-28665 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.1.5; 25.5.1 
(591) Trắng, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 
Đội 4, xóm Lại, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu máy tính cho 

người khác; quản lý dữ liệu bằng máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính; hỗ trợ quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; chuyển đổi dữ 
liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lí]; thiết 
kế hệ thống máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-28671 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.04.2013 
(300) 85657837 21.06.2012 US 

(731) Koch Agronomic Services, 
LLC   (US) 
4111 East 37th Street North, Wichita, 
Kansas 67220, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón và chất phụ gia cho phân bón.  
 
 

(210) 4-2012-28681 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội  (VN) 
Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính; cung cấp các dịch 
vụ thanh toán (tài chính); cung cấp các dịch vụ, công cụ thanh toán (tài chính); hoạt động 
ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; 
quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ gửi két an toàn; thuê mua tài chính; tư 
vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán; lưu ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành 
chứng khoán; tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy thác cho vay; quản lý quỹ đầu tư chứng 
khoán; quản lý danh mục dầu tư chứng khoán. 
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(210) 4-2012-28682 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội   (VN) 
Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính; cung cấp các dịch 
vụ thanh toán (tài chính); cung cấp các dịch vụ, công cụ thanh toán (tài chính); hoạt động 
ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; 
quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ gửi két an toàn; thuê mua tài chính; tư 
vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán; lưu ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành 
chứng khoán; tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy thác cho vay; quản lý quỹ đầu tư chứng 
khoán; quản lý danh mục dầu tư chứng khoán. 

 
 

(210) 4-2012-28683 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội   (VN) 
Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính; cung cấp các dịch 
vụ thanh toán (tài chính); cung cấp các dịch vụ, công cụ thanh toán (tài chính); hoạt động 
ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; 
quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ gửi két an toàn; thuê mua tài chính; tư 
vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán; lưu ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành 
chứng khoán; tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy thác cho vay; quản lý quỹ đầu tư chứng 
khoán; quản lý danh mục dầu tư chứng khoán. 

 
 

(210) 4-2012-28684 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội   (VN) 
Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính; cung cấp các dịch 
vụ thanh toán (tài chính); cung cấp các dịch vụ, công cụ thanh toán (tài chính); hoạt động 
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ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; 
quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ gửi két an toàn; thuê mua tài chính; tư 
vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán; lưu ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành 
chứng khoán; tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy thác cho vay; quản lý quỹ đầu tư chứng 
khoán; quản lý danh mục dầu tư chứng khoán. 

 
 

(210) 4-2012-28685 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội    (VN) 
Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội    

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính; cung cấp các dịch 
vụ thanh toán (tài chính); cung cấp các dịch vụ, công cụ thanh toán (tài chính); hoạt động 
ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; 
quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ gửi két an toàn; thuê mua tài chính; tư 
vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán; lưu ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành 
chưng khoán; tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy thác cho vay; quản lý quỹ đầu tư chứng 
khoán; quản lý danh mục dầu tư chứng khoán. 

 
 

(210) 4-2012-28687 (220) 19.12.2012 
 (441) 25.04.2013 

(531) A1.1.5; 3.1.4; A3.1.23; 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại dịch vụ Đỗ Thạnh Hiền  (VN)
98 Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm; bán buôn đồ uống; bán buôn hóa mỹphẩm; mua bán văn 
phòng phẩm; bán buôn đồ chơi trẻ em.  

 
 

(210) 4-2012-28701 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp Hải Lý   (VN) 
Số 27, ngõ 139, đường Tam Trinh, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy hút bụi, máy xay sinh tố; máy xay thịt; máy ép hoa quả, 
máy phát điện; máy rửa bát đĩa dùng điện.  

 

Nhóm 08: Bàn là đíện. 
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Nhóm 09: Bộ ổn áp; máy biến áp.  
 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị hút âm; máy sấy tóc; máy sấy bát đĩa dùng 
điện; máy sấy quần áo dùng điện, nồi áp suất dùng điện; nồi cơm điện, tủ đông, bình đung 
nước nóng để uống dùng điện, ấm đun nước dùng điện, lò nướng dùng điện; quạt điện; lò 
vi sóng; chảo lẩu điện; ấm đun thuốc bằng điện; thiết bị suởi ấm; máy làm sữa chua (thiết 
bị điện để làm sữa chua); thiết bị lọc nước uống (tất cả dùng trong văn phòng và gia đình); 
thiết bí cung cấp nước nóng lạnh (cây nước nóng lạnh), bếp điện; bếp gas; bình nước nóng 
lạnh (dùng điện hoặc gas) dùng cho nhà tắm; máy hút mùi. 

 

Nhóm 21: Xoong nồi (không dùng điện); bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp (không 
dùng điện); chảo rán (không dùng điện); đồ chứa thức ăn giữ nhiệt; các đồ chứa thức ăn; 
chổi lau nhà đa năng.  

 
 

(210) 4-2012-28702 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 2.5.6; A2.5.23; 26.11.1 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hoài Thu  (VN) 
Số 9, hẻm 24/27, ngõ Thổ Quan, phường 
Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, khăn giấy, các tông.  
 
 

(210) 4-2012-28733 (220) 19.12.2012 
 (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.3; A5.11.13; 25.7.25 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hương Tre 
S.P.A  (VN) 
21 Nguyễn Sơn Hà, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc 
đẹp; dịch vụ xoa bóp ( massage); dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 
 

(210) 4-2012-28736 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.04.2013 
(300) 2627389 02.07.2012 GB 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.13.25 
(731) British American Tobacco 

(Brands) Inc.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 
 

(210) 4-2012-28775 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 4.3.3; A26.11.12; 26.4.1; 26.13.25 
(591) Vàng, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư xây dựng & phát triển 
Rồng Vàng  (VN) 
08 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản. 
 
 

(210) 4-2012-28801 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 16.3.13; A26.11.12; 26.3.1; 26.3.4 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Mai Bình Hùng  (VN) 
43/5E Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09:  thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cá nhân; kính đeo mắt; tấm che mặt bảo vệ 
của người lao động.  

 
 

(210) 4-2012-28804 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; A26.11.25; 26.13.25 
(591) Xanh cốm, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vitek - VTB 
Hà Nội  (VN) 
Số 37, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ Karaoke; dịch vụ giải trí; dịch vụ âm nhạc cụ thể là dịch vụ viết bản 
phối khí âm nhạc, tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc, dịch vụ điều chỉnh nhạc, dịch vụ 
lồng tiếng nhạc, dịch vụ giàn nhạc giao hưởng, sản xuất nhạc, nhà hát ca múa nhạc, dịch 
vụ phòng thu âm, cho thuê thiết bị âm thanh, cho thuê thiết bị ghi âm thanh; dịch vụ điện 
ảnh: cho thuê phim điện ảnh, dịch vụ giới thiệu phim, biên tập băng hình, cho thuê máy 
chiếu phim và phụ tùng máy chiếu phim, dịch vụ trường quay, sản xuất phim video, băng 
ghi hình; dịch vụ tô chức đại hội, hội nghị, hội thảo, dịch vụ tổ chức cuộc thi; dịch vụ về 
giáo dục; dịch vụ trò chơi. 
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(210) 4-2012-28805 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; A26.11.25; 26.13.25 
(591) Xanh cốm, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vitek - VTB 
Hà Nội  (VN) 
Số 37, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ Karaoke; dịch vụ giải trí; dịch vụ âm nhạc cụ thể là dịch vụ viết bản 

phối khí âm nhạc, tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc, dịch vụ điều chỉnh nhạc, dịch vụ 
lồng tiếng nhạc, dịch vụ giàn nhạc giao hưởng, sản xuất nhạc, nhà hát ca múa nhạc, dịch 
vụ phòng thu âm, cho thuê thiết bị âm thanh, cho thuê thiết bị ghi âm thanh; dịch vụ điện 
ảnh: cho thuê phim điện ảnh, dịch vụ giới thiệu phim, biên tập băng hình, cho thuê máy 
chiếu phim và phụ tùng máy chiếu phim, dịch vụ trường quay, sản xuất phim video, băng 
ghi hình; dịch vụ tô chức đại hội, hội nghị, hội thảo, dịch vụ tổ chức cuộc thi; dịch vụ về 
giáo dục; dịch vụ trò chơi. 

 

(210) 4-2012-28806 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; A26.11.25; 26.13.25 
(591) Xanh cốm, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vitek - VTB 
Hà Nội  (VN) 
Số 37, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ Karaoke; dịch vụ giải trí; dịch vụ âm nhạc cụ thể là dịch vụ viết bản 

phối khí âm nhạc, tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc, dịch vụ điều chỉnh nhạc, dịch vụ 
lồng tiếng nhạc, dịch vụ giàn nhạc giao hưởng, sản xuất nhạc, nhà hát ca múa nhạc, dịch 
vụ phòng thu âm, cho thuê thiết bị âm thanh, cho thuê thiết bị ghi âm thanh; dịch vụ điện 
ảnh: cho thuê phim điện ảnh, dịch vụ giới thiệu phim, biên tập băng hình, cho thuê máy 
chiếu phim và phụ tùng máy chiếu phim, dịch vụ trường quay, sản xuất phim video, băng 
ghi hình; dịch vụ tô chức đại hội, hội nghị, hội thảo, dịch vụ tổ chức cuộc thi; dịch vụ về 
giáo dục; dịch vụ trò chơi. 

 
 

(210) 4-2012-28810 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kok Việt 
Nam  (VN) 
Phòng 1116 - P3, khu đô thị Việt Hưng, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Kích đèn; rắc cắm IC; rắc cắm nạp; lõi mô tơ đề (tất cả đều là thiết bị điện trên 

xe máy, xe có động cơ).  
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Nhóm 12: Nút công tắc; nắp bình xăng; cái để chân bằng cao su trước sau; tay nắm lõi ga; 
đầu bịt tay ga; cốc lọc xăng; ống xăng; vô lăng; côn văng; cốc đề; lá côn; xích cam; xích 
đề; vòng bi dùng cho xe máy; bi đề; bánh răng đề; tay phanh; dây côn. 

 
 

(210) 4-2012-28811 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần KOK Việt 
Nam  (VN) 
Phòng 1116 - P3, khu đô thị Việt Hưng, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Kích đèn; cuộn đèn; tẩu cao áp; rắc cắm IC; rắc cắm nạp; cuộn điện 6 múi (tất 
cả đều là thiết bị điện trên xe máy, xe có động cơ). 

 

Nhóm 12: Má phanh; nắp bình xăng; bánh răng đề; bi đề; đĩa đề xuôi, ngược; nhông; cái 
để chân bằng cao su trước sau; tay nắm lõi ga; đầu bịt tay ga; cốc lọc xăng; ống xăng; vô 
lăng; côn văng; cốc đề; củ đề; mô tơ đề; lá côn; nan hoa; chế hòa khí; xích cam; xích đề; 
bugi;(bao gồm 22 sản phẩm tất cả đều là phụ tùng xe máy).  

 
 

(210) 4-2012-28814 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) SITC MARITIME GROUP COMPANY 
LIMITED  (CN) 
No. 368 Long Gang Shan Road, 
Qingdao, P.R. China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Môi giới vận tải; vận tải; vận tải đường biển; vận tải bằng ô tô; môi giới hàng 
hải; cho thuê tàu thuyền; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng 
hoá; cất giữ hàng hóa; vận tải bằng đường không; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]. 

 
 

(210) 4-2012-28821 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.4.6; 24.17.10; A24.17.12; 3.7.3 
(591) Hồng, đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, xanh 

tím than, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Thu Bình   (VN) 
Số 9/20 Nguyễn Thượng Mẫn, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt. 
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(210) 4-2012-28910 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.9.19; 26.13.25 
(731) SHANGHAI REALLY SPORTS CO., 

LTD.   (CN) 
1113 Room, No.68 Huaihai Road, 
Huangpu District, Shanghai, People's 
Republic of China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý quảng cáo; 
dịch vụ trưng bày và giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quản lý thương mại việc li-xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác.  

 
 

(210) 4-2012-28932 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.6; A26.11.12; 
25.1.6; 9.1.10; 25.7.20; 26.13.25 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tường Long  
(VN) 
70 đường A, khu Villa ADC, phường 
Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi. 
 

Nhóm 24: Vải. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2012-28943 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) MGM Resorts International  
(US) 
3600 Las Vegas Boulevard South, Las 
Vegas, Nevada 89109, U.S.A.  

(540) 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ sòng bạc; các sự kiện thể thao; dịch vụ giải trí; hoạt động sòng bạc; 
dịch vụ nhiếp ảnh; tổ chức và cung cấp tiện nghi cho các sự kiện đặc biệt liên quan tới 
sòng bạc và các cuộc đua tài các trò chơi và các cuộc thi tài năng giữa các đối thủ, thường 
dựa trên cơ sở đấu loại; công viên nơi thực vật được trồng nhiều loại để vui chơi giải trí và 
cũng là nơi để nghiên cứu khoa học và giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; đặt trước vé 
xem sân khấu; lập kế hoạch về các sự kiện đặc biệt liên quan các hoạt động giải trí, âm 
nhạc, thể thao, văn hóa, lễ cưới và bữa tiệc; trò vui (nhất là hát hoặc múa) trong một tiệm 
ăn hoặc hộp đêm trong khi khách ăn uống; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; khu 
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vui chơi giải trí ở trong nhà có mái vòm; câu lạc bộ bơi tại bãi biển và bể bơi, cụ thể, cung 
cấp các trang thiết bị để thể dục và rèn luyện thân thể bao gồm trang thiết bị ở bể bơi, 
phòng tắm và phòng tắm vòi hoa sen; cung cấp các thông tin liên quan đến trò chơi và giải 
trí qua Internet; dịch vụ đấu trường; phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật; cung cấp thông 
tin liên quan tới sự kiện đặc biệt về giáo dục, giải trí, giải trí tiêu khiển, thể thao, văn hoá 
qua mạng Internet.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ 
quầy rượu; tiệm cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ phòng ngồi chơi công cộng ở khách 
sạn và câu lạc bộ; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp lương thực, thực phẩm do nhà hàng 
thực hiện; cung cấp tiện nghỉ các bữa tiệc lớn và buổi lễ chính thức cho các sự kiện đặc 
biệt, không bao gồm thiết bị âm thanh và hình ảnh; cung cấp các tiện nghi cho hội nghị, 
không bao gồm thiết bị âm thanh và hình ảnh; cung cấp tiện nghi cho triển lãm; cung cấp 
thông tin liên quan tới chỗ ở tạm thời và nhà hàng ăn uống qua mạng internet; dịch vụ đại 
lý du lịch, cụ thể là đặt chỗ trước chỗ ở tạm thời, nhà hàng ăn uống và bữa ăn; cung cấp 
tiện ngh cho công việc kinh doanh phòng họp và hội thảo, cụ thể cung cấp phòng, bộ đồ 
gỗ và phòng khiêu vũ.  

 
 

(210) 4-2012-28987 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Marvel Characters, Inc.   (US)
1600 Rosecrans Avenue, Manhattan 
Beach, California 90266, United States 
of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng thơm, xà phòng dạng lỏng, xà phòng tạo bọt, tất cả đều được dùng 

cho tay, mặt và cơ thể; chất gien (gel) để tắm vòi sen, chất gien (gel) để tắm; chế phẩm 
tạo bong bóng khi tắm; nước hoa; nước hoa côlôn; mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá 
nhân; đầu gội đầu; dầu xả tóc, chất xịt tóc, chất gien (gel) vuốt tóc, keo bọt dùng cho tóc; 
phấn bột mịn; kem đánh răng; kem thoa da khi cạo râu; nước thơm xức da sau khí cạo 
râu; dầu dưỡng môi không chứa thuốc.  

 
Nhóm 09: Đĩa DVD, đĩa CD, băng vidêô, và đĩa lade đã ghi sẵn chứa nội dung là âm nhạc 
và/hoặc chương trình hay phim điện ảnh hay phim hoạt hình hành động thực (được dựng 
lên từ các câu chuyện), kính râm; hộp đựng băng trò chơi viđêô; đĩa ghi trò chơi viđêô; 
phần mềm trò chơi viđêô (được ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi 
viđêô tương tác (được ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi trên máy 
vi tính đa phương tiện tương tác (được ghi sẵn hay có thể tải xuống được); phần mềm máy 
tính (được ghi sẵn hay có thể tải xuống được) có ghi trò chơi viđêô tương tác ứng dụng 
công nghệ thực tế ảo; chương trình trò chơi trên máy vi tính (được ghi sẵn hay có thể tải 
xuống được); phần mềm trò chơi trên máy vi tính (được ghi sẵn hay có thể tải xuổng 
được); đĩa ghi trò chơi trên máy vi tính; mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm và eác sản phẩm bằng giấy, cụ thể là sách và tạp chí đăng truyện tranh 
và các câu chuyện có minh họa; sách trẻ em, sách hoạt động cho trẻ em (gồm các bài tập 
dạng trò chơi), sách tô màu, sách dán hình có nhãn dính; nhãn dính có hình [văn phòng 
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phẩm] ; nhãn dính có hình hay thông điệp (thường dán ở hãm xung ô tô); áp phích; thiệp 
giao dịch; quyển anbum đựng thiệp giao dịeh; đồ dùng mỹ thuật, cụ thể là bút màu, bút 
đánh dấu, bút chì màu, bộ dụng cụ vẽ mỹ thuật và làm thủ công, bút lông để vẽ, tấm giấy 
hay áp phlch đã in sẵn dùng để tô màu hay vẽ; bảng đen để viết hay vẽ; phấn và bảng viết 
phấn dùng cho gia đình; đề can và nhãn dính được khi có tác dụng nhíệt; đồ đùng học tập, 
cụ thể là bút, bút chì, tẩy, hộp bút chì, cái gọt bút chì, thước vẽ, cái dập ghim cho giấy, cái 
chặn giẩy, sổ ghi chẻp, bìa gập đựng tàí liệu (kẹp tài liệu bên trong), cái kẹp tài liệu sau 
khi đã đóng lỗ (bằng vòng khuyên tròn), tập ghi chú đóng gảy xoắn, cái bọc sách và cái 
đóng dấu trang sách; cái treo nắm đấm cửa bằng giấy (có hình hoặc thông điệp); văn 
phòng phẩm, giấy viết, phong bì, tấm bìa viết ghi chú, thiếp chúc mừng, bưu thiếp, tập 
giấy viết ghi chú, tập giấy viết lời nhắn; sổ nhật biên ghi lịch công tác (ghi chú theo 
ngày); lịeh, mẫu vẽ in sẵn dùng cho trang phục; các sản phẩm bằng giấy dùng eho eáe bữa 
tiệe eụ thể là giấy gói quà, khăn giấy lót dưới bát (ra hay eốc táeh, giấy kếp, thiếp mời 
bằng giấy in sẵn, đồ trang trí bánh ngọt bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, tấm lót ® a bàn ăn 
bằng giấy, vật trang trí bằng giấy để giữa bàn, và khăn trải bàn bằng giấy.  

 
Nhóm 18: Túi da, túi xách tay và ví bằng da, ví dẹt gấp lại được, túi xáeh tay, ví, ví đựng 
chìa khóa [đồ da], túi đựng đồ khi tập thể dục, túi (cặp) đi học, túi đựng sách, túi (giỏ) đi 
chợ, ba lô, túi đeo sau lưng, túi đựng giày dép dùng khi đi du lịch, túi đựng hành lý và 
hành lý xách tay khi lên các phương tiện vận chuyển, túi thể thao, túi vải buộc dây mang 
đồ đi cắm trại hay tập thể dục, túi to đựng đồ đeo lên cổ tay, túi nhỏ đeo quanh eo, túi đeo 
hông, ô che.  

 
Nhóm 24: Ga trải giường (chăn trải giường) (bằng vải dệt), vỏ gối, vải phủ gối, diềm xếp 
nếp che bụi (bằng vải đệt), chăn lông vịt, vỏ chăn lông vịt, chăn, chăn bông, rèm làm bằng 
vải dệt hay chất dẻo, tấm đặt ở phần trên của rèm để che phần que (móc) luồn rèm (bằng 
vải dệt); khăn tắm (bằng vải dệt), khăn lau mặt (bằng vải dệt); khăn đi biển (bằng vải dệt); 
rèm che khi tắm làm bằng vải dệt hay chất dẻo; khăn trải bàn (không làm bằng giấy), 
khăn (bằng vải để lau đồ trang điểm và khăn ăn bằng vải dệt); cờ (không làm bằng giấy), 
cờ đuôi nheo (không làm bằng giấy); khăn tay (bằng vải dệt); màn (trướng) treo tường 
(bằng vải dệt).  

 
Nhóm 28: Đồ chơi là hình các nhân vật hành động và cáe phụ kiện kèm theo, đồ chơi 
hành động vận hành cơ khí; bộ đồ chơi dùng với hình các nhân vật hành động; đồ chơi 
hành động chạy pin; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng vô tuyến; xe cộ đồ chơi; bộ đồ 
chơi dùng để chơi đánh trận hay các hoạt động phiêu lưu mạo hiểm giả vờ; đồ chơi bọc 
vải nhung lông; đồ chơi là hình điêu khắc làm bằng vật liệu mềm; búp bê; phụ kiện dùng 
cho búp bê; búp bê có nhồi hạt đỗ khô (vỏ đỗ) bên trong; đồ chơí hình động vật được nhồi 
(bông); đồ chơí làm bằng vật liệu dẻo có các bộ phận uốn nắn được; con rối; bóng bay để 
chơi; đồ chơi phun nước; đồ chơi có thể thổi phồng lên; trò chơi có đích (mục tiêu) để 
ngắm bắn (phi tiêu); bộ cờ để chơi; trò chơi có bàn để chơi (như cờ); trò chơi với các quân 
bài; bài lá để chơi; trò chơi lắp (ghép) hình; diều; yôyô (đồ chơi với con lắc và dây); đĩa 
bay [đồ chơi]; bàn chơi dùng cho các trò chơi với bàn chuyên biệt (như cờ, bi-a, chơi bài); 
đồ chơi dạng vũ khí; đồng hồ đồ chơi; trò chơi nhập vai (người chơi đóng vai các nhân vật 
tưởng tượng trong trò chơi); bộ mô hình đồ chơi được làm thủ công; bộ thiết bị cầm tay để 
chơi trò chơi viđêô; trò chơi viđêô vận hành khi bỏ xu vào đó; máy chơi trò chơi có mái 
vòm và màn hình gắn liền trên đó (trò chơi điện tử); trò chơi đánh bóng (pinball - người 
chơi điều khiển các cần gạt để quả bóng không rơi xuống lỗ và ghi điểm); trò chơi đánh 
bóng dạng pinball với nhiều hình thức chơi; bóng cao su để chơi trò chơi, bóng cao su để 
chơi; bể bơi có thể bơm căng [đồ chơi]; pa-tanh; pa-tanh có các bánh lăn nằm trên một 
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đường thẳng; ván trượt có bánh xe; tấm đệm khuỷu tay dùng cho môn điền kinh hay trong 
thể thao; miếng đệm đầu gối dùng cho môn điền kinh hay trong thể thao; dây nhảy để 
chơi nhảy dây; ván trượt tuyết; xe trượt tuyết dùng cho mục đích giải trí; vây giả - bộ phận 
gắn vào đuôi ván lướt sóng để ổn định hướng; chân nhái dùng khi bơi; ván lướt sóng; ván 
nổi dùng khi bơi để giải trí; đồ trang trí cây thông Nôen [không phải là bánh kẹo hay vật 
phát (thắp) sáng]. 

 
Nhóm 29: Thịt, cá [không còn sống], gia cầm [không còn sống] và thú săn [không còn 
sống]; chất chiết ra từ thịt; trái cây và rau củ được bảo quản, làm khô và nấu sẵn; món ăn 
nhanh được làm chủ yếu từ trái cây, rau củ hay thịt; thạch (nước quả nấu đông); mứt quả 
ưót; trứng, sữa và các sản phẩm làm từ bơ sữa (ngoài sữa); trái cây được bảo quản (mứt 
ưót); đưa góp làm từ trái cây hay rau củ; thực phẩm được làm giàu bởi vitamin chủ yếu 
được làm từ trái cây, rau củ. 

 
Nhóm 30: Các Sản phẩm bánh kẹo, kẹo, kẹo đạng thanh, sôcôla, thanh sôeôla, bánh rán, 
bánh nướng xốp, bánh ngọt loại nhỏ ăn nhanh, bánh nướng nhỏ, bánh quy dẹt, bánh ngọt, 
bánh bích quy, bánh ngũ cốc ăn sáng, bánh ngũ cốc chứa nhiều năng lượng (lương khô), 
kẹo cao su nhai (không chứa thuốc), kẹo cao su thổi (không chứa thuốc), kem lạnh, kem 
lạnh dạng que, bánh xăng-đuých nhân kem lạnh, bánh kẹo có (nhân) kem lạnh, cà phê, 
chè, cacao, đường, gạo, bột mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh làm từ 
bột nhão; đá lạnh, mật ong; gia vị; ngũ cốe để ăn, đồ ăn nhanh có trái cây bọc đường 
(được làm chủ yếu từ ngũ cốc), đồ ăn nhanh được làm từ bột ngô được rán hay nướng 
(dạng miếng nhỏ), bỏng ngô, bánh làm từ bột gạo, bánh xăng-đuých; bánh trứng custard 
đông lạnh, sữa chua đông lạnh [dạng kem].  

 
Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể là, xuất bản sách có truyện tranh, tạp chí có 
truyện tranh và tiều thuyết có đồ họa dưới dạng ấn phẩm kỹ thuật số có nội dung là các 
câu chuyện và các nhân vật phiêu lưu hư cấu; xuất bản và cho thuê phim điện ảnh; xuất 
bản chương trình truyền hình và truyền thanh; xuất bản và cho thuê bản ghi âm và viđêô; 
dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất đa phương tiện các buổi biểu diễn (show) giải trí và 
chương trình giải trí tương tác để phân phối qua truyền hình, mạng cáp, vệ tinh, phương 
tiện nghe nhìn, đầu máy, đĩa máy vi tính và các phương tiện kỹ thuật số; dịch vụ giải trí, 
cụ thể là, sản xuất chương trình đa phương tiện, tin tức, và thông tin giải trí được truyền 
qua mạng thông tin liên lạc và mạng máy tính; dịch vụ giải trí mà bản chất là cung cấp 
(không phải là bán hay vận chuyển) các chương trình dài nhiều kỳ có nội dung là phim 
hoạt hình và/hoặc việc phiêu lưu mạo hiểm hành động thực (được dựng lên từ các câu 
chuyện) được truyền qua thiết bị thông tin liên lạc không dây, cụ thể là điện thoại, máy vi 
tính đạng bảng, máy vi tính, và các thiết bị cầm tay không dây; dịch vụ giải trí trong lĩnh 
vực phim và truyền hình, cụ thể là, tạo, sản xuất các hình ảnh được tạo ra bằng máy vi 
tính dùng cho phim điện ảnh, phim điện ảnh hoạt hình, viđêô, viđêô hoạt hình, chương 
trình truyền hình; dịch vụ sản xuất phim hoạt họa; cung cấp dịch vụ hoạt họa sử dụng hiệu 
ứng nghe nhìn đặc biệt cho phim điện ảnh và truyền hình dùng cho phim, viđêô và truyền 
hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất hàng loạt chương trình truyền hình đang tiếp diễn 
có nội dung là phim hoạt hình và/hoặc việc phiêu lưu mạo hiểm hành động thực (được 
dựng lên từ các câu chuyện); lập chương trình truyền hình có nội dung là trình chiếu phim 
và băng viđêô; dịch vụ rạp chiếu phim, cụ thể là trình chiếu phim và băng viđêô trong rạp; 
dịch vụ giải trí, cụ thể là, các buổi trình diễn trực tiếp trong rạp có nội dung là các nhân 
vật mặc trang phục; cung cấp (không phải mua bán) phần mềm trò chơi trên máy vi tính 
tương tác trực tuyến không tải được về qua mạng điện tử mà có thể được người sử dụng 
mạng truy cập trong toàn bộ mạng; cung cấp trò chơi trên máy vi tính trực tuyến; cung 
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cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí liên quan đến sách có tranh truyện, phim điện ảnh, 
chương trình truyền hình có hoạt hình và trò chơi viđêô qua các trang web; cung cấp tin 
tức và thông tin trong lĩnh vực giải trí liên quan đến sách có tranh truyện, phim điện ảnh, 
chương trình truyền hình có hoạt hình và các trò chơi viđêô qua một mạng điện tử; dịch 
vụ công viên giải trí và công viên giải trí theo chủ đề; dịch vụ giáo dục, cụ thể là phát 
triển, sắp xếp và tiến hành các hội thảo chuyên đề về giáo dục và các chương trình giáo 
dục trong lĩnh vực sách có tranh truyện.  

 
 

(210) 4-2012-28989 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.25; 25.7.25; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Lynk  (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem đánh răng.  
 

Nhóm 12: Xe ô tô, xe máy; động cơ cho xe ô tô, xe máy.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý.  
 

Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, kệ, khung ảnh.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  
 

Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm đã chế biến, rau quả đã chế biến, mứt (dạng nhão), trứng, sữa, 
sữa đậu.  

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước ép hoa quả.  
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, thực phẩm, 
bánh kẹo, mỹ phẩm; mua bán xe ô tô và phụ tùng xe ô tô, máy vi tính và linh kiện máy 
tính, điện thoại di động, quần áo, đồ chơi trẻ em; mua bán thiết bị nội ngoại thất: giường, 
tủ, bàn ghế, kệ, salon, sofa, vật dụng trang trí nội thất cụ thể là giá nến, chân đế nến, hình 
con thú bằng sứ để trang trí, chậu hoa, lọ hoa, khung tranh.  

 
Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê nhà; đầu tư xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống; dịch 
vụ tư vấn đầu tư.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; sửa chữa và lắp đặt hệ thống 
điện nước, hệ thống điều hòa không khí; dịch vụ trang trí nội ngoại thất.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch lữ hành 
quốc tế và nội địa, đại lý bán vé máy bay.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ, tổ chức hội thảo, sự kiện (tổ chức các hoạt động thể 
thao văn hóa); cho thuê thiết bị thể thao; sản xuất phim. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ lưu trú; quán cà phê.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ mát xa, xông hơi.  
 
 

(210) 4-2012-29040 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Viện Khoa học Công nghệ Xây 
dựng   (VN) 
81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 01: Chất kết dính cho bê tông; phụ gia bê tông (hoá chất). 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-29041 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Viện Khoa học Công nghệ Xây 
dựng   (VN) 
81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 01: Chất kết dính cho bê tông; phụ gia bê tông (hoá chất).  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-29061 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 
5.3.11; A5.3.15 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Dịch vụ và 
Kinh doanh Bất động sản Hà 
Nội  (VN) 
Số 16 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: bàn, ghế, tủ, giường (không bao gồm bộ đồ giường bằng vải), 

kệ; kính và gương gắn vào dồ đạc trong nhà hoặc để trang điểm. 
 

Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; đồ chơi; gậy đánh gôn (golf) 
(dụng cụ thể thao); dụng cụ tập thể dục thẩm mỹ; túi đựng gậy đánh gôn (golf) găng tay 
đánh gôn (golf). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ bán đấu giá; 
dịc vụ phân tích giá thành; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thống, 
xử lý văn bản và các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính; tổ chức hộ chợ thương mại 
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cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tư vấn quản lý dự án đầl tu xây dựng; tư vấn quản 
lý dự án kính doanh; dịch vụ xuất nhập khẩu; mua bán gồm: mua bán đồ trang sức, đô 
kim hoàn, đá quý, mua bán ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, mua bán phụ tùng ô tô, 
xe máy và xe có động cơ khác, mua bán nguyên vật liệu xây dựng; đại lý kinh doanh xăng 
dầu; siêu thị bán các sản phẩm các loại thực phẩm như: hoa quả, ngũ cốc, thịt động vật, 
rau, thực phẩm khô, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, đồ may mặc, đồ gia dụng như: xoong chảo, 
bếp, dao, thìa, đĩa, bát, nước giải khát, sữa, đồ sơ sinh như: tã, bỉm, bình sữa, thiết bị điện 
như: dây điện, ổ cắm, cáp điện, bóng đèn. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ cho thuê bất động sản; mua bán (kinh doanh) bất 
động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; 
dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm ngân hàng, bất động sản); đầu tư tài chính khu du 
lịch sinh thái; đầu tư tài chính để xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông. 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập; dịch vụ cho thuê thiết bị xây 
dựng; dịch vụ sửa chữa, cải tạo nhà cửa; dịch vụ tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Du lịch; vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng không; đóng gói và lưu giữ 
hàng hóa. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hóa; cho thuê dụng cụ thể thao; dịch vụ cung cấp các phuơng tiện dụng cụ sử 
đụng cho chơi gôn (golf); dịch vụ vui chơi giải trí cụ thể là chơi quần vọt, cầu lông, sân 
gôn (golf); huấn luyện chơi gôn (golf), kinh doanh sân gôn (golf); khai thác sân chơi gôn 
(golf).  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế gồm: thiết kế đồ họa, thiết kế nội ngoại thất, thiết kế 
công nghiệp, thiết lập bản vẽ xây dựng, tư vấn thẩm định dự án; thiết kế và phát triển phần 
mềm máy tính; tư vấn lập dư án đầu tư xây dựng công trình. 

 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ ở  cho khách du lịch; khu nghỉ dưỡng (resort). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khu nghỉ dưỡng 
(spa); dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ nuôi trồng 
thủy hải sản.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  

 
 

(210) 4-2012-29062 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Dịch vụ và 
Kinh doanh Bất động sản Hà 
Nội   (VN) 
Số 16 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội    
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(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: bàn, ghế, tủ, giường (không bao gồm bộ đồ giường bằng vải), 
kệ; kính và gương gắn vào đồ đạc trong nhà hoặc để trang điểm.  

 
Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; đồ chơi; gậy đánh gôn (golf) 
(dụng cụ thể thao); dụng cụ tập thể dục thẩm mỹ; túi đựng gậy đánh gôn (golf) găng tay 
đánh gôn (golf).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ bán đấu giá; 
dịc vụ phân tích giá thành; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thống, 
xử lý văn bản và các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính; tổ chức hộ chợ thương mại 
cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tư vấn quản lý dự án đầl tu xây dựng; tư vấn quản 
lý dự án kính doanh; dịch vụ xuất nhập khẩu; mua bán gồm: mua bán đồ trang sức, đô 
kim hoàn, đá quý, mua bán ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, mua bán phụ tùng ô tô, 
xe máy và xe có động cơ khác, mua bán nguyên vật liệu xây dựng; đại lý kinh doanh xăng 
dầu; siêu thị bán các sản phẩm các loại thực phẩm như: hoa quả, ngũ cốc, thịt động vật, 
rau, thực phẩm khô, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, đồ may mặc, đồ gia dụng như: xoong chảo, 
bếp, dao, thìa, đĩa, bát, nước giải khát, sữa, đồ sơ sinh như: tã, bỉm, bình sữa, thiết bị điện 
như: dây điện, ổ cắm, cáp điện, bóng đèn.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ cho thuê bất động sản; mua bán (kinh doanh) bất 
động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; 
dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm ngân hàng, bất động sản); đầu tư tài chính khu du 
lịch sinh thái; đầu tư tài chính để xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông.  

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập; dịch vụ cho thuê thiết bị xây 
dựng; dịch vụ sửa chữa, cải tạo nhà cửa; dịch vụ tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Du lịch; vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng không; đóng gói và lưu giữ 
hàng hóa.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hóa; cho thuê dụng cụ thể thao; dịch vụ cung cấp các phuơng tiện dụng cụ sử 
đụng cho chơi gôn (golf); dịch vụ vui chơi giải trí cụ thể là chơi quần vọt, cầu lông, sân 
gôn (golf); huấn luyện chơi gôn (golf), kinh doanh sân gôn (golf); khai thác sân chơi gôn 
(golf).   

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế gồm: thiết kế đồ họa, thiết kế nội ngoại thất, thiết kế 
công nghiệp, thiết lập bản vẽ xây dựng, tư vấn thẩm định dự án; thiết kế và phát triển phần 
mềm máy tính; tư vấn lập dư án đầu tư xây dựng công trình.  

 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch; khu nghỉ dưỡng (resort).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khu nghỉ dưỡng 
(spa); dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ nuôi trồng 
thủy hải sản.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
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(210) 4-2012-29063 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 
5.3.11; A5.3.15 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
TN   (VN) 
Số 33, đường Tây Hồ, phường Quảng 
An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: bàn, ghế, tủ, giường (không bao gồm bộ đồ giường bằng vải), 

kệ; kính và gương gắn vào đồ đạc trong nhà hoặc để trang điểm.  
 

Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; đồ chơi; gậy đánh gôn (golf) 
(dụng cụ thể thao); dụng cụ tập thể dục thẩm mỹ; túi đựng gậy đánh gôn (golf), găng tay 
đánh gôn (golf).   

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ bán đấu giá; 
dịch vụ phân tích giá thành; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông; xử lý văn bản và các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây 
dựng; tư vấn quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ xuất nhập khẩu; mua bán gồm: mua bán 
đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, mua bán ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, mua bán 
phụ tùng ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, mua bán nguyên vật liệu xây dựng; đại lý 
kinh doanh xăng dầu; siêu thị ban các sản phẩm: các loại thực phẩm như: hoa quả, ngũ 
cốc, thịt động vật, rau, thực phẩm khô, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, đồ may mặc, đồ gia dụng 
như: xoong chảo, bếp, dao, thìa, đĩa, bát, nước giải khát, sữa, đồ sơ sinh như: tã, bỉm, bình 
sữa, thiết bị điện như: dây điện, ổ cắm, cáp điện, bóng đèn.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ cho thuê bất động sản, mua bán (kinh doanh) bất 
động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; 
dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm ngân hàng, bất động sản); đầu tư tài chính khu du lịch 
sinh thái; đầu từ tài chính để xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.   

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập; dịch vụ cho thuê thiết bị xây 
dựng; dịch vụ sửa chữa, cải tạo nhà cửa; dịch vụ tư vấn xây dựng.   

 
Nhóm 39: Du lịch; vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng không; đóng gói và lưu giữ 
hàng hóa.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hóa; cho thuê dụng cụ thể thao; dịch vụ cung cấp các phương tiện dụng cụ sử 
dụng cho chơi gôn (golf); dịch vụ vui chơi giải trí cụ thể là chơi quần vợt, cầu lông, sân 
gôn (golf); huấn luyện chơi gôn (golf); kinh doanh sân gôn (golf); khai thác sân chơi gôn 
(golf).   

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế gồm: thiết kế đồ họa, thiết kế nội ngoại thất, thiết kế 
công nghiệp, thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn thẩm định dự án; thiết kế và phát triển phần 
mềm máy tính; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình.   

 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ  ở cho khách du lịch; khu nghỉ dưỡng (resort).   
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Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khu nghỉ dưỡng 
(spa); dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ nuôi trồng 
thủy hải sản.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản. 

 
 

(210) 4-2012-29064 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 
5.3.11; A5.3.15 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
TN  (VN) 
Số 33, đường Tây Hồ, phường Quảng 
An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: bàn, ghế, tủ, giường (không bao gồm bộ đồ giường bằng vải), 

kệ; kính và gương gắn vào đồ đạc trong nhà hoặc để trang điểm. 
 

Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; đồ chơi; gậy đánh gôn (golf) 
(dụng cụ thể thao); dụng cụ tập thể dục thẩm mỹ; túi đựng gậy đánh gôn (golf), găng tay 
đánh gôn (golf). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ bán đấu giá; 
dịch vụ phân tích giá thành; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông; xử lý văn bản và các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây 
dựng; tư vấn quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ xuất nhập khẩu; mua bán gồm: mua bán 
đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, mua bán ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, mua bán 
phụ tùng ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, mua bán nguyên vật liệu xây dựng; đại lý 
kinh doanh xăng dầu; siêu thị ban các sản phẩm: các loại thực phẩm như: hoa quả, ngũ 
cốc, thịt động vật, rau, thực phẩm khô, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, đồ may mặc, đồ gia dụng 
như: xoong chảo, bếp, dao, thìa, đĩa, bát, nước giải khát, sữa, đồ sơ sinh như: tã, bỉm, bình 
sữa, thiết bị điện như: dây điện, ổ cắm, cáp điện, bóng đèn. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ cho thuê bất động sản, mua bán (kinh doanh) bất 
động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; 
dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm ngân hàng, bất động sản); đầu tư tài chính khu du lịch 
sinh thái; đầu từ tài chính để xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông. 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập; dịch vụ cho thuê thiết bị xây 
dựng; dịch vụ sửa chữa, cải tạo nhà cửa; dịch vụ tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Du lịch; vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng không; đóng gói và lưu giữ 
hàng hóa. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hóa; cho thuê dụng cụ thể thao; dịch vụ cung cấp các phương tiện dụng cụ sử 
dụng cho chơi gôn (golf); dịch vụ vui chơi giải trí cụ thể là chơi quần vợt, cầu lông, sân 
gôn (golf); huấn luyện chơi gôn (golf); kinh doanh sân gôn (golf); khai thác sân chơi gôn 
(golf). 
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Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế gồm: thiết kế đồ họa, thiết kế nội ngoại thất, thiết kế 
công nghiệp, thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn thẩm định dự án; thiết kế và phát triển phần 
mềm máy tính; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 

 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch; khu nghỉ dưỡng (resort). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khu nghỉ dưỡng 
(spa); dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ nuôi trồng 
thủy hải sản. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản. 

 
 

(210) 4-2012-29065 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần du lịch 
Thung Lũng Nữ Hoàng  (VN) 
Xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 
Bình  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: bàn, ghế, tủ, giường (không bao gồm bộ đồ giường bằng vải), 
kệ; kính và gương gắn vào dồ đạc trong nhà hoặc để trang điểm.  

 
Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; đồ chơi; gậy đánh gôn (golf) 
(dụng cụ thể thao); dụng cụ tập thể dục thẩm mỹ; túi đựng gậy đánh gôn (golf) găng tay 
đánh gôn (golf).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ bán đấu giá; 
dịc vụ phân tích giá thành; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thống, 
xử lý văn bản và các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính; tổ chức hộ chợ thương mại 
cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tư vấn quản lý dự án đầl tu xây dựng; tư vấn quản 
lý dự án kính doanh; dịch vụ xuất nhập khẩu; mua bán gồm: mua bán đồ trang sức, đô 
kim hoàn, đá quý, mua bán ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, mua bán phụ tùng ô tô, 
xe máy và xe có động cơ khác, mua bán nguyên vật liệu xây dựng; đại lý kinh doanh xăng 
dầu; siêu thị bán các sản phẩm các loại thực phẩm như: hoa quả, ngũ cốc, thịt động vật, 
rau, thực phẩm khô, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, đồ may mặc, đồ gia dụng như: xoong chảo, 
bếp, dao, thìa, đĩa, bát, nước giải khát, sữa, đồ sơ sinh như: tã, bỉm, bình sữa, thiết bị điện 
như: dây điện, ổ cắm, cáp điện, bóng đèn.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ cho thuê bất động sản; mua bán (kinh doanh) bất 
động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; 
dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm ngân hàng, bất động sản); đầu tư tài chính khu du lịch 
sinh thái; đầu tư tài chính để xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.  

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập; dịch vụ cho thuê thiết bị xây 
dựng; dịch vụ sửa chữa, cải tạo nhà cửa; dịch vụ tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Du lịch; vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng không; đóng gói và lưu giữ 
hàng hóa.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hóa; cho thuê dụng cụ thể thao; dịch vụ cung cấp các phuơng tiện dụng cụ sử 
đụng cho chơi gôn (golf); dịch vụ vui chơi giải trí cụ thể là chơi quần vọt, cầu lông, sân 
gôn (golf); huấn luyện chơi gôn (golf), kinh doanh sân gôn (golf); khai thác sân chơi gôn 
(golf).   

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế gồm: thiết kế đồ họa, thiết kế nội ngoại thất, thiết kế 
công nghiệp, thiết lập bản vẽ xây dựng, tư vấn thẩm định dự án; thiết kế và phát triển phần 
mềm máy tính; tư vấn lập dư án đầu tư xây dựng công trình.  

 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch; khu nghỉ dưỡng (resort).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khu nghỉ dưỡng 
(spa); dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ nuôi trồng 
thủy hải sản.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc (spa) sức khỏe; dịch vụ nông 
nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ nuôi trồng thủy hải sản.  

 
 

(210) 4-2012-29066 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 
5.3.11; A5.3.15 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần du lịch 
Thung Lũng Nữ Hoàng   (VN) 
Xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 
Bình   

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: bàn, ghế, tủ, giường (không bao gồm bộ đồ giường bằng vải), 
kệ; kính và gương gắn vào đồ đạc trong nhà hoặc để trang điểm.    

 
Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; đồ chơi; gậy đánh gôn (golf) 
(dụng cụ thể thao); dụng cụ tập thể dục thẩm mỹ; túi đựng gậy đánh gôn (golt); găng tay 
đánh gôn (golf).   

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ bán đấu giá; 
dịch vụ phân tích giá thành; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông; xử lý văn bản và các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tư vấn quản lý đự án đầu tư xây 
dựng; tư vấn quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ xuất nhập khẩu; mua bán gồm: mua bán 
đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, mua bán ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, mua bán 
phụ tùng ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, mua bán nguyên vật liệu xây dựng; đại lý 
kinh doanh xăng đầu; siêu thị bán các sản phẩm: các loại thực phẩm như hoa quả, ngũ 
cốc, thịt động vật, rau, thực phẩm khô, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, đồ may mặc, đồ gia dụng 
như: xoong chảo, bếp, đao, thìa, đĩa, bát nước giải khát, sữa, đồ sơ sinh như: tã, bỉm, bình 
sữa, thiết bị điện như: dây diện, ổ cắm, cáp điện, bóng đèn.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ cho thuê bất động sản; mua bán (kinh doanh) bất 
động sản; quản lý bất dộng sản; môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; 
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dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm ngân hàng, bất động sản); đầu tư tài chính khu du lịch 
sinh thái; đầu tư tài chính để xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.     

 

Nhóm 37: Xây dựng nàh cửa, đường xá, cầu cống, đập; dịch vụ cho thuê thiết bị xây 
dựng; dịch vụ sửa chữa, cải tạo nhà cửa; dịch vụ tư vấn xây dựng.    

 

Nhóm 39: Du lịch; vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng không; đóng gói và lưu giữ 
hàng hóa.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hóa; cho thuê dụng cụ thể thao; dịch vụ cung cấp các phương tiện dụng cụ sử 
dụng cho chơi gôn (golf); dịch vụ vui chơi giải trí cụ thể là chơi quần vợt, cầu lông, sân 
gôn (golf); huấn luyện chơi gôn (golf); kinh doanh sân gôn (golf); khai thác sân chơi gôn 
(golf).    

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thíết kế gồm: thiết kế đồ họa, thiết kế nội ngoại thất, thiết kế 
công nghiệp, thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn thẩm định dự án; thiết kế và phát triển phần 
mềm máy tính; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình.    

 

Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch; khu nghỉ dưỡng (resort).   

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khu nghỉ dưỡng 
(spa); dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ nuôi trồng 
thủy hải sản.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
 
 

(210) 4-2012-29067 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 
5.3.11; A5.3.15 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần du lịch 
Thung Lũng Nữ Hoàng  (VN) 
Xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 
Bình  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: bàn, ghế, tủ, giường (không bao gồm bộ đồ giường bằng vải), 
kệ; kính và gương gắn vào đồ đạc trong nhà hoặc để trang điểm.  

 

Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; đồ chơi; gậy đánh gôn (golf) 
(dụng cụ thể thao); dụng cụ tập thể dục thẩm mỹ; túi đựng gậy đánh gôn (golt); găng tay 
đánh gôn (golf).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ bán đấu giá; 
dịch vụ phân tích giá thành; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông; xử lý văn bản và các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tư vấn quản lý đự án đầu tư xây 
dựng; tư vấn quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ xuất nhập khẩu; mua bán gồm: mua bán 
đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, mua bán ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, mua bán 
phụ tùng ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, mua bán nguyên vật liệu xây dựng; đại lý 
kinh doanh xăng đầu; siêu thị bán các sản phẩm: các loại thực phẩm như hoa quả, ngũ 
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cốc, thịt động vật, rau, thực phẩm khô, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, đồ may mặc, đồ gia dụng 
như: xoong chảo, bếp, đao, thìa, đĩa, bát nước giải khát, sữa, đồ sơ sinh như: tã, bỉm, bình 
sữa, thiết bị điện như: dây diện, ổ cắm, cáp điện, bóng đèn. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ cho thuê bất động sản; mua bán (kinh doanh) bất 
động sản; quản lý bất dộng sản; môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; 
dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm ngân hàng, bất động sản); đầu tư tài chính khu du lịch 
sinh thái; đầu tư tài chính để xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.   

 
Nhóm 37: Xây dựng nàh cửa, đường xá, cầu cống, đập; dịch vụ cho thuê thiết bị xây 
dựng; dịch vụ sửa chữa, cải tạo nhà cửa; dịch vụ tư vấn xây dựng.    

 
Nhóm 39: Du lịch; vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng không; đóng gói và lưu giữ 
hàng hóa.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hóa; cho thuê dụng cụ thể thao; dịch vụ cung cấp các phương tiện dụng cụ sử 
dụng cho chơi gôn (golf); dịch vụ vui chơi giải trí cụ thể là chơi quần vợt, cầu lông, sân 
gôn (golf); huấn luyện chơi gôn (golf); kinh doanh sân gôn (golf); khai thác sân chơi gôn 
(golf).  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thíết kế gồm: thiết kế đồ họa, thiết kế nội ngoại thất, thiết kế 
công nghiệp, thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn thẩm định dự án; thiết kế và phát triển phần 
mềm máy tính; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình.  

 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch; khu nghỉ dưỡng (resort).   

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khu nghỉ dưỡng 
(spa); dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ nuôi trồng 
thủy hải sản.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  

 
 

(210) 4-2012-29095 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 19.7.1; 26.4.2; 26.1.1; 25.1.25; 25.1.15; 
25.1.6; 9.1.10; 26.13.25 

(591) Trắng, đen, vàng, xám, nâu đỏ, xám bạc.
(731) Chivas Holdings (IP) Limited  

(GB) 
111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United 
Kingdom 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu mạnh; rượu mùi. 
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(210) 4-2012-29096 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Xám bạc, vàng, nâu, nâu đỏ, xám, đen, 

trắng. 
(731) Chivas Holdings (IP) Limited  

(GB) 
111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United 
Kingdom 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu mạnh; rượu mùi. 
 
 

(210) 4-2012-29097 (220) 24.12.2012 
 (441) 25.04.2013 

  
(591) Nâu, đen, vàng, trắng, vàng nhạt. 
(731) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 

LIMITED  (GB) 
Chivas House, 72 Chancellors Road, 
London W6 9RS, United Kingdom 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu mạnh; rượu mùi. 
 
 

(210) 4-2012-29100 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Stada Arzneimittel AG    (DE) 
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, 
Germany    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa hạnh nhân dùng cho mỹ phẩm, chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ 
phẩm, muối để tắm không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, bộ mỹ 
phẩm, mỹ phẩm, xà phòng khử mùi, chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật, chế 
phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi, chất làm bóng môi, son môi, 
nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm, mặt 
nạ làm đẹp, chế phẩm để chăm sóc móng, dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, dầu gội đầu, 
chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, kem làm trắng da, chế phẩm chống nắng, chế 
phẩm làm rám nắng (mỹ phẩm).    

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm và chế phẩm vệ sinh; cụ thể là thuốc giảm đau, thuốc hạ 
sốt, thuốc chống viêm khớp, thuốc kháng sinh, thuốc dùng cho hóa trị liệu, chất kích thích 
hô hấp, thuốc cảm, chế phẩm trợ tim, thuốc điều tn bệnh về đường tiêu hóa, thuốc điều trị 
các bệnh thần kinh, thuốc ngủ, chế phẩm hỗ trợ trao đổi chất.     
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Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm, dịch vụ thụ tinh nhân tạo, dịch vụ 
ngân hàng máu, chăm sóc sức khỏe, trung tâm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ thụ tinh trong 
ống nghiệm, dịch vụ trợ giúp y tế, dịch vụ y tế tại bệnh viện, cho thuê thiết bị y tế, dịch vụ 
dược sỹ kê đơn thuốc, cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa.  

 
 

(210) 4-2012-29126 (220) 25.12.2012 
 (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.2; A16.1.6; 20.7.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Tiến  (VN) 
320 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Đào tạo; tổ chức hội nghị, hội thảo; giáo dục; đào tạo từ xa. 
 
 

(210) 4-2012-29134 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 5.3.11; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh dương, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
khoa học công nghệ Sắc Ký 
Hải Đăng   (VN) 
79 Trương Định, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; khảo sát kinh doanh thương mại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; thông 
tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; tư vấn quản lý và tổ chức kinh doanh; hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính.    

 
 

(210) 4-2012-29150 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.4.6; A25.3.3; 
A25.3.11; A25.3.25; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Sunhouse  (VN) 
Số 139, phố Nguyễn Thái Học, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy làm sữa đậu nành 
 

Nhóm 08: Bàn là. 
 

Nhóm 11: Các sản phẩm dùng điện: nồi, chảo, ấm đun nước, lò vi sóng, lò nướng, quạt, 
cây nước nóng lạnh, đèn xạc, máy sấy quần áo, máy sấy tóc, bếp điện, máy hút mùi. 
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(210) 4-2012-29156 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Griffin's Foods Limited  (NZ) 
100 Carlton Gore Road, Newmarket, 
Auckland, New Zealand  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chiết xuất của thịt; rau củ và trái cây đã nấu chín, được bảo quản, đã sấy khô; thạch 
cho thực phẩm; mứt ướt; nước xốt quả; dầu và mỡ có thể ăn được; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau củ; lát khoai tây rán giòn; quả hạch 
rang; quả hạch tẩm đường; quả hạch tẩm hương vị.  

 
Nhóm 30: Thực phẩm giàu tinh bột; bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh quy; bánh 
quy giòn; bánh ngọt; bánh mì; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; sô-cô-la và các sản 
phẩm sô-cô-la; bánh kẹo; bánh kẹo đông lạnh; nước sốt cho sa-lát; sốt may- on-ne; mù 
tạc; giấm; sốt (gia vị); đồ gia vị; quả hạch bọc đường; quả hạch bọc sô-cô-la.  

 
 

(210) 4-2012-29157 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Griffin's Foods Limited   (NZ) 
100 Carlton Gore Road, Newmarket, 
Auckland, New Zealand   

(540) 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chiết xuất của thịt; rau củ và trái cây đã nấu chín, được bảo quản, đã sấy khô; thạch 
cho thực phẩm; mứt ướt; nước xốt quả; dầu và mỡ có thể ăn được; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau củ; lát khoai tây rán giòn; quả hạch 
rang; quả hạch tẩm đường; quả hạch tẩm hương vị.   

 

Nhóm 30: Thực phẩm giàu tinh bột; bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh quy; bánh 
quy giòn; bánh ngọt; bánh mì; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; sô-cô-la và các sản 
phẩm sô-cô-la; bánh kẹo; bánh kẹo đông lạnh; nước sốt cho sa-lát, sốt may- on-ne; mù 
tạc; giấm; sốt (gia vị); đồ gia vị; quả hạch bọc đường; quả hạch bọc sô-cô-la.  

 
 

(210) 4-2012-29158 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Griffin's Foods Limited   (NZ) 
100 Carlton Gore Road, Newmarket, 
Auckland, New Zealand   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chiết xuất của thịt; rau củ và trái cây đã nấu chín, được bảo quản, đã sấy khô; thạch 
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cho thực phẩm; mứt ướt; nước xốt quả; dầu và mỡ có thể ăn được; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau củ; lát khoai tây rán giòn; quả hạch 
rang; quả hạch tẩm đường; quả hạch tẩm hương vị.   

 
Nhóm 30: Thực phẩm giàu tinh bột; bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh quy; bánh 
quy giòn; bánh ngọt; bánh mì; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; sô-cô-la và các sản 
phẩm sô-cô-la; bánh kẹo; bánh kẹo đông lạnh; nước sốt cho sa-lát; sốt may- on-ne, mù 
tạc; giấm; sốt (gia vị); đồ gia vị; quả hạch bọc đường; quả hạch bọc sô-cô-la.  

 
 

(210) 4-2012-29189 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Tân 
Vượng   (VN) 
Số 52 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-29202 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, vàng cam, xanh ngọc, trắng
(731) Tổng công ty Thủy sản Việt 

Nam - Công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên   (VN) 
2-4-6 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Tôm (đã chế biến và bảo quản); cua (đã chế biến và bảo quản); cá (đã chế biến 

và bảo quản); mực (đã chế biến và bảo quản); ghẹ (đã chế biển và bảo quản); nghêu (đã 
chế biến và bảo quản). 

 

Nhóm 31: Tôm (còn sống); cua (còn sống); cá (còn sống); mực (còn sống), ghẹ (còn 
sống); nghêu (còn sống). 

 
Nhóm 35: Mua bán nông lâm sản nguyên liệu (bao gồm các sản phẩm của rừng như gỗ, 
tre, giang, nứa, trúc, song, mây, dược liệu, nhựa thông, nhựa trám, quế, hồi, cánh kiến, 
động vật hoang dã, quả rừng, hoa, cây trồng, nấm, mật ong, côn trùng); mua bán động vật 
sống.  

 

Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn uống.  
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Nhóm 44: Nuôi trồng thủy hải sản; chăn nuôi động vật; khai thác đánh bất thủy hải sản.  
 
 

(210) 4-2012-29224 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư T&M 
Việt Nam  (VN) 
Trung tâm thương mại vật liệu xây dựng 
và trang thiết bị nội thất Melinh Plaza, 
Km8 đường cao tốc Thăng Long - Nội 
Bài, thị trấn Quang Minh, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa trong trung tâm thương mại, siêu thị, đại siêu thị bao gồm 

lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, sữa, 
các sản phẩm gia dụng (gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong), đồ điện tử (gồm tivi, phụ 
kiện tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật 
số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn áp, máy 
thu âm, tai nghe nhạc), điện lạnh (gồm tủ lạnh, điều hoà không khí), điện gia dụng (gồm 
nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, bàn là, 
bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, máy hút 
ẩm, máy lọc nước, tủ lạnh, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy 
khô quần áo dùng điện, máy pha cà phê), hàng tiêu dùng (gồm quần áo, mỹ phẩm), vật 
liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất (gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần áo, tủ 
sách, tủ rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy), thiết bị điện (gồm bóng đèn 
điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn 
dây điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, 
nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống luồn dây điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, aptomat, 
chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), hàng tư liệu sản 
xuất (gồm máy nông nghiệp như máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun 
thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp, phân bón), hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ 
(gồm đồ gỗ dùng trong truờng học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách); ký gửi các sản phẩm bao 
gồm lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, 
sữa, các sản phẩm gia dụng (gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong), đồ điện tử (gồm tivi, 
phụ kiện tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ 
thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn 
áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), điện lạnh (gồm tủ lạnh, điều hoà không khí), điện gia 
dụng (gồm nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút 
bụi, bàn là, bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi 
sóng, máy hút ẩm, máy lọc nước, tủ lạnh, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng 
điện, máy sấy khô quần áo dùng điện, máy pha cà phê), hàng tiêu dùng (gồm quần áo, mỹ 
phẩm), vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất (gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ 
quần áo, tủ sách, tủ rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy), thiết bị điện (gồm 
bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, 
ống luồn dây điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, 
cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống luồn dây điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, 
aptomat, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), hàng 
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tư liệu sản xuất (gồm máy nông nghiệp như máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, 
bình phun thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp, phân bón), hàng thủ công mỹ nghệ, sản 
phẩm gỗ (gồm đồ gỗ dùng trong truờng học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách); xuất nhập khẩu 
các sản phẩm bao gồm lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, 
bánh, kẹo, đường, sữa, các sản phẩm gia dụng (gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong), đồ 
điện tử (gồm tivi, phụ kiện tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện 
kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, 
amply, micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), điện lạnh (gồm tủ lạnh, điều hoà không 
khí), điện gia dụng (gồm nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa 
bát, máy hút bụi, bàn là, bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt 
điện, lò vi sóng, máy hút ẩm, máy lọc nước, tủ lạnh, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò 
sưởi dùng điện, máy sấy khô quần áo dùng điện, máy pha cà phê), hàng tiêu dùng (gồm 
quần áo, mỹ phẩm), vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất (gồm bộ ghế sofa, bộ salon, 
giường, tủ quần áo, tủ sách, tủ rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy), thiết bị 
điện (gồm bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao 
điện, tủ điện, ống luồn dây điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp 
nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống luồn dây điện, bảng điện, rơ le 
điện, cầu chì, aptomat, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo 
điện), hàng tư liệu sản xuất (gồm máy nông nghiệp như máy cày, máy bừa, máy làm đất, 
máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp, phân bón), hàng thủ công mỹ 
nghệ, sản phẩm gỗ (gồm đồ gỗ dùng trong truờng học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách); trưng 
bày và giới thiệu các sản phẩm bao gồm lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng 
tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, sữa, các sản phẩm gia dụng (gồm bát, đũa, cốc, 
chén, nồi, xoong), đồ điện tử (gồm tivi, phụ kiện tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm 
thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và 
phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), điện lạnh (gồm tủ 
lạnh, điều hoà không khí), điện gia dụng (gồm nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng 
điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, bàn là, bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy 
điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, máy hút ẩm, máy lọc nước, tủ lạnh, máy khâu, 
máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy khô quần áo dùng điện, máy pha cà 
phê), hàng tiêu dùng (gồm quần áo, mỹ phẩm), vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất 
(gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần áo, tủ sách, tủ rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, 
bộ bàn trà, tủ giầy), thiết bị điện (gồm bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 
phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn dây điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống 
điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống luồn 
dây điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, aptomat, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị 
tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), hàng tư liệu sản xuất (gồm máy nông nghiệp như máy 
cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp, phân 
bón), hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ (gồm đồ gỗ dùng trong truờng học gồm bàn, 
ghế, tủ, giá sách), tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại; cung cấp thông tin thương mại 
cho các doanh nghiệp; tổ chức hội chợ triển lãm thương mại; quảng cáo; tư vấn điều hành 
kinh doanh; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa bao gồm lương thực thực phẩm như đồ đông 
lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, sữa, các sản phẩm gia dụng (gồm bát, 
đũa, cốc, chén, nồi, xoong), đồ điện tử (gồm tivi, phụ kiện tivi, catset và phụ kiện kèm 
theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm 
theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), điện 
lạnh (gồm tủ lạnh, điều hoà không khí), điện gia dụng (gồm nồi cơm điện, bàn là, ấm đun 
nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, bàn là, bếp ga, lò nướng, máy rang 
cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, máy hút ẩm, máy lọc nước, tủ lạnh, 
máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy khô quần áo dùng điện, 
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máy pha cà phê), hàng tiêu dùng (gồm quần áo, mỹ phẩm), vật liệu xây dựng, trang thiết 
bị nội thất (gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần áo, tủ sách, tủ rượu, kệ gỗ, kệ tivi, 
bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy), thiết bị điện (gồm bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, 
ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn dây điện, đầu nối ống điện, 
khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp 
đỡ ống luồn dây điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, aptomat, chấn lưu điện, thiết bị 
chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), hàng tư liệu sản xuất (gồm máy nông 
nghiệp như máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu phục vụ 
nông nghiệp, phân bón), hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ (gồm đồ gỗ dùng trong 
truờng học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách); kinh doanh siêu thị cụ thể là mua bán các loại trái 
cây tươi, nước ép trái cây tươi, trái cây sấy khô, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, rượu, bia, 
nước giải khát; kinh doanh trung tâm thương mại cụ thể là mua bán các loại trái cây tươi, 
nước ép trái cây tươi, trái cây sấy khô, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, rượu, bia, nước 
giải khát. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê nhà ở, nhà xưởng, văn phòng và mặt bằng phục vụ mục đích 
kinh doanh; mua ban bất động sản, cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý 
bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ kỹ thuật xây dựng; xây dựng tòa nhà văn phòng; xây dựng tòa nhà 
thương mại; xây dựng đường có mái vòm; xây dựng căn hộ; xây dựng nhà ở. 

 
Nhóm 39: Cho thuê nhà kho, bãi tập kết và lưu giữ hàng hoá. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn (cung cấp chỗ ở tạm thời), dịch vụ nhà hàng (cung cấp thức 
ăn, đồ uống). 

 
 

(210) 4-2012-29228 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(591) Xanh dương, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung tâm Thương mại Hà Nội 
- M¸txc¬va  (VN) 
Số 30B-C-D Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa trong trung tâm thương mại, siêu thị, đại siêu thị bao gồm 

lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, sữa, 
các sản phẩm gia dụng (gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong), đồ điện tử (gồm tivi, phụ 
kiện tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật 
số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn áp, máy 
thu âm, tai nghe nhạc), điện lạnh (gồm tủ lạnh, điều hoà không khí), điện gia dụng (gồm 
nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, bàn là, 
bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, máy hút 
ẩm, máy lọc nước, tủ lạnh, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy 
khô quần áo dùng điện, máy pha cà phê), hàng tiêu dùng (gồm quần áo, mỹ phẩm), vật 
liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất (gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần áo, tủ 
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sách, tủ rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy), thiết bị điện (gồm bóng đèn 
điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn 
dây điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, 
nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống luồn dây điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, aptomat, 
chấn l−uu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), hàng tư liệu 
sản xuất (gồm máy nông nghiệp như máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình 
phun thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp, phân bón), hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ 
(gồm đồ gỗ dùng trong truờng học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách); ký gửi các sản phẩm bao 
gồm lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, 
sữa, các sản phẩm gia dụng (gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong), đồ điện tử (gồm tivi, 
phụ kiện tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ 
thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn 
áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), điện lạnh (gồm tủ lạnh, điều hoà không khí), điện gia 
dụng (gồm nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút 
bụi, bàn là, bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi 
sóng, máy hút ẩm, máy lọc nước, tủ lạnh, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng 
điện, máy sấy khô quần áo dùng điện, máy pha cà phê), hàng tiêu dùng (gồm quần áo, mỹ 
phẩm), vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất (gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ 
quần áo, tủ sách, tủ rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy), thiết bị điện (gồm 
bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, 
ống luồn dây điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, 
cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống luồn dây điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, 
aptomat, chấn l−uu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), hàng 
tư liệu sản xuất (gồm máy nông nghiệp như máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, 
bình phun thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp, phân bón), hàng thủ công mỹ nghệ, sản 
phẩm gỗ (gồm đồ gỗ dùng trong truờng học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách); xuất nhập khẩu 
các sản phẩm bao gồm lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, 
bánh, kẹo, đường, sữa, các sản phẩm gia dụng (gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong), đồ 
điện tử (gồm tivi, phụ kiện tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện 
kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, 
amply, micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), điện lạnh (gồm tủ lạnh, điều hoà không 
khí), điện gia dụng (gồm nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa 
bát, máy hút bụi, bàn là, bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt 
điện, lò vi sóng, máy hút ẩm, máy lọc nước, tủ lạnh, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò 
sưởi dùng điện, máy sấy khô quần áo dùng điện, máy pha cà phê), hàng tiêu dùng (gồm 
quần áo, mỹ phẩm), vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất (gồm bộ ghế sofa, bộ salon, 
giường, tủ quần áo, tủ sách, tủ rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy), thiết bị 
điện (gồm bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao 
điện, tủ điện, ống luồn dây điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp 
nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống luồn dây điện, bảng điện, rơ le 
điện, cầu chì, aptomat, chấn l−uu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ 
đo điện), hàng tư liệu sản xuất (gồm máy nông nghiệp như máy cày, máy bừa, máy làm 
đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp, phân bón), hàng thủ công 
mỹ nghệ, sản phẩm gỗ (gồm đồ gỗ dùng trong truờng học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách); 
trưng bày và giới thiệu các sản phẩm bao gồm lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, 
hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, sữa, các sản phẩm gia dụng (gồm bát, đũa, cốc, 
chén, nồi, xoong), đồ điện tử (gồm tivi, phụ kiện tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm 
thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và 
phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), điện lạnh (gồm tủ 
lạnh, điều hoà không khí), điện gia dụng (gồm nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng 
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điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, bàn là, bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy 
điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, máy hút ẩm, máy lọc nước, tủ lạnh, máy khâu, 
máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy khô quần áo dùng điện, máy pha cà 
phê), hàng tiêu dùng (gồm quần áo, mỹ phẩm), vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất 
(gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần áo, tủ sách, tủ rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, 
bộ bàn trà, tủ giầy), thiết bị điện (gồm bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 
phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn dây điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống 
điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống luồn 
dây điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, aptomat, chấn l−uu điện, thiết bị chống sét, thiết 
bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), hàng tư liệu sản xuất (gồm máy nông nghiệp như máy 
cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp, phân 
bón), hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ (gồm đồ gỗ dùng trong truờng học gồm bàn, 
ghế, tủ, giá sách), tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại; cung cấp thông tin thương mại 
cho các doanh nghiệp; tổ chức hội chợ triển lãm thương mại; quảng cáo; tư vấn điều hành 
kinh doanh; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa bao gồm lương thực thực phẩm như đồ đông 
lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, sữa, các sản phẩm gia dụng (gồm bát, 
đũa, cốc, chén, nồi, xoong), đồ điện tử (gồm tivi, phụ kiện tivi, catset và phụ kiện kèm 
theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm 
theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), điện 
lạnh (gồm tủ lạnh, điều hoà không khí), điện gia dụng (gồm nồi cơm điện, bàn là, ấm đun 
nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, bàn là, bếp ga, lò nướng, máy rang 
cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, máy hút ẩm, máy lọc nước, tủ lạnh, 
máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy khô quần áo dùng điện, 
máy pha cà phê), hàng tiêu dùng (gồm quần áo, mỹ phẩm), vật liệu xây dựng, trang thiết 
bị nội thất (gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần áo, tủ sách, tủ rượu, kệ gỗ, kệ tivi, 
bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy), thiết bị điện (gồm bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, 
ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn dây điện, đầu nối ống điện, 
khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp 
đỡ ống luồn dây điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, aptomat, chấn lưu điện, thiết bị 
chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), hàng tư liệu sản xuất (gồm máy nông 
nghiệp như máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu phục vụ 
nông nghiệp, phân bón), hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ (gồm đồ gỗ dùng trong 
truờng học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách); kinh doanh siêu thị cụ thể là mua bán các loại trái 
cây tươi, nước ép trái cây tươi, trái cây sấy khô, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, rượu, bia, 
nước giải khát; kinh doanh trung tâm thương mại cụ thể là mua bán các loại trái cây tươi, 
nước ép trái cây tươi, trái cây sấy khô, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, rượu, bia, nước 
giải khát.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê nhà ở, nhà xưởng, văn phòng và mặt bằng phục vụ mục đích 
kinh doanh; mua ban bất động sản, cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý 
bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ kỹ thuật xây dựng; xây dựng tòa nhà văn phòng; xây dựng tòa nhà 
thương mại; xây dựng đường có mái vòm; xây dựng căn hộ; xây dựng nhà ở.  

 
Nhóm 39: Cho thuê nhà kho, bãi tập kết và lưu giữ hàng hoá.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn (cung cấp chỗ ở tạm thời), dịch vụ nhà hàng (cung cấp thức 
ăn, đồ uống). 
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(531) 26.4.2 
(591) xanh dương, trắng 

(540) 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung tâm Thương mại Hà Nội 
- M¸txc¬va   (VN) 
Số 30B-C-D Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa trong trung tâm thương mại, siêu thị, đại siêu thị bao gồm 

lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, sữa, 
các sản phẩm gia dụng (gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong), đồ điện tử (gồm tivi, phụ 
kiện tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật 
số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn áp, máy 
thu âm, tai nghe nhạc), điện lạnh (gồm tủ lạnh, điều hoà không khí), điện gia dụng (gồm 
nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, bàn là, 
bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, máy hút 
ẩm, máy lọc nước, tủ lạnh, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy 
khô quần áo dùng điện, máy pha cà phê), hàng tiêu dùng (gồm quần áo, mỹ phẩm), vật 
liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất (gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần áo, tủ 
sách, tủ rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy), thiết bị điện (gồm bóng đèn 
điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn 
dây điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, 
nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống luồn dây điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, aptomat, 
chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), hàng tư liệu sản 
xuất (gồm máy nông nghiệp như máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun 
thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp, phân bón), hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ 
(gồm đồ gỗ dùng trong truờng học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách); ký gửi các sản phẩm bao 
gồm lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, 
sữa, các sản phẩm gia dụng (gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong), đồ điện tử (gồm tivi, 
phụ kiện tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ 
thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn 
áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), điện lạnh (gồm tủ lạnh, điều hoà không khí), điện gia 
dụng (gồm nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút 
bụi, bàn là, bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi 
sóng, máy hút ẩm, máy lọc nước, tủ lạnh, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng 
điện, máy sấy khô quần áo dùng điện, máy pha cà phê), hàng tiêu dùng (gồm quần áo, mỹ 
phẩm), vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất (gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ 
quần áo, tủ sách, tủ rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy), thiết bị điện (gồm 
bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, 
ống luồn dây điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, 
cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống luồn dây điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, 
aptomat, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), hàng 
tư liệu sản xuất (gồm máy nông nghiệp như máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, 
bình phun thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp, phân bón), hàng thủ công mỹ nghệ, sản 
phẩm gỗ (gồm đồ gỗ dùng trong truờng học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách); xuất nhập khẩu 
các sản phẩm bao gồm lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, 
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bánh, kẹo, đường, sữa, các sản phẩm gia dụng (gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong), đồ 
điện tử (gồm tivi, phụ kiện tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện 
kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, 
amply, micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), điện lạnh (gồm tủ lạnh, điều hoà không 
khí), điện gia dụng (gồm nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa 
bát, máy hút bụi, bàn là, bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt 
điện, lò vi sóng, máy hút ẩm, máy lọc nước, tủ lạnh, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò 
sưởi dùng điện, máy sấy khô quần áo dùng điện, máy pha cà phê), hàng tiêu dùng (gồm 
quần áo, mỹ phẩm), vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất (gồm bộ ghế sofa, bộ salon, 
giường, tủ quần áo, tủ sách, tủ rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy), thiết bị 
điện (gồm bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao 
điện, tủ điện, ống luồn dây điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp 
nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống luồn dây điện, bảng điện, rơ le 
điện, cầu chì, aptomat, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo 
điện), hàng tư liệu sản xuất (gồm máy nông nghiệp như máy cày, máy bừa, máy làm đất, 
máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp, phân bón), hàng thủ công mỹ 
nghệ, sản phẩm gỗ (gồm đồ gỗ dùng trong truờng học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách); trưng 
bày và giới thiệu các sản phẩm bao gồm lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng 
tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, sữa, các sản phẩm gia dụng (gồm bát, đũa, cốc, 
chén, nồi, xoong), đồ điện tử (gồm tivi, phụ kiện tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm 
thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và 
phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), điện lạnh (gồm tủ 
lạnh, điều hoà không khí), điện gia dụng (gồm nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng 
điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, bàn là, bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy 
điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, máy hút ẩm, máy lọc nước, tủ lạnh, máy khâu, 
máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy khô quần áo dùng điện, máy pha cà 
phê), hàng tiêu dùng (gồm quần áo, mỹ phẩm), vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất 
(gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần áo, tủ sách, tủ rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, 
bộ bàn trà, tủ giầy), thiết bị điện (gồm bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 
phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn dây điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống 
điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống luồn 
dây điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, aptomat, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị 
tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), hàng tư liệu sản xuất (gồm máy nông nghiệp như máy 
cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp, phân 
bón), hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ (gồm đồ gỗ dùng trong truờng học gồm bàn, 
ghế, tủ, giá sách), tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại; cung cấp thông tin thương mại 
cho các doanh nghiệp; tổ chức hội chợ triển lãm thương mại; quảng cáo; tư vấn điều hành 
kinh doanh; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa bao gồm lương thực thực phẩm như đồ đông 
lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, sữa, các sản phẩm gia dụng (gồm bát, 
đũa, cốc, chén, nồi, xoong), đồ điện tử (gồm tivi, phụ kiện tivi, catset và phụ kiện kèm 
theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm 
theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), điện 
lạnh (gồm tủ lạnh, điều hoà không khí), điện gia dụng (gồm nồi cơm điện, bàn là, ấm đun 
nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, bàn là, bếp ga, lò nướng, máy rang 
cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, máy hút ẩm, máy lọc nước, tủ lạnh, 
máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy khô quần áo dùng điện, 
máy pha cà phê), hàng tiêu dùng (gồm quần áo, mỹ phẩm), vật liệu xây dựng, trang thiết 
bị nội thất (gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần áo, tủ sách, tủ rượu, kệ gỗ, kệ tivi, 
bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy), thiết bị điện (gồm bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, 
ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn dây điện, đầu nối ống điện, 
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khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp 
đỡ ống luồn dây điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, aptomat, chấn lưu điện, thiết bị 
chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), hàng tư liệu sản xuất (gồm máy nông 
nghiệp như máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu phục vụ 
nông nghiệp, phân bón), hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ (gồm đồ gỗ dùng trong 
truờng học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách); kinh doanh siêu thị cụ thể là mua bán các loại trái 
cây tươi, nước ép trái cây tươi, trái cây sấy khô, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, rượu, bia, 
nước giải khát; kinh doanh trung tâm thương mại cụ thể là mua bán các loại trái cây tươi, 
nước ép trái cây tươi, trái cây sấy khô, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, rượu, bia, nước 
giải khát. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê nhà ở, nhà xưởng, văn phòng và mặt bằng phục vụ mục đích 
kinh doanh; mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý 
bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ kỹ thuật xây dựng; xây dựng tòa nhà văn phòng; xây dựng tòa nhà 
thương mại, xây đựng đường có mái vòm; xây dựng căn hộ; xây dựng nhà ở.   

 
Nhóm 39: Cho thuê nhà kho, bãi tập kết và lưu giữ hàng hoá.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn (cung cấp chỗ ở tạm thời), dịch vụ nhà hàng (cung cấp thức 
ăn, đồ uống). 

 
 

(210) 4-2012-29233 (220) 26.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại XNK Chất Lượng 
Vàng  (VN) 
F9/9/2D tổ 9A, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 11: Đồ điện gia dụng: nồi cơm điện; bếp từ; bếp hồng ngoại; lò vi sóng; nồi áp suất 

dùng điện. 
 
 

(210) 4-2012-29234 (220) 26.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 7.1.24; 1.3.1; 26.11.3 
(591) Xanh, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại XNK Chất Lượng 
Vàng  (VN) 
F9/9/2D tổ 9A, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
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(511)   Nhóm 11: Đồ điện gia dụng: nồi cơm điện; bếp từ; bếp hồng ngoại; lò vi sóng; nồi áp suất 
dùng điện. 

 
 

(210) 4-2012-29344 (220) 27.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.23; 26.3.1; 26.13.25 
(731) Kabushiki Kaisha Nichirei 

(Nichirei Corporation)   (JP) 
19-20, Tsukiji 6-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đóng gói hàng hóa và cất giữ hàng hóa; thuê và cho thuê (theo 
yêu cầu và bản kê khai của bên thứ ba) kho lạnh và phòng đông lạnh; lưu kho thực phẩm 
dễ hư hỏng để giữ chất lượng hàng hóa; bốc xếp hàng hóa và dỡ hàng hóa; vận chuyển, 
lưu kho, vận chuyển bằng tàu thủy, chuyển và phân phối hàng hoá, đóng gói và đóng gói 
lại hàng hoá; vận chuyển (làm mát hay không làm mát) hàng hóa; môi giới vận tải; dịch 
vụ môi giới hàng hải; dịch vụ lưu giữ hàng hóa có sự điều chỉnh nhiệt độ bằng việc làm 
đông lạnh, rã đông để giữ chất lượng hàng hóa; dịch vụ gửi hàng nhanh và vận chuyển 
hàng bằng tàu thủy.  

 
 

(210) 4-2012-29361 (220) 27.12.2012 
 (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12; A26.11.25 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chương Quang 
101  (VN) 
Số 2, Phan Văn Trị, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-29365 (220) 27.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(591) Xanh dương (540) 

 

(731) Công ty cổ phần cửa sổ nhựa 
Châu Âu  (VN) 
Lô số 15, khu công nghiệp Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa trong trung tâm thương mại, siêu thị, đại siêu thị bao gồm 
lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, sữa, 
các sản phẩm gia dụng gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong, đồ điện tử gồm tivi, phụ kiện 
tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, 
đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn áp, máy 
thu âm, tai nghe nhạc, điện lạnh gồm tủ lạnh, điều hòa không khí, điện gia dụng gồm nồi 
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cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, bếp ga, lò 
nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, máy hút ẩm, máy 
lọc nước, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy khô quần áo 
dùng điện, máy pha cà phê, hàng tiêu dùng gồm quần áo, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, 
trang thiết bị nội thất gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần áo, tủ sách, tủ rượu, kệ 
gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy, thiết bị điện gồm bóng đèn điện, dây, điện, công 
tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống 
điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, 
kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị 
tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, hàng tư liệu sản xuất gồm máy nông nghiệp như máy cày, 
máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp, phân 
bón, hàng thủ công mỹ nghệ gồm đồ gốm sứ, đồ mây, tre đan, sản phẩm gỗ gồm đồ gỗ 
dùng trong trường học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách; ký gửi các sản phẩm bao gồm lương 
thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, sữa, các sản 
phẩm gia dụng gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong, đồ điện tử gồm tivi, phụ kiện tivi, 
catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc 
đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ôn áp, máy thu âm, tai 
nghe nhạc, điện lạnh gồm tủ lạnh, điều hòa không khí, điện gia dụng gồm nồi cơm điện, 
bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, bàn là, bếp ga, lò 
nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, máy hút ẩm, máy 
lọc nước, tủ lạnh, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy khô quần 
áo dùng điện, máy pha cà phê, hàng tiêu dùng gồm quần áo, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, 
trang thiết bị nội thất gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần áo, tủ sách, tủ rượu, kệ 
gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy, thiết bị điện gồm bóng đèn điện, dây, điện, công 
tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống 
điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, 
kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị 
tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, hàng tư liệu sản xuất gồm máy nông nghiệp như máy cày, 
máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp, phân 
bón, hàng thủ công mỹ nghệ gồm đồ gốm sứ, đồ mây, tre đan, sản phẩm gỗ gồm đồ gỗ 
dùng trong trường học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách; xuất nhập khẩu các sản phẩm bao gồm 
lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, sữa, 
các sản phẩm gia dụng gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong, đồ điện tử gồm tivi, phụ kiện 
tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, 
đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn áp, máy 
thu âm, tai nghe nhạc, điện lạnh gồm tủ lạnh, điều hòa không khỉ, điện gia dụng gồm nồi 
cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, bếp ga, lò 
nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, máy hút ẩm, máy 
lọc nước, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy khô quần áo 
dùng điện, máy pha cà phê, hàng tiêu dùng gồm quần áo, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, 
trang thiết bị nội thất gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần ảo, tủ sách, tủ rượu, kệ 
gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy, thiết bị điện gồm bóng đèn điện, dây điện, công 
tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống 
điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, 
kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị 
tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, hàng tư liệu sản xuất gồm máy nông nghiệp như máy cày, 
máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp, phân 
bón, hàng thủ công mỹ nghệ gồm đồ gốm sứ, đồ mây, tre đan, sản phẩm gỗ gồm đồ gỗ 
dùng trong trường học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách; trưng bày và giới thiệu các sản phẩm 
bao gồm lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, 
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đường, sữa, các sản phẩm gia dụng gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong, đồ điện tử gồm 
tivi, phụ kiện tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu 
kỹ thuật số, đầu đọc đã và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn 
áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện lạnh gồm tủ lạnh, điều hòa không khí, điện gia dụng 
gồm nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, 
bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, máy hút 
ẩm, máy lọc nước, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy khô 
quần áo dùng điện, máy pha cà phê, hàng tiêu dùng gồm quần áo, mỹ phẩm, vật liệu xây 
dựng, trang thiết bị nội thất gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần áo, tủ sách, tủ 
rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy, thiết bị điện gồm bóng đèn điện, dây, 
điện, công tắe điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu 
nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp 
chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, chấn lưu điện, thiết bị chống 
sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, hàng tư liệu sản xuất gồm máy nông nghiệp 
như máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu phục vụ nông 
nghiệp, phân bón, hàng thủ công mỹ nghệ gồm đồ gốm sứ, hàng mây, tre đan, sản phẩm 
gỗ gồm đồ gỗ dùng trong trường học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách; tổ chức hoạt động xúc 
tiến thương mại; cung cấp thông tin thương mại cho các doanh nghiệp; tổ chức hội chợ 
triển lãm thương mại; quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; đại lý mua bán, ký gửi 
hàng hóa bao gồm lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, 
kẹo, đường, sữa, các sản phẩm gia dụng gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong, đồ điện tử 
gồm tivi, phụ kiện tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, 
đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, 
micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện lạnh gồm tủ lạnh, điều hòa không khí, điện 
gia dụng gồm nồi cơm điện, bàn là, ầm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy 
hút bụi, bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, 
máy hút ẩm, máy lọc nước, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy 
khô quần áo dùng điện, máy pha cà phê, hàng tiêu dùng gồm quần áo, mỹ phẩm, vật liệu 
xây dựng, trang thiết bị nội thất gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần ảo, tủ sách, tủ 
rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy, thiết bị điện gồm bóng đèn điện, dây, 
điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu 
nối ống điện, khớp nổi ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp 
chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, chấn lưu điện, thiết bị chống 
sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, hàng tư liệu sản xuất gồm máy nông nghiệp 
như máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu phục vụ nông 
nghiệp, phân bón, hàng thủ công mỹ nghệ gồm đồ gốm sứ, hàng mây, tre đan, sản phẩm 
gỗ gồm đồ gỗ dùng trong trường học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách; kinh doanh siêu thị cụ 
thể là mua bán các loại trái cây tươi, nước ép trái cây tươi, trái cây sấy khô, sữa và các sản 
phẩm làm từ sữa, rượu, bia, nước giải khát; kinh doanh trung tâm thương mại cụ thể là 
mua bán các loại trái cây tươi, nước ép trái cây tươi, trái cây sấy khô, sữa và các sản phẩm 
làm từ sữa, rượu, bia, nước giải khát.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính cho bảo hiểm và bất động 
sản; thông tin về tài chính; quản lý tài chính; bảo trợ tài chính; dịch vụ ngân hàng bao 
gồm cả dịch vụ ngân hàng trên hệ thống internet; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ séc, 
dịch kiểm tra séc, dịch vụ tài khoản tiết kiệm, dịch vụ thẻ ghi có; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch 
vụ bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; thông tin về bảo hiểm; hợp đồng bảo 
hiểm; môi giới chứng khoán; môi giới cổ phiếu và trái phiếu; môi giới hợp đồng tương lai; 
gây quỹ từ thiện; đổi tiền; tài trợ; đầu tư vốn; dịch vụ ngân hàng tại nhà; dịch vụ thuê-mua 
tài chính; cho vay theo bảo lãnh; dịch vụ ngân hàng liên quan đến thế chấp; dịch vụ gửi 
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két an toàn; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ ủy thác tài chính; cho thuê nhà ở, nhà 
xưởng, văn phòng và mặt bằng phục vụ mục đích kinh doanh; mua bán bất động sản, cho 
thuê bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ kỹ thuật xây dựng; xây dựng tòa nhà văn phòng; xây dựng tòa nhà 
thương mại; xây dựng đường có mái vòm; xây dựng căn hộ; xây dựng nhà ở. 

 
Nhóm 39: Cho thuê nhà kho, bãi tập kết và lưu giữ hàng hoá.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn (cung cấp chỗ ở tạm thời), dịch vụ nhà hàng (cung cấp thức 
ăn, đồ uống). 
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(731) Công ty cổ phần cửa sổ nhựa 
Châu Âu   (VN) 
Lô số 15, khu công nghiệp Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa trong trung tâm thương mại, siêu thị, đại siêu thị bao gồm 

lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, sữa, 
các sản phẩm gia dụng gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong, đồ điện tử gồm tivi, phụ kiện 
tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, 
đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn áp, máy 
thu âm, tai nghe nhạc, điện lạnh gồm tủ lạnh, điều hòa không khí, điện gia dụng gồm nồi 
cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, bếp ga, lò 
nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, máy hút ẩm, máy 
lọc nước, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy khô quần áo 
dùng điện, máy pha cà phê, hàng tiêu dùng gồm quần áo, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, 
trang thiết bị nội thất gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần áo, tủ sách, tủ rượu, kệ 
gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy, thiết bị điện gồm bóng đèn điện, dây, điện, công 
tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống 
điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, 
kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị 
tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, hàng tư liệu sản xuất gồm máy nông nghiệp như máy cày, 
máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp, phân 
bón, hàng thủ công mỹ nghệ gồm đồ gốm sứ, đồ mây, tre đan, sản phẩm gỗ gồm đồ gỗ 
dùng trong trường học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách; ký gửi các sản phẩm bao gồm lương 
thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, sữa, các sản 
phẩm gia dụng gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong, đồ điện tử gồm tivi, phụ kiện tivi, 
catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc 
đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ôn áp, máy thu âm, tai 
nghe nhạc, điện lạnh gồm tủ lạnh, điều hòa không khí, điện gia dụng gồm nồi cơm điện, 
bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, bàn là, bếp ga, lò 
nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, máy hút ẩm, máy 
lọc nước, tủ lạnh, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy khô quần 
áo dùng điện, máy pha cà phê, hàng tiêu dùng gồm quần áo, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, 
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trang thiết bị nội thất gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần áo, tủ sách, tủ rượu, kệ 
gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy, thiết bị điện gồm bóng đèn điện, dây, điện, công 
tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống 
điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, 
kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị 
tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, hàng tư liệu sản xuất gồm máy nông nghiệp như máy cày, 
máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp, phân 
bón, hàng thủ công mỹ nghệ gồm đồ gốm sứ, đồ mây, tre đan, sản phẩm gỗ gồm đồ gỗ 
dùng trong trường học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách; xuất nhập khẩu các sản phẩm bao gồm 
lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, sữa, 
các sản phẩm gia dụng gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong, đồ điện tử gồm tivi, phụ kiện 
tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, 
đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn áp, máy 
thu âm, tai nghe nhạc, điện lạnh gồm tủ lạnh, điều hòa không khỉ, điện gia dụng gồm nồi 
cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, bếp ga, lò 
nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, máy hút ẩm, máy 
lọc nước, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy khô quần áo 
dùng điện, máy pha cà phê, hàng tiêu dùng gồm quần áo, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, 
trang thiết bị nội thất gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần ảo, tủ sách, tủ rượu, kệ 
gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy, thiết bị điện gồm bóng đèn điện, dây điện, công 
tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống 
điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, 
kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị 
tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, hàng tư liệu sản xuất gồm máy nông nghiệp như máy cày, 
máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp, phân 
bón, hàng thủ công mỹ nghệ gồm đồ gốm sứ, đồ mây, tre đan, sản phẩm gỗ gồm đồ gỗ 
dùng trong trường học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách; trưng bày và giới thiệu các sản phẩm 
bao gồm lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, 
đường, sữa, các sản phẩm gia dụng gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong, đồ điện tử gồm 
tivi, phụ kiện tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu 
kỹ thuật số, đầu đọc đã và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn 
áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện lạnh gồm tủ lạnh, điều hòa không khí, điện gia dụng 
gồm nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, 
bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, máy hút 
ẩm, máy lọc nước, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy khô 
quần áo dùng điện, máy pha cà phê, hàng tiêu dùng gồm quần áo, mỹ phẩm, vật liệu xây 
dựng, trang thiết bị nội thất gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần áo, tủ sách, tủ 
rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy, thiết bị điện gồm bóng đèn điện, dây, 
điện, công tắe điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu 
nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp 
chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, chấn lưu điện, thiết bị chống 
sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, hàng tư liệu sản xuất gồm máy nông nghiệp 
như máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu phục vụ nông 
nghiệp, phân bón, hàng thủ công mỹ nghệ gồm đồ gốm sứ, hàng mây, tre đan, sản phẩm 
gỗ gồm đồ gỗ dùng trong trường học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách; tổ chức hoạt động xúc 
tiến thương mại; cung cấp thông tin thương mại cho các doanh nghiệp; tổ chức hội chợ 
triển lãm thương mại; quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; đại lý mua bán, ký gửi 
hàng hóa bao gồm lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, 
kẹo, đường, sữa, các sản phẩm gia dụng gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong, đồ điện tử 
gồm tivi, phụ kiện tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, 
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đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, 
micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện lạnh gồm tủ lạnh, điều hòa không khí, điện 
gia dụng gồm nồi cơm điện, bàn là, ầm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy 
hút bụi, bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, 
máy hút ẩm, máy lọc nước, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy 
khô quần áo dùng điện, máy pha cà phê, hàng tiêu dùng gồm quần áo, mỹ phẩm, vật liệu 
xây dựng, trang thiết bị nội thất gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần ảo, tủ sách, tủ 
rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy, thiết bị điện gồm bóng đèn điện, dây, 
điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu 
nối ống điện, khớp nổi ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp 
chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, chấn lưu điện, thiết bị chống 
sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, hàng tư liệu sản xuất gồm máy nông nghiệp 
như máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu phục vụ nông 
nghiệp, phân bón, hàng thủ công mỹ nghệ gồm đồ gốm sứ, hàng mây, tre đan, sản phẩm 
gỗ gồm đồ gỗ dùng trong trường học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách; kinh doanh siêu thị cụ 
thể là mua bán các loại trái cây tươi, nước ép trái cây tươi, trái cây sấy khô, sữa và các sản 
phẩm làm từ sữa, rượu, bia, nước giải khát; kinh doanh trung tâm thương mại cụ thể là 
mua bán các loại trái cây tươi, nước ép trái cây tươi, trái cây sấy khô, sữa và các sản phẩm 
làm từ sữa, rượu, bia, nước giải khát. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính cho bảo hiểm và bất động 
sản; thông tin về tài chính; quản lý tài chính; bảo trợ tài chính; dịch vụ ngân hàng bao 
gồm cả dịch vụ ngân hàng trên hệ thống internet; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ séc; 
dịch kiểm tra séc; dịch vụ tài khoản tiết kiệm; dịch vụ thẻ ghi có; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch 
vụ bảo hiểm; môi giới bảo hiểm, tư vấn bảo hiểm; thông tin về bảo hiểm; hợp đồng bảo 
hiểm; môi giới chứng khoán; môi giới cổ phiếu và trái phiếu; môi giới hợp đồng tương lai; 
gây quỹ từ thiện; đổi tiền; tài trợ; đầu tư vốn; dịch vụ ngân hàng tại nhà; dịch vụ thuê-mua 
tài chính; cho vay theo bảo lãnh; dịch vụ ngân hàng liên quan đến thế chấp; dịch vụ gửi 
két an toàn; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ ủy thác tài chính; cho thuê nhà ở, nhà 
xưởng, văn phòng và mặt bằng phục vụ mục đích kinh doanh; mua bán bất động sản, cho 
thuê bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý bất động sản.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ kỹ thuật xây dựng; xây dựng tòa nhà văn phòng; xây dựng tòa nhà 
thương mại; xây dựng đường có mái vòm; xây dựng căn hộ; xây dựng nhà ở.   

 

Nhóm 39: Cho thuê nhà kho, bãi tập kết và lưu giữ hàng hoá.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn (cung cấp chỗ ở tạm thời), dịch vụ nhà hàng (cung cấp thức 
ăn, đồ uống).   

 
 

(210) 4-2012-29423 (220) 27.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.13.25 
(731) Oriental Aroma Co., Ltd.   (TH)

87/133 Modern Town Building, 18th 
Floor, Soi Sukhumvit 63 (Ekamai 3), 
Sukhumvit Road, Klongton-Nua, 
Wattana Bangkok 10110 Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da, cụ thể là: phấn kem nền, chất bôi mi mắt, 
mỹ phẩm bôi vào mí mắt, mỹ phẩm kẻ mắt và/hoặc lông mày, son môi, mỹ phẩm kẻ môi, 
sáp thơm để bôi môi, phấn thoa mặt, phấn màu đồng thiếc, phấn hồng dùng để trang 
điểm, mỹ phẩm chống khô da, mỹ phẩm tẩy trang; phấn bôi cho cơ thể không dùng cho y 
tế; xà phòng dùng cho da; gel tắm, dầu tắm và dầu mát xa; muối tắm, hạt tắm; chế phẩm 
chăm sóc da không dùng trong y tế, cụ thể là, nước sữa dưỡng da, kem dưỡng da, chất làm 
sạch cho da, chất tẩy rửa cho da, mặt nạ dưỡng da và nước làm se khít lỗ chân lông; chế 
phẩm chăm sóc tóc và tạo kiểu cho tóc, cụ thể là, dầu gội, dầu dưỡng tóc, chất phun và gel 
làm đẹp cho tóc; chất khử mùi dùng cho cá nhân (dùng cho người), chế phẩm làm sạm da; 
dầu và nước dưỡng chống nắng; chế phẩm dùng để cạo râu; kem đánh răng; nước hoa; 
nước thơm, tinh dầu cho mục đích cá nhân, tinh dầu nước hoa; chế phẩm chăm sóc móng 
tay/móng chân; sơn móng tay/móng chân (chế phẩm chăm sóc móng tay/móng chân); 
bông tăm và bông tẩy trang, dùng cho cơ thể, không dùng cho mục đích y tế, đồ vệ sinh 
thân thể/ mục đích trang điểm); nước hoa xịt phòng, hương thơm để thắp/ cúng tế (không 
phải hương đuổi côn trùng), hoa khô thơm chất thơm (chất thơm) và túi thơm (để làm 
thơm đồ vải); khăn giấy trang điểm được rắc phấn; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; và chế phẩm tắm không chứa thuốc để chăm sóc chân.  

 
 

(210) 4-2012-29440 (220) 27.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Trần Mạnh Hùng  (VN) 

Phòng 410, Nơ 1B, Bán Đảo Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống từ sữa (sữa là thành phần chủ yếu); sữa chua; các sản phẩm sữa; món 

sữa khuấy; sữa đậu nành (thay thế sữa); tào phí (ăn riêng hay kèm sữa đậu nành); món 
thạch (nước nấu đông làm từ trái cây hay rau củ). 

 
Nhóm 30: Cà phê và cà phê nhân tạo, chè (trà), ca cao, sô cô la; đồ uống được chế trên cơ 
sở cà phê hay cà phê nhân tạo, chè (trà), ca cao và sô cô la. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; bia; nước trái cây (rau củ) ép; các chế phẩm để pha đồ 
uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu cốc-tai (cocktail).  

 
Nhóm 35: Mua bán thực phẩm và đồ uống (do người khác chế biến và cung cấp).  

 
Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ chuẩn bị (pha chế/chế biến) và cung cấp thực phẩm và đồ 
uống (do quán cà phê tự chuẩn bị, pha chế và chế biến). 
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(210) 4-2012-29518 (220) 28.12.2012 
 (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.25 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Quách Thị Minh Châu  (VN) 
60/01 Tôn Thất Tùng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; kinh đoanh bất động sản; tư vấn 
quản lý tài chính nguồn vốn. 

 

Nhóm 37: Trang trí nội ngoại thất; thi công; xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (tự thực hiện); chỗ ở tạm thời.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 
 

(210) 4-2012-29554 (220) 28.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương. 
(731) FAMILYMART CO., LTD.  (JP) 

1 - 1, Higashi-Ikebukuro 3-chome, 
Toshima-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã chế biến từ hạt đậu; thực phẩm chế biến từ trứng; thực phẩm chế 
biến từ cá, thực phẩm chế biến từ trái cây; thực phẩm chế biến từ thịt; thực phẩm chế biến 
từ khoai tây; thực phẩm chế biến từ hải sản cụ thể là thực phẩm chế biến từ động vật có 
vỏ, thực phẩm chế biến từ động vật giáp xác, thực phẩm chế biến từ bạch tuộc, thực phẩm 
chế biến từ cá mực, thực phẩm chế biến từ rong biển; thạch cho thực phẩm; sữa; các sản 
phẩm sữa; dưa muối; lát khoai tây rán giòn; xúp; rau trộn; rau đã nấu chín. 

 
Nhóm 30: Bánh mì; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở chè; bánh ngọt; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo; kem lạnh; đá lạnh dùng cho đồ uống; mì 
sợi; bữa ăn bằng gạo đã được chế biến; bữa ăn bằng mì ống đã được chế biến, bánh pizza 
đã được chế biến; bánh xăng đuých; món sushi của Nhật Bản. 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống cácbonat có 
hương vị gừng; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; nước 
khoáng (đồ uống); đồ uống không chứa cồn; nước sô đa; nước ép rau [đồ uống]. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; rượu cốc-tai; chiết xuất trái cây, có cồn; rượu gin, 
rượu mùi; rượu rum; rượu sake, rượu vốtca; rượu uýt ki; rượu vang.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế có liên quan tới 
chúng; dịch vụ phân tích nghiên cứu và nghiên cứu công nghiệp; dịch vụ thiết kế và phát 
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triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ cho thuê máy tính; dịch vụ cho thuê phần 
mềm máy tính; dịch vụ cho thuê máy chủ web; dịch vụ tạo và duy trì trang web cho người 
khác; dịch vụ cung cấp thông tin về khí tượng học; dịch vụ kiểm soát chất lượng. 

 
 

(210) 4-2012-29555 (220) 28.12.2012 
  (441) 25.04.2013 
(300) 85/667,722 03.07.2012 US 

(731) DNA Diagnostic Center, Inc.  
(US) 
One DDC Way Fairfield, OHIO 45014, 
United States  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 44: Chẩn đoán và sàng lọc di truyền và y chứng.  
 
 

(210) 4-2012-29562 (220) 28.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 18.3.2; 18.3.23; A1.5.3 
(591) Xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

xuất nhập khẩu Lam Sơn  (VN) 
Đường Tây Sơn, phường Quang Trung, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Đá ốp lát; đá xây dựng.  
 

Nhóm 29: Sản phẩm thuỷ hải sản đã qua chế biến như: tôm, cá, mực; sản phẩm súc sản 
chế biến đông lạnh như: bò, gà, lợn (heo); nhân hạt điều đã qua chế biến.  

 
 

(210) 4-2012-29573 (220) 28.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.15.9; A5.5.20 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc 

Lập Phương  (VN) 
Số 12 ngõ 156 Mai Anh Tuấn, ¤ Chợ 
Dừa, Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị nội thất: giường, ghế, bàn, tủ, kệ; lập hồ sơ mời thầu; phần 
tích mời thầu. 

 

Nhóm 36: Đầu tư vốn xây dựng.  
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Nhóm 37: Thi công các công trình xây dựng; tư vấn giám sát xây dựng.  
 

Nhóm 40: Gia công gỗ, kim loại.  
 

Nhóm 42: Tư vấn lập dự án; thiết kế kiến trúc; thiết kế điện; thiết kế công trình xử lý nước 
thải; khảo sát địa hình; khảo sát địa chất thủy văn.  

 
 

(210) 4-2012-29576 (220) 28.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.1; 26.3.23 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty Cồ phần in Thanh 
Xuyến   (VN) 
79 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in 
 
 

(210) 4-2012-29577 (220) 28.12.2012 
  (441) 25.04.2013 

(731) Western Union Holdings, Inc. 
(a Georgia corporation)   (US) 
12500 E. Belford Ave. #M21A2 
Englewood, Colorado 80112, U.S.A  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 
chuyển tiền; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ thanh toán hóa đơn; dịch vụ cung cấp 
phiếu chuyển tiền; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ trả trước; dịch vụ cung cấp tín phiếu 
quà tặng; dịch vụ máy rút tiền tự dộng; dịch vụ thẻ ghi nợ và thẻ giữ tiền; dịch vụ chuyển 
tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của khách hàng; dịch vụ ký quỹ trả tiền nhà tự 
động; dịch vụ trao đổi tiền tệ.  

 
 

(210) 4-2013-00003 (220) 02.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.5.20; A3.7.24 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, cam, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
quảng cáo An Du  (VN) 
172 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế website; cài đặt phần mềm máy tính; thiết kế đồ họa; tư vấn thiết kế và 
phát triển phần cứng máy tính; tư vấn, thiết kế tạo mẫu thời trang; thiết kế trang trí nội 
ngoại thất. 
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(210) 4-2013-00050 (220) 02.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(300) 2635428  20.09.2012 GB 

(531) 3.7.16; 3.7.15; 3.7.21; 17.2.13 
(731) WGC (IOM) Limited   (GB) 

First Floor, Jubilee Building, Victoria 
Street, Douglas, IM1 2SH, Isle of Man  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; khuy măng sét đúp và kẹp cà vạt; dụng cụ đo thời gian và dụng 

cụ đo thời gian bấm giờ; kim loại quý và các hợp kim của chúng; đá quý và đá bán quý; 
sản phẩm kim loại quý hoặc sản phẩm mạ kim loại quý, không nằm trong các nhóm khác. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo và xúc tiến việc sử dụng vàng và các sản phẩm làm bằng vàng, bao 
gồm cả sử dụng trong đồ trang sức và công nghiệp, y tế, y sinh học, điện tử và đầu tư, 
dịch vụ quảng cáo và xúc tiến liên quan đến đồ trang sức, khuy măng sét đúp và kẹp cà 
vạt, dụng cụ đo thời gian và bấm giờ, kim loại quý và các hợp kim của chúng, các loại đá 
quý và đá bán quý; dịch vụ bán lẻ liên quan đến vìệc bán đồ trang sức, khuy măng sét 
đúp, kẹp cà vạt, dụng cụ đo thời gian và bấm giờ, kim loại quý và các hợp kim của chúng, 
đá quý và đá bán quý; dịch vụ tập hợp lại, vì lợi ích của người khác, các loại hàng hoá, 
cho phép khách hàng thuận lợi trong việc xem và mua các sản phẩm này của cửa hàng 
bán lẻ đồ trang sức, một cửa hàng chuyên về kim loại quý và các hợp kim của chúng, một 
cửa hàng chuyên về đá quý và đá bán quý, một cửa hàng chuyên về dụng cụ đo thời gian 
và bấm giờ, bằng cách đặt hàng qua thư hoặc các trang web trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2013-00051 (220) 02.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(300) 2635430 20.09.2012 GB 

(531) 3.7.16; 3.7.21; 17.2.13; 3.7.15 
(731) WGC (IOM) Limited    (GB) 

First Floor, Jubilee Building, Victoria 
Street, Douglas, IM1 2SH, Isle of Man   

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; khuy măng sét đúp và kẹp cà vạt; dụng cụ đo thời gian và dụng 

cụ đo thời gian bấm giờ; kim loại quý và các hợp kim của chúng; đá quý và đá bán quý; 
sản phẩm kim loại quý hoặc sản phẩm mạ kim loại quý, không nằm trong các nhóm khác.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo và xúc tiến việc sử dụng vàng và các sản phẩm làm bằng vàng, bao 
gồm cả sử dụng trong đồ trang sức và công nghiệp, y tế, y sinh học, điện tử và đầu tư, 
dịch vụ quảng cáo và xúc tiến liên quan đến đồ trang sức, khuy măng sét đúp và kẹp cà 
vạt, dụng cụ đo thời gian và bấm giờ, kim loại quý và các hợp kim của chúng, các loại đá 
quý và đá bán quý; dịch vụ bán lẻ liên quan đến vìệc bán đồ trang sức, khuy măng sét 
đúp, kẹp cà vạt, dụng cụ đo thời gian và bấm giờ, kim loại quý và các hợp kim của chúng, 
đá quý và đá bán quý; dịch vụ tập hợp lại, vì lợi ích của người khác, các loại hàng hoá, 
cho phép khách hàng thuận lợi trong việc xem và mua các sản phẩm này của cửa hàng 
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bán lẻ đồ trang sức, một cửa hàng chuyên về kim loại quý và các hợp kim của chúng, một 
cửa hàng chuyên về đá quý và đá bán quý, một cửa hàng chuyên về dụng cụ đo thời gian 
và bấm giờ, bằng cách đặt hàng qua thư hoặc các trang web trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2013-00052 (220) 02.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(300) 2635431 20.09.2012 GB 

(531) 3.7.16; 3.7.21; 3.7.15 
(731) WGC (IOM) Limited    (GB) 

First Floor, Jubilee Building, Victoria 
Street, Douglas, IM1 2SH, Isle of Man   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; khuy măng sét đúp và kẹp cà vạt; dụng cụ đo thời gian và dụng 
cụ đo thời gian bấm giờ; kim loại quý và các hợp kim của chúng; đá quý và đá bán quý; 
sản phẩm kim loại quý hoặc sản phẩm mạ kim loại quý, không nằm trong các nhóm khác.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo và xúc tiến việc sử dụng vàng và các sản phẩm làm bằng vàng, bao 
gồm cả sử dụng trong đồ trang sức và công nghiệp, y tế, y sinh học, điện tử và đầu tư, 
dịch vụ quảng cáo và xúc tiến liên quan đến đồ trang sức, khuy măng sét đúp và kẹp cà 
vạt, dụng cụ đo thời gian và bấm giờ, kim loại quý và các hợp kim của chúng, các loại đá 
quý và đá bán quý; dịch vụ bán lẻ liên quan đến vìệc bán đồ trang sức, khuy măng sét 
đúp, kẹp cà vạt, dụng cụ đo thời gian và bấm giờ, kim loại quý và các hợp kim của chúng, 
đá quý và đá bán quý; dịch vụ tập hợp lại, vì lợi ích của người khác, các loại hàng hoá, 
cho phép khách hàng thuận lợi trong việc xem và mua các sản phẩm này của cửa hàng 
bán lẻ đồ trang sức, một cửa hàng chuyên về kim loại quý và các hợp kim của chúng, một 
cửa hàng chuyên về đá quý và đá bán quý, một cửa hàng chuyên về dụng cụ đo thời gian 
và bấm giờ, bằng cách đặt hàng qua thư hoặc các trang web trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2013-00053 (220) 02.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(300) 2644985 05.12.2012 GB 

(531) 3.7.16; 3.7.21; 3.7.15; 17.2.13 
(731) WGC (IOM) Limited    (GB) 

First Floor, Jubilee Building, Victoria 
Street, Douglas, IM1 2SH, Isle of Man   

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; khuy măng sét đúp và kẹp cà vạt; dụng cụ đo thời gian và dụng 
cụ đo thời gian bấm giờ; kim loại quý và các hợp kim của chúng; đá quý và đá bán quý; 
sản phẩm kim loại quý hoặc sản phẩm mạ kim loại quý, không nằm trong các nhóm khác.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo và xúc tiến việc sử dụng vàng và các sản phẩm làm bằng vàng, bao 
gồm cả sử dụng trong đồ trang sức và công nghiệp, y tế, y sinh học, điện tử và đầu tư, 
dịch vụ quảng cáo và xúc tiến liên quan đến đồ trang sức, khuy măng sét đúp và kẹp cà 
vạt, dụng cụ đo thời gian và bấm giờ, kim loại quý và các hợp kim của chúng, các loại đá 
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quý và đá bán quý; dịch vụ bán lẻ liên quan đến việc bán đồ trang sức, khuy măng sét 
đúp, kẹp cà vạt, dụng cụ đo thời gian và bấm giờ, kim loại quý và các hợp kim của chúng, 
đá quý và đá bán quý; dịch vụ tập hợp lại, vì lợi ích của người khác, các loại hàng hoá, 
cho phép khách hàng thuận lợi trong việc xem và mua các sản phẩm này của cửa hàng 
bán lẻ đồ trang sức, một cửa hàng chuyên về kim loại quý và các hợp kim của chúng, một 
cửa hàng chuyên về đá quý và đá bán quý, một cửa hàng chuyên về dụng cụ đo thời gian 
và bấm giờ, dịch vụ bán lẻ đặt hàng qua thư liên quan đến kim loại quý, các hợp kim của 
kim loại quý, đá quý, đá bán quý, dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; dịch vụ mua sắm điện 
tử bán lẻ liên quan đến kim loại quý, hơp kim của kim loại quý, đá quý, đá bán quý dụng 
cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ. 

 
 

(210) 4-2013-00082 (220) 02.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) TBI MOTION TECHNOLOGY CO., 

LTD.   (TW) 
No.91, Zhongshan Rd., Tucheng Dist., 
New Taipei City 236, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 07: Vít me bi; cơ cấu dẫn hướng cho máy móc; cơ cấu dẫn hướng chuyển dịch 
thẳng có bi dùng cho máy chính xác; cơ cấu dẫn hướng chuyển dịch thẳng dùng cho máy 
chính xác, máy chuyển dịch thẳng dùng cho các đối tượng di động; chốt trục bi; bàn toạ 
độ x-y của các máy điều khiển số bằng máy tính dùng để sử dụng cho máy công cụ và 
máy công nghiệp; máy mài; bệ tuyến tính (hệ thống điều khiển hoặc hạn chế chuyển động 
của một vật theo trục quay và/hoặc tịnh tiến) để dùng với thiết bị công nghiệp; ổ bi; động 
cơ, không dùng cho các phương tiện vận chuyển trên mặt đất; trục quay cho máy công cụ.  

 
 

(210) 4-2013-00083 (220) 02.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.15.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương. 
(731) TBI MOTION TECHNOLOGY CO., 

LTD.    (TW) 
No.91, Zhongshan Rd., Tucheng Dist., 
New Taipei City 236, Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Vít me bi; cơ cấu dẫn hướng cho máy móc; cơ cấu dẫn hướng chuyển dịch 
thẳng có bi dùng cho máy chính xác; cơ cấu dẫn hướng chuyển dịch thẳng dùng cho máy 
chính xác, máy chuyển dịch thẳng dùng cho các đối tượng di động; chốt trục bi; bàn toạ 
độ x-y của các máy điều khiển số bằng máy tính dùng để sử dụng cho máy công cụ và 
máy công nghiệp; máy mài; bệ tuyến tính (hệ thống điều khiển hoặc hạn chế chuyển động 
của một vật theo trục quay và/hoặc tịnh tiến) để dùng với thiết bị công nghiệp; ổ bi; động 
cơ, không dùng cho các phương tiện vận chuyển trên mặt đất; trục quay cho máy công cụ.  
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(210) 4-2013-00084 (220) 02.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.16 
(731) Global Super 10 Supply SDN. 

BHD.   (MY) 
No.11, Jalan IM 3/1, Bandar Indera 
Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi da nhỏ; cặp tài liệu; cặp sách học sinh; túi xách tay; da (nguyên liệu thô và 
bán thành phẩm); túi du lịch; túi đeo vai; ví da.  

 

Nhóm 25: Trang phục gồm: quần áo; áo sơ mi; váy; quần dài; quần soóc; quần bò; quần 
lót; quần áo thể thao; đồ đi chân; ủng (giày).  

 
 

(210) 4-2013-00089 (220) 03.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Long   (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Bìa dùng để bao sách và tập (vở) học sinh; ngòi bút; keo (hồ) dán dùng cho 
mục đích văn phòng và gia dụng; xuất bản phẩm dạng in; bảng viết (văn phòng phẩm); 
compa; mực dùng cho các loại bút viết; dụng cụ cắt rọc giấy (đồ dùng văn phòng). 

 
 

(210) 4-2013-00127 (220) 03.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) YLF Marketing Pte Ltd   (SG) 
12 Woodlands Loop, #04-03, Singapore 
738283  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh kẹo có đường; bánh kẹo không tẩm thuốc; viên ngậm bọc 
đường (kẹo viên); kẹo; kẹo caramen; mứt kẹo.  

 
 

(210) 4-2013-00130 (220) 03.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) YLF Marketing Pte Ltd    (SG) 
12 Woodlands Loop, #04-03, Singapore 
738283   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Kẹo; sô cô la; viên ngậm bọc đường (kẹo viên); mứt kẹo; bánh kẹo không tẩm 
thuốc; sản phẩm làm từ sô cô la (để làm thực phẩm); thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc 
và các chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm làm từ ngũ cốc và các chế phẩm ngũ cốc, tất cả đều 
thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2013-00131 (220) 03.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.1.14; 3.1.16; A24.7.11 
(731) YLF Marketing Pte Ltd    (SG) 

12 Woodlands Loop, #04-03, Singapore 
738283    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo caramen; bánh kẹo; thạch trái cây (dạng kẹo bánh); bột nhão làm thực 

phẩm; bánh kẹo có đưòng; tất cả đều thuộc nhóm này.  
 
 

(210) 4-2013-00132 (220) 03.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.1.6; 3.1.16; 26.4.2 
(591) Trắng, hồng, đỏ, vàng, nâu nhạt, nâu, 

đen. 
(731) YLF Marketing Pte Ltd    (SG) 

12 Woodlands Loop, #04-03, Singapore 
738283   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh kẹo có đường; bánh kẹo không tẩm thuốc; trà; đồ uống trên cơ 

sở trà; trà hoa cúc; hương liệu dùng cho đồ uống, trừ tinh dầu; kẹo để làm thực phẩm; kẹo 
caramen; kẹo cao su, không dùng cho mục đích y tế; sô cô la; sản phẩm trên cơ sở sô cô 
la (thực phẩm); kẹo không tẩm thuốc; viên ngậm bọc đường (kẹo viên); kẹo bạc hà; mứt 
kẹo; bột nhão làm thực phẩm; sữa chua đông lạnh (dạng kem lanh); thạch trái cây (dạng 
kẹo bánh); kẹo lạc; bánh qui mặn; lát mỏng sấy khô (sản phẩm ngũ cốc); bánh qui; bánh 
quy giòn; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2013-00138 (220) 03.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Pacific Market 
International, LLC   (US) 
2401 Elliott Avenue, 4th Floor, Seattle, 
Washington 98121 -3300, United States 
of America  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 
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(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng thức ăn và đồ uống. 
 
 

(210) 4-2013-00144 (220) 03.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.17.11; 26.1.2; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh lam. 
(731) Công ty TNHH cung ứng 

Online  (VN) 
4Q cư xá Bắc Bình, đường Điện Biên 
Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: lương thực thực phẩm như thịt, cá, rau, quả, cà phê; mua bán quần áo 
thời trang; mua bán phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2013-00167 (220) 04.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 26.4.9 
(591) Hồng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV đá quý 

Việt Nhật VIMICO   (VN) 
Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 40: Gia công, chế tác: đồ trang sức đồ trang sức: vàng, bạc, đồ kim hoàn, đá quý, 
hàng mỹ nghệ cụ thể là hộp đựng đồ trang sức. 

 
 

(210) 4-2013-00193 (220) 04.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.1.1; A25.1.10 
(591) Xanh, vàng, đen, trắng 
(731) Perusahaan Saudee Sdn Bhd 

(Company No: 419958-U)   (MY) 
Plot 331, Taman Perindustrian Sungai 
Petani Fasa III, 08000 Sungai Petani, 
Kedah, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nhân thịt đông lạnh ép thành miếng; xúc xích đông lạnh; các sản phẩm thịt 
đông lạnh; các sản phẩm hải sản đông lạnh.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
716 

(210) 4-2013-00194 (220) 04.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591)  Đỏ, vàng, trắng 
(731) Perusahaan Saudee Sdn Bhd 

(Company No: 419958-U)    (MY) 
Plot 331, Taman Perindustrian Sungai 
Petani Fasa III, 08000 Sungai Petani, 
Kedah, Malaysia   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nhân thịt đông lạnh ép thành miếng; xúc xích đông lạnh; các sản phẩm thịt 
đông lạnh; các sản phẩm hải sản đông lạnh.  

 
 

(210) 4-2013-00195 (220) 04.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A11.1.4; 24.7.1 
(731) DONGGUAN BAODE BIOLOGICAL 

ENGINEERING CO., LTD   (CN) 
Hongyuan Industrial Zone, Nancheng 
District, Dongguan City, Guangdong 
Province, P. R. China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng cây trồng; phân bón; chế phẩm phân bón; 
phân ủ/phân trộn; phân bón thực vật dùng trong nông nghiệp; phân bón dùng trong nông 
nghiệp.  

 
 

(210) 4-2013-00206 (220) 04.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(300) 2626885 04.07.2012 GB 

(531) 26.3.1; 26.7.3; 14.5.23; 14.5.21 
(731) Mintel Group Limited   (GB) 

11 Pilgrim Street, London EC4V 6RN, 
United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm có thể tải xuống được không phân biệt loại được cung cấp trực 
tuyến hay từ Internet, cụ thể là các báo cáo kinh doanh hoặc các báo cáo điều tra thị 
trường.  

 

Nhóm 35: Cung cấp trực tuyến hoặc qua mạng Internet các thông tin nghiên cứu thị 
trường, các phân tích nghiên cứu thị trường và các tin tức cụ thể trong từng lĩnh vực; dịch 
vụ tư vấn chiến lược kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường và nghiên cứu kinh doanh 
theo yêu cầu và dịch vụ tư vấn có liên quan cho các người khác, dịch vụ cung cấp các báo 
cáo liên quan đến các dịch vụ trên.  
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(210) 4-2013-00227 (220) 04.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.1.1; A3.1.24 
(731) D.H.A. Siamwalla Ltd.   (TH) 

210 Surawongse Road, Sriphraya, 
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút lông để vẽ; vở vẽ nháp/vẽ phác dùng cho họa sĩ; bút chì màu; bút chì than; 
màu nước (để vẽ); màu nước keo (để vẽ); màu dạng keo (để vẽ); sáp dầu vẽ; phấn vẽ màu 
dạng sáp; bút màu nước; com-pa để vẽ; thước vẽ; màu acrylic (để vẽ); gọt bút chì, chạy 
điện hoặc không chạy điện; vải bạt để vẽ tranh; tẩy cao su; chất dính dùng mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng; bút chì cơ (bút chì có thể thay ruột); ruột bút chì cơ; đất sét để nặn; 
hộp đựng đồ viết (văn phòng phẩm)/hộp đựng bút chì; bút (đồ dùng văn phòng); bảng pha 
màu của họa sĩ. 

 
 

(210) 4-2013-00281 (220) 07.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 8.1.25; 26.1.2; A8.1.16 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh bánh cống Cô 

út  (VN) 
86/38 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh cống; bánh xèo. 
 
 

(210) 4-2013-00345 (220) 07.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.15.21; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và du lịch Đài 
Nam  (VN) 
Số 45 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Bơ; trứng; động vật giáp xác không còn sống; thực phẩm làm từ cá; thực phẩm 
làm từ thịt; trái cây đóng hộp. 

 

Nhóm 32: Nước uống có ga, không cồn; bia; đồ uống không có cồn; nước ép hoa quả; 
nước khoáng; nước sinh tố.  

 

Nhóm 33: Rượu gạo; rượu uyt xki; rượu martin; rượu vang; rượu mạnh; đồ uống có cồn.  
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Nhóm 36: Đầu tư vốn; dịch vụ ngân hàng; tư vấn bảo hiểm; kinh doanh bất động sản; môi 
giới chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ cầm đồ. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ hát karaoke; cho thuê sân gôn; cho thuê sân tennis; cho thuê thiết bị 
chơi thể thao; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; trường mẫu giáo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán rượu nhỏ; dịch vụ khách sạn; 
nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2013-00356 (220) 07.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ ZIN DI   (VN) 
Lô I33 Phan Bôi, phường An Hải Bắc, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 02: Mực in và hộp mực đã có mực dùng cho máy in.  
 

Nhóm 35: Mua bán mực và hộp mực dùng cho máy in.  
 
 

(210) 4-2013-00374 (220) 07.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.3.15; 26.4.1; A26.4.24 
(731) SHANGHAI PECHOIN DAILY 

CHEMICAL CO., LTD  (CN) 
052 of Zone A, 3rd Floor, No.710, 
Changping Road, Jing'an District, 
Shanghai, P. R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc; sữa tắm; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm mài gỉ; nước hoa; mỹ 
phẩm; chế phẩm để làm sạch; kem đánh răng; chế phẩm làm từ hoa khô có hương thơm; 
mỹ phẩm cho súc vật.  

 
 

(210) 4-2013-00437 (220) 08.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Hồng, xanh lá cây, đen, xanh dương 

nhạt, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể 36 Trái 
Cây Bốn Mùa "Đặc Sản Bến 
Tre"  (VN) 
Số 36C Cách Mạng Tháng Tám, phường 
3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 31: Quả sầu riêng; cơm sầu riêng tươi chưa qua chế biến.  
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(210) 4-2013-00448 (220) 08.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá, tím, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Việt Hàn   (VN) 
Số 129, khu dân cư Thư Trung, phường 
Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ, bỉm, tã giấy. 
 

Nhóm 16: Giấy ướt, giấy vệ sinh, khăn giấy.  
 
 

(210) 4-2013-00479 (220) 09.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Xanh, cam. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị 
Tràng An  (VN) 
Số 192, ngõ 155, đường Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính để bàn; máy tính xách tay; máy tính chủ; màn hình máy tính; vỏ 
thùng máy tinh và nguồn máy tính; bàn phím máy tính; chuột máy tính; bảng tương tác 
thông minh (thiết bị giảng dạy); bàn thí nghiệm có kèm chậu rửa. 

 

Nhóm 11: Máy chiếu; màn chiếu; tủ hút khí độc; quạt hút khí trong phòng. 
 

Nhóm 20: Bàn làm việc; ghế ngồi; tủ tài liệu; bàn họp; ghế hội trường; bàn hội trường; tủ 
đựng hóa chất. 

 
 

(210) 4-2013-00497 (220) 09.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.3.14; A26.4.24 
(591) Cam, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

đen. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thế Dương   (VN) 
P 401 - E6 - phường Phương Mai, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ. 
 

Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ: bàn; ghế; giường; tủ; tủ bếp; cửa; cầu thang. 
 

Nhóm 42: Thiết kế nội ngoại thất.  
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(210) 4-2013-00498 (220) 09.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) Seven Continents Trading 

Ltd.   (VG) 
Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams 
Cay I, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt và bánh nướng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bánh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ thực phẩm và đồ uống.  
 
 

(210) 4-2013-00515 (220) 09.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Đỗ Văn Hòa  (VN) 
Nhà A3, ngõ 39, phố Tạ Quang Bửu, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Sản phẩm làm bẳng da và giả da: túi ; ví; ba lô; cặp bằng da.  
 

Nhóm 25: giầy dép; thắt lưng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, ký gửi các sản phẩm làrn bằng vải, da và giả da, hàng nông lâm, thủy 
hải sản.  

 
 

(210) 4-2013-00516 (220) 09.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.1; A1.11.8 (540) 

  

(731) Đỗ Văn Hòa   (VN) 
Nhà A3, ngõ 39, phố Tạ Quang Bửu, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Sản phẩm làm bẳng da và giả da: túi ; ví; ba lô; cặp bằng da.   
 

Nhóm 25: giầy dép; thắt lưng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, ký gửi các sản phẩm làrn bằng vải, da và giả da, hàng nông lâm, thủy 
hải sản.  
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(210) 4-2013-00559 (220) 09.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Saber International 
Enterprise Pte. Ltd.  (SG) 
101 Thomson Road, #23-02/03 United 
Square, Singapore 307591 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo không dùng trong y tế, đồ ngọt không dùng trong y tế (tự nhiên); giấm hoa 

quả; giấm (không cồn). 
 

Nhóm 32: Đồ uống trái cây (không chứa cồn) và nước ép trái cây; xi rô dùng cho đồ 
uống; đồ uống tăng lực (không có cồn và không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2013-00604 (220) 10.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Skullcandy, Inc.   (US) 
1441 W. Ute Blvd., Suite 250, Park City, 
Utah 84098, United States of America  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị rảnh tay cho điện thoại di động; ống tai nghe; tai nghe; tai nghe dạng 

đầu nút; loa âm thanh; loa phóng thanh xách tay; loa dock (loa thường để kết nối với các 
thiết bị di động); loa dock dùng cho máy nghe nhạc di động; tai nghe choàng qua đầu 
dùng với máy tính, thiết bị chơi trò chơi điện tử và trò chơi viđêô; các thiêt bị ngoại vi 
hoặc phụ kiện để chơi trò chơi dùng cho trò chơi máy tính, cụ thể là bộ điều hợp điều 
khiển trò chơi và bộ điều hợp điều khiển trò chơi có cổng xuất âm thanh và cổng nhận âm 
thanh; vỏ điện thoại di động vâ điện thoại cầm tay; thiết bị âm thanh sử dụng kèm với mũ 
bảo hiểm, cụ thể là loa phóng thanh, tai nghe, ống tai nghe, micrô có thể đính kèm hoặc 
kết hợp với mũ bảo hiểm; túi chuyên dụng đựng máy tính; túi bọc ngoài bảo vệ dùng cho 
máy tính xách tay.  

 
 

(210) 4-2013-00605 (220) 10.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.9.23; 4.5.21 
(731) Skullcandy, Inc.    (US) 

1441 W. Ute Blvd., Suite 250, Park City, 
Utah 84098, United States of America   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị rảnh tay cho điện thoại di động; ống tai nghe; tai nghe; tai nghe dạng 

đầu nút; loa âm thanh; loa phóng thanh xách tay; loa dock (loa thường để kết nối với các 
thiết bị di động); loa dock dùng cho máy nghe nhạc di động; tai nghe choàng qua đầu 
dùng với máy tính, thiết bị chơi trò chơi điện tử và trò chơi viđêô; các thiêt bị ngoại vi 
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hoặc phụ kiện để chơi trò chơi dùng cho trò chơi máy tính, cụ thể là bộ điều hợp điều 
khiển trò chơi và bộ điều hợp điều khiển trò chơi có cổng xuất âm thanh và cổng nhận âm 
thanh; vỏ điện thoại di động và điện thoại cầm tay; thiết bị âm thanh sử dụng kèm với mũ 
bảo hiểm, cụ thể là loa phóng thanh, tai nghe, ống tai nghe, micrô có thể đính kèm hoặc 
kết hợp với mũ bảo hiểm; túi chuyên dụng đựng máy tính; túi bọc ngoài bảo vệ dùng cho 
máv tính xách tay.  

 
 

(210) 4-2013-00624 (220) 10.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 15.7.1; 26.13.25 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng - sản xuất Tân Thành  
(VN) 
05-07 đuờng 3/2, phường 8, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Đấu giá bất động sản; quảng cáo bất động sản; môi giới thương mại.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh (mua bán) nhà; cho thuê đất đai; sàn giao dịch bất động sản; môi 
giới bất động sản; tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, 
công trình thủy lợi, công trình đường ống cấp thoát nước, công trình đíện đến 35kv, công 
trình thủy điện, công trình bến bãi và cầu cảng biển, cầu cảng sông nội địa; thi công kết 
cấu gạch đá; xử lý nền móng công trình. 

 
Nhóm 39: Khai thác cầu cảng (dịch vụ bốc dỡ, môi giới vận chuyển hàng hóa); cho thuê 
kho bãi, cầu cảng; cho thuê tàu thuyền; vận tải đường biển; dịch vụ lưu kho.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà khách; nhà nghỉ du lịch.  

 
 

(210) 4-2013-00665 (220) 10.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH thương mại Hà 

Trang   (VN) 
185/18 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp đồng trục truyền hình (dùng để truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh), 

dây cáp mạng máy vi tính, dây loa; máy biến áp.  
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(210) 4-2013-00666 (220) 10.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại Hà 

Trang    (VN) 
185/18 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp đồng trục truyền hình (dùng để truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh), 
dây cáp mạng máy vi tính, dây loa; máy biến áp.  

 
 

(210) 4-2013-00681 (220) 10.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) Chum Power Machinery Corp (TW)

No. 688-1, Sec. 3, Zhong-shan Rd., Wuri 
Dist., Taichung City 41453, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy đóng chai; máy rửa chai; mâm cặp 3 chấu (bộ phận của máy móc); băng 
tải (máy móc); mâm cặp mũi khoan (bộ phận của máy móc); mũi khoan (bộ phận của 
máy móc); đầu mũi khoan (bộ phận của máy móc); máy rót; máy công cụ; máy gia công 
kim loại; máy đóng gói hàng; dụng cụ (bộ phận của máy móc); máy bao gói.  

 
 

(210) 4-2013-00689 (220) 11.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.4.24; 26.13.25 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Daum & Jung 
An  (VN) 
Km5, thôn 4, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ 
Lộc, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo/ trang phục; quần áo may sẵn; áo sơ mi; váy; đồng phục. 
 
 

(210) 4-2013-00734 (220) 11.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.1.12; A25.7.5; 24.17.18 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, đen, trắng
(731) Yea Solar Led Lighting Co., 

Ltd   (TW) 
No. 2-3. Hsin Chin South Rd, N.E.P.Z, 
Kaohsiung City 811, Taiwan.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED); hệ thống chiếu sáng và 
thiết bị chiếu sáng dùng đèn đi ốt phát quang (LED); bộ thu năng lượng mặt trời dùng cho 
thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED). 

 
 

(210) 4-2013-00780 (220) 11.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Lucenxia (M) Sdn. Bhd.   (MY) 
18, Jalan 19/1, Section 19, 46300 
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 10: Máy thẩm tách. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y 
tế; dịch vụ phòng khám đa khoa; dịch vụ cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ chăm sóc bệnh 
nhân (điều dưỡng). 

 
 

(210) 4-2013-00789 (220) 11.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.9 
(591) Trắng, đỏ, xanh đen. 
(731) Công ty TNHH thiết bị điện 

Hữu Long   (VN) 
119/116 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 06: ống thép (ống xây dựng).  

 
 

(210) 4-2013-00799 (220) 14.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Mucos 
Emulsionsgesellschaft mbH  
(DE) 
Miraustrasse 17, D-13509 Berlin 
Germany 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm bổ sung cho thực phẩm dùng trong y tế; chất cân bằng cho ăn kiêng 

dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-00919 (220) 14.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 3.7.17 
(591) Xám, xanh dương, đen, trắng. 
(731) DENG XIAO PAN  (CN) 

No. 12 Group 10, Village Shuang Zhou, 
Town Tang Tian Shi, County Shao Yang, 
Province Hu Nan, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phụ kiện máy tính như ông nói (micrô), tai nghe,thiết bị quay phim truyền hình 

ảnh qua mạng máy tính (webcam), loa mini 2.0, chuột, máy quay (camera) giám sát.  
 
 

(210) 4-2013-01026 (220) 15.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15; 26.4.1 
(731) PT MASPION   (ID) 

Jl. Kembang Jepun 38-40, Surabaya 
60162, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Pha lê (đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh), bộ đồ ăn bằng thủy tinh; cốc để uống; 

cốc vại bằng thủy tinh (cốc lớn để uống); ca bằng thủy tinh; tách bằng thủy tinh; chén 
uống trà bằng thủy tinh và đĩa nhỏ bằng thủy tinh; bộ ấm chén uống trà bằng thủy tình; 
bát thủy tinh; đĩa thủy tinh; bộ bát đĩa bằng thủy tinh; lọ thuỷ tinh dùng trong gia đình; hũ 
đựng bằng thủy tinh; bình dẹt bằng thủy tinh (đồ chứa đựng); bình thon cổ bằng thủy tinh; 
cốc ly có chân bằng thủy tinh; ly uống rượu bằng thủy tinh; đồ đựng bằng thủy tinh (dùng 
trong gia đình); nồi bằng thủy tinh.  

 
 

(210) 4-2013-01059 (220) 16.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Ballantyne Foods Pty Ltd  

(AU) 
39 Ballantyne Street, South Melbourne, 
Victoria, 3205, Australia 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; sữa bột; sữa tiệt trùng; nước sữa và bột sữa chua, kem sữa 

chua; bơ; bơ đóng hộp; bơ sữa trâu lỏng; bơ thực vật và chất phết lên bánh làm từ bơ sữa; 
pho mát; pho mát đóng hộp và pho mát bột. 
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(210) 4-2013-01255 (220) 17.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.15 
(731) Frito-Lay Trading Company 

GmbH  (NL) 
Spitalgasse 2, CH 3011 Bern, 
Switzerland 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, đông lạnh, làm khô và nấu chín; nước 
quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; thực 
phẩm ăn nhanh (snack) trên cơ sở trái cây, rau, pho mát, thịt, quả hạch; quả hạch đã chế 
biến; hạt cây ăn được đã chế biến. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường ăn; gạo; bột sắn; bột cọ; cà phê nhân tạo; bột 
và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh nướng (pastry); bánh kẹo; đá ăn; mật ong; 
nước mật đường; men; bột nở; muối thực phẩm; tương hạt cải; dấm; nước xốt (gia vị); gia 
vị; kem lạnh; thực phẩm ăn nhanh (snack) trên cơ sở bột mỳ, ngô, ngũ cốc, gạo; hạt ngũ 
cốc đã chế biến làm thức ăn cho người; nước chấm (gia vị) và nước xốt (gia vị) dùng cho 
thực phẩm ăn nhanh (snack). 

 
 

(210) 4-2013-01262 (220) 17.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) The Sherwin-Williams 
Company  (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 
44115 - 1075, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học (không dùng cho mục đích y tế 
hoặc thú y) và hóa chất dùng trong nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 
thuốc diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo chưa qua xử lý, chất dẻo chưa qua xử lý; phân 
bón; hợp chất dập lửa; chế phẩm để tôi và hàn; chất hóa học dùng để bảo quản thực phẩm; 
chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 
Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 
nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm 
(không dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn mầu (nhuộm) (không dùng cho kim 
loại); nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in 
và nghệ sĩ. 

 
Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng khi giặt; chế phẩm làm sạch, 
đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; 
kem đánh răng. 
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Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu nhờn; hợp chất thấm hút, làm ướt và kết dính bụi; 
nhiên liệu (bao gồm nhiên liệu lỏng cho động cơ) và mỡ và dầu để thắp sáng; nến, bấc 
dùng để thắp sáng. 

 
 

(210) 4-2013-01263 (220) 17.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A25.3.3 
(731) The Sherwin-Williams 

Company   (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 
44115 - 1075, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học (không dùng cho mục đích y tế 
hoặc thú y) và hóa chất dùng trong nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 
thuốc diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo chưa qua xử lý, chất dẻo chưa qua xử lý; phân 
bón; hợp chất dập lửa; chế phẩm để tôi và hàn; chất hóa học dùng để bảo quản thực phẩm; 
chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp.  

 

Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 
nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm 
(không dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn mầu (nhuộm) (không dùng cho kim 
loại); nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in 
và nghệ sĩ.  

 

Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng khi giặt; chế phẩm làm sạch, 
đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh đầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; 
kem đánh răng.  

 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu nhờn; hợp chất thấm hút, làm ướt và kết dính bụi; 
nhiên liệu (bao gồm nhiên liệu lỏng cho động cơ) và mỡ và dầu để thắp sáng; nến, bấc 
dùng để thắp sáng. 

 

Nhóm 17: Cao su, gutapereha dùng để cách điện cho cáp ngầm, gôm, amiăng, mica; chất 
dẻo dạng đúc sẵn được dùng trong sản xuất; vật liệu nhồi độn (đệm kín), bịt kín và vật 
liệu cách điện, cách nhiệt; ống mềm, phi kim loại. 

 
 

(210) 4-2013-01264 (220) 17.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) The Sherwin-Williams 
Company   (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 
44115 - 1075, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học (không dùng cho mục đích y tế 
hoặc thú y) và hóa chất dùng trong nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 
thuốc diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo chưa qua xử lý, chất dẻo chưa qua xử lý; phân 
bón; hợp chất dập lửa; chế phẩm để tôi và hàn; chất hóa học dùng để bảo quản thực phẩm; 
chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp.  

 

Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 
nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm (không 
dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn mầu (nhuộm) (không dùng cho kim loại); nhựa 
tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ.  

 

Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng khi giặt; chế phẩm làm sạch, 
đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh đầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; 
kem đánh răng.  

 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu nhờn; hợp chất thấm hút, làm ướt và kết dính bụi; 
nhiên liệu (bao gồm nhiên liệu lỏng cho động cơ) và mỡ và dầu để thắp sáng; nến, bấc 
dùng để thắp sáng.  

 

Nhóm 17: Cao su, gutapereha dùng để cách điện cho cáp ngầm, gôm, amiăng, mica; chất 
dẻo dạng đúc sẵn được dùng trong sản xuất; vật liệu nhồi độn (đệm kín), bịt kín và vật 
liệu cách điện, cách nhiệt; ống mềm, phi kim loại. 

 
 

(210) 4-2013-01265 (220) 17.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) The Sherwin-Williams 
Company   (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio
44115 - 1075, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; ấn phẩm in; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; 
chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chổi quét sơn; máy đánh chữ và 
đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc), đồ dùng hay tài liệu hướng dẫn và giảng đạy (trừ thiết bị 
giảng dạy); vật liệu bằng chất dẻo (màng mỏng, bao [phong bì, túi nhỏ]) dùng để bao gói 
(không thuộc các nhóm khác); chữ in, bản in đúc. 

 
 

(210) 4-2013-01266 (220) 17.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) The Sherwin-Williams 
Company    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio
44115 - 1075, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 
nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm (không 
dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm) (không dùng cho kim loại); nhựa 
tự nhiên dạng thô; kim loại dạng là và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ. 

 
 

(210) 4-2013-01267 (220) 17.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.1.25; 2.1.15 
(731) The Sherwin-Williams 

Company    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio
44115 - 1075, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 
nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm (không 
dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm) (không dùng cho kim loại); nhựa 
tự nhiên dạng thô; kim loại dạng là và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ. 

 
 

(210) 4-2013-01268 (220) 17.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.1.25; 2.1.15 
(731) The Sherwin-Williams 

Company    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio
44115 - 1075, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 
nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm (không 
dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm) (không dùng cho kim loại); nhựa 
tự nhiên dạng thô; kim loại dạng là và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ. 

 
 

(210) 4-2013-01269 (220) 17.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) The Sherwin-Williams 
Company    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio
44115 - 1075, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 
nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm (không 
dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm) (không dùng cho kim loại); nhựa 
tự nhiên dạng thô; kim loại dạng là và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ. 

 
 

(210) 4-2013-01270 (220) 17.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.1.1; 25.1.6 
(731) The Sherwin-Williams 

Company    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio
44115 - 1075, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 
nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm (không 
dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm) (không dùng cho kim loại); nhựa 
tự nhiên dạng thô; kim loại dạng là và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ. 

 
 

(210) 4-2013-01271 (220) 17.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) The Sherwin-Williams 
Company    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio
44115 - 1075, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 
nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm 
(không dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm) (không dùng cho kim 
loại); nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng là và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in 
và nghệ sĩ. 

 
 

(210) 4-2013-01272 (220) 17.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) The Sherwin-Williams 
Company    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio
44115 - 1075, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 
nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm 
(không dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm) (không dùng cho kim 
loại); nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng là và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in 
và nghệ sĩ. 

 
 

(210) 4-2013-01273 (220) 17.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) The Sherwin-Williams 
Company    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115 - 1075, United States of 
America   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 
nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm 
(không dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm) (không dùng cho kim 
loại); nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng là và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in 
và nghệ sĩ. 

 
 

(210) 4-2013-01274 (220) 17.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.11.17; 26.1.1 
(731) The Sherwin-Williams 

Company    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115 - 1075, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học (không dùng cho mục đích y tế 
hoặc thú y) và hóa chất dùng trong nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 
thuốc diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo chưa qua xử lý, chất dẻo chưa qua xử lý; phân 
bón; hợp chất dập lửa; chế phẩm để tôi và hàn, chất hóa học dùng để bảo quản thực phẩm; 
chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 

Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 
nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm 
(không dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm) (không dùng cho kim 
loại); nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng là và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in 
và nghệ sĩ.  
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(210) 4-2013-01275 (220) 17.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) The Sherwin-Williams 
Company    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio
44115 - 1075, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học (không dùng cho mục đích y tế 
hoặc thú y) và hóa chất dùng trong nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 
thuốc diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo chưa qua xử lý, chất dẻo chưa qua xử lý; phân 
bón; hợp chất dập lửa; chế phẩm để tôi và hàn, chất hóa học dùng để bảo quản thực phẩm; 
chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 

Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 
nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm (không 
dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm) (không dùng cho kim loại); nhựa 
tự nhiên dạng thô; kim loại dạng là và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ.  

 
 

(210) 4-2013-01276 (220) 17.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) The Sherwin-Williams 
Company    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio
44115 - 1075, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 04: Dần và mỡ công nghiệp; dầu nhờn; hợp chất thấm hút, làm ướt và kết dính bụi; 
nhiên liệu (bao gồm nhiên liệu lỏng cho động cơ) và mỡ và dầu để thắp sáng; nến, bấc 
dùng để thắp sáng. 

 
 

(210) 4-2013-01280 (220) 17.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) De Beers Centenary AG    (CH) 
Alpenstrasse 5, 6000 Luzern 6, 
Switzerland   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dụng cụ sử dụng trong phòng thí nghiệm giám định đá quý và dùng cho các thợ 
kim hoàn bán buôn hoặc bán lẻ , các nhà sản xuất đồ trang sức, các thương nhân hoặc người 
thợ đánh bóng đá quý , cấu tạo bởi một máy ảnh tương tác với một máy tính, máy ảnh đó sử 
dụng sự chiếu sáng từ một đèn tia cực tím, dụng cụ mô tả trên được sử dụng tạo ra hình ảnh 
điện tử của kim cương để có thể xác minh nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp của chúng.  
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(210) 4-2013-01281 (220) 17.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A2.3.2; A2.3.24 
(591) Trắng, đen, xanh dương nhạt, xanh rêu đậm
(731) Jeeves International Limited  

(GB) 
Lydia House, Puma Court, Kings 
Business Park, Kings Drive, Liverpool, 
Merseyside L34 1PJ, United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, phục hồi và làm sạch giày dép, quần áo, hành lý, đồ đạc, rèm 

cửa, màn và thảm; dịch vụ giặt là, là (ủi) hơi và giặt khô.  
 
 

(210) 4-2013-01340 (220) 18.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH nhà hàng Vũ 
Bảo   (VN) 
Số 168 Phạm Văn Đồng, xã Xuân Đỉnh, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; chiết xuất của thịt; thực phẩm làm từ cá; cá, được bảo quản; nước mắm; 

trứng.  
 

Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu khai vị; rượu mạnh (đồ uống); đồ 
uống có cồn chứa hoa quả; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu; dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
khách sạn.  

 
 

(210) 4-2013-01379 (220) 18.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Guangdong Zhumiqi 
Underwear Co., Ltd.  (CN) 
Zhumiqi Industrial park, Shanjia 
Industrial Zone, Junbu Town, Puning 
City, Guangdong Province, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo ngủ; quần lót; yếm; giày; trang phục dệt kim.  
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(210) 4-2013-01411 (220) 18.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.11.1 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Tâm  (VN) 
108/08 khu phố Tây, Đông Hòa, Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy ép sử dụng điện.  
 

Nhóm 09: Điện thoại di động, sạc điện thoại, pin điện thoại.  
 

Nhóm 11: Bếp từ; bếp quang; nồi áp suất; bình đun nước siêu tốc; nồi cơm điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm như: điện thoại di động và các thiết bị 
của nó; đồ điện gia dụng như: Máy xay sinh tố, máy ép sử dụng điện, bếp từ, bếp quang, 
nồi áp suất, bình đun nước siêu tốc, nồi cơm điện.  

 
 

(210) 4-2013-01413 (220) 18.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty TNHH Trường Sinh  

(VN) 
Xóm Rừng, thôn Trang Liệt, phường 
Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: ống nước bằng nhựa mềm; cao su; amiăng; gôm ở dạng thô hoặc bán thành 

phẩm; băng dính (không dùng cho mục đích y tế, văn phòng và gia dụng); chất cách điện 
cho dây cáp.  

 
Nhóm 35: Mua bán; đại lý; xuất nhập khẩu các loại ống nước bằng nhựa, dây điện, van 
nước, ống nối, khớp nối, dây cáp, cao su, amiăng, gôm, băng dính (không dùng cho mục 
đích y tế, văn phòng và gia dụng), chất cách điện cho dây cáp, vật liệu điện.  

 
 

(210) 4-2013-01414 (220) 18.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty Trường Sinh (THHH)  
(VN) 
Xóm Rừng, thôn Trang Liệt, phường 
Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 17: ống nước bằng nhựa mềm; cao su; amiăng; gôm ở dạng thô hoặc bán thành 
phẩm; băng dính (không dùng cho mục đích y tế, văn phòng và gia dụng); chất cách điện 
cho dây cáp.  

 
Nhóm 35: Mua bán; đại lý; xuất nhập khẩu các loại ống nước bằng nhựa, dây điện, van 
nước, ống nối, khớp nối, dây cáp, cao su, amiăng, gôm, băng dính (không dùng cho mục 
đích y tế, văn phòng và gia dụng), chất cách điện cho dây cáp, vật liệu điện.  

 
 

(210) 4-2013-01415 (220) 18.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Đông á   (VN) 
Đường Số 13, khu công nghiệp Trảng 
Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, 
tỉnh Tây Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 
CONSULT LTD. LLC.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy, bánh ngọt, bánh gạo, kẹo, sôcôla, bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2013-01416 (220) 18.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Đông á    (VN) 
Đường Số 13, khu công nghiệp Trảng 
Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, 
tỉnh Tây Ninh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD. LLC.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy, bánh ngọt, bánh gạo, kẹo, sôcôla, bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2013-01417 (220) 18.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2013-01418 (220) 18.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2013-01419 (220) 18.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2013-01430 (220) 21.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12; A26.11.9 
(591) Xanh, vàng, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Trang Hiển  (VN)

Số 8 Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc lá các loại.  

 
 

(210) 4-2013-01431 (220) 21.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần E&G   (VN) 
Tầng 1 SN 1 C, khu TT tổng cục 2, xã Cổ 
Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Nhập và xuất: quà tặng cho hội nghị, quà tặng khuyến mại, quà tặng doanh 

nghiệp, quà tặng sự kiện, quà tặng lưu niệm.  
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(210) 4-2013-01432 (220) 21.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Thủy và Tuyên  (VN) 
Số 26/1 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2013-01434 (220) 21.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 15.7.1; 3.2.1; A3.2.24 
(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cao Hùng  (VN) 
908 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: ống vòi tưới nước làm bằng cao su, ống vòi nước làm bằng nhựa mềm poly 

vinyl-clo-rua (PVC), ống dẫn hơi làm bằng cao su, ống dẫn hơi làm làm bằng nhựa mềm 
poly vinyl-clo-rua (PVC), lớp lót bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp. 

 
Nhóm 35: Mua bán: ống vòi tưới nước làm bằng cao su, ống vòi tưới nước làm bằng nhựa 
mềm poly vinyl clorua (PVC), ống dẫn hơi làm bằng cao su, ống dẫn hơi làm bằng nhựa 
mềm poly vinyl-clo-rua (PVC), lớp lót bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp. 

 
 

(210) 4-2013-01435 (220) 21.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Ghi, vàng, xanh dương đậm, trắng. 
(731) ONNA PRIMA PTE. LTD.  (SG) 

53 Ubi Avenue 1, #05-51 Paya Ubi 
Industrial Park, Singapore 408934, 
Singapore 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 20: Mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ nội thất]; mành che cửa 

sổ trong nhà bằng vải dệt; mành che bằng giấy; ròng rọc bằng chất dẻo cho mành che; 
mành che trong nhà có dát những thanh gỗ mỏng; mành làm từ những thanh gỗ kết lại [đồ 
đạc]; mành tre; tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí; bình phong [đồ đạc]; vách ngăn để 
trưng bày (đồ nội thất); vách ngăn bằng gỗ cho đồ đạc; vách ngăn, không bằng kim loại 
(đồ nội thất); vách ngăn (bình phong) dạng đồ nội thất; vật dụng giữ rèm không bằng vật 
liệu dệt; móc rèm; vòng treo rèm; thanh treo rèm; con lăn cho rèm; cái móc màn. 
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(210) 4-2013-01436 (220) 21.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.1.10; 1.15.21; A6.3.4; 15.1.13; 
15.1.25; 14.3.20 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất-
Thương mại-Dịch vụ xuất 
nhập khẩu Nguyễn Hòa  (VN) 
434 Trường Chinh, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm. 
 
 

(210) 4-2013-01437 (220) 21.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.13.1; 26.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ đồ 
cúng Tâm Linh  (VN) 
16/1 E Phạm Văn Chiêu, phường 09, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục tôn giáo. 
 
 

(210) 4-2013-01438 (220) 21.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 5.3.20; 5.13.4; A11.3.3 
(591) Xanh, nâu, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đa Phát  (VN) 
2089/1B Vườn Lài, tổ 36, khu phố 1, 
phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà: trà túi lọc, trà hòa tan, trà thảo mộc; cà phê: đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 
 

(210) 4-2013-01439 (220) 21.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.3.1; 26.3.2; 25.1.25; 3.13.1; A3.13.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ROYAL MANOR  
(VN) 
A1/12 ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc, sữa tẩy trắng (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể mục đích 
trang điểm), sữa làm trắng (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể mục đích trang điểm), chế 
phẩm mỹ phẩm để tắm, son môi, mặt nạ làm đẹp, kem làm trắng da, mỹ phẩm, chế phẩm 
tẩy trang, chế phẩm làm rụng lông, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, nước hoa 
đầu thơm, xà phòng chống đổ mồ hôi, chất khử mùi dùng cho người và động vật, chế 
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phẩm chống nắng, thuốc đánh răng, gel làm trắng răng, chất làm trắng răng dạng gel, hổ 
phách (nước hoa), nước thơm cô lô nhơ, dầu gội đầu, sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ 
sinh, dầu thơm không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm để chăm sóc da, xà phòng khử mùi, 
chÓ phẩm để giặt, tinh dầu, nước sơn móng, dầu làm bóng móng, sáp để làm rụng lông.  

 
 

(210) 4-2013-01450 (220) 21.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) FULL MOON INTERTRADE CO., 
LTD.   (TH) 
No. 488/447 the 4th Floor, Bobae Tower, 
Damrongrak Road, Khlong Maha Nak 
Sub- district, Pom Prap Sattru Phai 
District, Bangkok 10100, Thailand  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót của đàn ông; quần áo lót của phụ nữ; quần áo bơi của đàn ông; 
quần áo bơi của phụ nữ.  

 
 

(210) 4-2013-01451 (220) 21.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.3.15; 1.15.23; A5.3.13 
(591) Xanh, xanh lá, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc nam 
Việt   (VN) 
Lô 44 khu dân cư quân đoàn 2, đường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để gội đầu (không phải là thuốc).  
 

Nhóm 05: Thuốc nam; thảo dược dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát; nước tinh khiết (đồ uống); nước ngọt có gas; đồ uống làm từ 
nước ép trái cây không có cồn.  

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2013-01452 (220) 21.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A6.19.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tratech   (VN) 
11/17 Đào Duy Anh, phường Trường Thi, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ,), gương, khung ảnh; giường ngủ; ghế xếp, 
ghế võng. 
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Nhóm 36: Đầu tư vốn.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; cho thuê thiết bị xây 
dựng.  

 
Nhóm 41: Giáo dục đào tạo trường học.  

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2013-01453 (220) 21.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 
Việt Nam  (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-01454 (220) 21.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-01507 (220) 22.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) DIMES GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI  (TR) 
Gida Sanayi Sitesi, No: 1, Merkez - 
Tokat / Turkey  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn trừ bia, cụ thể là, rượu vang, rượu mùi (rượu thơm), rượu co-

nhắc, rượu gin, rượu uýt ki, rượu raki (rượu truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ, đồ uống có cồn 
có hương vị hoa hồi). 
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(210) 4-2013-01535 (220) 22.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.5.2; A26.3.7; 26.3.2 
(731) YUKI GOSEI KOGYO CO., LTD.   (JP) 

10-4, Nihonbashi-Ningyocho 3-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp; axít amin; chế phẩm hoá học để bảo quản thực phẩm; 
thuốc thử hoá học [không dùng trong y tế hoặc thú y]. 

 
 

(210) 4-2013-01578 (220) 22.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.1.1 
(731) DIAGEO KOREA CO., LTD   (KR) 

7-2, Gobaik-li, Boobal-eup, Icheon, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia).  
 
 

(210) 4-2013-01579 (220) 22.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.1.1 
(731) DIAGEO KOREA CO., LTD    (KR) 

7-2, Gobaik-li, Boobal-eup, Icheon, 
Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia).  
 
 

(210) 4-2013-01616 (220) 22.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.3.1; 26.1.1; 25.12.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh ngọc, 

xanh coban, tím, vàng, da cam, đỏ, trắng.
(731) Công ty cổ phần chiếu sáng 

Cầu Vồng   (VN) 
64 đường 27, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trang trí; máng đèn; bóng đèn; quạt điện.  
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(210) 4-2013-01636 (220) 22.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.11.3; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, vàng, tím, hồng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

sản xuất thương mại Việt 
Hoàng  (VN) 
55/21 đường số 4, khu phố 4, phường 
Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 26: Dây chun (dùng cho trang phục quần áo). 

 
 

(210) 4-2013-01637 (220) 22.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.12.1; A26.11.9 
(591) Đen, trắng, tím, xanh, vàng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

sản xuất thương mại Việt 
Hoàng   (VN) 
55/21 đường số 4, khu phố 4, phường 
Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 26: Dây chun (dùng cho trang phục quần áo). 
 

Nhóm 35: Mua bán: tơ, sợi dệt, vải đan móc, vải dệt, thảm, chăn đệm. 
 
 

(210) 4-2013-01652 (220) 22.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) PARFUMS de COEUR, Ltd.  (US) 

85 Old Kings Highway North, Darien 
Connecticut 06820, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất thơm dùng cho phụ nữ; cụ thể là nước hoa, nước thơm cô-lô-nhơ, nước 

thơm để xức sau khi tằm; n−ơc thơm xịt toàn thân; chất khử mùi cá nhân; sữa tắm dạng 
gel; nước thơm dùng cho cơ thể, phấn thơm dùng cho cơ thể; xà phòng. 
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(210) 4-2013-01653 (220) 22.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) PARFUMS de COEUR, Ltd.   (US) 
85 Old Kings Highway North, Darien 
Connecticut 06820, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất thơm dùng cho phụ nữ, cụ thể là nước hoa, nước thơm cô-lô-nhơ, nước 
hoa có 5 - 15% tinh dầu, nước thơm xịt toàn thân, và nước thơm dùng cho cơ thể. 

 
 

(210) 4-2013-01654 (220) 22.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) PARFUMS de COEUR, Ltd.   (US) 
85 Old Kings Highway North, Darien 
Connecticut 06820, United States of 
America  

(540) 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất thơm, cụ thể là nước hoa, nước thơm cô-lô-nhơ, nước thơm xịt toàn thân, 
chất khử mùi dùng cho cơ thể dạng xịt. 

 
 

(210) 4-2013-01655 (220) 22.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) PARFUMS de COEUR, Ltd.   (US) 
85 Old Kings Highway North, Darien 
Connecticut 06820, United States of 
America  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất thơm dùng cho đàn ông, cụ thể là nước thơm cô-lô-nhơ, nước hoa có 5 - 
15% tinh dầu, nước thơm dùng sau khi cạo râu, nước thơm xịt toàn thân và chất khử mùi 
cá nhân. 

 
 

(210) 4-2013-01656 (220) 22.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Fourway Logistics Solutions  
(ZA) 
Office 1, No 2 Fairways Lane, Mount 
Edgecombe, Kwa Zulu Natal, South Africa 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển, đóng gói và lưu kho hàng hoá, dịch vụ sắp xếp du lịch.  
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(210) 4-2013-01658 (220) 22.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 4.3.3; 7.1.24; 6.7.4 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng 720  (VN) 
Đường Lê Hồng Phong, phường Bình 
Thuỷ, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gạch dùng cho xây dựng; ngói dùng 
cho xây dựng; đá dùng cho xây dựng; vữa dùng trong xây dựng; bê tông. 

 

Nhóm 35: Mua và bán vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 
 

(210) 4-2013-01659 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.9.4; A26.4.24 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Âu á  (VN) 
Phố Cầu Treo, xã Tân Lập, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 27: Tấm thảm; tấm phủ sàn; thảm chống trơn; thảm dầy trải sàn; vải sơn lát sàn 
nhà; giấy dán tường.  

 
 

(210) 4-2013-01670 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 7.3.2; 25.5.5; 1.15.9; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
truyền thông Thiên Hy Long 
Việt Nam  (VN) 
Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2013-01671 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
truyền thông Thiên Hy Long 
Việt Nam  (VN) 
Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2013-01672 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
truyền thông Thiên Hy Long 
Việt Nam  (VN) 
Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2013-01675 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Tổng công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng và thương mại Việt 
Nam  (VN) 
Số 39, phố Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh xuất nhập khẩu, cụ thể là xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng và thiết 
bị công nghiệp, công nghệ xây dựng, nông sản, thuỷ sản, hàng thủ công mỹ nghệ, lâm sản 
chế biến và sản phẩm dệt may, nhập khẩu dây truyền công nghệ, thiết bị xe máy thi công, 
tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, nhiên liệu và vật tư phục vụ cho sản xuất, phương tiện 
vận tải, xe gắn máy; dịch vụ xuất khẩu lao động; tư vấn quản lý dự án, đấu thầu và hợp 
đồng kinh tế, tư vấn mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ đối với các loại hình công trình 
xây dựng.  

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư kinh doanh bất động sản; đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ 
tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới, 
đầu tư tài chính vào các công ty con và đầu tư tài chính vào các loại hình doanh nghiệp 
khác. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, bưu điện, 
văn hoá, thể thao, sân bay, bến cảng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công 
nghiệp, công trình cấp thoát nước và môi trường, công trình đường dây và trạm biết thế 
điện; lắp dựng kết cấu thép và các thiết bị cơ điện công trình, tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 41: Đào tạo công nhân kỹ thuật, chuyên gia, cán bộ quản lý phục vụ cho xuất khẩu 
lao động ở nước ngoài và xuất khẩu lao động tại chỗ; đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao 
động dài hạn để đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. 

 

Nhóm 42: Lập và thẩm định các dự án đầu tư về tài chính.  
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(210) 4-2013-01677 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Mai  (VN) 
Lô E35 khu tái định cư Bến Đình, 
phường 6, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế phẩm dược để 

chăm sóc da; chế phẩm vitamin; nước khoáng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); đồ uống không cồn; nước giải khát bằng trái cây(đồ 
uống).  

 
Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2013-01678 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
mỹ phẩm Kiến Đạt   (VN) 
96 đường 28, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem tắm trắng da; sữa rửa 

mặt; nước hoa; nước rửa tay.  
 
 

(210) 4-2013-01679 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
mỹ phẩm Kiến Đạt    (VN) 
96 đường 28, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem tắm trắng da; sữa rửa 

mặt; nước hoa; nước rửa tay.  
 
 

(210) 4-2013-01690 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hưng Trung 
Việt   (VN) 
Khu công nghiệp Thuận Yên, phường 
Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam 
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(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh, bún, phở làm từ gạo, ngũ cốc; cốm gạo lức.  
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi. 
 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép hoa, trái cây không có cồn.  
 
 

(210) 4-2013-01691 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Vàng, đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam   (VN) 
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 
dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2013-01692 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Vàng, đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam   (VN) 
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 
dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2013-01693 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Vàng, đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam    (VN) 
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 
dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2013-01694 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Song Vân  (VN) 
31 Tân Trang, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-01695 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) (731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Song Vân  (VN) 
31 Tân Trang, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-01696 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Song Vân  (VN) 
31 Tân Trang, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-01697 (220) 23.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.3; 5.3.20; 24.17.15; A5.1.16 
(591) Đen, xanh, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Dư  (VN) 
Số nhà 101a, tổ dân phố 1, phường Him 
Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh. 

 
 

(210) 4-2013-01698 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Song Vân   (VN) 
31 Tân Trang, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-01718 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.5; A5.3.14; A5.3.13; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thụy 
Oai  (VN) 
1029 Trần Phú, phường Lộc Tiến, Bảo 
Lộc, Lâm Đồng 

 
(511)   Nhãm 01: Axetylen; argon; cacbonic; oxy; nit¬. 

 
 

(210) 4-2013-01720 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

 

(731) Trường cao đẳng nghề Việt 
MỸ  (VN) 
182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Học viện, trường đào tạo; tổ chức giáo dục các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); 

lớp học sử dụng sách, bài tập, gửi qua bưu điện; dịch vụ về giáo dục giảng dạy, đào tạo; 
dịch vụ thư viện lưu động, cho thuê sách, mượn sách; thông tin về lĩnh vực giáo dục; khảo 
thí giáo dục; tổ chức triển lãm giáo dục hoặc văn hóa; trường mẫu giáo; giáo dục, đào tạo 
thực hành; tổ chức và điều khiển thảo luận chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị 
chuyên đề; ký túc xá; tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, tập huấn; giáo dục tôn 
giáo; dịch vụ dịch thuật. 

 
 

(210) 4-2013-01721 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

  

(731) Trường cao đẳng nghề Việt 
MỸ    (VN) 
182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Học viện, trường đào tạo; tổ chức giáo dục các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); 

lớp học sử dụng sách, bài tập, gửi qua bưu điện; dịch vụ về giáo dục giảng dạy, đào tạo; 
dịch vụ thư viện lưu động, cho thuê sách, mượn sách; thông tin về lĩnh vực giáo dục; khảo 
thí giáo dục; tổ chức triển lãm giáo dục hoặc văn hóa; trường mẫu giáo; giáo dục, đào tạo 
thực hành; tổ chức và điều khiển thảo luận chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị 
chuyên đề; ký túc xá; tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, tập huấn; giáo dục tôn 
giáo; dịch vụ dịch thuật. 
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(210) 4-2013-01739 (220) 23.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) An Thu Trà  (VN) 
P506, nhà C5, phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn, dịch vụ cung cấp thức ăn và nước uống (do nhà hàng thực 
hiện), dịch vụ quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2013-01755 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) SCG Chemicals Co., Ltd.   (TH) 

1 Siam Cement Road, Bangsue, 
Bangkok, 10800, Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất dùng trong công nghiệp tráng phủ và hợp chất dùng để tráng phủ bề 
mặt.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ tráng phủ bề mặt vật liệu. 
 
 

(210) 4-2013-01759 (220) 23.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất, lắp 
ráp Tuấn Nghĩa  (VN) 
Số 18, Trần Quang Diệu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 

Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe máy; xe cộ chạy bằng điện; săm lốp xe đạp; xích xe đạp, xe máy.  
 
 

(210) 4-2013-01801 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., 
LTD.  (TW) 
No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Taipei 
231, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính bảng cá nhân; trạm kết nối dùng cho máy tính bảng cá nhân. 
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(210) 4-2013-01802 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Vàng, nâu, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Giống cây 

trồng Hưng Yên  (VN) 
Xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 31: Cây giống; hạt (hạt giống).  
 
 

(210) 4-2013-01803 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.4; 21.3.1 
(591) Đen, xanh dương nhạt, trắng, vàng, đỏ. 
(731) Tống Khắc Hòa  (VN) 

Tổ ND Tân Thịnh, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 28: Quả cầu lông. 
 
 

(210) 4-2013-01804 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Nguyễn Văn Hậu   (VN) 
Thôn Bình Lê, xã Lan Giới, huyện Tân 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
 
 

(210) 4-2013-01805 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) FU-CHAUR BIOTECH INDUSTRY 
CO., LTD   (TW) 
2F No. 6, Alley 60, Baoshi St., Guishan 
Township, Taoyuan County 333, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; xà bông tắm; nước hoa hồng.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.   
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Nhóm 35: Mua bán: máy mát-xa da mặt, máy mát-xa toàn thân, dụng cụ mát-xa toàn 
thân, máy giảm béo, mỹ phẩm, nước hoa hồng, tinh chất dưỡng da, sữa dưỡng da, kem 
dưỡng da, tinh dầu, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, sữa tắm, xà bông tắm, muối tây tế bào chết, 
kem tẩy tế bào chết, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng. 

 
 

(210) 4-2013-01806 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) FU-CHAUR BIOTECH INDUSTRY 
CO., LTD    (TW) 
2F No. 6, Alley 60, Baoshi St., Guishan 
Township, Taoyuan County 333, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy mát-xa da mặt, máy mát-xa toàn thần, dụng cụ mát-xa toàn 

thân, máy giảm béo, mỹ phẩm, nước hoa hồng, tinh chất dưỡng da, sữa dưỡng da, kem 
dưỡng da, tinh dầu, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, sữa tắm, xà bông tắm, muối tây tế bào chết, 
kem tẩy tế bào chết, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng. 

 
 

(210) 4-2013-01807 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Quốc tế Việt  

(VN) 
89 đường D11, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Luật Sư Của Bạn 

(YOUR LAWYER LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực dùng cho mục đích giải khát; nước uống tinh khiết; nước 

uống hoa quả.  
 
 

(210) 4-2013-01809 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 3.7.17; A26.11.8; 26.4.4 
(731) TIANJIN DEVELOPMENT AREA 

JINPENG PLASTICS PROFILE 
MANUFACTURE CO., LTD.   (CN) 
Room 302, C-14, No.5, Jieda Road, 
Tianjin Development Area, Tianjin, 
China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
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(210) 4-2013-01813 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) BOEHRINGER INGELHEIM 
PHARMA GMBH & CO. KG  (DE) 
55218 Ingelheim, Germany 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2013-01820 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Sinh   (VN) 
DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-01821 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Sinh   (VN) 
DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-01822 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Sinh   (VN) 
DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-01823 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Sinh    (VN) 
DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-01824 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Đông Nam á   (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-01825 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Đông Nam á   (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-01826 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-01827 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-01828 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-01829 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-01834 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Thương mại IAP   (VN) 
11C7 khu đô thị Đại Kim - Định Công, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2013-01835 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Thương mại IAP    (VN) 
11C7 khu đô thị Đại Kim - Định Công, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2013-01840 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LTD   (IN) 
Acme Plaza, Andheri-Kurla Road, 
Andheri (East), Mumbai 400 059, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-01841 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LTD    (IN) 
Acme Plaza, Andheri-Kurla Road, 
Andheri (East), Mumbai 400 059, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2013-01842 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) SUN PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LTD    (IN) 
Acme Plaza, Andheri-Kurla Road, 
Andheri (East), Mumbai 400 059, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-01843 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) SUN PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LTD    (IN) 
Acme Plaza, Andheri-Kurla Road, 
Andheri (East), Mumbai 400 059, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-01847 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.3.1; A25.3.3; A26.4.24; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty TNHH New Toyo 

Pulppy (Việt Nam)  (VN) 
Số 8 đường số 6, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn), khăn ăn bằng giấy, khăn giấy tiện lợi, 
khăn giấy bỏ túi, khăn giấy đa năng.  

 

(210) 4-2013-01849 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 1.15.15 
(731) Nguyễn Thị Ngũ   (VN) 

Tổ 73, khu 8, phường Cao Thắng, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn giấy ướt.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: giấy vệ sinh, khăn lau bằng giấy, khăn giấy ướt.  
 
 

(210) 4-2013-01860 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 14.7.1; 24.17.5 
(731) STEKKEN SDN BHD  (MY) 

No.8, Jalan Temoh, Taman Kuning 
Emas, 35000 Tapah Perak, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chất trừ động vật có hại. 
 
 

(210) 4-2013-01863 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 8.1.18; 8.1.7; 1.15.11; 8.1.19; 25.5.25 
(591) Xanh nước biển, nâu, nâu nhạt, vàng, 

trắng, đen. 
(731) ELITE GOLD LTD.  (VG) 

Porteullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh bích quy, bánh quy dẹt và bánh xốp. 

 
 

(210) 4-2013-01864 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Xanh da trời. 
(731) KABUSHIKI KAISHA REGAL 

CORPORATION  (JP) 
2-1-8, Hinode, Urayasu-shi, Chiba, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; giày tập thể dục; quần áo; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); bộ quần áo tắm; áo 

mưa; trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang; đồ đội đầu; quần áo lót mặc bên trong; 
tất ngắn cổ; găng tay (trang phục); ca vát; thắt lưng (trang phục); mũ tắm. 

 
 

(210) 4-2013-01867 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) ; 3.11.10 
(591) Vàng, đen, xanh lá cây, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và xuất nhập khẩu SOVIC  
(VN) 
26 tổ 2, Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 25: Giày dùng ở bãi biển; giày ép bằng vải đế cói đan; giày đá bóng; giày tập thể 

dục; giày; giày thể thao. 
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(210) 4-2013-01868 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.11.10 
(591) Đen, vàng, cam, đen, trắng, nâu, vàng 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và xuất nhập khẩu SOVIC  
(VN) 
26 tổ 2, Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 25: Giày dùng ở bãi biển; giày ép bằng vải đế cói đan; giày đá bóng; giày tập thể 
dục; giày; giày thể thao. 

 
 

(210) 4-2013-01869 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Đinh Văn Long   (VN) 
Số 776/TB ấp Tân Bình, xã Tân Thành, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao.  
 
 

(210) 4-2013-01879 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) St. Andrews Pharmaceuticals 
Corporation   (HK) 
38th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 
Queensway, Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2013-01880 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Alembic Pharmaceuticals 
Limited   (IN) 
Alembic Road, Vadodara - 390 003, 
India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2013-01883 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Lưu Thị Minh Hường   (VN) 
Phòng 415, B2 Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục.  
 
 

(210) 4-2013-01884 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Lưu Thị Minh Hường   (VN) 
Phòng 415, B2 Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục.  
 
 

(210) 4-2013-01885 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lugio Việt Nam  
(VN) 
Thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; ấm điện; bếp đun nấu thức ăn; ấm đun thuốc bằng điện.  
 
 

(210) 4-2013-01886 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lugio Việt Nam  
(VN) 
Thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; ấm điện; bếp đun nấu thức ăn; ấm đun thuốc bằng điện.  
 
 

(210) 4-2013-01890 (220) 24.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Cam. 
(731) Nguyễn Thanh Huyền   (VN) 

15 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ (thuộc về trang phục 
quần áo); cà vạt (thuộc về trang phục quần áo); găng tay (thuộc về trang phục quần áo).  
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(210) 4-2013-01894 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.15.1; 26.1.1 
(591) Đen, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Chất Lượng 
Giá  (VN) 
177 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
máy tính. 

 
 

(210) 4-2013-01895 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH rượu vang & 
rượu mạnh LA MARTINIQUAISE 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Phú Đa, xã Hồng Khê, Bình Giang, 
thành phố Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu rum.  

 
 

(210) 4-2013-01896 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh da trời, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần môi trường 
Sống Sạch  (VN) 
Số 64/1 K, đường D3, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh cao ốc, văn phòng, nhà chung cư, bệnh viện, trường học, khách 

sạn, nhà riêng lẽ, công trình công cộng, dịch vụ sửa chữa máy móc, các trang thiết bị 
trong cao ốc, văn phòng, nhà chung cư, bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà riêng lẽ, 
công trình công cộng; dịch vụ bảo trì và bảo dưỡng máy móc, các trang thiết bị trong cao 
ốc, văn phòng, nhà chung cư, bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà riêng lẻ, công trình 
công cộng. 
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(210) 4-2013-01897 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Ghi đậm. (540) 

 

(731) Công ty tổ phần THJNKCORP  
(VN) 
Số 29 tổ 4, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ đại lý bán vé; tổ chức trình diễn; dàn dựng chương 
trình biểu diễn; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp.  

 
 

(210) 4-2013-01899 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân đồ gỗ 
nội thất Thuận Thành  (VN) 
29/7 Châu Văn Liêm, khu phố 7, phường 
Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 
 

(210) 4-2013-01900 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hợp 
Thành Phát  (VN) 
38/2X Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni.  
 
 

(210) 4-2013-01902 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Song An  (VN) 
Số 81 Đoàn Trần Nghiệp, phường Phú 
Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 37: Thi công trang trí nội, ngoại thất; xây dựng công trình đường sắt, đường bộ và 
công trình công ích; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, lò sưới và điều hòa 
không khí.  
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(210) 4-2013-01903 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH An Cường   (VN) 
130A đường 30/4, khu phố 1, thị trấn Dương
Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản, quản lý bất động sản, quản lý căn hộ cho thuê, cho thuê 
căn hộ, phòng ở, dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản, cho thuê văn phòng.  

 

Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch, vận chuyển bằng ô tô, cho thuê tàu thuyền, sắp xếp 
các cuộc đi chơi trên biển, vận tải bằng tàu thuyền, sắp xếp các chuyến du lịch, vận 
chuyển hành khách.  

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn], dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện, quán ăn tự phục vụ, cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ quầy rượu, nhà nghỉ 
du lịch, dich vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, đặt chỗ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2013-01907 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A25.1.10; A26.4.24; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xây dựng và cơ 
khí Minh Đức  (VN) 
75 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Khung cửa bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2013-01908 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.1.1; 2.9.23; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Xanh lam, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 
Xóm Dền, thôn Song Khê, xã Tam Hưng, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản trị chiến lược trong kinh doanh; tư vấn quản trị đổi mới trong kinh 
doanh; tư vấn quản trị Marketing.  

 
 

(210) 4-2013-01909 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(300) 2631313 13.08.2012 GB 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm dùng trong quản trị, tài liệu làm bằng chứng, theo dõi và báo cáo 
chương trình đào tạo, phòng học và sự kiện trực tuyến, chương trình học trực tuyến, và nội 
dung đào tạo; phần mềm dùng trong quản lý sổ sách đào tạo và giáo dục; phần mềm dùng 
trong cung cấp khóa học trên mạng máy tính (internet) với các tính năng tương tác trực 
tuyến; máy tính di động dạng nhỏ; thiết bị dùng mạng máy tính (internet) di động; thiết bị 
âm thanh bao gồm hỗ trợ âm thanh nổi, kết nối không dây và kết nối với thiết bị khác sử 
dụng trong thiết bị điện tử có thể di chuyển như thiết bị đọc sách điện tử, máy tính bảng, 
máy nghe nhạc MP3, máy nghe MP4, điện thoại di động, và điện thoại thông minh; phần 
mềm máy tính dùng thiết bị điện tử có thể di chuyển để cài đặt và điều khiển các thiết bị 
âm thanh nêu trên; thiết bị bộ nhớ cực nhanh không chứa dữ liệu theo chuẩn kênh truyền 
tín hiệu phổ biến (USB); máy ghi hình; phần mềm trò chơi máy tính; thiết bị mạng máy 
tính trung tâm, chuyển đổi và định tuyến tín hiệu; phần mềm máy tính dùng trong tin 
nhắn tức thời, gửi và nhận thư điện tử và dịch vụ chia sẻ thông tin địa chỉ liên lạc, lịch hẹn 
và các nội dung; phần mềm máy tính dùng trong quản lý và tổ chức các nội dung số có 
thể đọc như sách điện tử, báo điện tử, báo cáo khoa học và tạp chí điện tử; phần mềm máy 
tính dùng trong quản lý thông tin cá nhân; phần mềm máy tính dùng trong mua bán âm 
nhạc, tải âm nhạc xuống, chạy âm nhạc hoặc nghe âm nhạc; phần mềm máy tính dùng 
trong mua bán, ký xác nhận, tải xuống, chạy hoặc nghe các nội dung số như sách điện tử, 
báo điện tử, báo cáo khoa học và tạp chí điện tử và trò chơi điện tử; phần mềm máy tính 
dùng trong ghi, tổ chức, phát, chỉnh sửa và nhận đoạn văn bản, dữ liệu, tệp âm thanh, tệp 
hình ảnh chuyển động và trò chơi điện tử được kết nối với máy thu hình, máy tính, máy 
chạy âm nhạc, máy chạy hình ảnh chuyển động, máy chạy phương tiện truyền thông và 
điện thoại di động; phần mềm máy tính dùng cho nhận dạng giọng nói; phần mềm máy 
tính dùng cho vệ tinh nhân tạo và hệ thống định vị toàn cầu, hệ thống chỉ hướng, dẫn 
đường và kế hoạch du ngoạn và bản đồ điện tử; phần mềm máy tính dùng cho hệ thống 
thông tin du lịch cung cấp hoặc chuyển đổi lời khuyên về du lịch và các thông tin liên 
quan tới khách sạn, phong cảnh, bảo tàng, phương tiện giao thông công cộng, nhà hàng và 
các thông tin khác liên quan tới du lịch và giao thông; phần mềm máy tính đưa ra gợi ý 
thích hợp nhất cho chương trình nhập liệu bằng bút điện tử cho thiết bị di động; phần 
mềm máy tính dùng cho xem và tải các bản dồ điện tử; phần mềm máy tính dùng trong 
điện thoại cầm tay và/hoặc máy tính di động cho phép người sử dụng có thể chạy và tải 
các trò chơi điện tử, nghe và tải đoạn nhạc hiệu và âm nhạc, xem và tải hình ảnh để bảo vệ 
màn hình và làm hình nền; phần mềm máy tính dùng để sửa/thay đổi các lịch hoạt động 
hàng ngày, sổ danh bạ, lịch, ghi chú và nội dung truyền thông đa phương tiện được lưu trữ 
trên thiết bị di động; phần mềm máy tính dùng để tạo, gửi, tải lên, tải xuống, phát, nhận, 
sửa chữa, giải nén, mã hóa, giải mã, chạy, lưu trữ, tổ chức, thể hiện, xem, đính thẻ ghi 
chú, đưa lên nhật ký mạng, chia sẻ hoặc các hoạt động khác nhằm cung cấp phương tiện 
truyền thông điện tử hoặc thông tin khác thông qua mạng máy tính (Internet) hoặc các 
mạng liên lạc khác; phần mềm máy tính cho phép người dùng lập trình và cung cấp âm 
thanh, hình ảnh động (video), văn bản và các nội dung truyền thông đa phương tiện khác 
như âm nhạc, hòa nhạc, hình ảnh động (video), đài thu thanh, máy thu hình, tin tức, thể 
thao, trò chơi, sự kiện văn hóa và các chương trình giáo dục và giải trí thông qua mạng 
liên lạc; phần mềm máy tính để nhận, chuyển, mã hóa, giải mã, giải chuyển mã, chuyển 
mã, phát, phức hợp hóa, giải phức hợp hóa và chỉnh sửa hình ảnh động (video) và các dữ 
liệu khác theo định dạng kỹ thuật số để truyền tới máy thu hình và thiết bị hình ảnh động 
(video) thích hợp dùng để phát chương trình truyền hình để xem trên máy thu hình; máy 
vi tính; al-bum kỹ thuật số để lưu trữ các bức ảnh kỹ thuật số của người xem; máy ghi 
hình kỹ thuật số; khung ảnh kỹ thuật số; bộ thu tín hiệu kỹ thuật số dùng với máy thu hình 
và các thiết bị tương tự khác; hình ảnh kỹ thuật số có thể tải về được, cụ thể ảnh hoặc hình 
ảnh động (video) dùng trong lĩnh vực giáo dục và giải trí; nhạc hiệu có thể tải về được; 
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thiết bị chạy DVD; bảng điện tử; máy fax; ổ đĩa cứng; khóa giới hạn liên lạc dùng cho kết 
nối thông qua mạng điện thoại; diện thoại mạng máy tính (Internet); tổng đài điện thoại 
chuyển đổi mạng máy tính (Internet) riêng rẽ; khóa mã điện thoại bằng hệ thống phần 
mềm; khóa mã điện thoại qua tổng đài điện thoại; bộ chuyển đổi mạng nội bộ (LAN); 
thiết bị hỗ trợ điện thoại di động và máy tính bảng, cụ thể là pin, sạc điện pin, cáp truyền 
dữ liệu, tai nghe có dây, tai nghe không dây, tai nghe điện thoại, sạc trong ô tô, bao da 
dùng cho điện thoại và thiết bị điện tử, bộ kết nối rảnh tay sử dụng cho điện thoại di động 
và máy tính bảng, bao lật kết nối điện thoại di động và máy tính bảng, bút cảm ứng, thiết 
bị giữ điện thoại và dây đeo điện thoại; bảng mặt trước có thể thay thế cho điện thoại di 
dộng và máy tính cầm tay; thiết bị kết nối âm thanh sử dụng cho điện thoại di động và 
máy tính bảng; thiết bị kết nối giữ điện thoại di động; phần mềm hệ thống điều hành điện 
thoại di động; điện thoại di động; màn hình máy tính (phần cứng máy tính); máy nghe 
nhạc MP3;.phần cứng trợ giúp truy cập mạng; phần mềm điều hành trợ giúp truy cập 
mạng; thiết bị kỹ thuật số thông minh trợ giúp cá nhân (PDA); máy tính cầm tay; thiết bị 
chạy truyền thông đa phương tiện cầm tay; máy in dùng cho máy tính; chíp xử lý bán dẫn 
(chip); điện thoại thông minh; phần mềm dùng trong hệ thống quản trị mạng; bút cảm ứng 
dùng cho thiết bị điện tử cầm tay; phần mềm hệ thống điều hành máy tính bảng; máy tính 
bảng; điện thoại; điện thoại sử dụng như thiết bị kết nối tổng đài điện thoại chuyển đổi 
mạng máy tính riêng rẽ; thiết bị nhận tin hiệu máy thu hình; kính xem không gian ba 
chiều (3D), thiết bị điều chuyển mạng máy tinh diện rộng. 

 
Nhóm 41: Sắp xếp và xúc tiến các buổi hội nghị chuyên đề; xuất bản tài liệu không phải 
là tài liệu quảng bá công khai; xuất bản các tài liệu dùng trong giáo dục; xuất bản sách; 
cung cấp các ấn bản điện tử trực tuyến (không thể tải xuống); xuất bản các tạp chí định 
kỳ; xuất bản sách và bài báo điện tử trực tuyến; dịch vụ thư viện cho mượn sách; sản xuất 
chương trình đài phát thanh (radio) và truyền hình; giảng dạy theo nhóm; dịch vụ hướng 
dẫn, giảng dạy kiến thức; dịch vụ thi/kiểm tra (giáo dục); dịch vụ nghiên cứu giáo dục; 
sắp xếp và xúc tiến các sự kiện giáo dục; dịch vụ cung cấp thông tin giáo dục; dịch vụ 
khóa học giáo dục qua mạng máy tính (internet); dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy kiến thức 
giáo dục qua mạng máy tính (internet); dịch vụ thi/kiểm tra (giáo dục) qua mạng máy tính 
(internet); dịch vụ khóa học giao tiếp; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy kiến thức ngôn ngữ; 
dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy kiến thức xã hội; dịch vụ thi/kiểm tra (giáo dục) trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2013-01912 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thể thao 
Chiến Binh  (VN) 
Số 42/37 Đồng Xoài, P.13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Quả bóng bằng da; vợt cầu lông và tennis; quả cầu lông; lưới dùng cho thể 

thao; găng tay dùng cho trò chơi; đệm lót để bảo vệ (bộ phận của trang phục đặc biệt cho 
các môn thể thao); trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người. 
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(210) 4-2013-01913 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thể thao 
Chiến Binh   (VN) 
Số 42/37 Đồng Xoài, P.13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 18: Vali; balô, túi xách; balô da và giả da; túi xách tay; túi dùng cho thể thao.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; găng tay (trang phục); khăn; thắt lưng (cho trang 
phục).  

 
Nhóm 28: Quả bóng bằng da; vợt cầu lông và tennis; quả cầu lông; lưới dùng cho thể 
thao; găng tay dùng cho trò chơi; đệm lót để bảo vệ (bộ phận của trang phục đặc biệt cho 
các môn thể thao); trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người. 

 
 

(210) 4-2013-01914 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.5.1; 26.1.2; A20.1.5 
(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh lá mạ, 

vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Lan Hương  (VN) 
48B1 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa compact nghe nhìn; đĩa compact [chỉ đọc]; băng từ; đĩa từ; băng viđeo; đĩa 

quang. 
 

Nhóm 16: áp phích quảng cáo; sản phẩm của ngành in; ấn phẩm (sản phẩm in); tờ quảng 
cáo; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất déo, dùng để gói. 

 
 

(210) 4-2013-01915 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Lan Hương   (VN) 
48B1 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa compact nghe nhìn; đĩa compact [chỉ đọc]; băng từ; đĩa từ; băng viđeo; đĩa 

quang.  
 

Nhóm 16: áp phích quảng cáo; sản phẩm của ngành in; ấn phẩm (sản phẩm in); tờ quảng 
cáo; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất déo, dùng để gói. 
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(210) 4-2013-01916 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Lan Hương   (VN) 
48B1 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa compact nghe nhìn; đĩa compact [chỉ đọc]; băng từ; đĩa từ; băng viđeo; đĩa 

quang.  
 

Nhóm 16: áp phích quảng cáo; sản phẩm của ngành in; ấn phẩm (sản phẩm in); tờ quảng 
cáo; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất déo, dùng để gói. 

 
 

(210) 4-2013-01917 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lan Hương   (VN) 
48B1 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa compact nghe nhìn; đĩa compact [chỉ đọc]; băng từ; đã từ; băng viđeo; đĩa 

quang.  
 

Nhóm 16: áp phích quảng cáo; sản phẩm của ngành in; ấn phẩm (sản phẩm in); tờ quảng 
cáo; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất déo, dùng để gói. 

 
 

(210) 4-2013-01918 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.8 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Treelink VN  (VN) 
180A Hoàng Hoa Thám, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; nhãn, không bằng vải.  
 
 

(210) 4-2013-01919 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Shine Pharma  (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-01920 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Shine Pharma   (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-01921 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Shine Pharma   (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-01922 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Shine Pharma   (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-01923 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Shine Pharma   (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-01924 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Shine Pharma   (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-01925 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sức khỏe Tốt   (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-01926 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Anh Mỹ  (VN) 
44 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-01927 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Anh Mỹ   (VN) 
44 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-01928 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Anh Mỹ   (VN) 
44 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-01929 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Zyanya Global Pte. Ltd.  (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-01930 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đại Fam  (VN) 
Số 89 phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2013-01931 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đại Fam  (VN) 
Số 89 phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
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dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, 
nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ 
bệnh nhân liệt, mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2013-01932 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Ganln Biochemistry 
Technology (China) Co., Ltd.  
(CN) 
No. 36 Kaiyuan road, Suzhou Industry 
Park, Jiangsu Province, 215001, People's 
Republic of China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể là sản phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, dầu tắm, sữa rửa 

mặt. 
 
 

(210) 4-2013-01933 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Coty Germany GmbH  (DE) 
Rheinstrasse 4E, Fort Malakoff Part, 
55116 Mainz Germany 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa. 

 
 

(210) 4-2013-01934 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh cốm, tím. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

thương mại VIOLET   (VN) 
178 Thống Nhất, phường Phương Sài, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: đệm, gối, giường, tủ, bàn, ghế.  
 

Nhóm 24: Chăn đắp, ga trải giường, vỏ gối.  
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(210) 4-2013-01935 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.10; 3.7.16 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nhật Thành   (VN) 
21B cư xá Bùi Minh Trực, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay).  
 
 

(210) 4-2013-01937 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu - nước 
giải khát CL  (VN) 
Số 6, ngõ 219/64 phố Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)  Nhóm 33: Đồ uống có cồn, đồ uống chưng cất, rượu Vodka, rượu vang, rượu Uýtki, rượu mạnh. 
 

(210) 4-2013-01938 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.5.2 
(731) HIFI INTERNATIONAL CO., LTD. (TH)

87/123-125 Tessabal Songkroh Road, Ladyao,
Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; ăng ten thu phát sóng vô tuyến; vỏ hộp loa; máy đọc 
đĩa compắc; loa; rađiô; máy thu thanh và thu hình; thiết bị tái tạo âm thanh; máy nghe 
nhạc âm thanh nổi dùng cho cá nhân; thiết bị thu hình.  

 
 

(210) 4-2013-01939 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 15.1.1; 15.1.25; 15.1.21 
(591) Xanh, đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật Phan Nguyễn   (VN) 
3 đường số 24, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy phun cát.  
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(210) 4-2013-01940 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật Phan Nguyễn    (VN) 
3 đường số 24, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy phun cát.  
 
 

(210) 4-2013-01941 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
Topcake   (VN) 
Lô M.01, đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 
 
 

(210) 4-2013-01942 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
Topcake    (VN) 
Lô M.01, đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An    

(540) 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 
 
 

(210) 4-2013-01943 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.9.4; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh lá non. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

CIMIGO   (VN) 
9 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính. 
 

Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; mua bán các sản phẩm công nghệ thông tin như máy vi 
tính, loa, linh kiện máy vi tính.  

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo.  

 
 

(210) 4-2013-01944 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) JD SPORTS FASHION PLC   (GB) 
Hollinsbrook Way, Pilsworth, Bury, 
Lancashire BL9 8RR United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); thắt 
lưng (trang phục).  

 
 

(210) 4-2013-01945 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.9.21; 26.3.1; 2.9.22 
(591) Đỏ, trắng, xanh tím than, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hoàng Thăng Long  (VN) 
Số 3, ngách 22/163, đường Khuyến 
Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-01946 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.8; 26.11.1 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hiệp 
Minh Thành  (VN) 
523/28/2 khu phố 5, Lê Văn Khương, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Thanh ray bằng kim loại (sản phẩm thuộc nhóm này), ray kéo bằng kim loại 
dùng cho bàn vi tính (sản phẩm thuộc nhóm này).  

 
Nhóm 35: Mua bán thanh ray bằng kim loại, ray kéo bằng kim loại dùng cho bàn vi tính.  
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(210) 4-2013-01947 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.9.1; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Ngọc Trinh  (VN) 
283/31 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da. 

 
 

(210) 4-2013-01948 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) RPCO Far East Limited   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
- 400067, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2013-01949 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) RPCO Far East Limited    (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
- 400067, India   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2013-01950 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) RPCO Far East Limited    (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
- 400067, India   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2013-01951 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) RPCO Far East Limited    (IN) 

66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
- 400067, India   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2013-01952 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) RPCO Far East Limited    (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
- 400067, India   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2013-01953 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED   (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Dethi 110 020, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2013-01954 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  
(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2013-01955 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  
(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2013-01960 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Biogen Idec MA Inc.   (US) 
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 
02142 USA  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị các bệnh rối loạn hệ thần kinh. 
 
 

(210) 4-2013-01962 (220) 25.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 3.3.15; A3.3.24; 3.3.1; A14.7.20 (540) 

  

(731) Nguyễn Cao Nguyên  (VN) 
222 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2013-01965 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 7.15.1; 7.15.22; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Cam, đỏ sậm, đen, nâu, vàng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân khách 

sạn Bích Nga  (VN) 
Số 332, quốc lộ 14, phường Tân Đồng, 
thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất và 
đóng hộp. 

 

Nhóm 35: Cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm yến sào. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà trọ (dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời) .  
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(210) 4-2013-01966 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3; A26.11.13; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH thép Nam Viên  

(VN) 
Tổ 1, ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Sắt; thép. 
 
 

(210) 4-2013-01968 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Vàng, nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn bất động 
sản Thịnh An  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà ROSANA, số 60 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản qua mạng.  
 
 

(210) 4-2013-01969 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Huyn Chi  (VN) 
Tầng 1, cao ốc River Park, 340 Đặng 
Đức Thuật, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất.  
 
 

(210) 4-2013-01980 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH Thời Trang 

Chân Việt   (VN) 
104 Hoàng Văn Thụ, phường Phương Sài, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm công nghệ, cụ thể là: máy tính và linh  kiện 
máy tính, phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2013-01981 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Nguyễn Thị Thanh Hảo  (VN) 
192, Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-01982 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Trần Quốc Trung   (VN) 
3143 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền.  
 
 

(210) 4-2013-01983 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Nguyễn Văn Thảo  (VN) 
Thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo, tỉnh 
§¨k L¨k  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt uốn tóc, nối tóc; dịch vụ làm đẹp. 
 
 

(210) 4-2013-01985 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.7.5; 3.13.5 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Ong Vàng  (VN) 
539/26 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phân bón.  
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(210) 4-2013-01986 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Vũ Lâm  (VN) 
Số 137 Đề Thám, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc: quần, áo. 
 
 

(210) 4-2013-01988 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.13.25; 26.2.7; 25.5.1 
(591) Xanh, xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty cổ phần Đa Bảo  (VN) 

48 - 50 - 52 Nguyễn Văn Thủ, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị bảo hộ lao động như: mũ (nón) bảo hộ, quần áo bảo hộ, 
kính bảo hộ chống ồn, găng tay bảo hộ, dây đai bảo hộ, giày bảo hộ.  

 
 

(210) 4-2013-01989 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
trang thiết bị y tế USS 
Pharma  (VN) 
894 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dầu gió.  
 
 

(210) 4-2013-02000 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
phân bón Hoàng Thiện  (VN) 
132 Phan Bội Châu, K.Bình Thới 1, 
phường Bình Khánh, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phân bón, chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng. 
 
 

(210) 4-2013-02001 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.23; A26.11.13; 6.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

quốc tế Sơn Thanh  (VN) 
9 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ nón; vớ (tất). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần, áo, mũ nón, vớ (tất). 
 
 

(210) 4-2013-02002 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 4.3.3; 17.2.25; A25.7.7 
(591) Đỏ, vàng, đen. 
(731) Nguyễn Hồng Loan  (VN) 

298A Lê Quang Định, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý vé số kiến thiết.  

 
 

(210) 4-2013-02005 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

và Thiết bị Công nghiệp  (VN) 
Phòng 312, số nhà 36, đường Hai Bà 
Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chuông báo cháy; camera quan sát.  
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Nhóm 35: Mua bán, đại lý mua, đại lý bán, ký gửi: camera quan sát, máy vi tính, phần 
mềm máy tính, bàn phím máy tính, màn hình máy tính, chuột máy tinh, điện thoại, trang 
thiết bị dụng cụ y tế, như: dao, kéo (phẫu thuật), bàn mổ, máy ghi điện tim, máy hô hấp 
nhân tạo, ống nội soi dạ dày, găng tay dùng cho mục đích y tế, cáng cứu thương, mắt giả, 
vú giả, hàm nhân tạo, chân tay giả, răng giả, búp bê tình dục. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chữa: các loại máy móc, trang thiết bị tự động 
hóa, đo lường, điều khiển, điện công nghiệp, dân dụng, điện tử điện lạnh, tin học, viễn 
thông, các thiết bị bảo vệ, báo động và phòng cháy chữa cháy, lắp đặt thiết bị công 
nghiệp. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện, điện 
tử, tin học, tự động hóa, đo lường, điều khiển, bưu chính viễn thông, năng lượng, dây 
chuyền sản xuất và cấp thoát nước, thiết kế hệ thống báo cháy, chữa cháy, thiết kế hệ 
thống công nghệ thông tin đối với công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông. 

 
 

(210) 4-2013-02006 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.4; 25.5.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH tập đoàn đầu tư 

AT  (VN) 
Số nhà 38, ngõ 6A Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy tính; ổ đĩa cho máy vi tính; chuông báo cháy, hệ 

thống báo động chống trộm; camera.  
 

Nhóm 35: Tư vấn và cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp trong nước; quảng cáo, xúc 
tiến thương mại; dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu; mua bán: sản phẩm, vật tư, máy móc, 
thiết bị điện, điện tử, tin học, viễn thông như: máy phát điện, máy biến thế (điện), camera 
quan sát, thiết bị báo trộm, bộ chống sét, thiết bị báo cháy, tổng đài âm thanh, bộ chuyển 
đổi quang điện, máy ghi hình, máy chấm công, phần mềm máy tính, máy vi tính, bàn 
phím máy tính, màn hình máy tính, chuột máy tính, máy in dùng cho máy tính, máy fax, 
điện thoại, tổng đài điện thoại, bộ đàm.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; mua bán bất động sản; cho thuê văn phòng.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị phòng cháy và chữa cháy, hệ thống báo động chống trộm.  

 
Nhóm 42: ứng dụng tiến bộ khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ về phòng cháy 
và chữa cháy; tư vấn giải pháp chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực: điện tử, viễn thông, 
tự động hoá và dây chuyền sản xuất; nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng công 
nghệ xử lý, tái chế chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường.  
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(210) 4-2013-02008 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.11.3; 26.4.9; 26.4.2; A26.11.7 
(591) Vàng, cam, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần Giải pháp Tin 

học  (VN) 
Phòng 301, tầng 3, tòa nhà Savico 
Business Center, số 7-9 đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Gia Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 
 

(210) 4-2013-02009 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ tiếp thị Đồng Thắng  (VN) 
438 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Lát trái cây mỏng; lát trái cây sấy khô; dừa sấy khô; chất béo từ dừa; dầu dừa; 
trái cây được bảo quản; quả đóng hộp, trái cây đóng hộp; mứt ướt. mứt nhão; nấm đã qua 
bảo quản; dưa muối, rau cải muối; rau đã được bảo quản. 

 

Nhóm 30: Đồ gia vị; mật ong; gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở từ gạo; tinh bột cho thực phẩm. 

 

Nhóm 31: Đậu tươi; quả mọng, trái cây tươi; củ, quả tươi; ngô; nấm tươi; rau tươi.  
 

Nhóm 32: Nước quả cô đặc không có cồn; nước quả, nước giải khát bằng trái cây. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2013-02010 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Sàn Diễn   (VN) 
80 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ba !ô; ví; vali; túi quần áo dùng khi đi du lịch; da thuộc, thô hoặc 
bán thành phẩm. 
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Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; cà vát; thắt lưng (trang phục); hàng dệt kim (bít tất).  
 
 

(210) 4-2013-02011 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Sàn Diễn    (VN) 
80 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; ví; vali; túi quần áo dùng khi đi du lịch; da thuộc, thô hoặc 
bán thành phẩm.   

 
Nhóm 25:  Quần áo; giày; mũ; cà vát; thắt lưng (trang phục); hàng dệt kim (bít tất).  

 
 

(210) 4-2013-02012 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Sàn Diễn    (VN) 
80 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; ví; vali; túi quần áo dùng khi đi du lịch; da thuộc, thô hoặc 
bán thành phẩm.   

 
Nhóm 25: Túi xách tay; ba lô; ví; vali; túi quần áo dùng khi đi du lịch; da thuộc, thô hoặc 
bán thành phẩm.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi. 

 
 

(210) 4-2013-02013 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Đoàn Thị Nga   (VN) 
Xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đội đầu; đồ đi chân; khăn quàng cổ (thuộc về trang phục 
quần áo); cà vạt (thuộc về trang phục quần áo); găng tay (thuộc về trang phục quần áo).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vu tắm hơi; dịch vụ 
trang điểm; chăm sóc sức khoẻ.  
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(210) 4-2013-02015 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Zhejiang Laisiao Electrical 

Appliance Co., Ltd.   (CN) 
Industrial Park, Wangdian Town, Jiaxing 
City, Zhejiang Province, 314011, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống điều hoà không khí; thiết bị sấy không khí; thiết bị khử mùi không 

khí; thiết bị điều hoà không khí; thiết bị lọc khí gaz; thiết bị và hệ thống thông gió [điều 
hoà không khí]; quạt điện dùng cho cá nhân; máy và thiết bị làm sạch khí; thiết bị khử 
trùng không khí; quạt gió [điều hoà không khí].  

 
 

(210) 4-2013-02016 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Under Control Commercial 

Brokerage L.L.C   (AE) 
Al Sheikh Batty Al Maktom, Deira, 
Dubai, UAE  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng dùng cho người hút thuốc, cụ thể là, gạt tàn dùng cho người 

hút thuốc, bật lửa dùng cho người hút thuốc, tập giấy cuốn thuốc lá, hộp đựng thuốc lá 
điếu, đầu lọc cho thuốc lá điếu, đót thuốc lá điếu, giấy cuốn thuốc lá, đầu ngậm điếu 
thuốc lá điếu, đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá, ống nhổ dùng cho người hút thuốc, đầu 
tẩu bằng hổ phách dùng cho đót xì gà và đót thuốc lá; diêm.  

 
 

(210) 4-2013-02017 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A25.3.25 
(591) Đen, trắng, vàng, da cam. 
(731) SCR Corporation Sdn Bhd  

(MY) 
1st Floor, Lot 7487-7489, Block 16, 
Taman Timberland, 3rd Mile, Rock 
Road, Sarawak, Kuching, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ phòng trà; dịch vụ quán 

cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2013-02018 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) ZHEJIANG KANGSHEN TOOLS CO., 
LTD.   (CN) 
Xiaxi Shanyan, Huangyuan Village, 
Huajie, Yongkang City, Zhejiang, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Búa điện; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; khoan cầm tay chạy 
điện; máy nông nghiệp; máy mài góc; máy cắt; cưa xích; kéo điện; bánh mài [bộ phận của 
máy]; máy gia công gỗ.  

 
 

(210) 4-2013-02019 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1 
(731) ZHEJIANG KANGSHEN TOOLS CO., 

LTD.    (CN) 
Xiaxi Shanyan, Huangyuan Village, 
Huajie, Yongkang City, Zhejiang, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Búa điện; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; khoan cầm tay chạy 
điện; máy nông nghiệp; máy mài góc; máy cắt; cưa xích; kéo điện; bánh mài [bộ phận của 
máy]; máy gia công gỗ.  

 
 

(210) 4-2013-02020 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Vũ Quang Dũng   (VN) 
Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2013-02021 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

(210) 4-2013-02022 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2013-02023 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2013-02024 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) SANOFI  (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2013-02025 (220) 25.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 25.5.1 
(731) Korea Kyocharo Co., Ltd.  (KR)

#202, Seokwang building, 1605-5, 
Seocho-dong, Seocho-ku, Seoul, Korea  

(540) 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Tạp chí xuất bản định kỳ; ấn phẩm in; sách; sách mỏng; cuốn sách nhỏ; xuất 
bản phẩm dạng in; báo chí; xuất bản phẩm dạng in về thông tin việc làm; xuất bản phẩm 
dạng in về thông tin bất động sản; xuất bản phẩm dạng in về thông tin kinh doanh.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; hãng thông 
tin thương mại; văn phòng giới thiệu việc làm; nghiên cứu thị trường; quảng cáo ngoài 
trời; tuyển dụng lao động; xuất bản tài liệu quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2013-02026 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Trắng, đỏ. (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh bánh mì Thổ 
Nhĩ Kỳ  (VN) 
Số 118 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh nướng thịt; bánh nhân thịt.  

 
 

(210) 4-2013-02027 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Uni Vina  (VN) 
Số 422-424 Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: sắt, thép, dây sắt, móc sắt.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: kính xây dựng, đá xây dựng, gỗ xây dựng, xi 
măng.  

 
Nhóm 37: Thi công công trình xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây 
dựng; cho thuê thiết bị xây dựng, thông tin về xây dựng; xây dựng nhà ở.  

 
Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất.  

 
 

(210) 4-2013-02028 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 
Pháp  (VN) 
11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2013-02029 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 
Pháp   (VN) 
11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2013-02030 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 
Pháp   (VN) 
11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2013-02032 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.3.20; 5.7.11 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây, xanh nước 

biển. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp dịch 
vụ tổng hợp Liên Châu   (VN) 
Số 10, ngõ 123 đường Âu Cơ, phường Tứ 
Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Cây quất cảnh (cây trồng tự nhiên).  

 
 

(210) 4-2013-02033 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.5.19; 5.5.8 
(591) Xanh da trời, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trang 
Khánh Linh  (VN) 
Số 41, ngõ Huyện, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2013-02034 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12 
(731) Nguyễn Đức Thắng   (VN) 

494/26 Hòa Hảo, phường 5, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2013-02035 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.17; A26.3.5; 26.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Đình Khương   (VN) 

392/20/58 Cao Thắng, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ).  

 
 

(210) 4-2013-02040 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Cancarb Limited   (CA) 

1702 Brier Park Crescent NW, Medicine 
Hat, AB T1C 1T9, Canada  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Muội than dùng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2013-02041 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Cancarb Limited    (CA) 

1702 Brier Park Crescent NW, Medicine 
Hat, AB TlC lT9, Canada  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Muội than dùng trong công nghiệp.  
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(210) 4-2013-02043 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.9.8; 26.4.1 
(591) Cam, vàng, trắng, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kem Hoa Tuyết 99  (VN) 
237 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê, quán giải khát; 
cung cấp kem (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2013-02044 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Chí Hạnh  (VN) 
Số 268, ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ, huyện 
Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 
 

(210) 4-2013-02045 (220) 28.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) A3.13.4; 3.13.5 
(591) Vàng, cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Ong 
Vàng  (VN) 
82/18 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong; nước mật dùng cho thực phẩm; keo ong dùng làm thực phẩm cho 
người; sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho người (không dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2013-02046 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.9.1; 8.1.18 
(591) Vàng, đỏ, hồng, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dệt may Tuấn Phát  (VN) 
96 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2013-02047 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.1.9; A1.1.10; 26.1.1; 9.1.10 
(591) Đỏ, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Hillary Tran  (VN) 
29/6 đường số 9, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 
 

(210) 4-2013-02048 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Vàng. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược và 
thiết bị y tế Eximphar    (VN) 
80 đường Tuệ Tĩnh, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  
 
 

(210) 4-2013-02049 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược và 
thiết bị y tế Eximphar   (VN) 
80 đường Tuệ Tĩnh, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  
 
 

(210) 4-2013-02050 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A11.3.8; 11.3.18 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng. 
(731) Cồng ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương   (VN) 
Số 1, đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; phở ăn líền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền; 
tương ớt; bột canh; bánh snacks.  
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(210) 4-2013-02051 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh. 
(731) Beiersdorf AG   (DE) 

Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, 
Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02054 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
PHARVINA   (VN) 
Số 2, ngách 23, ngõ 304, tổ 12, thị trấn Cầu
Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho người, thực 
phẩm chức năng, máy móc và thiết bị y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02055 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A3.7.24; 3.7.16; 3.7.17 
(591) Trắng, cam, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San   (VN) 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bột giặt; nước giặt quần áo; nước lau sàn nhà; nước rửa chén bát; xà 
phòng (xà bông).  

 
 

(210) 4-2013-02057 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) GUO BOYl   (CN) 
Room 704, No- 6 Dongpanlongli, Yuexiu
District, Guangzhou City, Guangdong 
Province, People's Republic of China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; tủ nhiều ngăn; đồ đạc văn phòng; tủ ly; giá rửa mặt (đồ đạc); 
phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2013-02058 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A25.7.6; A25.7.7 (540) 

  

(731) Cty TNHH NVC Việt Nam  (VN) 
Số 103 khu D/47 tập thể Cá Hộp, phường 
Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện; thiết bị chiếu sáng (máng đèn, đèn bàn); bóng đèn huỳnh 

quang; nồi cơm điện; quạt điện.  
 
 

(210) 4-2013-02059 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.5.16; A5.5.21; A26.11.8 
(591) Trắng, vàng đậm, vàng nhạt, xanh dương 

đậm, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Kim Long  (VN) 
Tầng 10 tòa nhà Capital Tower, số 6 
Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 04: Gas (nhiên liệu khí đốt).  
 

Nhóm 35: Mua bán gas (nhiên liệu khí đốt). 
 
 

(210) 4-2013-02060 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.5.16; A5.5.21; A26.11.8 
(591) Trắng, vàng đậm, vàng nhạt, xanh dương 

đậm, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Kim Long   (VN) 
Tầng 10 tòa nhà Capital Tower, số 6 
Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu; ga (nhiên liệu khí đốt).  
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Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; sản phẩm vàng bạc; vàng thô hoặc vàng dát 
mỏng; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm.  

 
Nhóm 35: Mua bán: xăng, dầu, ga (nhiên liệu khí đốt), đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, 
sản phẩm vàng bạc, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, kim loại quý dạng thô hoặc bán thành 
phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-02061 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.5.16; A26.11.8; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng đậm, vàng nhạt, xanh dương 

đậm, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Kim Long   (VN) 
Tầng 10 tòa nhà Capital Tower, số 6 
Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu; ga (nhiên liệu khí đốt).  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; sản phẩm vàng bạc; vàng thô hoặc vàng dát 
mỏng, kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm.  

 
Nhóm 35: Mua bán: xăng, dầu, ga (nhiên liệu khí đốt), đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, 
sản phẩm vàng bạc, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, kim loại quý dạng thô hoặc bán thành 
phẩm.  

 
 

(210) 4-2013-02062 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.6; A25.1.10; A5.5.20 
(591) Đỏ đậm, đỏ, vàng đồng, xanh dương, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Sức khỏe Quốc tế IFH   (VN) 
184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh mua bán hàng nông sản, thực phẩm, đồ uống.  
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(210) 4-2013-02063 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Sức khỏe Quốc tế IFH    (VN) 
184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến.   
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn.   
 

Nhóm 35: Kinh doanh mua bán hàng nông sản, thực phẩm, đồ uống.  
 
 

(210) 4-2013-02064 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhãn hiệu 
UNI   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 
làm sạch.  

 
 

(210) 4-2013-02065 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhãn hiệu 
UNI   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 
làm sạch.  

 
 

(210) 4-2013-02066 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhãn hiệu 
UNI   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 
làm sạch.  
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(210) 4-2013-02067 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhãn hiệu 
UNI   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 
 

(210) 4-2013-02068 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhãn hiệu 
UNI   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 
 

(210) 4-2013-02069 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhãn hiệu 
UNI   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 
 

(210) 4-2013-02070 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhãn Hiệu 
UNI   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 09, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
798 

(210) 4-2013-02071 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhãn Hiệu 
UNI   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 09, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 
 

(210) 4-2013-02072 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhãn Hiệu 
UNI   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 09, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 
 

(210) 4-2013-02073 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhãn Hiệu 
UNI   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 09, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 
 

(210) 4-2013-02074 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhãn Hiệu 
UNI   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 09, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
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(210) 4-2013-02075 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhãn Hiệu 
UNI   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 09, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 
 

(210) 4-2013-02076 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhãn Hiệu 
UNI   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 09, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 
 

(210) 4-2013-02077 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhãn Hiệu 
UNI   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 09, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 
 

(210) 4-2013-02078 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhãn Hiệu 
UNI   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 09, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
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(210) 4-2013-02079 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhãn Hiệu 
UNI   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 09, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 
 

(210) 4-2013-02080 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhãn hiệu 
UNI   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 

(210) 4-2013-02081 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhãn hiệu 
UNI  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm), chế phẩm để 

làm sạch.  
 
 

(210) 4-2013-02082 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 15.7.1 
(591) xanh lam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ cơ khí 
Hưng Thịnh  (VN) 
15/49/10 ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; thiết bị để gia công cơ khí (máy cơ khí).  
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(210) 4-2013-02083 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.7 (540) 

  

(731) Lê Trung Cương  (VN) 
436 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, dây lưng (dây nịt), ca vát, mũ nón. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang, thiết kế quần áo, tạo mốt thời trang. 
 
 

(210) 4-2013-02084 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.5.1; 26.4.9; 2.9.22 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, vàng, xanh sẫm, ghi, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm Ba Đình   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02085 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; A5.3.14; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh lam sẫm, xanh lá cây, ghi, 

trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành   (VN) 
234 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Văn 
Mỗ, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-02086 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.15.21; 26.3.1; 2.7.2; 26.4.9 
(591) Xanh lam sẫm, xanh dương, xanh dương 

nhạt, nâu, đỏ, ghi, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Nam á   (VN) 
Số 106, phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02087 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 7.1.6; 26.1.1; A25.7.6; 26.4.2 
(591) Xanh dương sẫm, xanh dương, vàng, đỏ, 

trắng, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02088 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 7.1.6; 26.1.1; A25.7.6; 26.4.2 
(591) Xanh dương sẫm, xanh dương, vàng, đỏ, 

trắng, xanh đen. 
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-02089 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 7.1.6; 26.1.1; A25.7.6; 26.4.2 
(591) Xanh dương sẫm, xanh dương, vàng, đỏ, 

trắng, xanh đen. 
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02090 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 7.1.6; 26.1.1; A25.7.6; 25.5.25 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phẩn G & P - LAND  

(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02091 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nam Bắc   (VN) 
649/20/7 Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
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(210) 4-2013-02092 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại Đại 
Hoàn Phương   (VN) 
67 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện, quạt thông gió.  

 
 

(210) 4-2013-02093 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Minh 
Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02094 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) ALEMBIC LIMITED   (IN) 
Alembic Road, Vadodara 390003, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-02095 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 4.3.3; 25.1.25; 25.1.6 
(591) Vàng (gold). 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
JOSEPH Nguyễn Kim Long   (VN) 
28 Phương An 3, xã Hưng Phú, huyện 
Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2013-02096 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng 
Khôi  (VN) 
436/14 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp mạng dùng cho máy vi tính; dây dẫn tín hiệu máy tính, viễn thông; 
dây cáp điện thoại; thiết bị truyền dẫn tín hiệu mạng viễn thông; thiết bị ngoại vi máy vi 
tính; máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2013-02097 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.5.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát tnển dịch vụ tổng hợp 
Văn Hiến   (VN) 
Số 2 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện 
 
 

(210) 4-2013-02098 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Việt   (VN) 
344 đường Phúc Diễn, xã  Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm rửa vệ sinh tay dạng nước, chế phẩm rửa vệ sinh tay dạng bột; kem 
rửa tay, xà phòng; dầu gội; sữa tắm; nước rửa chén bát; nước lau sàn nhà; nước tẩy rửa 
bồn cầu; nước rửa xe; nước rửa kính; chế phẩm để tẩy sạch (đánh bóng) bề mặt inox; nước 
hoa xịt phòng.  

 
 

(210) 4-2013-02101 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.5.1 
(731) PGA TOUR, Inc., a Maryland 

Corporation   (US) 
112 PGA TOUR Blvd., Ponte Vedra 
Beach, FL 32082, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty luật hợp danh YKVN (YKVN) 
 

(511)  Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức và tiến hành các giải thi đấu gôn chuyên nghiệp. 
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(210) 4-2013-02102 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777  

(540) 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, phấn lót trang điểm; son môi; phấn mắt; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; nước thơm dùng cho da (mỹ phẩm); phấn nền dạng đặc; dầu gội đầu; chế 
phẩm đánh răng; dầu gội cho động vật cảnh. 

 
 

(210) 4-2013-02103 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.12.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH YANKON Việt 
Nam  (VN) 
Số 107/4F Thống Nhất, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện; thiết bị chiếu sáng (máng đèn, đèn bàn); bóng đèn huỳnh 
quang; nồi cơm điện; quạt điện.  

 
 

(210) 4-2013-02104 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.3; 26.4.1; 26.4.4; A25.7.21 
(591) Đỏ, nhũ trắng, xanh da trời, vàng, xám. 
(731) Công ty cổ phần may Sông 

Hồng  (VN) 
105 Nguyễn Đức Thuận, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 
 
 

(210) 4-2013-02105 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 15.7.1; A25.3.3; 26.2.7; A15.7.2 
(591) Xanh nước biển, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm bánh mứt kẹo 
Công Tuyền   (VN) 
Số 339, quán Rẽ, xã Mỹ Đức, huyện An 
Lão, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 30: Kẹo; bánh ngọt; bánh mỳ.  
 
 

(210) 4-2013-02106 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.1; A26.3.5; A25.3.3; 24.13.1 
(731) DR. TOBI CO., LTD   (TH) 

93/5 Moo 5 Rattanathibeth Road, 
Amphur Muangnonthaburi, Nonthaburi 
11000, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống dinh dưỡng chứa vitamin (đồ uống không cồn, không dùng cho mục 

đích y tế); nước khoáng, nước uống có ga và đồ uống khác không chứa cồn; đồ uống hoa 
quả (nước ép hoa quả); sirô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2013-02107 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Intuitive Surgical, Inc.   (US) 
1266 Kifer Road, Sunnyvale, California 
94086, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Hệ thống thao tác phẫu thuật thông qua chương trình máy tính soạn sẵn, bao 

gồm máy điều khiển của phẫu thuật viên, thiết bị điều khiển phẫu thuật trung tâm, màn 
hình hiển thị phẫu trường với hình ảnh không gian ba chiều, thiết bị xử lý hình ảnh chụp 
từ phẫu trường (thiết bị y tế), và sách hướng dẫn sử dụng hệ thống thao tác phẫu thuật bán 
kèm, hệ thống cánh tay robot phẫu thuật đặt cạnh bệnh nhân có các cánh tay cố định và 
các tay máy có thể tháo rời, bộ đầu nối vô trùng dùng để nối tay máy với các dụng cụ; 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; linh kiện của các thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật; linh kiện của các thiết bị và dụng cụ y tế. 

 
 

(210) 4-2013-02108 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Xanh da trời. 

(540) 

 
(731) Nguyễn Chí Thức   (VN) 

P902 C5, Mỹ Đình 1, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2013-02109 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hoàng Phú Sơn  (VN) 
Số 2/23 đường TTN 10, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bình đun nước nóng hoạt động bằng năng lượng mặt trời; máy nước nóng sử 

dụng điện; máy lọc nước; chậu rửa inôc (gắn cố định); vòi nước; đèn chiếu sáng điện; bếp 
sử dụng điện (bếp từ, bếp hồng ngoại); quạt điện; máy hút khử mùi hoạt động bẳng điện 
dùng cho nhà bếp.  

 
Nhóm 19: ống nhựa cứng và các phụ tùng nối của chúng (như: tê, cút).  

 
Nhóm 35: Mua, bán: máy nước nóng hoạt động bằng năng lương mặt trời, máy nước nóng 
sử dụng điện, máy lọc nước, chậu rửa inôc, vòi nước, bình chứa nước inôc, đèn chiếu 
sáng, bếp sử dụng điện (bếp từ, bếp hồng ngoại ), máy hút khử mùi, quạt điện, ống nhựa 
cứng và cảc phụ tùng nối của chúng (như: tê, cút).  

 
 

(210) 4-2013-02110 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) SUNWAY BERHAD   (MY) 
Level 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon 
Timur, Bandar Sunway, 46150 Petaling 
Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysla  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền hay tái tạo âm thanh hay hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; 

đĩa ghi; thiết bị để xử lý dữ liệu; máy vi tính; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa 
máy tính; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan tới các dịch vụ trên.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế liên quan đến chúng; 
dịch vụ thiết kế và phát triển phần cứng và phân mềm máy tính; dịch vụ thiết kế máy tính; 
dịch vụ mạng máy tính; lắp đặt, duy trì và cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ cho thuê 
chỗ đặt máy chủ (server co-location); sao lưu dữ hệu máy tính; khôi phục dữ liệu máy 
tính; dịch vụ bảo vệ mạng máy tính bằng tường lửa (firewall); dịch vụ bảo vệ máy tính 
chống vi rút; dịch vụ thử ngiệm máy tính và các chương trình máy tinh; dịch vụ hỗ trợ và 
bảo trì phần mềm máy tính; liên quan đến hoạt động của máy tính; thiết kế và phân tích 
hệ thống máy tính; cho thuê phần mềm và phần cứng máy tính; dịch vụ cho thuê không 
gian lưu trữ trên máy tính chủ; dịch vụ thiết kế trang web; dịch vụ sao chép chương trình 
máy tính, chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính (không phải 
là chuyển đổi vật lý); dịch vụ tư vấn liên quan đến phần cưng và phần mềm máy tính; dịch 
vụ tư vấn liên quan tới các dịch vụ trên.  
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(210) 4-2013-02111 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.17 
(591) Đỏ, cam, trắng. 
(731) SUNWAY BERHAD  (MY) 

Level 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon 
Timur, Bandar Sunway, 46150 Petaling 
Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền hay tái tạo âm thanh hay hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; 
đĩa ghi; thiết bị để xử lý dữ liệu; máy vi tính; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa 
máy tính; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan tới các dịch vụ trên. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế liên quan đến chúng; 
dịch vụ thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế máy tính; 
dịch vụ mạng máy tính; lắp đặt, duy trì và cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ cho thuê 
chỗ đặt máy chủ (server co-location); sao lưu dữ liệu máy tính; khôi phục dữ liệu máy 
tính; dịch vụ bảo vệ mạng máy tính bằng tường lửa (firewall); dịch vụ bảo vệ máy tính 
chống vi rút; dịch vụ thử ngiệm máy tính và các chương trình máy tính; dịch vụ hỗ trợ và 
bảo trì phần mềm máy tính; hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến hoạt động của máy tính; thiết kế 
và phân tích hệ thống máy tính; cho thuê phần mềm và phần cứng máy tính; dịch vụ cho 
thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ; dịch vụ thiết kế trang web; dịch vụ sao chép 
chương trình máy tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính 
(không phải là chuyển đổi vật lý); dịch vụ tư vấn liên quan đến phần cứng và phần mềm 
máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan tới các dịch vụ trên. 

 
 

(210) 4-2013-02112 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Xanh lá cây, đỏ, nâu. 
(731) Lưu Trọng Nam  (VN) 

13 Bạch Đằng, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, bột sắn, bột cọ. 
 
 

(210) 4-2013-02114 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Valalo 
Việt Nam  (VN) 
Số 25/149 Lê Lai, phường Máy Chai, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  
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810 

(511)   Nhóm 09: Loa; ampli (tăng âm); đầu đọc đĩa kỹ thuật số; đầu máy hát karaoke; máy phát 
hình (tivi); thiết bị viễn thông. 

 
 

(210) 4-2013-02115 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Valalo 
Việt Nam   (VN) 
Số 25/149 Lê Lai, phường Máy Chai, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 09: Loa; ampli (tăng âm); đầu đọc đĩa kỹ thuật số; đầu máy hát karaoke; máy phát 
hình (tivi); thiết bị viễn thông. 

 
 

(210) 4-2013-02116 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Valalo 
Việt Nam   (VN) 
Số 25/149 Lê Lai, phường Máy Chai, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 09: Loa; ampli (tăng âm); đầu đọc đĩa kỹ thuật số; đầu máy hát karaoke; máy phát 
hình (tivi); thiết bị viễn thông. 

 
 

(210) 4-2013-02117 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Shulton, Inc.  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể], chất khử mùi dùng cho cá 
nhân, chế phẩm dùng để tắm rửa cơ thể, chế phẩm cạo râu và nước hoa xịt cơ thể. 

 
 

(210) 4-2013-02118 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Shulton, Inc.   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể], chất khử mùi dùng cho cá 
nhân, chế phẩm dùng để tắm rửa cơ thể, chế phẩm cạo râu và nước hoa xịt cơ thể. 
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(210) 4-2013-02119 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Shulton, Inc.   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể], chất khử mùi dùng cho cá 
nhân, chế phẩm dùng để tắm rửa cơ thể, chế phẩm cạo râu và nước hoa xịt cơ thể. 

 
 

(210) 4-2013-02120 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  
 
 

(210) 4-2013-02121 (220) 28.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 2.3.1; 5.13.25; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Vàng kim, trắng. 
(731) Shiseido Company, Limited  (JP)

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch, bao gồm chế phẩm rửa mặt; kem dùng cho da và gel dùng 
cho da (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng. 

 
 

(210) 4-2013-02122 (220) 28.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 2.3.1; A25.1.10; 25.1.25; 5.13.25 
(591) Vàng kim, trắng. 
(731) Shiseido Company, Limited  (JP)

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch, bao gồm chế phẩm rửa mặt; kem dùng cho da và gel dùng 
cho da (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng. 

 
 

(210) 4-2013-02123 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  
(VN) 
Lô B1 -10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2013-02124 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  
(VN) 
Lô B1 -10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2013-02125 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  
(VN) 
Lô B1 -10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 
 
 

(210) 4-2013-02126 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  
(VN) 
Lô B1 -10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2013-02127 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  
(VN) 
Lô B1 -10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2013-02128 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại dịch vụ và đào 
tạo nghề Thái Hòa   (VN) 
3 Bình Quới, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem ủ tóc; dầu làm bóng tóc; kem duỗi tóc, kem uốn tóc, kem 
nhuộm tóc.  

 
 

(210) 4-2013-02129 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.1 
(731) Vũ Minh Đức   (VN) 

28 Sơn Hưng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)  Nhóm 25: Quần áo; quần bò (quần jeans), quần kaki; áo phông (áo thun), áo sơ mi, váy (đầm).  
 
 

(210) 4-2013-02130 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15; 
10.3.7 

(591) Trắng, đen, da cam, tím, da cam đậm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Mon   (VN) 
95 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mặt nạ dưỡng da; sữa rửa mặt, sữa dưỡng da và tẩy tế bào chết, sữa 
chống nắng kem dưỡng da, gel dưỡng da ngừa mụn (không dùng cho mục đích y tế); mặt 
nạ ủ tóc, dầu bóng tóc, nước rửa tay (hoá mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2013-02134 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 20.7.1; 15.7.1; 1.13.1; A1.1.10; 26.1.1; 
20.5.7 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá mạ, xanh dương, xanh lam
(731) Trường trung cấp Kinh Tế Kỹ 

Thuật Quận 12   (VN) 
Số 592 đường Nguyễn ảnh Thủ, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; hướng dẫn nghề nghiệp; đào tạo thực hành.  
 
 

(210) 4-2013-02135 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.23 
(591) Xanh, trắng, ghi. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và đào 

tạo Cơn Bão Triệu Phú   (VN) 
Số 10B đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực; tổ chức triển 
lãm với mục đích thương mại; tổ chức triển lãm với mục đích quảng cáo; xúc tiến thương 
mại; dịch vụ quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Đào tạo về làm giàu, phát triển cá nhân, đào tạo kỹ năng mềm; tổ chức hội nghị, 
hội thảo chuyên đề; tổ chức các câu lạc bộ về làm giàu; tổ chức các cuộc thi về giải trí. 

 
 

(210) 4-2013-02136 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.23 
(591) Xanh, trắng, ghi. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và đào

tạo Cơn Bão Triệu Phú    (VN) 
Số 10B đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực; tổ chức triển 
lãm với mục đích thương mại; tổ chức triển lãm với mục đích quảng cáo; xúc tiến thương 
mại; dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Đào tạo về làm giàu, phát triển cá nhân, đào tạo kỹ năng mềm; tổ chức hội nghị, 
hội thảo chuyên đề; tổ chức các câu lạc bộ về làm giàu; tổ chức các cuộc thi về giải trí. 

 

(210) 4-2013-02137 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

điện máy và xây dựng Bạch 
Đằng   (VN) 
Số 108, đường Phạm Ngũ Lão, thành phố 
Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; amply; máy tính; chuột máy vi tính; vỏ máy vi tính; nguồn máy tính; bàn 
phím; quạt làm mát cho máy tính. 

 
Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước: cây nước nóng lạnh; bình đun nước nóng; tủ lạnh; điều 
hòa.  

 

Nhóm 20: Nội thất: bàn; ghế; giường; tủ; kệ, giá. 
 
 

(210) 4-2013-02138 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) OCON INC.   (KR) 
9F Pangyo Innovalley A, 253, Pangyo-ro, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 463-400 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; công viên vui chơi giải trí; quản lý công 
viên vui chơi giải trí; sản xuất phim hoạt hình; quản lý nhà hát. 

 
 

(210) 4-2013-02139 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) MEDREICH FAR EAST LIMITED  
(HK) 
Room 809, 8/F Tai Yau Building 181 
Johnston Road, Wan Chai, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú y và vệ sinh; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y 
tế; thực phẩm cho trẻ em; chế phẩm dược dùng làm thực phẩm bổ sung có lợi cho sức 
khỏe; chất diệt khuẩn; dược phẩm; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; thuốc diệt nấm; 
thuốc diệt cỏ; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm và y tế; thực phẩm bổ 
sung có lợi cho sức khỏe dùng cho người ăn kiên; thực phẩm bổ sung có lợi cho sức khỏe 
có thành phần chính là vitamin và khoáng chất. 

 
 

(210) 4-2013-02140 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH LALIVIO  (VN) 
LÔB/B1 cụm công nghiệp Hà Lam - chợ 
Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, 
tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; cặp xách; va li; ba lô; ví.  

 
 

(210) 4-2013-02141 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.1; 26.1.2; 26.7.25 
(591) Hồng, đỏ, xanh dương. 
(731) Võ Thanh Đấu  (VN) 

ấp Phú Thạnh, xã Long Phú, huyện Tam 
Bình, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ tư vấn xây dựng; 

dịch vụ giám sát công trình.  
 
 

(210) 4-2013-02142 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 4.3.3 
(591) Đen, đỏ, vàng đồng, nâu sẫm. 
(731) Huỳnh Thanh Việt  (VN) 

Sạp 148, chợ Vật Tư, quận 5, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn vui chơi, giải trí; tổ chức chương 

trình biểu diễn nghệ thuật; tổ chức diễn đàn liên quan đến lân sư rồng (dịch vụ giải trí, văn 
hoá, giáo dục). 
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(210) 4-2013-02144 (220) 28.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION   (TW) 
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay; máy tính bảng; máy đọc sách điện tử; máy tính bỏ túi (máy 

trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số); máy ảnh [chụp ảnh]; máy quay video xách tay có kèm 
theo bộ phận ghi hình; điện thoại di động; màn hình hiển thị tinh thể lỏng (phần cứng máy 
tính); thiết bị thu hình có màn hình tinh thể lỏng.  

 
 

(210) 4-2013-02145 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đại Niên Cát  (VN) 
74/6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2013-02146 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đại Niên Cát   (VN) 
74/6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2013-02147 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đại Niên Cát   (VN) 
74/6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
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(210) 4-2013-02148 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; A25.7.21; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại thú 
nhồi bông Thành Đạt  (VN) 
55/1B Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 
 

(210) 4-2013-02149 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Dương Trần Anh Tuấn  (VN) 
P403, D7 TT Trung Tự, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; tổ chức các chuyến du lịch; cho thuê 
đồ du lịch.  

 
 

(210) 4-2013-02150 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A11.3.7; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hồ Thanh Trúc  (VN) 
97 Phúc Diễn, Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2013-02151 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng nhũ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kinh doanh và xay xát lúa 
gạo Cẩm Nguyên  (VN) 
Cụm công nghiệp dịch vụ thương mại 
Trường Xuân, huyện Tháp Mười, Đồng 
Tháp 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2013-02152 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 4.3.3; 1.15.5 
(591) Vàng, đỏ cờ, đen, xanh lam, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nicotex   (VN)
Số 114 phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh dùng cho thực 

vật, thuốc trừ cỏ.  
 
 

(210) 4-2013-02153 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nicotex  
(VN) 
Số 114 phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh dùng cho thực 

vật, thuốc trừ cỏ.  
 
 

(210) 4-2013-02154 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nicotex  
(VN) 
Số 114 phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh dùng cho thực 

vật, thuốc trừ cỏ.  
 
 

(210) 4-2013-02155 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nicotex  
(VN) 
Số 114 phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh dùng cho thực 

vật, thuốc trừ cỏ.  
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(210) 4-2013-02156 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.10; 3.7.16; A1.5.3; 26.4.2 
(591) Đỏ nâu, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Cơ sở Mạnh Hùng  (VN) 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ gia đình bằng nhôm và inox như: bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp 
không dùng điện; chảo rán không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; đồ chứa 
đựng dùng cho nhà bếp; nồi hấp (chõ xôi) không dùng điện; nồi hấp (xửng hấp) không 
dùng điện. 

 
 

(210) 4-2013-02157 (220) 29.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 6.7.25; A6.19.16; 6.1.2; A7.1.11; 7.5.2 
(731) USA O.C.P CO., LIMITED   (HK) 

27/F Hopewell Centre 183 Queen's Road 
East Hong Kong  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn màu đen Nhật Bản; sơn lót cho khung gầm xe cộ; chất làm khô 
dùng cho sơn (tác nhân làm khô); sơn phủ; sơn chịu lửa; chất kết dính dùng cho sơn; sơn 
mài; chất pha loãng sơn.  

 
 

(210) 4-2013-02158 (220) 29.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 13.1.5 
(731) USA O.C.P CO., LIMITED    (HK) 

27/F Hopewell Centre 183 Queen's Road 
East Hong Kong   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn màu đen Nhật Bản; sơn lót cho khung gầm xe cộ; chất làm khô 
dùng cho sơn (tác nhân làm khô); sơn phủ; sơn chịu lửa; chất kết dính dùng cho sơn; sơn 
mài; chất pha loãng sơn.  

 
 

(210) 4-2013-02160 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.8; A3.7.24 
(591) Đen, trắng, đỏ, da cam, vàng, ghi, xanh 

dương, xanh lá cây, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Bà Rịa  (VN) 
160/57/36/1A Nguyễn Văn Quỳ, phường 
Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán quần áo trẻ em qua trang web.  
 
 

(210) 4-2013-02161 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.4.24; 2.9.12 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Lê Kim Thiện  (VN) 
301/15G Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc. 

 
 

(210) 4-2013-02164 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 25.5.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hàn Tường   (VN) 
37/30 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hương liệu (tinh dầu); dầu thơm (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trắng da 

(thuộc mỹ phẩm); kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thảo dược; thuốc mỡ dược phẩm; chế phẩm dược 
để chăm sóc da; chế phẩm vitamin.  

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-02168 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gỗ Hạnh Phúc  
(VN) 
Đường 9, KCN Tam Phước, xã Tam 
Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 

(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ.  
 

Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm về gỗ, cụ thể là: bàn ghế gỗ, tủ gỗ. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản.  
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(210) 4-2013-02169 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.5.7 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển dịch vụ tổng hợp 
Văn Hiến   (VN) 
Số 2 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2013-02170 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.9.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ phần 
mềm Hoàng Tâm  (VN) 
Số 10 ngõ 81 Lạc Long Quân, phuờng 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; dịch vụ soạn thảo 
những bài quảng cáo; phổ biến thông báo quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; 
quảng cáo bằng truyền hình; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, để bán lẻ; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; dịch vụ quảng cáo 
trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính.  

 
Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và 
ảnh có  hỗ trợ của máy vi tính; thông tin liên lạc bằng điện thoại dí động; dịch vụ thư điện 
tử; dịch vụ nhắn tin (các phương tiện liên lạc điện tử); truyền thư tín và hình ảnh bằng 
máy vi tính; phát thanh rađio; cung cấp đường truyền internet; ứng dụng internet trong 
viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin về giải trí; dàn dựng (biên tập) băng video; chương 
trình giải trí phát thanh; sản xuất phim không bao gồm phim quảng cáo; thông tin về giáo 
dục đào tạo; thông tin về giải trí tiêu khiển; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng 
máy tính.  

 
Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế 
và phát triển phần cứng máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy 
tính; cập nhật phần mềm di động.  
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(210) 4-2013-02171 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.5.1; 26.4.1 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ phần 
mềm Hoàng Tâm   (VN) 
Số 10 ngõ 81 Lạc Long Quân, phuờng 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; dịch vụ soạn thảo 
những bài quảng cáo; phổ biến thông báo quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; 
quảng cáo bằng truyền hình; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, để bán lẻ; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; dịch vụ quảng cáo 
trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính.   

 
Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và 
ảnh có  hỗ trợ của máy vi tính; thông tin liên lạc bằng điện thoại dí động; dịch vụ thư điện 
tử; dịch vụ nhắn tin (các phương tiện liên lạc điện tử); truyền thư tín và hình ảnh bằng 
máy vi tính; phát thanh rađio; cung cấp đường truyền internet; ứng dụng internet trong 
viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động.  

 
Nhóm 41:  Dịch vụ giải trí; thông tin về giải trí; dàn dựng (biên tập) băng video; chương 
trình giải trí phát thanh; sản xuất phim không bao gồm phim quang cáo; thông tin về giáo 
dục đào tạo; thông tin về giải trí tiêu khiển; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng 
máy tính.   

 
Nhóm 42:  Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế 
và phát triển phần cứng máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy 
tính; cập nhật phần mềm di động.   

 
 

(210) 4-2013-02172 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh, đen. 

(540) 

(731) Công ty cổ phần phân phối và 
hỗ trợ dự án Thời Đại Mới  
(VN) 
Số 17 ngõ 178 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện, máy rửa bát đĩa; máy xay, máy ép.  
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Nhóm 11: Bếp ga. tủ lạnh; mây hút mùi, lò vi sóng, thiết bị điều hòa không khí: bình nóng 
lạnh hệ thống đốt nóng (lò sưởi); thiết bị sây khô; bình đun nước nóng; bình đun nước 
nóng và làm lạnh tức thời bằng điện; nồi cơm điện; thiết bị lọc nước; tủ sấy khô; máy hút 
ẩm; thiết bị lọc sạch không khí, quạt điện, bếp điện 

 
Nhóm 35: Mua bán: máy giặt, máy hút bụi, máy phát điện, máy rửa bát đĩa, máy xay, 
máy ép, bếp ga, tủ lạnh, máy hút mùi, lò vi sóng, thiết bị điều hòa không khí, bình nóng 
lạnh, hệ thống đốt nóng (lò sười), thiết bị sấy khô, bình đun nước nóng, bình đun nước 
nóng và làm lạnh tức thời bằng điện; nồi cơm điện, thiết bị lọc nước, tủ sấy khô, máy hút 
ẩm, thiết bị lọc sạch không khí; quạt điện, bếp điện; tủ hút ẩm, máy tạo ẩm.  

 
 

(210) 4-2013-02173 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.7.13; A5.7.23 (540) 

  

(731) Lưu Nhật Duy  (VN) 
207 Điện Biên Phủ, phu'ờng 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê, sinh tố, nước ép.  

 
 

(210) 4-2013-02174 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Dương Minh Hiển   (VN) 
Xóm Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược dùng 

cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02175 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2013-02176 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02177 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 1.15.23; 4.1.5; 3.6.6; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ xuất nhập khẩu Tiến Bảo (VN)
115/2G/24 Lò Siêu, phường 08, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn:Mỹ phẩm các loại: dầu gội đầu, nước hoa, sữa tắm, kem dưỡng da, 
phấn trang điểm, dụng cụ trang điểm các loại, nguyên phụ liệu cho ngành tóc: kẹp uốn 
tóc, kéo cắt tóc, thuốc nhuộm tóc, keo xịt tóc, máy sấy tóc các loại.  

 
 

(210) 4-2013-02178 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Trắng, xanh. (540) 

 

(731) Công ty TNHH HARBOUR ASIA 
LOGISTICS  (VN) 
F3 tầng 1, số 2 Phùng Khắc Khoan, phường
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải đa phương tiện, vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường 
biển nội địa và quốc tế. 

 
 

(210) 4-2013-02179 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.1.10; 5.7.1; 26.1.1 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hoàng Anh Việt  
(VN) 
479/87 đường TTH07, khu phố 3, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí  Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao. 
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(210) 4-2013-02180 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.1.10; 5.7.1; 26.1.1 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hoàng Anh Việt  
(VN) 
479/87 đường TTH07, khu phố 3, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí  Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao. 
 
 

(210) 4-2013-02181 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
G10  (VN) 
Phòng 406, khu chung cư Quang Minh, 
phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm.  
 
 

(210) 4-2013-02182 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
G10   (VN) 
Phòng 406, khu chung cư Quang Minh, 
phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm.  
 
 

(210) 4-2013-02183 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Nguyễn Xuân Bình  (VN) 
Thôn Tân Dân, xã Phú Xuyên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
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(210) 4-2013-02186 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Da cam, xanh dương, trắng. 
(731) Đào Hoàng Sơn  (VN) 

Số 141N phố Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga, bếp từ, bếp điện từ, bếp điện; máy hút mùi.  
 
 

(210) 4-2013-02190 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) KosÐ CORPORATlON   (JP) 
6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo 103-8251, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng dùng cho mục đích mỹ phẩm và nước xức tóc.  
 
 

(210) 4-2013-02191 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A9.7.19; 11.3.18 
(591) Trắng, vàng, đen, đỏ, ghi. 
(731) Công ty TNHH suất ăn công 

nghiệp Tường Mai   (VN) 
39 đường số 34, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp suất ăn công nghiệp được thực hiện bởi nhà hàng; quán cà phê; nhà 
hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2013-02192 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH Sơn Kim Cương  
(VN) 
Thôn Phương Mỹ, xã Mỹ Đồng, huyện 
Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  
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(210) 4-2013-02193 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 8.7.5; A8.5.4 
(591) Trắng, vàng, xanh dương, đỏ, xanh lục. 
(731) Võ Văn Lợi   (VN) 

95 Chi Lăng, phường Phú Cát, thành phố 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Tôm chua; ruốc (ruốc thịt, ruốc cá, ruốc tôm); mắm cá.  

 
 

(210) 4-2013-02194 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.13.25; A5.13.9; 25.1.6; 12.3.2; A7.3.5; 
A7.3.6 

(591) Trắng, hồng, đen, đỏ nâu, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

VICO   (VN) 
Số 94 đường 208, xã An Đồng, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước tẩy bồn cầu. 

 
 

(210) 4-2013-02195 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.7.1 
(591) Vàng đậm, nâu, nâu nhạt. 

(540) 

 

(731) Hộ Kinh Doanh Đào Thị Hương 
Giang   (VN) 
Số 5 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê (café). 

 
 

(210) 4-2013-02196 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) KAKAO CORP.   (KR) 
6F Hsquare N-block, 681 Sampyoung-
Dong, Bundang-Gu, Kyonggi-Do, 463-
400, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dành cho điện thoại có thể tải về được; chương trình máy 
tính dành cho các ứng dụng trên điện thoại có thể tải về được; phần mềm trò chơi máy 
tính dành cho điện thoại có thể tải về được; phần mềm máy tmh có thể tải về được; sách 
điện tử có thể tải về được; tệp tin nhạc điện tử có thể tải về được; tệp tin phim điện ảnh có 
thể tải về được. 

 
 

(210) 4-2013-02197 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.21; 26.4.2 
(591) Vàng, nâu đậm, nâu nhạt. 
(731) KAKAO CORP.    (KR) 

6F Hsquare N-block, 681 Sampyoung-
Dong, Bundang-Gu, Kyonggi-Do, 463-
400, Republic of Korea   

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thông qua Internet; đại lý thông tin thương mại; hệ thống 
hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp thông tin về doanh sồ bán hàng; phổ 
biến các quảng cáo thông qua các ứng dụng dành cho điện thoại thông minh và máy tính 
di động; dịch vụ đấu giá trực tuyến. 

 

Nhóm 38: Truyền tải tin nhắn văn bản; truyền tải hình ảnh và giọng nói thông qua 
Internet; truyền tải hình ảnh, tin nhắn thoại và tin nhắn văn bản thông qua các ứng dụng 
cho điện thoại thông.minh và máy tính bảng; dịch vụ truyền tin nhắn thoại; thông tin liên 
lạc bằng thư điện tử; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; hãng tin tức. 

 
 

(210) 4-2013-02198 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) KAKAO CORP.   (KR) 
6F Hsquare N-block, 681 Sampyoung-
Dong, Bundang-Gu, Kyonggi-Do, 463-
400, Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thông qua Internet; đại lý thông tin thương mại; hệ thống 
hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp thông tin về doanh sồ bán hàng; phổ 
biến các quảng cáo thông qua các ứng dụng dành cho điện thoại thông minh và máy tính 
di động; dịch vụ đấu giá trực tuyến.  

 

Nhóm 38: Truyền tải tin nhắn văn bản; truyền tải hình ảnh và giọng nói thông qua 
Internet; truyền tải hình ảnh, tin nhắn thoại và tin nhắn văn bản thông qua các ứng dụng 
cho điện thoại thông.minh và máy tính bảng; dịch vụ truyền tin nhắn thoại; thông tin liên 
lạc bằng thư điện tử; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; hãng tin tức. 

 

Nhóm 41: Cung cấp trò chơi trực tuyến; cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến, không tải 
về được; thông tin giải trí; thông tin giáo dục; cung cấp thông tin về việc cung cấp trò chơi 
máy tính trực tuyến (cung cấp thông tin giải trí); dịch vụ phóng viên tin tức. 
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Nhóm 42: Phát triển phần mềm máy tính; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ 
[địa chỉ trang tin điện tử]; phát triển chương trình máy tính cho điện thoại thông minh và 
máy tính cá nhân di động; cập nhật phần mềm máy tính; duy trì các trang web thương mại 
điện tử; phát triển các chương trình máy tính dành cho điện thoại thông minh trong thương 
mại điện tử; cung cấp thông tin thời tiết thông qua thông tin liên lạc bằng điện thoại. 

 
 

(210) 4-2013-02199 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) KAKAO CORP.    (KR) 
6F Hsquare N-block, 681 Sampyoung-
Dong, Bundang-Gu, Kyonggi-Do, 463-
400, Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thông qua Internet; đại lý thông tin thương mại; hệ thống 
hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp thông tin về doanh sồ bán hàng; phổ 
biến các quảng cáo thông qua các ứng dụng dành cho điện thoại thông minh và máy tính 
di động; dịch vụ đấu giá trực tuyến.  

 

Nhóm 38: Truyền tải tin nhắn văn bản; truyền tải hình ảnh và giọng nói thông qua 
Internet; truyền tải hình ảnh, tin nhắn thoại và tin nhắn văn bản thông qua các ứng dụng 
cho điện thoại thông.minh và máy tính bảng; dịch vụ truyền tin nhắn thoại; thông tin liên 
lạc bằng thư điện tử; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; hãng tin tức. 

 
 

(210) 4-2013-02200 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.15.15; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Vàng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần Vân Cầu  (VN)

269 Trần Nhân Tông, phường Ngô 
Quyền, thành phố Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất, gạch, gạch tuynel, gạch men 
các loại, gạch ốp lát, gạch thẻ, gạch nung. 

 
 

(210) 4-2013-02201 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần Du lịch 
Khoáng nóng Nha Trang 
Seafoods F17   (VN) 
Tổ 19, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mỹ phẩm làm từ nước khoáng, mỹ phẩm chăm sóc tóc, mỹ phẩm 
chăm sóc da, nước hoa, tinh dầu. 

 
Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có 
cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2013-02202 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty cổ phần Du lịch 

Khoáng nóng Nha Trang 
Seafoods F17    (VN) 
Tổ 19, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mỹ phẩm làm từ nước khoáng, mỹ phẩm chăm sóc tóc, mỹ phẩm 

chăm sóc da, nước hoa, tinh dầu.  
 
 

(210) 4-2013-02203 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 1.13.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Huy 
Hoàng  (VN) 
Khu 04, xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; phá đỡ công 

trình xây dựng; thông tin về xây dựng. 
 
 

(210) 4-2013-02205 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt - Thái  (VN) 
450/4A Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-02206 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái   (VN) 
450/4A Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02207 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty cổ phần Truyền 

thông Dinh dưỡng Việt Nam  
(VN) 
P1208, tòa nhà 17T5, Hoàng Đạo Thúy, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, mua 

bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2013-02208 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.1.1; A5.5.21; A25.7.3 
(591) Đỏ, da cam, xanh dương, xanh sẫm, đen, 

trắng. 
(731) Nguyễn Tuấn Dũng   (VN) 

Số nhà 93 khu TT xe tải phường Mộ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải các loại như: vải bông, vải lanh, vải sợi, vải len, vải tuyn.  
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(210) 4-2013-02209 (220) 29.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 2.1.13 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

nông nghiệp Tiên Tiến   (VN) 
743/32 Hồng Bàng, phường 06, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ động vật gây hại, thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng.  
 
 

(210) 4-2013-02210 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 24.13.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINAMEDIC  (VN) 
Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2013-02212 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược thảo 
Hoa Kỳ   (VN) 
Phòng 801, số 19 Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
 
 

(210) 4-2013-02213 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược thảo 
Hoa Kỳ   (VN) 
Phòng 801 số 19 Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
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(210) 4-2013-02214 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược thảo 
Hoa Kỳ    (VN) 
Phòng 801 số 19 Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
 
 

(210) 4-2013-02215 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) New And Modern Hairbeauty 
Trading Sdn Bhd  (MY) 
25, Jalan Emas 3, Taman Emas Cheras, 
43200 Cheras, Selangor, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; nước xức tóc; keo xịt tóc; chế phẩm uốn tóc; dầu xả dưỡng tóc; 
chế phẩm nhuộm tóc.  

 
 

(210) 4-2013-02216 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Meng Kah Auto Parts Trading 
Sdn Bhd   (MY) 
No. 51, Jalan Utama 2/7, Taman 
Perindustrian Puchong Utama, 47140 
Puchong, Selangor, Malaysia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 12: Vành bánh xe cộ; giảm xóc cho ô tô; tay lái [bộ phận của xe máy]; cần điều 
khiển tay lái [bộ phận của xe máy]; gương chiếu hậu; xilanh phanh dùng cho xe cộ; 
khung xe đạp; vỏ bọc cho bàn đạp xe đạp; tấm phủ thân xe ô tô [đã tạo hình]; bọc tay lái 
[bộ phận của xe máy].  

 
 

(210) 4-2013-02218 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Chính Phượng  (VN) 
ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện 
An Phú, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp; hóa chất dùng trong nông nghiệp.  
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(210) 4-2013-02220 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 6.1.2; 3.7.10; 24.1.1; 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Yến Hoàng Phi   (VN) 
27A Lê Lợi, phường Xương Huân, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 
động (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ khách sạn; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà nghỉ du 
lịch. 

 

Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản. 
 
 

(210) 4-2013-02221 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) YOUNG CHEMICAL CO., LTD.  (KR) 
904-7, Soju-dong, Yangsan-si, 
Gyeongnam, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng dính dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02222 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) YOUNG CHEMICAL CO., LTD.  (KR) 
904-7, Soju-dong, Yangsan-si, 
Gyeongnam, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng dính dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02223 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) YOUNG CHEMICAL CO., LTD.  (KR) 
904-7, Soju-dong, Yangsan-si, 
Gyeongnam, Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng dính dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-02224 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Cam, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Ngọc 

Lan   (VN) 
180/1/24 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dùng trong công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2013-02225 (220) 29.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.1; 3.7.16 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thanh Tuyền  (VN) 
533/35 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm enzyme dùng cho công nghiệp chế biến thực phẩm; chất oxy hóa 
(dùng để bảo quản thực phẩm).  

 

Nhóm 30: Phụ gia dùng chế biến thực phẩm (không phải là hóa chất), cụ thể là: muối 
khoáng (dùng chế biến thực phẩm), chất nhũ hóa (một loại gia vị giúp tăng cường mùi vị 
của thực phẩm); chất tạo ngọt (đường dextrose). 

 
 

(210) 4-2013-02226 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Lê Trung Cương  (VN) 
436 Võ Văn Tần, phường 5, quận 03, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán phục vụ đồ ăn nhanh (do nhà hàng thực hiện); quán ăn 
tự phục vụ; khách sạn; quán rượu; quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2013-02227 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION   (TW) 
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 09: Túi đựng máy tính xách tay (túi chuyên dụng dùng cho máy tính xách tay); vỏ 
bao dùng cho điện thoại di động (vỏ bao chuyên dụng dùng cho điện thoại di động); túi 
chuyên dụng đựng máy tính bảng; miếng đệm lót chuột máy vi tính; tựa tay để dùng máy 
tính; dây treo trang trí điện thoại di động.  

 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; vali; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi để bao gói bằng da 
thuộc; cặp sách.  

 
 

(210) 4-2013-02228 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION    (TW) 
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 09: Túi đựng máy tính xách tay (túi chuyên dụng dùng cho máy tính xách tay); vỏ 
bao dùng cho điện thoại di động (vỏ bao chuyên dụng dùng cho điện thoại di động); túi 
chuyên dụng đựng máy tính bảng; miếng đệm lót chuột máy vi tính; tựa tay để dùng máy 
tính; dây treo trang trí điện thoại di động.    

 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; vali; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi để bao gói bằng da 
thuộc; cặp sách.  

 
 

(210) 4-2013-02229 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.21; 1.15.11; 26.1.1; A6.3.4 
(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Mai  (VN) 
Lô E35 khu Tái Định Cư Bến Đình, 
phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống) nước khoáng, đồ uống không cồn; nước ép trái cây; nước giả 
khát bằng trái cây.  

 
 

(210) 4-2013-02230 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.8; 3.7.17; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thuận Anh  (VN) 
85 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy, cầu thang cuốn. 
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(210) 4-2013-02231 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.21; A11.3.3; A25.7.7 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh trà sữa và cà 
phê (Milta)  (VN) 
752 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch hoa quả; thạch trái cây; đồ uống làm từ sữa.  
 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trê cơ sở cà phê. 
 
 

(210) 4-2013-02232 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A11.3.3; A26.11.12; 4.5.2; 26.1.1 
(591) Cam, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thùy Như  (VN) 
62/28/26 đường 13 A, khu phố 7, phường 
Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ ăn, thức uống tại chỗ (do nhà hàng thực hiện); 
dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2013-02233 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH Thiên Dược  (VN)
Lô F3, đường N5, khu công nghiệp Nam Tân 
Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2013-02236 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
trang thiết bị y tế Uss 
Pharma  (VN) 
894 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước khoáng (đồ uống).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
839 

(210) 4-2013-02237 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
trang thiết bị y tế Uss 
Pharma   (VN) 
894 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước khoáng (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2013-02238 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
trang thiết bị y tế Uss 
Pharma   (VN) 
894 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dầu gió.  
 
 

(210) 4-2013-02239 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
trang thiết bị y tế Uss 
Pharma   (VN) 
894 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dầu gió.  
 
 

(210) 4-2013-02240 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lương 
Phú Việt  (VN) 
394/43 Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; ổ bánh mì nhỏ (để ăn sáng); bánh bao; bánh trung thu; bánh kem; 

bánh ngọt.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
840 

Nhóm 35: Mua bán bánh mì; mua bán bánh mì dồn thịt heo quay; mua bán heo quay; 
mua bán vịt quay; mua bán gà quay; mua bán bánh bao; mua bán bánh trung thu; mua 
bán bánh kem; mua bán bánh ngọt. 

 
 

(210) 4-2013-02241 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ Tuấn 
Thọ  (VN) 
2,1 Nơ Trang Long, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ. 
 
 

(210) 4-2013-02242 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) TEVA Pharmaceutical 
Industries Limited   (IL) 
Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 
91010, Israel  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược để điều trị bệnh ung thư.  
 
 

(210) 4-2013-02243 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) TEVA Pharmaceutical 
Industries Limited  (IL) 
Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 
91010, Israel  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược để điều trị bệnh ung thư. 
 
 

(210) 4-2013-02244 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) TEVA Pharmaceutical 
Industries Limited   (IL) 
Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 
91010, Israel  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược để điều trị bệnh ung thư. 
 
 

(210) 4-2013-02245 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2013-02246 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.13.25; 24.13.1; 26.3.23 
(731) Guangdong Fengming 

Electronic Tech. Co., Ltd.  
(CN) 
6-5 Zone, Beijiao Industrial Garden, 
Shunde, Foshan, the People's Republic of 
China  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 09: Tụ điện; máy biến áp điện; cuộn điện từ; rơle điện; cuộn cảm tương hỗ [điện]; 

tủ phân phối điện; điện trở; thiết bị điều chỉnh điện; đường nối điện; thiết bị cấp điện áp 
thấp. 

 
 

(210) 4-2013-02247 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.13.1; 5.5.16; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 
tế Sen Vàng  (VN) 
Số 78 đường 715 Tạ Quang Bửu, phường 
4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; trung tâm 

chẩn đoán y khoa. 
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(210) 4-2013-02248 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.17; 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tân Thuận  (VN) 
Số 107/62/15 Hoàng Văn Thụ, phường 
An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02250 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Patrãn Spirits International 
AG   (NL) 
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu chưng cất; rượu rum; rượu têquila (rượu mạnh 
có nguồn gốc từ Mê-hi-cô); rượu vốt-ca; rượu vang; rượu; rượu mùi.  

 
 

(210) 4-2013-02251 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.1.8; 2.3.8 
(591) Đen, xanh. 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ sản xuất xuất nhập khẩu 
trà lược vàng Thiên Phúc  (VN)
Số 808 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 1,
phường 4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2013-02252 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) Kurita Water Industries Ltd.  

(JP) 
10-1, Nakano 4-chome, Nakano-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước sử dụng trong gia đình, thiết bị lọc nước sử dụng trong công 
nghiệp; thiết bị xử lý nước thải sử dụng trong công nghiệp; thiết bị làm mềm nước; máy 
làm sạch nước có vòi khoá nước không có chức năng lọc. 

 
 

(210) 4-2013-02254 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 2.9.12 
(731) SAIDONE TECHNOLOGIES (M) SDN. 

BHD.   (MY) 
No. 11, Jalan PDR 6, Kawasan 
Perniagaan Desa Ria, 43000 Balakong, 
Selangor, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; thuốc nhuộm tóc; nước xức tóc; keo xịt tóc; chế phẩm uốn 
tóc; hydro peroxit dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem dưỡng tóc (mỹ phẩm).  

 
 

(210) 4-2013-02255 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh (có thể ăn được); kem nước đá (có thể ăn được); bánh kẹo đông lạnh. 
 
 

(210) 4-2013-02256 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540)  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt 
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh (có thể ăn được); kem nước đá (có thể ăn được); bánh kẹo đông lạnh. 
 

(210) 4-2013-02257 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh (có thể ăn được); kem nước đá (có thể ăn được); bánh kẹo đông lạnh. 
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(210) 4-2013-02258 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 
 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh (có thể ăn được); kem nước đá (có thể ăn được); bánh kẹo đông lạnh. 

 
 

(210) 4-2013-02259 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TNC Sài Gòn   (VN) 
29/8 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; vecni; chất bảo quản gỗ.  
 

Nhóm 35: Mua bán sơn, sơn lót, sơn phủ, vecni, chất bảo quản gỗ, bột trét tường.  
 
 

(210) 4-2013-02261 (220) 29.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 3.11.9; A1.1.10; 25.5.2; A5.1.8 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Cơ sở Tân Hưng Phát  (VN) 

52/2 Gia Phú, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH V.N.I.P (V.N.I.P 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 08: Bình xịt thuốc trừ sâu (bình xịt thuốc rầy) vận hành bằng tay. 

 
 

(210) 4-2013-02262 (220) 29.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 3.11.9; A1.1.10; A5.1.8; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Cơ sở Tân Hưng Phát   (VN) 

52/2 Gia Phú, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH V.N.I.P (V.N.I.P 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 08: Bình xịt thuốc trừ sâu (bình xịt thuốc rầy) vận hành bằng tay. 
 
 

(210) 4-2013-02263 (220) 29.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

thiết bị y tế BQP   (VN) 
Số 10, ngõ 80, đường Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tạo khí ozon làm sạch thực phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02265 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.3.14; 5.3.11 
(591) Nâu đỏ, vàng nghệ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông tiếp thị Xu Hướng   (VN) 
550D Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nhang đốt. 
 

Nhóm 05: Dầu gió. 
 
 

(210) 4-2013-02266 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

dịch vụ thương mại Đại Việt  
(VN) 
Số 1012 Nơ 19 khu đô thị Pháp Vân, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón.  
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(210) 4-2013-02267 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.5.1 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

Damsan  (VN) 
Số 2, ngõ 36 đường Duy Tân, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chất thay thế cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 
 

(210) 4-2013-02268 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.9.1; A26.11.8 
(591) Hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất mỹ phẩm 
Thành Nhân  (VN) 
784/3 Hương Lộ 2, khu phố 6, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02269 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 11.3.18 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh bò nướng 
Xuân Xuân  (VN) 
Số 47, phố Mã Mây, phường Hàng Buồm,
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; căng tin. 

 
 

(210) 4-2013-02270 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.3; 26.4.9 (540) 

  

(731) Ninh Đức Minh  (VN) 
26A Đào Duy Từ, phường Ba Đình, 
thành phố Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; cổng xếp bằng kim loại.  
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(210) 4-2013-02271 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Trần Đình Hải  (VN) 
111 ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa. 
 
 

(210) 4-2013-02272 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Trần Đình Hải   (VN) 
111 ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai   

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa. 
 
 

(210) 4-2013-02273 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Trần Đình Hải   (VN) 
111 ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai   

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa. 
 
 

(210) 4-2013-02274 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 1.15.15 (540) 

  

(731) Trần Đình Hải   (VN) 
111 ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai   

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa. 
 
 

(210) 4-2013-02275 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) MATSUI WALTERSCHEID LTD.   (JP) 
21-15, Azusawa 2-chome, Itabashi-ku, 
Tokyo, 174-0051, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp cùng các bộ phận của chúng; công cụ nông nghiệp trừ dụng 
cụ thao tác thủ công.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
848 

(210) 4-2013-02276 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) MATSUI WALTERSCHEID LTD.  

(JP) 
21-15, Azusawa 2-chome, Itabashi-ku, 
Tokyo, 174-0051, Japan   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp cùng các bộ phận của chúng; công cụ nông nghiệp trừ dụng 

cụ thao tác thủ công.  
 
 

(210) 4-2013-02278 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 15.7.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng nhạt, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MERA Việt Nam  
(VN) 
Lô 7 và 8, đường số 01, khu công nghiệp 
Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu máy ủi, máy xúc, máy đào, máy kéo và linh kiện, phụ tung của 

nó; xuất nhập khẩu các cụm chi tiết máy móc thiết bị (phụ tùng) của: máy ủi, máy xúc, 
máy đào, máy kéo; mua bán các loại máy ủi, máy xúc, máy đào, máy kéo và phụ tùng của 
nó.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy ủi, máy xúc, máy đào, máy kéo.  

 
 

(210) 4-2013-02279 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, cam, trắng. 
(731) Viện Đào tạo Quốc tế- Đại học 

Quốc gia thành phố Hồ Chí 
Minh  (VN) 
146 Bis Nguyễn Văn Thủ, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo. 
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(210) 4-2013-02280 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Trắng, đen, da cam, da cam nhạt, da cam 

đậm. 
(731) Công ty TNHH bảo hiểm 

Hanwha Life Việt Nam   (VN) 
Tầng 14, toà nhà Fideco, 81-83-83B-85 
Hàm Nghi, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tái bảo hiểm; quản lý quỹ; đầu tư 
vốn; quản lý quỹ lương hưu. 

 
 

(210) 4-2013-02281 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Trắng, đen, da cam, da cam nhạt, da cam 

đậm. 
(731) Công ty TNHH bảo hiểm 

Hanwha Life Việt Nam    (VN) 
Tầng 14, toà nhà Fideco, 81-83-83B-85 
Hàm Nghi, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tái bảo hiểm; quản lý quỹ; đầu tư 
vốn; quản lý quỹ lương hưu. 

 
 

(210) 4-2013-02282 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Trắng, đen, da cam, da cam nhạt, da cam 

đậm. 
(731) Công ty TNHH bảo hiểm 

Hanwha Life Việt Nam    (VN) 
Tầng 14, toà nhà Fideco, 81-83-83B-85 
Hàm Nghi, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tái bảo hiểm; quản lý quỹ; đầu tư 
vốn; quản lý quỹ lương hưu. 
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(210) 4-2013-02283 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Trắng, đen, da cam, da cam nhạt, da cam 

đậm. 
(731) Công ty TNHH bảo hiểm 

Hanwha Life Việt Nam    (VN) 
Tầng 14, toà nhà Fideco, 81-83-83B-85 
Hàm Nghi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tái bảo hiểm; quản lý quỹ; đầu tư 
vốn; quản lý quỹ lương hưu. 

 
 

(210) 4-2013-02284 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) MARUBENI FOOTWEAR INC.   (JP) 
KM BLD 4F, 6F, 8F, 3-7-17, Higashi 
Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân; bít tất ngắn; giầy và giầy ống dùng cho trẻ em; giầy và 
giầy ống dùng cho trẻ sơ sinh; miếng lót bên trong giầy.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo và quảng cáo bán hàng; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ quần áo, đồ 
đi chân, túi, giầy thể thao, giầy và giầy ống dùng cho trẻ em, giầy và giầy ống dùng cho 
trẻ sơ sinh, quần áo của trẻ em, bít tất ngắn và bít tất dài. 

 
 

(210) 4-2013-02285 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) TORAY KABUSHIKI KAISHA 
(TORAY INDUSTRIES, INC.)   (JP) 
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 10: Máy và thiết bị y tế; thiết bị lọc máu dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02286 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) TORAY KABUSHIKI KAISHA 
(TORAY INDUSTRIES, INC.)    (JP) 
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan    

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 10: Máy và thiết bị y tế; thiết bị lọc máu dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02287 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.3.1; 26.1.1; 5.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Provence   (VN) 
Lầu 8, 161 Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm để 
làm sạch.  

 
 

(210) 4-2013-02288 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Provence   (VN) 
Lầu 8, 161 Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm, chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm), chế phẩm để 
làm sạch. 

 
 

(210) 4-2013-02289 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.3.1; 2.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhãn hiệu 
UNI  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-1 82 Lý 
Chính Thắng, phường 09, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm), chế phẩm để 
làm sạch.  

 
 

(210) 4-2013-02290 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhãn Hiệu 
UNI   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-1 82 Lý 
Chính Thắng, phường 09, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm), chế phẩm để 
làm sạch.  
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(210) 4-2013-02307 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Vàng cam, xanh tím than. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư VGX  
(VN) 
236-238 Nguyễn Công Trứ, phường  
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; đại lý thông tin thương mại.  

 
 

(210) 4-2013-02309 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.1; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thủy 
sản An Tài  (VN) 
216 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Tôm giống; cá giống; cua giống.  
 
 

(210) 4-2013-02310 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Đỏ, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng - 
thương mại - dịch vụ Hoàng 
SỞ  (VN) 
199 Mã Lò, khu phố 6, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Bê tông tươi, cọc bê tông, trụ bê tông.  
 
 

(210) 4-2013-02311 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tự động hóa Đông Kinh  (VN) 
78/21/B6 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp, nông nghiệp, kim 

loại như sắt, thép, quặng kim loại, hàng kim khí điện máy như tivi, đầu đĩa, amli, loa, máy 
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giặt, tủ lạnh, tủ kem, máy lạnh, máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi tính, đồ 
điện gia dụng như máy quạt, nồi cơm điện, ấm điện, bàn ủi, giường, tủ, bàn, ghế, đèn, bộ 
đèn điện, vải, hàng may sẵn, giày dép.  

 
 

(210) 4-2013-02313 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống sưởi ấm; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống sinh hơi nước. 

 
 

(210) 4-2013-02314 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 11: Các thiết bị dùng cho cà phê, cụ thể là lò rang cà phê; máy rang cà phê; máy 

lọc cà phê dùng điện; bình pha cà phê dùng điện; máy pha cà phê dùng điện. 
 
 

(210) 4-2013-02315 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 11: Các thiết bị dùng cho cà phê, cụ thể là lò rang cà phê; máy rang cà phê; máy 

lọc cà phê dùng điện; bình pha cà phê dùng điện; máy pha cà phê dùng điện. 
 
 

(210) 4-2013-02316 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 11: Các thiết bị dùng cho cà phê, cụ thể là lò rang cà phê; máy rang cà phê; máy 

lọc cà phê dùng điện; bình pha cà phê dùng điện; máy pha cà phê dùng điện. 
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(210) 4-2013-02317 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Các loại mứt: mứt quả, mứt gừng, mứt cam, mứt man việt quất. 

 
 

(210) 4-2013-02318 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật và thực vật, cụ thể như chế phẩm để 

làm nước canh thịt; xúp; chế phẩm để nấu xúp rau; nước ép rau dùng để nấu ăn; chiết xuất 
của thịt; chế phẩm để nấu xúp. 

 
 

(210) 4-2013-02319 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa, cụ thể là kem [sản phẩm sữa]; sữa; sữa 

chua [yogurt]; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa đông. 
 
 

(210) 4-2013-02330 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình trạng xấu, làm đẹp cho tóc cụ 

thể như chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng 
[lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi nhuộm 
hoặc tẩy màu tóc; mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm 
phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2013-02331 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình trạng xấu, làm đẹp cho tóc cụ 

thể như chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng 
[lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi nhuộm 
hoặc tẩy màu tóc; mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm 
phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-02332 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình trạng xấu, làm đẹp cho tóc cụ 

thể như chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng 
[lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi nhuộm 
hoặc tẩy màu tóc; mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm 
phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-02333 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình trạng xấu, làm đẹp cho tóc cụ 

thể như chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng 
[lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi nhuộm 
hoặc tẩy màu tóc; mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm 
phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-02334 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre 
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình trạng xấu, làm đẹp cho tóc cụ 
thể như chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng 
[lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi nhuộm 
hoặc tẩy màu tóc; mỹ phẩm;; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm 
phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-02335 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật và thực vật, cụ thể như hải sản (không 
còn sống); thịt giăm bông [jambon]; chiết xuất của thịt; pa tê; xúc xích; thực phẩm chế 
biến từ hải sản; hải sản được bảo quản; hải sản đóng hộp; xúc xích cuộn bột nhào. 

 
 

(210) 4-2013-02337 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) (731) AZAIS StÐphane, Alexandre  

(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống làm từ nước ép hoa quả không chứa cồn; chế phẩm làm đồ uống; 
nước ép hoa quả; xi rô (đồ uống); nước khoáng (không dùng cho mục đích y tế); nước trái 
cây; đồ uống không chứa cồn; nước uống có gaz; sinh tố. 

 

Nhóm 33: Chiết xuất trái cây có cồn; rượu cốc-tai [cocktails]; rượu; rượu mùi; đồ uống có 
cồn [trừ bia]; đồ uống hoa quả có cồn.  

 
 

(210) 4-2013-02344 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, xanh ngọc, trắng. 
(731) Công ty cổ phần bán lẻ và 

quản lý bất động sản Đại 
Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 
hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); dịch vụ quan 
hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ thể 
là dịch vụ mua bán hoá chất công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
857 

chất dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế và 
thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực in, chế phẩm chống gỉ, phẩm mầu, thuốc nhuộm gỗ, 
véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, vật liệu dùng để mài mòn, hương liệu dùng 
cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm- sạch, than (nhiên liệu), gas nhiên liệu, 
năng lượng điện, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, nến (nhiên liệu), dược phẩm, chế 
phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dùng cho trẻ em, thực phẩm ăn kiêng, 
thuốc trừ sâu, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại, 
khung cửa làm bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, vật liệu lát sàn bằng kim loại, 
vật liệu xây dựng, két an toàn, động cơ, máy móc công nghiệp (máy bơm, máy hàn, máy 
nâng hạ, máy hút bụi, máy phát điện, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, máy khoan, máy 
khuấy, máy nén khí, máy trộn bê tông, máy bóc tách ngũ cốc, máy trộn sữa, máy cắt, máy 
tiện, máy nghiền, máy nhuộm, máy lọc, máy gia công kim loại, máy xay), máy móc nông 
nghiệp, máy móc dùng cho mục đích gia dụng (máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy mài dao, 
máy hút bụi, mấy sấy khô quần áo, máy mài dao kéo, máy xay sinh tố), máy phát điện, 
máy xay/máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy nông nghiệp, máy cơ 
điện dùng trong công nghiệp hoá chất, máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và thìa), dụng 
cụ cắt, dụng cụ để mài, dựng cụ cầm tay thao tác thủ công, kéo, cái giũa móng tay, thiết 
bị ghi âm thanh, hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh, hình ảnh, thiết bị tái tạo âm thanh, 
hình ảnh, thiết bị đo, mũ bảo hiểm, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp đựng 
dụng cụ y tế, kim châm cứu, đệm không khí dùng trong ngành y, chăn điện, que thử dùng 
trong ngành y, thiết bị điều hoà không khí, thiết bị vệ sinh, thiết bị nấu nướng, thiết bị 
chiếu sáng, thiết bị làm lạnh, thiết bị lọc nước, ô tô, xe đạp, xe máy, săm xe, lốp xe, động 
cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, pháo hoa, chất nổ công nghiệp, hợp kim của 
kim loại quý, vàng, kim cương, đá quý, đồng hồ, đồ nữ trang, đàn, kèn, trống, nhạc cụ 
điện tử, hộp nhạc, giá để nhạc cụ, văn phòng phẩm, giấy, sách, túi đựng bằng giấy hoặc 
chất dẻo, tạp chí, bỉm trẻ em, băng dính, ống mềm phi kim loại, nhựa nhân tạo, cao su, 
băng cách điện, cách nhiệt, vật liệu cách âm, ba lô, túi xách, va li, ví, đồ trang trí bằng da 
dùng cho đồ đạc trong nhà, da thô hoặc bán thành phẩm, xi măng, gạch, ngói, vật liệu xây 
dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng trong xây dựng, 
đồ đạc nội thất làm từ gỗ, đồ nghệ thuật làm từ gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo, bàn, ghế, 
giường, tủ, đồ gốm dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, 
thiết bị lau chùi, bàn chải đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), bộ nồi niêu 
xoong chảo dùng cho nhà bếp, bao (túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói, cái võng, lều 
(trại), dây thừng, vật liệu đệm lót không bằng cao su hoặc chất dẻo, túi thư, sợi và chỉ 
thêu, sợi, chỉ, sợi và chỉ bằng chun dùng trong ngành dêt, sợi cao su dùng cho ngành dệt, 
sợi và chỉ đã xe, chăn, vải, đồ vải dùng cho giường, chăn du lịch, tấm phủ đồ đạc bằng 
vải, áo gối, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, giầy, dép, găng tay, hoa nhân tạo, khuy, đồ 
ren tua kim tuyến, đồ thêu, khoá kéo, đồ trang trí cho bộ tóc, tấm thảm, thảm chống trơn, 
chiếu, giấy dán tường, thảm tập thể dục, lớp lót dưới thảm, thiết bị để rèn luyện hình thể, 
đồ chơi, bóng để chơi trò chơi, ván trượt, đồ câu cá, đã bay (trò chơi), đĩa ăn thực vật, thức 
ăn làm từ cá, thịt, sữa, chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái cây đã qua chế biến, rau 
đã qua chế biến, quả (trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm được làm từ ngũ cốc, bánh 
kẹo, đường, gia vị, gạo, cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ 
uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, nước tương, 
mì ống, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt hộp, cá 
hộp, pa-tê, xúc xích, bột, rau tươi, hoa tươi, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm, thức 
ăn cho vật nuôi trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ uống không chứa 
cồn, nước ép trái cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn, lương thực, thực 
phẩm, đồ uống, diêm, bật lửa, thuốc lá.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
858 

(210) 4-2013-02345 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A25.3.3; 25.5.2; A1.1.10; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, ghi. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Nam Minh  (VN) 
¤ 15, lô B, phố Nguyễn Cảnh Dị, khu đô 
thị mới Đại Kim - Định Công, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Bảo dưỡng xe cộ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ bảo dưỡng 
và sửa chữa xe có động cơ; đánh bóng xe; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh.  

 
Nhóm 39: Vận tải; vận tải bằng taxi; vận chuyển hành khách; cho thuê xe; dịch vụ lữ 
hành nội địa; tổ chức cuộc du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; 
dịch vụ làm visa, hộ chiếu (đại lý du lịch); đại lý bán vé máy bay.  

 
 

(210) 4-2013-02346 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Da cam, xanh lá cây 
(731) Ngô Văn Đông   (VN) 

Xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; điều hành chuyến du lịch; đại lý vé 
máy bay; dịch vụ đặt chỗ du lịch cho hành khách.  

 
 

(210) 4-2013-02350 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(300) 85741597 28.09.2012 US 

(531) A5.1.5; 5.1.1; A5.1.16; 26.1.1 
(731) SHOWA BEST GLOVE, INC.  (US) 

579 Edison Street, Menlo, Georgia 
U.S.A. 30731  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Găng tay cao su và ni-trin dùng một lần cho phòng thí nghiệm sử dụng; găng 
tay bảo hộ dùng cho mục đích công nghiệp; găng tay bảo hộ lao động. 

 

Nhóm 10: Găng tay dùng trong nha khoa; găng tay dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 21: Găng tay dùng một lần sử dụng cho mục đích gia dụng; găng tay cao su và ni- 
trin dùng một lần sử dụng cho mục đích thông thường; găng tay làm vườn; găng tay sử 
dụng cho mục đích gia dụng; găng tay gia dụng dùng cho mục đích thông thường; găng 
tay lao động. 

 
 

(210) 4-2013-02351 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(300) 85741611 28.09.2012 US 

(531) 5.1.1; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương. 
(731) SHOWA BEST GLOVE, INC.   (US) 

579 Edison Street, Menlo, Georgia 
U.S.A. 30731  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Găng tay cao su và ni-trin dùng một lần cho phòng thí nghiệm sử dụng; găng 

tay bảo hộ dùng cho mục đích công nghiệp; găng tay bảo hộ lao động.  
 

Nhóm 10: Găng tay dùng trong nha khoa; găng tay dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 21: Găng tay dùng một lần sử dụng cho mục đích gia dụng; găng tay cao su và ni- 
trin dùng một lần sử dụng cho mục đích thông thường; găng tay làm vườn; găng tay sử 
dụng cho mục đích gia dụng; găng tay gia dụng dùng cho mục đích thông thường; găng 
tay lao động. 

 
 

(210) 4-2013-02352 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất thực phẩm Trường An  
(VN) 
1753/30 quốc lộ 1A, khu phố 2, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; thực phẩm chế biến từ thịt; thực phẩm chế biến từ 

tôm; thực phẩm chế biến từ cá; pa-tê gan; xúc xích.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: thịt lợn muối xông khói; thực phẩm 
chế biến từ thịt; thực phẩm chế biến từ tôm; thực phẩm chế biến từ cá; pa-tê gan; xúc xích.  
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(210) 4-2013-02353 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất thực phẩm Trường An  
(VN) 
1753/30 quốc lộ 1A, khu phố 2, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; thực phẩm chế biến từ thịt; thực phẩm chế biến từ 

tôm; thực phẩm chế biến từ cá; pa-tê gan; xúc xích.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: thịt lợn muối xông khói; thực phẩm 
chế biến từ thịt; thực phẩm chế biến từ tôm; thực phẩm chế biến từ cá; pa-tê gan; xúc xích.  

 
 

(210) 4-2013-02354 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) TRUCKQUIP SDN BHD  (MY) 

No. 62 - 68, Jalan Ipoh, 51200 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 12: Động cơ cho phương liện giao thông trên bộ, trên không và dưới nước bao gồm 

nhưng không chỉ giới hạn ở xe buýt và xe tải; máy, động cơ, phụ tùng thay thế, thiết bị, 
linh kiện, vật tư, phụ tùng và bộ phận của chúng dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, 
trên không hoặc dưới nước. 

 
 

(210) 4-2013-02355 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A3.4.4 
(731) TRUCKQUIP SDN BHD   (MY) 

No. 62 - 68, Jalan Ipoh, 51200 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 12: Động cơ cho phương liện giao thông trên bộ, trên không và dưới nước bao gồm 

nhưng không chỉ giới hạn ở xe buýt và xe tải; máy, động cơ, phụ tùng thay thế thiết bị, 
linh kiện, vật tư, phụ tùng và bộ phận của chúng dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, 
trên không hoặc dưới nước. 
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(210) 4-2013-02356 (220) 30.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) A3.4.4 
(731) TRUCKQUIP SDN BHD   (MY) 

No. 62 - 68, Jalan Ipoh, 51200 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 12: Động cơ cho phương liện giao thông trên bộ, trên không và dưới nước bao gồm 
nhưng không chỉ giới hạn ở xe buýt và xe tải; máy, động cơ, phụ tùng thay thế thiết bị, 
linh kiện, vật tư, phụ tùng và bộ phận của chúng dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, 
trên không hoặc dưới nước. 

 
 

(210) 4-2013-02357 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần sơn Sam Son  
(VN) 
Lầu 4, số 241 Điện Biên Phủ, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  
 
 

(210) 4-2013-02359 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 8.1.1; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh ngọc, vàng, ghi, đen. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân bánh 

kẹo á Châu  (VN) 
1175A đường 3 tháng 2, phường 6, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mì; bánh trung thu; mứt kẹo; kem lạnh 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo các loại, bánh mì, bánh trung thu, mứt kẹo, mứt hoa quả, 
kem lạnh.  

 
 

(210) 4-2013-02360 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)  (VN) 
10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa đặc; sữa tươi; sữa bột; sữa chua; pho mai; sữa đậu nành.  
 

Nhóm 32: Nước ép hoa quả; nước uống đóng chai; nước giải khát có ga và không ga (đồ 
uống không cồn); bia.  

 
 

(210) 4-2013-02361 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đặc; sữa tươi; sữa bột; sữa chua; pho mai; sữa đậu nành.   
 

Nhóm 32: Nước ép hoa quả; nước uống đóng chai; nước giải khát có ga và không ga; bia.  
 
 

(210) 4-2013-02362 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Xanh dương thẫm, xanh dương nhạt, tím, 

xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, hồng, 
đỏ, vàng, da cam. 

(731) Công ty TNHH AEON Việt Nam  
(VN) 
Tầng 10, số 9, đường Đoàn Văn Bơ, 
phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ghế tập đi, phụ kiện cho ghế tập đi, ghế ngồi ô tô, ghế đẩy, giá đỡ, 

cũi, xe cũi đẩy, nôi, ghế, khung tập đi, chậu tắm, nệm thay tã, ga trải giường, bô, nệm, 
gối, đệm, chăn, khăn, núm vú giả, bình sữa, muỗng, chén, tô, dĩa, yếm và bỉm, máy tiệt 
trùng bình sữa và máy hâm sữa, đai địu, khăn ướt, thiết bị xử lý không khí, thiết bị đuổi 
côn trùng, đồ vệ sinh răng miệng, dụng cụ chăm sóc thai sản, tã lót, khăn vệ sinh, đồ chơi 
trẻ em, thực phẩm và thức ăn cho trẻ, quần áo, giày dép, túi xách, ví, giỏ, sách, phim và 
nhạc, dụng cụ thể thao và trò chơi ngoài trời, bút, bút chì, giấy, kẹp giấy, bìa đựng tài liệu, 
băng keo, hồ dán, máy tính bỏ túi, sổ tay, dụng cụ văn phòng, đồ mỹ thuật và đồ thủ công, 
vở, bảng trắng, bảng phấn, nhạc cụ, kim từ điển, dụng cụ học tập, túi, hộp, giấy bọc, thiệp.  

 
Nhóm 41: Khu vui chơi giải trí cho trẻ em. 
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(210) 4-2013-02363 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.3.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm Bi 

Li Lux  (VN) 
N7, KP4, phường Tân Phong, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê uống liền; bột ngũ cốc dinh dưỡng; trà (chè); ca cao.  
 
 

(210) 4-2013-02365 (220) 30.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) A11.3.4; A25.1.10 
(591) nâu đồng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Bích Thủy  (VN) 
53 phố Phương Mai, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ cà phê và đồ ăn nhanh. 
 
 

(210) 4-2013-02366 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH Hải Hồng  (VN) 
Cầu Đầm, xã Dương Liễu, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; chế phẩm để làm đồ uống có ga; đồ 
uống không có cồn; nước uống có ga; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế); nước uống khi ăn cơm. 

 
 

(210) 4-2013-02367 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ My Ngọc  (VN) 
Số 33/3A Nguyễn Thái Sơn, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2013-02368 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.1 
(591) Trắng, đen, bạc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ My Ngọc  (VN) 
Số 33/3A Nguyễn Thái Sơn, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02369 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.7.24; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, cam, tím, đen. 
(731) Công ty TNHH G.C  (VN) 

Phòng 1B, số 25-27 Thăng Long, phường 
4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn nhanh 
(do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2013-02370 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.2.7; A25.7.21; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

ánh Nắng Sớm   (VN) 
04 Hoàng Hoa Thám, phường Phú Lợi, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: yến sào, tổ yến, nước yến và các sản phẩm làm từ yến.  
 
 

(210) 4-2013-02371 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.4; A3.7.24 
(591) Nâu, cam, vàng, xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần XM Sài Gòn  
(VN) 
Số 64 Trương Định, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: vali, túi, ví, sách, dụng cụ thể dục-thể thao; tổ chức giới thiệu và xúc 
tiến thương mại.  

 
Nhóm 39: Cho thuê xe.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 
uống..  

 
 

(210) 4-2013-02372 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.4.18; A5.5.21; 26.4.9 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, am đậm, nhạt, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Kyodo Sojitz   (VN) 
Lô F5-F6-F7-F8 KCN Thịnh Phát, xã 
Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám; cám trộn làm thức 

ăn cho động vật; thức ăn gia súc. 
 
 

(210) 4-2013-02373 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.4.18; A5.5.21; 26.4.9 
(591) Hồng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Kyodo Sojitz  (VN) 
Lô F5-F6-F7-F8 KCN Thịnh Phát, xã 
Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám; cám trộn làm thức 

ăn cho động vật; thức ăn gia súc. 
 
 

(210) 4-2013-02374 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.9.1; 3.4.18; A5.5.21; 26.4.9 
(591) hồng , xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Kyodo Sojitz    (VN) 
Lô F5-F6-F7-F8 KCN Thịnh Phát, xã 
Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám; cám trộn làm thức 

ăn cho động vật; thức ăn gia súc. 
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(210) 4-2013-02375 (220) 30.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 3.4.18; A5.5.22; 26.4.9 
(591) hồng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Kyodo Sojitz    (VN) 
Lô F5-F6-F7-F8 KCN Thịnh Phát, xã 
Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám; cám trộn làm thức 
ăn cho động vật; thức ăn gia súc. 

 
 

(210) 4-2013-02376 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.4.18; A3.4.24; A25.7.7 
(591) Cam, trắng, xanh dương nhạt, đen.. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Kyodo Sojitz    (VN) 
Lô F5-F6-F7-F8 KCN Thịnh Phát, xã 
Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám; cám trộn làm thức 
ăn cho động vật; thức ăn gia súc. 

 
 

(210) 4-2013-02377 (220) 30.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(591) Hồng, vàng, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Kyodo Sojitz    (VN) 
Lô F5-F6-F7-F8 KCN Thịnh Phát, xã 
Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám; cám trộn làm thức 
ăn cho động vật; thức ăn gia súc. 

 
 

(210) 4-2013-02378 (220) 30.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 3.4.18; 26.4.9 
(591) Hồng đậm, vàng, hồng nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Kyodo Sojitz    (VN) 
Lô F5-F6-F7-F8 KCN Thịnh Phát, xã 
Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám; cám trộn làm thức 
ăn cho động vật; thức ăn gia súc. 
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(210) 4-2013-02379 (220) 30.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 3.4.18; 26.4.9 
(591) Hồng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Kyodo Sojitz    (VN) 
Lô F5-F6-F7-F8 KCN Thịnh Phát, xã 
Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám; cám trộn làm thức 
ăn cho động vật; thức ăn gia súc. 

 
 

(210) 4-2013-02380 (220) 30.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) A5.5.22; 3.4.18; 26.4.9 
(591) Hồng, xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Kyodo Sojitz    (VN) 
Lô F5-F6-F7-F8 KCN Thịnh Phát, xã 
Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám; cám trộn làm thức 
ăn cho động vật; thức ăn gia súc. 

 
 

(210) 4-2013-02381 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại quốc tế Thái Lan  
(VN) 
Phố Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Mô tơ (điện) không dùng cho xe cộ mặt đất; máy phát (điện); máy nén khí; 
máy khoan; máy bào; máy đục, máy cưa, máy cắt, máy mài. 

 
 

(210) 4-2013-02382 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại quốc tế Thái Lan  
(VN) 
Phố Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Mô tơ (điện) không dùng cho xe cộ mặt đất; máy phát (điện); máy nén khí; 
máy khoan; máy bào; máy đục, máy cưa, máy cắt, máy mài. 

 
 

(210) 4-2013-02383 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02384 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02385 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-02386 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Xuân Quý   (VN) 
Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02387 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Xuân Quý    (VN) 
Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02388 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Xuân Quý    (VN) 
Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02389 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Xuân Quý    (VN) 
Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02390 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Xuân Quý    (VN) 
Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nước súc miệng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02391 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn phát triển đầu tư và 
thương mại Thanh Quang  
(VN) 
Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02392 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  

(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-02393 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH hoá nông Hợp 
Trí  (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân ủ; phân bón; chất điều tiết sự sinh trưởng cây 
trồng; chế phẩm nguyên tố vi lượng dùng cho cây trồng; giá thể (đất/chất nền) dùng để 
trồng cây thủy canh.  

 
 

(210) 4-2013-02394 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH hoá nông Hợp 
Trí   (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân ủ; phân bón; chất điều tiết sự sinh trưởng cây 
trồng; chế phẩm nguyên tố vi lượng dùng cho cây trồng; giá thể (đất/chất nền) dùng để 
trồng cây thủy canh.  

 
 

(210) 4-2013-02395 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá nông Hợp 
Trí   (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân ủ; phân bón; chất điều tiết sự sinh trưởng cây 
trồng; chế phẩm nguyên tố vi lượng dùng cho cây trồng; giá thể (đất/chất nền) dùng để 
trồng cây thủy canh.  

 
 

(210) 4-2013-02396 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH hoá nông Hợp 
Trí   (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dạí, chất diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân ủ; phân bón; chất điều tiết sự sinh trưởng cây 
trồng; chế phẩm nguyên tố vi lượng dùng cho cây trồng; giá thể (đất/chất nền) dùng để 
trồng cây thủy canh.  
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(210) 4-2013-02397 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.13.25 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở May Bách Thảo   (VN) 
200/14 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ nón, giày dép.  
 
 

(210) 4-2013-02398 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.8; 26.11.2 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Phượng Nam 
Việt  (VN) 
14 đường 130 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần, áo, mũ, nón, giày, dép. 
 
 

(210) 4-2013-02399 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 3.7.17 
(591) Trắng, đỏ, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Phượng Nam 
Việt  (VN) 
14 đường 130 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Mua bán quần, áo, mũ, nón, giày, dép. 
 

(210) 4-2013-02400 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Mỹ Quốc   (VN) 
Số 37 ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-02401 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) LOTTE CO., LTD.   (JP) 
20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2013-02402 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) SANOFI   (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
 
 

(210) 4-2013-02403 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.25; 21.3.1; 3.7.17; A3.7.24; 3.7.9; 
25.1.6 

(731) NBA PROPERTIES, INC.   (US) 
645 Fifth Avenue, New York, New York 
10022, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo cụ thể là quần áo dệt kim, đồ đi chân, giầy để chơi bóng rổ, giầy thi 
đấu bóng rổ, áo ngắn tay không cổ (T-shirts), áo sơ mi, áo ngắn tay có cổ (polo shirts), áo 
thể thao dài tay cổ chui thường làm bằng sợi bông dày, quần thể thao hai ống thường làm 
bằng sợi bông dày, quần dài haí ống, áo ba lỗ, áo len cổ chui có tay đan hoặt dệt kim, 
quần soóc, bộ quần áo ngủ pijama, áo thể thao nam có cổ vả tay áo, áo chui có tay áo và 
cổ áo thường mặc khi chơi bóng bầu dục, áo len đan hoặc móc, thắt lưng (quần áo), cà 
vạt, áo ngủ dài, mũ, mũ lưỡi trai, mũ lưỡi trai không có chóp, bộ quằn áo khoác mặc khi 
vận động thể thao, quần mặc khi vận động thể thao, áo mặc khi vận động thể thao, áo vét 
(trang phục), áo vét che gió (trang phục), áo pacca, áo choàng (măng tô), yếm dãi của trẻ 
em không làm bằng giấy, dải băng cuốn quanh đầu (trang phục), dải băng cuốn quanh cổ 
tay (trang phục), tạp dề (trang r phục), quần áo lót, quần soóc đấm bốc, quần hai ống mặc 
thường ngày, mũ che tai ? (trang phục), găng tay (trang phục), găng tay hở ngón (trang 
phục), khăn choàng cổ, áo sợi đan và dệt có cổ và tay áo, váy nịt len dài, áo váy, đồng 
phục và áo váy cho các hoạt náo viên trong các hoạt động thể thao, quần áo bơi, bộ quần 
áo tắm, bộ đồ bơi, bộ áo tắm hai mảnh, bộ áo tắm hai mảnh có mảnh trên là áo chui đâu 
không có tay áo, quần đùi bơi, quần đùi tắm, quần bơi lửng dài đến đầu gối mặc khi lướt 
ván trên sóng, quần áo bơi có khả năng giữ ấm cho cơ thể trong nước lạnh, áo choàng 
dùng khi đi tắm biển, bộ đồ choàng ngoài dùng khi tắm, áo choàng ngoài dùng khi tắm, 
dép xăng đan, dép xăng đan dùng trên bãi biển, mũ dùng trên bãi biển, lưỡi trai che nắng 
cho mắt, mũ trùm đầu khi bơi, mũ trùm đâu khi tắm, đồ đội đâu có gắn tóc giả. 
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Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và dụng cụ thể thao cụ thể là quả bóng rổ, bóng trong môn 
đánh gôn, quả bóng chày có kích cỡ lớn và dùng cho sân nhỏ, bóng thể thao, bóng dùng 
cho các trò chơi hành động làm bằng cao su và bóng dùng cho các trò chơi hành động lâm 
bằng bọt xốp, bóng dùng cho trò chơi làm bằng vải nhung lông, bóng dùng cho trò chơi 
làm bằng chất dẻo, lưới dùng cho môn bóng rổ, bảng để gắn rổ lưới trong môn bướng rổ, 
bảng để gắn rổ lưới loại nhỏ dùng cho môn bóng rổ, bơm dùng đê bơm bóng rổ và kim 
bơm đi kèm; gậy đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, gậy đánh gôn loại ngắn, dụng cụ 
phụ để chơi gôn cụ thể là dụng cụ để sửa vầng đất cô bị bật ra do tác động của gậy đánh 
gôn, cọc phát bóng trong môn đánh gôn, vật để đánh dấu vị trí của bóng trong môn đánh 
gôn thường có dạng tròn dẹt như đồng xu, bao bảo vệ bọc bên ngoài túi đựng vật dụng 
đánh gôn, bao phủ bên ngoài bảo vệ đầu gậy đánh gôn, găng tay đánh gôn, ống đựng 
bóng đánh gôn, thảm cỏ có lỗ để chơi gôn, khăn dùng cho gậy và bóng trong trô đanh 
gôn, giá để gậy chơi bi-a, bóng bi-a, giá đựng bóng bi-a, bộ trò chơi phi tiêu dạng tủ có 
cửa đóng, trò chơi bóng rổ điện tử dạng bàn, trò chơi bóng rổ dạng bàn, trò chơi bóng rổ 
dạng bảng, trô chơi kỹ năng hành động, trò chơi nhiều người để giải trí cho trẻ em và 
người lớn tại các buổi tiệc trò chơi trắc nghiệm thông tin về nhiều lĩnh vực và máy chơi 
trò chơi viđêô điện từ đặt tại các địa điểm công cộng và trung tâm giải trí, bộ dụng cụ chơi 
bóng rổ gồm lưới và côi, búp bê, búp bê trang trí, búp bê dành cho mục đích sưu tập, đồ 
chơi lâ hình các nhân vật hành động, đồ chơi là hình các nhân vật hành động có đầu gắn 
trên lô xo lắc lư đượe, đồ chơi được nhồi bên trong, đồ chơi bằng vải nhung lông, trô chơi 
xếp hình từ những miếng nhỏ, đồ chơi xây dựng kiểu hình khối để lắp ghép, đồ trang trí 
cây thông Nô-en (trừ đồ chiếu sáng và banh kẹo) và tất đựng quà trong lễ Nô-en không 
bao gồm đồ chiếu sáng và bánh kẹo; xe cộ làm đồ chơi dạng ô tô, xe tải, tàu hỏa và xe 
thùng chở hàng và người, tất cả mang chủ đề bóng rổ, đồ chơi bằng bọt xốp có hình ngón 
tay và cúp thể thao, cúp thể thao làm đồ chơi, bài lá, trò chơi bằng bâi lá, đồ chơi tạo tiếng 
động, đồ chơi hình con vật; đồ chơi trên bãi biển cụ thể là bóng chơi trên bãi biển, quả 
bóng bơm được, cái xô đồ chơi, cái xẻng đồ chơi, đồ chơi dung với cát, đồ ehơi cho trẻ 
em chơi trong khay thùng chứa cát có thành thấp, đồ chơi phun nước; các phụ kiện dùng 
để bơi tắm ở bể bơi cụ thể là phao bơi, phao tắm, phao nổi dạng tâm làm đồ chơi, phao bơi 
bằng bọt xốp, phao bơi hình vòng tròn, phao tắm hình vòng tròn, phao tắm hình vòng tròn 
bằng bọt xốp, phao nằm dạng ván, ván lưót sóng, bộ chân nhái dùng để bơi, bộ chân nhái 
dùng để lưót sóng, phao nổi lồng vào cánh tay và phao nổi gắn vâo cánh tay để hỗ trợ bơi 
dùng cho mục đích giải trí; bộ trò chơi bóng chuyên bao gồm bóng, lưới, đường biên và 
còi, và bộ trò chơi môn pô lô dưới nước bao gồm bóng, lưới và côi; diêu kiểu ống bằng vải 
hở hai đầu dùng để trang trí.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí có bản chất là các chương trình phát thanh và 
truyền hình đang diễn ra trong lĩnh vực bóng rổ và giới thiệu trực tiếp các trận thi đấu 
bóng rổ và các buổi trình diễn bóng rổ; sản xuất và phân phối các chương trình phảt thanh 
và truyền hình về các trận thi đấu bóng rổ, các sự kiện bóng rổ và các chương trình trong 
lĩnh vực bóng rổ; tổ chức và tiên hành các buổi hướng dẫn và các cuộc cắm trại cho người 
chơi bóng rổ, các buổi hướng dẫn và cắm trại cho các huấn luyện viên bóng rổ, các buổi 
hướng dẫn và cắm trại cho các đội nhảy múa và các cuộc chơi bóng rổ; dịch vụ giải trí có 
bản chất là các buổi trình diễn của các cá nhân hóa trang giả linh vật hoặc của các đội 
nhảy múa trong các chương trình thi đấu và trình diễn bóng rổ, các buổi hướng dẫn, cắm 
trại, cổ động, và các sự kiện khác liên quan đến bóng rổ, các sự kiện và buổi tiệc đặc biệt; 
dịch vụ câu lạc bộ người hâm mộ; dịch vụ gỉải trí cụ thể là dịch vụ cung cấp các trang 
web nổi bật với các dữ liệu đa phương tiện dưới dạng các sự kiện nổi bật trên truyền hình, 
cáe sự kiện nổi bật trên truyền hình mang tính tương tác, dữ liệu hình ảnh, tệp ghi dữ liệu 
hình ảnh, tuyển tập các sự kiện ghi hình nổi bật mang tính tương tác, các chương trình 
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phát thanh, các sự kiện phát thanh nổi bật, và các dữ liệu ghi âm trong lĩnh vực bóng rổ; 
cung cấp tin tức và thông tin có bản chất là các số liệu thống kê và thông tin lặt vặt trong 
lĩnh vực bóng rổ; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến không tải xuống được eụ thể là trò 
chơi máy vi tính, trò chơi viđêô, trò chơi viđêô mang tính tương tác, trò chơi kỹ năng hành 
động, trô chơi trên máy điện tử, trò chơi giải trí cho trẻ con và người lớn trong các buôi 
tiệc, trò chơi trên bảng, trò chơi đố, và trò chơi trằc nghiệm kiến thức về các lĩnh vực; dịch 
vụ xuất bản điện tử cụ thể là xuất bản tạp chí, sách hướng dẫn, bản tin, sách tô màu, lịch 
thi đấu của người khác trong lĩnh vực bóng rổ một cách trực tuyến thông qua internet; 
cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính (thông tin) trực tuyến trong lĩnh vực bóng rổ.  

 
 

(210) 4-2013-02404 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) BLOOMBERG FINANCE L.P.   (US) 
731 Lexington Avenue, New York, New 
York 10022, U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 16: Tạp chí và xuất bản phẩm dạng in trong lĩnh vực tin tức, kinh doanh, tài chính, 
công nghiệp, chứng khoán, thị trường chứng khoán, công nghiệp năng lượng, thời sự, giải 
trí, thể thao và những câu chuyện, sự kiện được công chúng quan tâm.  

 

Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được dưới dạng tài 
liệu tham khảo và tạp chí trong lĩnh vực tin tức, kinh doanh, tài chính, công nghiệp, chứng 
khoán, thị trường chứng khoán, công nghiệp năng lượng, thời sự, giải trí, thể thao và 
những câu chuyện, sự kiện được công chúng quan tâm; cung cấp báo, tạp chí (joumals) 
điện tử trực tuyến không tải xuống được, cụ thể là trang nhật ký trực tuyến (blogs) trong 
lĩnh vực tin tức, kinh doanh, tài chính, công nghiệp, chứng khoán, thị trường chứng khoán, 
công nghiệp năng lượng, thời sự, giải trí, thể thao và những câu chuyện, sự kiện được 
công chúng quan tâm; cung cấp các video điện tử không tải xuống được trên trang web, 
cụ thể là video giới thiệu, thuyết trình trong lĩnh vực tín tức, kinh doanh, tài chính, công 
nghiệp, chứng khoán,thị trường chứng khoán, công nghiệp năng lượng, thời sự giải trí thể 
thao và những câu chuyện, sự kiện được công chúng quan tâm; dịch vụ phóng viên tin tức 
cụ thể là đưa tin bằng máy tính.  
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(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.2.7; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) DURBELL CO., LTD.   (TH) 

288/1 Ekachai Road, Bangbon Sub-
District, Bangbon District, Bangkok 
10150, Thailand  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; nước khoáng 
dùng cho mục đích y tế; nước tăng lực có chứa thuốc; chế phẩm vitamin; thực phẩm ăn 
kiêng phù hợp cho mục đích y tế. 
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Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (quần áo); mũ; mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu). 

 

Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, đông lạnh, phơi khô và nấu chín; 
trứng; sữa và các sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn.  

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê, cacao, sôcôla, trà (chè); cà phê, trà (chè), ca cao và 
cà phê nhân tạo; gạo; bánh mỳ, bánh nướng và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; gia vị.  

 
Nhóm 31: Hạt ngũ cốc; động vật sống; trái cây và rau tươi; hạt giống thực vật; thức ăn cho 
động vật; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước có ga (đồ uống); đồ uống không cồn; đồ 
uống hoa quả; nước ép hoa quả; xi-rô để làm đồ uống; chế phẩm để lâm đồ uống; nước 
tăng lực (đồ uống không cồn và không dùng cho mục đích y tế); đồ uống đẳng trương 
cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; nước chanh; nước sô đa; nước ép rau [đồ uống]; 
đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước suối để uống; 
nước quả cô đặc, không cồn; chất chiết từ quả không chứa cồn; đồ uống hỗn hợp, không 
có cồn; tinh dầu dùng để làm đồ uống; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn.  

 
Nhóm 33: Đồ uồng có cồn (không bao gồm bia); rượu cốc-tai; rượu vang; đồ uống có cồn 
chứa hoa quả; đồ uống được chưng cất; rượu mùi. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến hóa chất dùng trong công nghiệp, 
khoa học và nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, nhựa nhân 
tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram 
và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong 
công nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, 
thuốc cắn mâu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, 
người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ, chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để 
giặtt, chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, 
mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất 
để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật 
liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, các chế phẩm dược và thú y, chế phẩm vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ 
sinh, thực phẩm chức năng bổ sung cho chế độ ăn uống cho con người và động vật, cao 
dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt 
động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ, kim loại thường và hợp kim của chúng, vật 
liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, vật liệu bằng kim 
loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, đồ sắt nhỏ, 
vật dụng nhỏ bằng đồ ngũ kim, ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản phẩm 
kim loại thường, quặng kim loại, máy cụ thể là máy cơ điện để chế biến đồ uống, máy 
đóng nắp chai, máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, 
máy ép nho và máy ép hoa quả để làm rượu vang, máy chế biến đồ uống có ga, máy làm 
nước có ga, máy tách kem sữa, máy sản xuất bơ sữa, máy phân phối tự động, máy cơ điện 
để chế biến thực phẩm, máy chế biến thức ăn dùng điện, và máy công cụ, động cơ và đầu 
máy (không bao gồm động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), các bộ phận 
ghép nối và truyền động (không bao gồm các bộ phận dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ), dụng cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công, máy ấp trứng, máy 
bán hàng tự động, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
877 

khí đeo cạnh sườn, dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, 
điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng 
dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 
điều khiển năng lượng điện, đĩa ghi, đĩa CD, đĩa DVD và cơ cấu dùng cho các thiết bị làm 
việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính, 
phần mềm máy tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú 
y, chân, tay giả, mắt và răng giả, vật dụng chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị để 
chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước 
và mục đích vệ sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, 
kim loại quý và các hợp kim của chúng và các sản phẩm làm từ các kim loại này hoặc 
được bọc bằng các kim loại này cụ thể là huy hiệu bằng kim loại quý, hộp bằng kim loại 
quý, tượng bằng kim loại quý, tượng nhỏ bằng kim loại quý, dây bằng kim loại quý (đồ 
trang sức, đồ kim hoàn), chuỗi hạt (đồ trang sức, đồ kim hoàn), vòng đeo tay (đồ trang 
sức, đồ kim hoàn), hoa tai (đồ trang sức, đồ kim hoàn), trâm cài đầu (đồ trang sức, đồ kim 
hoàn), nhẫn (đồ trang sức, đồ kim hoàn), mặt dây chuyền (đồ trang sức, đồ kim hoàn), 
khuy măng sét và ghim câi (đồ trang sức, đồ kim hoàn), vòng đeo chìa khoá được làm 
bằng kim loại quý hoặc được bọc bằng kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, 
đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, giấy, các-tông và các sản phẩm được 
làm bằng các vật liệu này cụ thể là bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng, tấm lót bình 
và cốc làm bằng giấy, vật liệu dùng để bọc làm bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, áp phích 
làm bằng giấy hoặc bìa cứng, miếng đệm lót làm bằng giấy, bảng hiệu bằng giấy hoặc bìa 
cứng, khăn ăn bằng giấy và khăn bàn bằng giấy, khăn trải bàn ăn bằng giấy, tấm lót bàn 
bằng giấy, khăn lau bằng giấy, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng 
phẩm, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ 
sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng (không bao gồm đồ đạc), đồ dùng để hướng 
dẫn và giảng dạy (không bao gồm thiết bị giảng dạy), vật liệu bằng chất dẻo để bao gói, 
chữ in, bản in đúc, cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiăng, mi-ca và các sản phẩm làm từ các 
kim loại này, cụ thể là trang kim mica để trang trí, vải amiăng, tấm phủ amiăng, nỉ 
amiăng hoặc phớt amiăng, bìa cứng amiăng, bao bì amiăng, giấy amiăng, tấm amiăng, 
rèm chịu lửa bằng amiăng, bao (phong bì, túi nhỏ) bằng cao su để bao gói, gioăng bằng 
cao su để vặn mở nắp bình, nắp van bằng cao su, dây bằng cao su, vòng bằng cao su, nút 
bằng cao su, chất dẻo ở dạng đúc sẵn dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín, 
cách ly, ống mềm không bằng kim loại, da và giả da, sản phẩm bằng các chất liệu này cụ 
thể là túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói, dây đai bằng da thuộc, dây đeo vai bằng 
da thuộc, hộp đựng mũ bằng da thuộc, hộp bằng da thuộc hoặc giả da, hòm bằng da thuộc 
hoặc giả da, vỏ bọc bằng da thuộc dùng cho lô xo, da thuộc (da dê, cừu, sơn dương) 
không dùng cho mục đích làm sạch, quai đeo quàng dưới cằm bằng da thuộc, tấm phủ đồ 
đạc bằng da thuộc, đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà, dây buộc bằng da, 
dây da thuộc, sợi da thuộc, sợi da bện, dây da treo bàn đạp của yên ngựa, Môletkin [giả 
da], dây đai đeo qua vai bằng da thuộc, dây đai bâng da thuộc [yên cương ngựa], túi đựng 
dụng cụ bằng da thuộc [túi rỗng], van bằng da thuộc, da động vật, da sống, rương, hòm, 
va li và túi du lịch, ô, lọng và gậy chống, roi ngựa và yên cương, vật liệu xây dựng phi 
kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, asphan, hắc ín, bitum, các công trình, 
cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài kỷ niệm phi kim loại, đồ đạc, gương, khung 
ảnh, sản phẩm bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ 
phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này cụ thể là tre, san hô, dừa ngà, hoặc 
làm bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, lược và bọt biển, 
bàn chải (không kể bút lông), vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, thuỷ 
tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thuỷ tinh, sành, sứ, đồ 
bằng đất nung để chứa đựng, dây thừng, dây, lưới, lều (trại), mái che bằng vải bạt, vải 
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nhựa (vải dầu), buồm, bao đựng, và túi, vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su hoặc chất 
dẻo), vật liệu sợi dệt dạng thô, chỉ và sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, khăn trải giường, 
khăn trải bàn, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đăng ten và đô thêu, ruy băng và dải viền 
để trang trí quần áo, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, 
thảm, thảm dày trải sàn, thảm chùi chân và chiếu, vải sơn vâ các vật liệu trải sàn khác, 
bức trướng treo tường (không bằng vải dệt), trò chơi, đồ chơi, dụng cụ tập thể dục và thể 
thao, đồ trang trí cho cây noel, thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú 
săn (không còn sống), chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, đông lạnh, phơi khô 
hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, 
dầu ăn và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao và cà phê nhân tạo, gạo, bột sắn, bột cọ, bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh nướng, bánh, kẹo, đá lạnh có thể ăn được, đường, 
mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, giấm và nước xốt (gia vị), gia 
vị, kem lạnh, hạt và các sản phẩm nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, động vật 
sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, 
nước khoáng, nướe có ga và các loại đồ uống không cồn khác, đồ uống hoa quả và nước 
ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đô uống có cồn, nước tăng lực, 
thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc lá, diêm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo; quản lý kinh doanh; dịch vụ 
đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]. 

 
Nhóm 40: Xử lý nước; dịch vụ in; chế biến dầu mỏ; sản xuất năng lượng; phân loại rác và 
vật liệu tái chế (biến đổi); dịch vụ may. 

 

Nhóm 42: Kiến trúc; lập trình máy tính; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa 
chỉ trang tin điện tử]; thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế bao bì; kiểm soát chất lượng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm 
thời, cụ thể là, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô, căn 
hộ cho thuê, nhà ở chung và nhà ở riêng trong quần thể khu nhà nghỉ và an dưỡng; dịch vụ 
cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 
tại chỗ do nhà hàng thực hiện (catering services); dịch vụ cung cấp thông tin, cố vấn và tư 
vấn liên quan tới tất cả các dịch vụ đã nói ở trên. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ làm vườn; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ trợ giúp về thú y.  

 
 

(210) 4-2013-02406 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.1; 24.15.21 
(591) Xanh da trời, xanh dương đậm. 
(731) KOA CORPORATION   (JP) 

3672, Oaza Ina, Ina-shi, Nagano, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện trở; máy móc và thiết bị dùng để phân phối hoặc kiểm soát điện năng; dây 
điện; cầu chì; cầu chì chuyên dụng cho thiết bị viễn thông; thiết bị điện trở cho thiết bị 
viễn thông; dụng cụ, thiết bị viễn thông và các bộ phận và phụ kiện của chúng; nhiệt điện 
trở; thiết bị bán dẫn; mạch điện tử; mạch tích hợp; dây điện trở; điện cực; cuộn cảm; tụ 
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điện; bảng mạch in; cảm biến nhiệt; máy hấp thụ đột biến; thiết bị đo điện thế; thiết bị 
chống ồn; biến trở; mạch tích hợp thể lai.  

 
 

(210) 4-2013-02407 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Nâu, vàng, xám, trắng, đen. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ tư vấn Khang Phú (VN)
17-19 đường Hoàng Diệu, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản.  
 
 

(210) 4-2013-02408 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam -
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-02409 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam -
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-02410 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam -
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-02411 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Đo, KCN Việt Nam -
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-02412 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam -
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02413 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02414 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
881 

(210) 4-2013-02415 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed     (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02416 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed     (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02417 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed     (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương     

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02418 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed     (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam -
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-02419 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed     (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam -
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02420 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02421 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-02422 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-02423 (220) 30.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 5.5.16; A5.5.20; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Tím. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ylang Spa  (VN)
69 Hoàng Diệu, phường Quang Trung, 
thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dược phẩm, dầu gội đầu các sản phẩm chăm sóc da, các 
sản phẩm trang điểm, các sản phẩm dùng để chăm sóc và tạo kiểu tóc, trang thiết bị y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc 
đẹp; dịch vụ xoa bóp (massage); dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tư vấn trang điểm.  

 
 

(210) 4-2013-02424 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ CFSG   (VN)
11/114B Thống Nhất, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 
 
 

(210) 4-2013-02425 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ CFSG   (VN)
11/114B Thống Nhất, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 
 
 

(210) 4-2013-02426 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.1; 3.7.16 
(591) Đỏ, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ CFSG  (VN) 
11/114B Thống Nhât, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 
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(210) 4-2013-02427 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ CFSG  (VN) 
11/114B Thống Nhất, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phồ Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 
 
 

(210) 4-2013-02428 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 
Khải  (VN) 
170 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực thiện; dịch vụ khách 
sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2013-02429 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.23; A3.7.24; 3.7.17; 26.13.1; 25.7.20
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ và đào 
tạo nghề Thái Hòa   (VN) 
3 Bình Quới, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem duỗi tóc; nước uốn tóc; kem nhuộm tóc, nước xịt dưỡng tóc; 
kem ủ tóc (kem hấp dầu). 

 
 

(210) 4-2013-02430 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tigon   (VN) 
Tổ 19, ấp Đông Bình, xã Đông Bình, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2013-02431 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tigon    (VN) 
Tổ 19, ấp Đông Bình, xã Đông Bình, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long    

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2013-02432 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tigon   (VN) 
Tổ 19, ấp Đông Bình, xã Đông Bình, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2013-02433 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tigon    (VN) 
Tổ 19, ấp Đông Bình, xã Đông Bình, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long   

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2013-02434 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tigon    (VN) 
Tổ 19, ấp Đông Bình, xã Đông Bình, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long    

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2013-02435 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Kim Khôi   (VN) 
Số 2A2 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cái 
Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; vàng; bạc; đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng trang sức mỹ nghệ, vàng bạc đá quý.  
 
 

(210) 4-2013-02436 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.7.3; 5.7.1; 26.4.1; 5.3.20 
(591) Xanh dương, vàng nhạt, trắng, vàng, 

xanh da trời, xanh dương đậm. 
(731) Tổ hợp tác sản xuất lúa Đồng 

Vạn   (VN) 
ấp Thầy Ký, thị trấn Thạnh An, huyện 
Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo.  
 

Nhóm 31: Lúa; thóc lúa.  
 
 

(210) 4-2013-02437 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.3.5; 26.3.1; 10.3.7; 26.2.3; 4.5.3; 
A2.1.23 

(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL 
FACTORY, INC.   (JP) 
115, Aza-Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, 
Naruto-shi, Tokushima-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dạng chất lỏng; chế phẩm vitamin; dược phẩm; đường dùng cho mục 

đích y tế; thuốc tiêm; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; axít amin dùng cho mục 
đích y tế; chất kiêng (ăn uống) dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế. 
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Nhóm 10: Túi truyền dịch; ống nhỏ giọt dùng trong ngành y, chai có ống nhỏ giọt dùng 
trong ngành y; lọ đựng thuốc đếm giọt dùng trong ngành y; đồ đựng để đắp thuốc; dụng 
cụ truyền dịch nhỏ giọt cho tĩnh mạch; túi nước dùng trong ngành y; ống tiêm thuốc; ống 
tiêm thuốc dưới da; dụng cụ tiêm dùng trong ngành y. 

 
 

(210) 4-2013-02443 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Xanh Việt  
(VN) 
Số 1, ngách 64/9, ngõ 64, Vũ Trọng 
Phụng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Chậu hoa, bình, lọ để cắm hoa, nắp chậu hoa (không bằng giấy).  
 

Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu chậu hoa, bình, lọ để cắm hoa, giá dữ cho cây và 
hoa, nắp chậu hoa, đồ phủ chậu hoa; quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm trên; triển lãm 
các sản phẩm trên với mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2013-02444 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Hải  (VN) 
243 Định Công Thượng, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, que thử thai, bút thử thai, bao cao su. 
 
 

(210) 4-2013-02445 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Hải   (VN) 
243 Định Công Thượng, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, que thử thai, bút thử thai, bao cao su. 
 
 

(210) 4-2013-02446 (220) 30.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Minh Minh Phát   (VN) 
Số 115, ngõ 69A, phố Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua, bán, ký 
gửi các loại hàng hoá cụ thể là: thuốc lá thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc thuốc lá; vật dụng 
cho người hút thuốc, nguyên vật liệu để sản xuất thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2013-02447 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.5.3; 3.5.20; 26.1.1 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, vàng, hồng đậm, 

xanh dương, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Sức Sống Việt  (VN) 
Số 25 đường Nguyễn Phong Sắc, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt đã chế biến; nho khô; lát trái cây sấy khô; trái cây đóng hộp; thực phẩm ăn 

nhanh trên cở sở trái cây; trái cây được bảo quản.  
 
 

(210) 4-2013-02448 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phần mềm 
Viettrend  (VN) 
Số 19 Cửa Nam, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống; căng tin; dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2013-02452 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.4; 26.1.2; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Đen, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 
dựng Hà Phúc  (VN) 
137/3 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông; tấm xi măng; cọc xi măng; thạch cao. 
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất. 
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(210) 4-2013-02455 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 25.12.1; 1.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kim loại màu 
Việt Nam    (VN) 
Số 569 đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)  Nhóm 09: Bộ chuyển mạch điện và bộ đảo mạch điện; đầu nối cho dây điện; bộ nối [điện]; 
công tắc điện; bảng điều khiển [điện]; bộ đổi điện và bộ biến đổi, điện; bộ nối điện; vỏ 
bọc cho ổ cắm điện cố định; vỏ bọc cho ổ cắm điện trên tường; vỏ bọc cho ổ cắm điện 
chìm; tủ phân phối [điện]; bảng điều khiển phân phối [điện]; thiết bị điều khiển phân phối 
[điện]; vật liệu cho mạnh điện chính [dây, dây cáp]; bộ đảo điện; hộp đấu nối [điện]. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không 
khí; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ về cách điện, cách 
nhiệt, cách âm trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2013-02456 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.12.1; 26.1.2; 1.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kim loại màu 
Việt Nam    (VN) 
Số 569 đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Cáp đồng trục; cuộn dây điện từ; dây dẫn điện; cáp dẫn điện; dây đồng, được 
cách điện; cáp điện; vật liệu cho mạnh điện chính [dây, dây cáp]; dây điện. 

 
 

(210) 4-2013-02457 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.3.1; 25.12.1; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kim loại màu 
Việt Nam    (VN) 
Số 569 đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn sợi đốt; đèn chiếu sáng; đèn trần; đèn gắn trên trần nhà; đèn chùm; đèn 
treo; thiết bị chiếu sáng bể cá cảnh; thiết bị chiếu sáng bồn nuôi loài thủy sinh; vỏ đèn; 
chao đèn; đèn; bóng đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang; hệ thống chiếu 
sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn cho xe cộ; đèn pin bỏ túi, dùng điện. 

 
 

(210) 4-2013-02458 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.3.1; 26.1.2; 25.12.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kim loại màu 
Việt Nam    (VN) 
Số 569 đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Nhôm; lá nhôm và nhôm lá; dây nhôm; dây đồng không bọc; đồng dạng thô 
hoặc bán thành phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-02459 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.3.1; 26.1.2; 25.12.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kim loại màu 
Việt Nam    (VN) 
Số 569 đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa nhân tạo; nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); chất cách điện cho dây cáp; 
vật liệu cách điện cho dây cáp. 

 

(210) 4-2013-02461 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Gia Lợi   (VN) 
Phòng 301 số 461 đường Nguyễn Khang, 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; kính xây dựng; kính chống cháy (kính 
chịu lửa); cửa gỗ chống cháy; nhựa dùng trong xây dựng; vật liệu chịu lửa không bằng 
kim loại dùng cho xây dựng.  

 
 

(210) 4-2013-02462 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.7.20; 1.15.23; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại và du lịch Mix  (VN)
Số 34, ngách 30/1, ngõ 194, phố Đội 
Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý bán vé máy bay và tàu hoả; 
vận chuyển hành khách du lịch.  

 
 

(210) 4-2013-02467 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 20.7.1; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Trắng, đỏ, tím than, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất giấy 

vở Anh Quân   (VN) 
Số 4 ngõ 315 Nguyễn Khang, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy vở học sinh; nhãn mác; giấy nhăn; bao bì bằng chất liệu giấy, nhựa mỏng, 
bìa cát tông. 

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu giấy vở học sinh, nhãn mác, giấy nhăn, bao bì 
bằng chất liệu giấy, nhựa mỏng, bìa cát tông, các loại mực in ấn, văn phòng phẩm, đồ 
dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không 
kể máy móc dùng cho mục đích này), túi và bao bằng chât dẻo để bao bọc và đóng gói.  

 
 

(210) 4-2013-02468 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 16.1.4; A5.5.20; 3.7.17 
(591) Trắng, cam, xanh rêu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phong Phú 
Sắc Việt   (VN) 
Lầu 4, số 268 Tô Hiến Thành, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí cụ thể: dịch vụ nghe nhạc trên internet. 
 
 

(210) 4-2013-02470 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.6; A11.3.2; 7.1.5; A7.1.12 
(591) Đỏ, vàng, hường, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nhà hàng Thu Phượng  (VN) 
34 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê giải khát; dịch 
vụ khách sạn lưu trú. 

 
 

(210) 4-2013-02472 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đen, xanh. 
(731) CHEMIGLAS CORP  (KR) 

25-61 Yusun-dong, Yangsan-si, 
Gyeongsangnam-do 626-230, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt, kính râm; kính đeo mắt có tay cầm; kính bơi; tròng kính; dây 
đeo kính mắt; hộp đựng kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; miếng đệm (ngay mũi) cho 
kính đeo mắt; kính áp tròng. 
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(210) 4-2013-02473 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.8; 26.11.3 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đa Phát  (VN) 
15/15 Phan Văn Hớn, khu phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện và cáp điện các loại; máy ổn áp. 

 
 

(210) 4-2013-02474 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) SAMIL PHARM. CO., LTD   (KR) 
990-1, Bangbae-Dong Seocho-Gu, Seoul 
137-061, Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trung ngành y).  

 
 

(210) 4-2013-02475 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) SAMIL PHARM. CO., LTD    (KR) 
990-1, Bangbae-Dong Seocho-Gu, Seoul 
137-061, Korea   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trung ngành y).  

 
 

(210) 4-2013-02476 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Blue Exchange  (VN) 
267 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng trong trang phục).  
 
 

(210) 4-2013-02477 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Blue Exchange   (VN) 
267 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng trong trang phục).  

 
 

(210) 4-2013-02478 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Blue Exchange   (VN) 
267 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng trong trang phục).  

 
 

(210) 4-2013-02479 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Blue Exchange   (VN) 
267 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng trong trang phục).  
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(210) 4-2013-02480 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Blue Exchange   (VN) 
267 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng trong trang phục).  

 
 

 
(210) 4-2013-02481 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Blue Exchange   (VN) 
267 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng trong trang phục).  

 
 

 
(210) 4-2013-02482 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Blue Exchange   (VN) 
267 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng trong trang phục).  
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(210) 4-2013-02483 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Blue Exchange   (VN) 
267 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng trong trang phục).  

 
 

 
(210) 4-2013-02484 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Blue Exchange   (VN) 
267 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng trong trang phục).  

 
 

 
(210) 4-2013-02485 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Blue Exchange   (VN) 
267 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng trong trang phục).  
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(210) 4-2013-02486 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Blue Exchange   (VN) 
267 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng trong trang phục).  

 
 

 
(210) 4-2013-02487 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

BLUE EXCHANGE  (VN) 
267 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng trong trang phục).   

 
 

 
(210) 4-2013-02488 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

BLUE EXCHANGE   (VN) 
267 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng trong trang phục).   
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(210) 4-2013-02489 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty cổ phần Công nghệ Y 

dược Hà Nội  (VN) 
Số 37 nhà A, ngõ 109 Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02490 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gia Lợi   (VN) 
Phòng 301 số 461 đường Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa thép chống cháy; cửa thép an toàn; cửa 

cuốn bằng kim loại; cửa inox; cửa nhôm.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; kính xây dựng; kính chống cháy (kính 
chịu lửa); cửa gỗ chống cháy; nhựa dùng trong xây dựng; vật liệu chịu lửa không bằng 
kim loại.  

 
 

(210) 4-2013-02491 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.5.25; 26.15.1; 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6
(591) Đỏ, xanh sẫm, xanh lá cây, tím, đen, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần y học Quốc 

TẾ   (VN) 
Số 21, ngõ 87, đường Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-02492 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược Paris-France   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO..LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02493 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược Paris-France   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO..LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02494 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO..LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02495 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Vàng, hồng, xanh lá cây, xanh dương, 

đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO..LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02496 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mê Linh  (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02497 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE. LTD.  (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02498 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) SAKAR HEALTHCARE PVT. LTD.  
(IN) 
406, Silver Oaks Comm.Complex, Opp 
Arun Society Paldi, Ahmedabad - 38 
007, Gujarat, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02499 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   
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(210) 4-2013-02500 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   
 
 

(210) 4-2013-02501 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) LEGEND REGION LIMITED   (VG) 
Sea Meadow House, Blackburne 
Highway, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm sạch; chế 
phẩm để đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; 
nước xức tóc; chế phẩm đánh răng; nước thơm dùng để trang điểm (mỹ phẩm); dầu dùng 
cho nước hoa và kem mỹ phẩm; son môi; chế phẩm nước hoa toàn thân; chế phẩm mỹ 
phẩm chăm sóc da; chế phẩm dưỡng tóc (mỹ phẩm); sữa làm sạch da mặt và sữa dưỡng 
làm đẹp da mặt (dùng cho mục đích trang điểm); dầu gội đầu và nước xức tóc; chế phẩm 
làm sạch toàn thân (mỹ phẩm).  

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quay phim điện ảnh, quang 
học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng 
để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; 
thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi; cơ 
cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu và 
máy vi tính; thiết bị dập lửa; kính râm; kính đeo mắt (quang học); kính mắt; kính để đọc; 
thấu kính cho kính mắt; hộp đựng kính đeo mắt; các phụ kiện đi kèm kính đeo mắt cụ thể 
là: dây đeo kính, dây nhỏ đeo cổ buộc kính mắt và dây đeo kính buộc ở đầu; gọng cho 
kính; dây xích của kính đeo mắt loại kẹp mũi; kính đeo mắt loại kẹp mũi; miếng để bảo 
vệ mắt kính chống xước (phụ kiện của kính mắt); kính bảo hộ. 

 

Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng hóa làm từ kim loại quý 
hoặc bọc bằng kim loại này cụ thể là: hộp bằng kim loại quý, vòng đeo tay (đồ trang sức), 
trâm gài đầu (đồ trang sức), hộp đựng đồng hồ (trưng bày), dây chuyền (đồ trang sức), đồ 
nữ trang mỹ ký (đồ trang sức), hoa tai, hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ), chuỗi hạt (đồ 
trang sức), cái ghim (đồ trang sức), nhẫn (đồ trang sức), đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức), 
đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; đá quý; đồng hồ và dụng cụ bấm giờ.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; dịch vụ bán lẻ các đồ 
dùng bưu chính viễn thông; dịch vụ quảng cáo bán lẻ trực tuyến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
các mặt hàng sau: chế phẩm để tẩy trắng và chế phẩm dùng để giặt, chế phẩm làm sạch, 
chế phẩm để đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, 
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nước xức tóc, thuốc đánh răng, nước thơm dùng để trang điểm (mỹ phẩm), dầu dùng cho 
nước hoa và kem mỹ phẩm, son môi, chế phẩm nước hoa toàn thân, chế phẩm chăm sóc 
da (mỹ phẩm), chế phẩm dưỡng tóc (mỹ phẩm), sữa làm sạch da mặt và sữa dưỡng làm 
đẹp da mặt (mỹ phẩm, dùng cho mục đích trang điểm), dầu gội đầu và nước xức tóc (mỹ 
phẩm), chế phẩm làm sạch toàn thân (mỹ phẩm), thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, 
trắc địa, nhiếp ảnh, quay phim điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám 
sát), cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, 
tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh 
hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động và cơ cấu cho thiết 
bị vận hành bằng đồng xu, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính, 
thiết bị dập lửa, kính râm, kính đeo mắt, kính mắt, kính để đọc, thấu kính cho kính mắt, 
hộp đựng kính đeo mắt, kính đeo mắt và các phụ kiện đi kèm cụ thể là: dây đeo kính, dây 
nhỏ đeo cổ buộc kính mắt và dây đeo kính buộc ở đâu, khung (gọng) cho kính, dây xích 
của kính đeo mắt loại kẹp mũi, kính đeo mắt loại kẹp mũi, miếng để bảo vệ mắt kính (phụ 
kiện của kính mắt), kính bảo hộ, vải để lau mắt kính (phụ kiện của kính mắt); kim loại 
quý và các hợp kim của chúng và các hàng hóa làm từ kim loại này hoặc bọc bằng kim 
loại này, đồ trang sức, đá quý, đồng hồ và dụng cụ bấm giờ, đồ đạc nội thất, gương soi, 
khung ảnh, đồ đạc bằng gỗ, nút bằng lie, sậy, sợi mây, đồ đan lát làm từ cây liễu gai, 
sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vỏ cứng của động vật và của hạt, hổ phách, xà cừ, bọt 
biển, thế phẩm của các vật liệu trên hoặc chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình 
hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn chải (không kể bút lông), vật liệu dùng làm bàn chải, 
đồ lau dọn, sợi thép rối, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây 
dựng), đồ thủy tinh, đồ sứ để chứa đựng, đồ bằng đất nung để chứa đựng. 

 
 

(210) 4-2013-02502 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  
(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, tất cả đều dùng trong nông nghiệp. 
 
 

(210) 4-2013-02503 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.7.1 
(591) Nâu đậm, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH CS COFFEE  (VN) 

50 Bis Yersin, phường Phương Sài, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; cà phê bột; cà phê nhân; cà phê sạch chế phin; đồ uống trên 
cơ sở cà phê. 

 

Nhóm 35: Mua bán: chè (trà), cà phê, rau, củ, quả, thủy hải sản, nông sản.  
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quán rượu; quán giái khát.  
 
 

(210) 4-2013-02504 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh dương nhạt, cam
(731) Trang trại Nguyễn Thị Kim 

Mai   (VN) 
ấp 1, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi các loại. 
 
 

(210) 4-2013-02505 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Đen, trắng, xám. 
(731) PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD  

(AU) 
167 Fullarton Road, Dulwich SA 5065, 
Australia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang.  
 
 

(210) 4-2013-02507 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 6.1.2; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Đại Phước Thành   (VN) 
107A đường 111, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn bằng vải không dệt; khăn vải dùng để tẩy trang; khăn lau bằng vải. 
 
 

(210) 4-2013-02510 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH NDN  (VN) 
158 Phan Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc, làm đầu, gội đầu. 
 
 

(210) 4-2013-02511 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) CIPLA LIMITED   (IN) 
Mumbai Central, Mumbai 400 008, India 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng [giặt giũ] ; chế phẩm để giặt; ehế phẩm làm sạch, đánh 
bóng, cọ rửa; chất mài mòn; nước hoa, tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; thuốc đánh răng.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược, chế phẩm thú y và ăn kiêng; chất ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế, thực phẩm cho em bé; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu dùng để chặn 
răng, sáp dùng cho nha sĩ; chất tẩy uế; chế phẩm diệt sâu bọ; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 
Nhóm 09: Thiết bị thở dùng để bơi lặn; Kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; thiết bị 
chưng cất cho mục đích khoa học; hộp đựng kính đeo mắt; dây xích đeo của kính mắt; 
dây nhỏ đeo kính mắt; gọng kính đeo mắt; kính đeo mắt; thị kính; bộ dụng cụ có chứa thị 
kính; lồng ấp để cấy vi khuẩn; quần áo đặc dùng cho phòng thí nghiệm; khay thí nghiệm; 
dụng cụ đo tỷ trọng sữa; dụng cụ đo sữa. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y học, nha khoa và thú y; chân tay, mắt và răng 
giả; vật dụng chỉnh hình; vật liệu để khâu vết hương.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh đoanh; thông tin về 
kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; đại lý thông tin thương mại; lập hóa đơn; nghiên 
cứu thị trường; dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; 
lập bảng lương; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ 
của người khác: quản lý quá trình đặt hàng. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ 
chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; thẩm mỹ viện; bệnh viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ 
trị liệu; trợ giúp về thú y; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn 
và lâm nghiệp; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh. 

 
 

(210) 4-2013-02513 (220) 31.01.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) A25.7.21; 26.4.9; 15.1.11 
(731) ABRO INDUSTRIES, INC.   (US) 

3580 Blackthorn Court, South Bend, 
Indiana 46628, United States of America

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất tạo gioăng làm kín dùng trong công nghiệp và ô tô.  
 

Nhóm 16: Chất tạo gioăng làm kín dùng cho mục đích gia dụng. 
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(210) 4-2013-02518 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2 
(731) IMPACT POWER HYDRAULICS SDN 

BHD   (MY) 
Lot 15828, Jalan Bukit Kemuning, Batu 
7, Bukit Kemuning, 42450 Shah Alam, 
Selangor Darul Ehsan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy đóng cọc thủy lực. 
 
 

(210) 4-2013-02519 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.2.7 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nội thất TOPMILL TCT   (VN) 
Khu công nghiệp Sông Mây - giai đoạn 2, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 20: Giường, tủ, bàn ghế, tủ bếp, kệ, kệ ti vi. 
 
 

(210) 4-2013-02520 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD.  
(JP) 
6-1, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02521 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt Mỹ  
(VN) 
Cụm công nghiệp xã Liên Phương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; bộ tăng âm; đầu đĩa hình DVD; đầu đĩa hình VCD.  
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(210) 4-2013-02522 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty TNHH điện tử Việt Mỹ  

(VN) 
Cụm công nghiệp xã Liên Phương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; bộ tăng âm; đầu đĩa hình DVD; đầu đĩa hình VCD.  

 
 

(210) 4-2013-02523 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt Mỹ  
(VN) 
Cụm công nghiệp xã Liên Phương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; bộ tăng âm; đầu đĩa hình DVD; đầu đĩa hình VCD.  

 
 

(210) 4-2013-02524 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt Mỹ  
(VN) 
Cụm công nghiệp xã Liên Phương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; bộ tăng âm; đầu đĩa hình DVD; đầu đĩa hình VCD.  

 

(210) 4-2013-02525 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt Mỹ  
(VN) 
Cụm công nghiệp xã Liên Phương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; bộ tăng âm; đầu đĩa hình DVD; đầu đĩa hình VCD. 
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(210) 4-2013-02526 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt Mỹ  
(VN) 
Cụm công nghiệp xã Liên Phương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; bộ tăng âm; đầu đĩa hình DVD; đầu đĩa hình VCD. 
 
 

(210) 4-2013-02527 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt Mỹ  
(VN) 
Cụm công nghiệp xã Liên Phương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; bộ tăng âm; đầu đĩa hình DVD; đầu đĩa hình VCD. 
 
 

(210) 4-2013-02528 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.1.1; 24.1.1; A3.1.20 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đồ gỗ Burden  (VN) 
Số 85, khu phố 7, thị trấn Uyên Hưng, 
huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất được làm bằng gỗ, cụ thể là: giường, tủ, bộ bàn ghế, giá sách, giá 
treo quần áo, khung ảnh.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dồ nội thất bằng gỗ; dịch vụ quảng cáo và xúe tiến thương 
mại nhằm mục đích bán hàng.  

 
 

(210) 4-2013-02529 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.7.1; 1.15.24 
(591) Nâu, cam, xanh dương. 
(731) Đặng Đình Quý  (VN) 

Xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm 
Đồng  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2013-02530 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; A1.1.10 
(591) Xám, xám trắng, đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

VIPTOP  (VN) 
ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm về nhựa, cụ thể: móc treo đồ; móc treo bộ đàm; móc treo gậy; 

móc treo  chai nước. 
 
 

(210) 4-2013-02531 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.5.1; A5.5.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Đại 
Uy   (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dính dùng cho mục đích công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2013-02532 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) RAHIMAFROOZ BATTERIES 

LIMITED   (BD) 
705, 706 WestNakhalpara, Tejgaon, 
Dhaka, 1215, Bangladesh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 09: ắc quy axit chì có thể tái nạp dùng cho ô tô, máy móc.  
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(210) 4-2013-02533 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  
(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thú y; chất phụ gia dinh dưỡng cho thức ăn động vật; 
protein bổ sung cho động vật; chất bổ sung protein cho động vật; a-xít amin cho thức ăn 
động vật; chất bổ sung dinh dưỡng cho động vật; chất bổ sung cho thức ăn động vật; chất 
phụ gia thức ăn cho động vật.  

 
 

(210) 4-2013-02534 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) ACE CANNING CORPORATION SDN. 
BHD.   (MY) 
Lot 33 - 37, Lengkuk Keluli 1, Kawasan 
Perindustrian Bukit Raja Selatan, 
Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; không còn sống; gia cầm, không còn sống; thú săn, không còn sống; 
chiết xuất của thịt; trái cây đã được bảo quản; trái cây đông lạnh; trái cây sấy khô; trái cây 
đã nấu chín; rau đã được bảo quản; rau đông lạnh; rau sấy khô, rau đã nấu chín; thạch cho 
thực phẩm; thạch trái cây; mứt ướt; mút quả ướt; trứng; dầu có thể ăn được; mỡ có thể ăn 
được; sữa; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua; sữa chua uống. 

 
 

(210) 4-2013-02535 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phạm Phát   (VN) 
Số nhà 86, tổ 21B, phường Cẩm Thịnh, 
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Van kim loại; vòi bằng kim loại; ống bằng kim loại; vòng nối bằng kim loại 
dùng cho nối ống; khớp nối ống bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo thương mại: van kim loại, vòi bằng kim 
loại, ống bằng kim loại, vòng nối bằng kim loại dùng cho nối ống, khớp nối ống bằng kim 
loại.  
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(210) 4-2013-02536 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phạm Phát  (VN) 
Số nhà 86, tổ 21B, phường Cẩm Thịnh, 
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Buồng tạo xoáy lốc (bộ phận của máy); vỏ bơm; cánh bơm; máy bơm; máy 

phát điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo thương mại: buồng tạo xoáy lốc, vỏ bơm, 
cánh bơm, máy bơm, máy phát điện.  

 
 

(210) 4-2013-02537 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.1; 26.4.4; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Tiên Phong  (VN) 
2 đường số 25, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2013-02539 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ thiết bị văn phòng 
Một Tám Tám Tám  (VN) 
Số 40 đường số 1, KP5, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho hội họp và dạy học, máy chiếu, máy chiếu tương 

tác thông minh, máy chiếu vật thể, màn ảnh chiếu hình, bảng tin điện tử, thiết bị tương tác 
thông minh (bảng tương tác), thiết bị ghi thời gian, máy thu thanh, thu hình. 
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Nhóm 16: Máy huỷ giấy ơùng cho văn phòng; các loại văn phòng phẫm: thước; bút; phấn 
viết; tẩy; compa.  

 
Nhóm 35: Mua bán máy in, máy huỷ giấy, thiết bị dạy học, máy chiếu, màn ảnh chiếu 
hình, bảng in điện tử, thiết bị ghi thời gian, máy thu thanh, thu hình, máy chiếu tương tác 
thông minh, máy chiếu vật thể, phụ kiện dùng cho máy chiếu tương tác thông minh các 
loại bảng tương tác thông minh. 

 
 

(210) 4-2013-02542 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; A3.9.12 
(591) Đen, trắng, xanh dương xanh dương 

đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tú  (VN) 
325 Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé (cháo dinh dưỡng cho em bé).  
 
 

(210) 4-2013-02543 (220) 31.01.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tú   (VN) 
325 Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định   

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé (cháo dinh dưỡng cho em bé).  
 
 

(210) 4-2013-02544 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Quốc Gia    (VN) 
127 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2013-02545 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Quốc Gia    (VN) 
127 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2013-02546 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Quốc Gia    (VN) 
127 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2013-02547 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Quốc Gia    (VN) 
127 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2013-02548 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Quốc Gia    (VN) 
127 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2013-02549 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Quốc Gia    (VN) 
127 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2013-02550 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.5.1; 1.15.23; 26.15.1; 26.11.3 
(591) Vàng, xanh lá, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Tân Hoàng Gia  (VN) 
Số 14 phố Hồng Phúc, phường Nguyễn 
Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đại lý bán vé máy bay; dịch vụ du lịch, lữ hành nội địa và quốc tế; dịch 
vụ cho thuê xe có động cơ; dịch vụ làm visa (đại lý du lịch); dịch vụ đại lý vận tải đường 
biển; dịch vụ vận tải hành khách đường bộ.  

 
 

(210) 4-2013-02551 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Thảo  (VN) 
212/5 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Chụp ảnh. 
 
 

(210) 4-2013-02552 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thủ công mỹ 
nghệ và thiết bị điện tử Đại 
Dương  (VN) 
21 Phú Định, phường 16, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị camera quan sát, báo trộm, báo cháy. 
 
 

(210) 4-2013-02554 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xám, xanh dương, đen, đỏ nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty thiết kế sản xuất thời
trang E-CHANNEL COMAXX  (VN)
150/49/50 đường 26/3 phường Bình 
Hưng Hòa qưận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ may quần áo. 
 
 

(210) 4-2013-02555 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 25.12.1 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hoàng Uyên  (VN) 
Tổ 2B, phố Phú Hà, phường Phong Châu, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2013-02556 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình trạng xấu, làm đẹp cho tóc cụ 

thể như chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng 
[lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi nhuộm 
hoặc tẩy màu tóc; mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm 
phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-02557 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm làm sạch, chăm sóc cải thiện tình trạng xấu, làm đẹp cho tóc, da 

đầu và da toàn thân, cụ thể như xà phòng; kem làm trắng da; chất lỏng dạng tinh dầu [gel] 
làm mượt và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc, chế phẩm nhuộm tóc,; 
chế phẩm duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc]; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp 
tóc; chế phẩm tạo sóng tóc, chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi duỗi, uốn, nhuộm hoặc 
tây màu tóc; mỹ phẩm, kem mỹ phẩm dạng đặc quánh [gel] giữ ẩm da mặt; kem dưỡng 
ẩm ngày và đêm; tinh dầu dùng cho da; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc, nước hoa; các 
chế phẩm làm sạch, làm bong hay tẩy da chết dùng cho da toàn thân, tay, chân; các chế 
phẩm chăm sóc cơ thể tự nhiên (không chứa thuốc) dùng để làm ẩm, dưỡng, làm se khít lỗ 
chân lông hay làm sạch, làm tươi mát, cân bằng độ ẩm và chăm sóc cho mặt và da; chế 
phẩm mỹ phẩm các dạng làm nâu da [làm da rám nắng]; chế phẩm chống nắng cho da 
mặt và cơ thể; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt 
tóc.  

 
 

(210) 4-2013-02558 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.3.1; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Nam Đại 
Dương   (VN) 
86 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu.  
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(210) 4-2013-02559 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.25; 3.3.1; 26.13.25; 25.12.1; 7.11.1; 
24.1.1; 9.1.7 

(591) Đen, trắng, vàng đậm, vàng nhạt, nâu, 
đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Nam Đại 
Dương    (VN) 
86 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu.  
 
 

(210) 4-2013-02562 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên  (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan và cà phê hạt.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống (do nhà hàng phục vụ); nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2013-02563 (220) 01.02.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 2.9.4; 25.12.1; 5.7.1; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên  (VN) 
82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan và cà phê hạt.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống (do nhà hàng phục vụ); nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2013-02564 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 5.7.1; 5.7.6; A26.11.12 
(591) Trắng, cam (đậm, nhạt), cam nâu, vàng, 

xám, đen. 

(540) 

  

(731) Vương Ngọc Linh  (VN) 
442 - 444 Hậu Giang, phường 12, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến. 
 
 

(210) 4-2013-02566 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) THE DOW CHEMICAL COMPANY  
(US) 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 
48674, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong điều chế chế phẩm chăm sóc cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-02568 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH REDCO Việt Nam  
(VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, sữa bột cho em bé, thực phẩm chức năng (dùng trong nghành y).  

 
 

(210) 4-2013-02569 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH REDCO Việt Nam  
(VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, sữa bột cho em bé, thực phẩm chức năng (dùng trong nghành y).  

 
 

(210) 4-2013-02570 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.17.25; 24.17.17 
(731) Công ty TNHH Tây Thăng Long 

Sài Gòn   (VN) 
479/2 Nguyễn Chí Thanh, phường 15, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng như: bóng đèn điện; đèn chiếu sáng; đèn dùng cho xe cộ; 

đèn điện cho cây Noel. 
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(210) 4-2013-02571 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.17; 6.1.2; A2.9.15; 26.1.1; 2.9.14 
(591) Vàng, xanh, nâu vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tấn Ngọc 
ánh  (VN) 
36-38 Nguyễn Cư Trinh, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho con người (chăm sóc da mặt - loại trừ các hoạt 

động gây chảy máu).  
 
 

(210) 4-2013-02572 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 4.3.3 
(591) Đen, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ba Long  (VN) 
26 Thống Nhất, phường Bình Thọ, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2013-02573 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Gạch Men Bách 
Thành   (VN) 
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch ốp 

lát; gạch thẻ); gạch granite.  
 
 

(210) 4-2013-02574 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nam Nông Phát  
(VN) 
C18, lô 9 khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ. 
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(210) 4-2013-02575 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Nam Nông Phát  
(VN) 
C18, lô 9 khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ. 

 
 

(210) 4-2013-02576 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Nam Nông Phát  
(VN) 
C18, lô 9 khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ. 

 
 

(210) 4-2013-02577 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Xanh la, xám tro, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ Hàn 
Quốc   (VN) 
2A Phan Kế Bính, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Phẫu thuật thẩm mỹ. 

 
 

(210) 4-2013-02578 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Xanh lá, xám tro, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nam úc Châu    (VN) 
25 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 44: Phẫu thuật thẩm mỹ. 
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(210) 4-2013-02579 (220) 01.02.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 25.12.1; A5.1.5; 2.9.25; 24.15.2; A25.3.3
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Ngọc Thanh  (VN) 
Phòng 107- C5B - phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
2. Nguyễn Thị Thu  (VN) 
Xã Nam Chính, huyện Nam Sách, Hải 
Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng được chiết xuất từ thực vật.  
 
 

(210) 4-2013-02581 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Gia Hào  (VN) 
Số 57/42 Lô Tư, khu phố 2, phường Bình 
Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; keo dán cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng; keo dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng.  

 
 

(210) 4-2013-02585 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Xanh dương. (540) 

 

(731) Công ty liên doanh hội chợ 
và triển lãm Sài Gòn  (VN) 
799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh khách sạn; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại 
quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Cho thuê văn phòng. 
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị. 
 
 

(210) 4-2013-02586 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thới Vương  (VN)

Số 798 Âu Cơ, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Bơ; bơ thực vật; dầu ăn và mỡ ăn, dầu thực vật; mứt ướt và mứt quả dạng ướt 
(dạng nhão); thạch rau câu.  

 

(210) 4-2013-02587 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Đỏ, nâu, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH Thới Vương  (VN)

Số 798 Âu Cơ, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Phẩm màu cho thực phẩm; phẩm, màu cho bơ; phẩm màu cho đồ uống, phẩm 
màu cho bia, chất nhuộm cho thực phẩm.  

 

Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm(trừ tinh dầu); bột nở (thực phẩm); bột làm bánh men 
(thực phẩm); thạch rau câu (dạng bánh kẹo); phụ gia làm đông đặc thực phẩm (gồm thực vật).  

 
 

(210) 4-2013-02588 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.4; 26.4.9 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Thới Vương  (VN)

Số 798 Âu Cơ, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Phẩm màu cho thực phẩm; phẩm màu cho bơ; phẩm màu cho đồ uống; phẩm 
màu cho bia; chất nhuộm cho thực phẩm.  

 

Nhóm 29: Bơ; bơ thực vật; mút hoa quả, mút ướt và mút quả dạng ướt (dạng nhão); dầu ăn 
và mỡ ăn; dầu thực vật; thạch rau câu.  

 

Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm(trừ tinh dầu); bột nở (thực phẩm); bột làm bánh; 
men (thực phẩm); thạch rau câu (dạng bánh kẹo); phụ gia làm đông đặc thực phẩm (gồm 
thực vật).  

 
 

(210) 4-2013-02589 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phát Đạt  (VN) 
140/1 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, thiết bị máy vi tính như: bàn phím, màn hình, chuột, bộ 
chia sẻ màn hình, bộ lưu điện, thẻ (card) mở rộng, dụng cụ vệ sinh máy tính, loa máy tính, 
đầu nối (giắc nối). 
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(210) 4-2013-02590 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) NAN SHAN LIFE INSURANCE CO., 
LTD.   (TW) 
168 Zhuang Jing Road, Xinyi District, 
Taipei City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; bảo 
lãnh phát hành bảo hiểm; bảo hiểm hoả hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm hàng hải; bảo hiểm 
sinh mạng; tư vấn về bảo hiểm; cung cấp thông tịn bảo hiểm; trả góp; đầu tư vốn; quỹ đầu 
tư; cho vay [tài chính]; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; dịch vụ tài 
chính; quản lý tài chính; cho thuê tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; dịch vụ 
chuyển vốn bằng điện tử; thông tin về tài chính; ủy thác thu tiền thuê nhà, bất động sản; 
phát hành trái phiếu có giá trị; bảo đảm tài chính; cho thuê bất động sản; định giá bất 
động sản; quản lý bất động sản; cho thuê văn phòng bất động sản]; bảo lãnh tài chính; 
quyên góp qũy từ thiện, dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; dịch vụ tín dụng; uỷ 
thác quản lý tài chính.  

 
 

(210) 4-2013-02591 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) ROBERTA DI CAMERINO S.A.   (LU) 
29 avenue Monterey, L-2163 
Luxembourg  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 18: Hộp bằng da thuộc hoặc vali giả da; túi du lịch; vali [hành lý]; túi đựng quần áo 
dùng để đi du lịch; ví đựng đồ trang điểm chưa có đồ bên trong]; ví đựng dụng cụ vệ sinh 
cá nhân (kem đánh răng, lược); ba lô; túi xách tay; cặp da; kẹp đựng tài liệu bằng da; ví 
tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; túi mua hàng; «; « che nắng; yên cương; gậy chống; túi dùng 
ở bãi biển; bộ yên cương cho động vật; túi bằng da thuộc để đóng gói hàng hóa; túí thể 
thao.  

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2013-02593 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty Cổ phần thương mại 
đầu tư dược phẩm Bảo Phát  
(VN) 
Xóm Tân Xuân, xã Thọ Xuân, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng; mua bán mỹ phẩm; mua 
bán thiết bị y tế.  
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(210) 4-2013-02594 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02595 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) AMGEN INC.   (US) 
One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-02596 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) AMGEN INC.   (US) 
One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-02597 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) AMGEN INC.    (US) 
One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, U.S.A.    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-02598 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Hà  (VN) 
189/41 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)  Nhóm 07: Máy đóng sách dùng trong công nghiệp; máy xén giấy dùng trong công nghiệp.  
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(210) 4-2013-02599 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH PR Việt Nam  (VN)
Số 23, D4, khu giãn dân Yên Phúc, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: xúc xích, nem chua, nem chua rán, giò, chả, mực khô, pho 
mát, pho mai que, tôm, khoai tây chiên, hạt đã chế biến.  

 
 

(210) 4-2013-02600 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 2.5.2; 26.4.2 
(591) Xanh dương sẫm, xanh dương, xanh lá 

cây, đỏ, vàng, tím, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thiết bị y tế 
Trường Phát  (VN) 
Thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02601 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Minh 
Minh   (VN) 
Số 123 ngõ 184 đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02602 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Minh 
Minh   (VN) 
Số 123 ngõ 184 đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02603 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Minh 
Minh   (VN) 
Số 123 ngõ 184 đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02604 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Pháp   (VN) 
Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim 
Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu hoa quả, rượu gạo, rượu vốt ca, rượu uýt ki, rượu brandi. 
 
 

(210) 4-2013-02605 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, 
băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện 
não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ 
bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, 
nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu.  
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(210) 4-2013-02606 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, 
băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện 
não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ 
bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, 
nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2013-02607 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực phẩm 
dinh dưỡng dùng trong y tế, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, 
bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y 
tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi 
và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ bệnh nhân 
liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2013-02608 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, 
băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện 
não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ 
bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, 
nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2013-02609 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, 
băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện 
não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ 
bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, 
nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2013-02610 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược Paris - France   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, 
băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện 
não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ 
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bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, 
nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2013-02611 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Xuân Quý   (VN) 
Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02612 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.1.1; 25.1.6; A5.3.15; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, vàng đậm 
(731) PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD  

(AU) 
167 Fullarton Road, Dulwich SA 5065, 
Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang.  

 
 

(210) 4-2013-02613 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM thể thao 
May Mắn  (VN) 
FF1 Ba Vì, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vải, hàng may sẵn, giày dép, dụng cụ thể dục, thể thao.  
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(210) 4-2013-02614 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2013-02615 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2013-02616 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2013-02617 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A25.7.21; 25.3.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ đô, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Phúc Khang  (VN) 
51 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; nghiên cứu thị trường; 
thăm dò dư luận.  
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Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; định giá 
bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý tòa nhà cao ốc; tư vấn đầu tư.  

 

Nhóm 41: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video.  
 
 

(210) 4-2013-02618 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A25.7.21; 25.3.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ đô, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Phúc Khang   (VN) 
51 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; nghiên cứu thị trường; 
thăm dò dư luận.   

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; định giá 
bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý tòa nhà cao ốc; tư vấn đầu tư.   

 

Nhóm 41: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video.  
 
 

(210) 4-2013-02619 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Phạm Anh Tú  (VN) 
Số 2 ngõ 530/22 phường Bưởi, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ; tổ 
chức triển lãm cho mục đích văn hóa và giáo dục; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; 
sản xuất chương trình truyền hình; đào tạo thực hành (thao diễn).  

 
 

(210) 4-2013-02620 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.1.3; A1.1.10; 25.1.25; 25.1.9 
(591) Xanh nước biển, đỏ, vàng, trắng 
(731) Cơ sở sản xuất hương trầm 

Minh Hương  (VN) 
Số 277 Trần Quang Khải, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang). 
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(210) 4-2013-02621 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.4.18; A3.4.24; 3.5.7; A3.5.24 
(591) Cam, xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Cao Phong  (VN) 

Lô G chung cư Hùng Vương, phường 11, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; dịch vụ cung cấp thông tin 
thương mại; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 
 

(210) 4-2013-02622 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Viết Thắng  (VN) 
Đội 1, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tuờng, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm: kem làm trắng da; sữa tắm; dầu gội đầu; keo xịt tóc; nước hoa; son môi. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, dược liệu (dùng cho người). 
 
 

(210) 4-2013-02623 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Nguyễn Viết Thắng  (VN) 
Đội 1, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm: kem làm trắng da; sữa tắm; dầu gội đầu; keo xịt tóc; nước hoa; son môi. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, dược liệu (dùng cho người).  
 
 

(210) 4-2013-02624 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) GLOBAL IP TOKYO CORPORATION  

(JP) 
Caremel II 8-3-30, Nishishinjuku 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 45: Các dịch vụ tư vấn các vấn đề liên quan đến li- xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư 
vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; các dịch vụ tư vấn nghiệp vụ liên quan 
đến quyền sở hữu trí tuệ. 
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(210) 4-2013-02625 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH Medico Việt 
Nam   (VN) 
Căn hộ số 3, tầng 3, chung cư 3D, khu 3 
phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc phá thai, dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-02626 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH Medico Việt 
Nam    (VN) 
Căn hộ số 3, tầng 3, chung cư 3D, khu 3 
phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc phá thai, dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-02627 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH Medico Việt 
Nam    (VN) 
Căn hộ số 3, tầng 3, chung cư 3D, khu 3 
phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc phá thai, dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-02628 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH Medico Việt 
Nam    (VN) 
Căn hộ số 3, tầng 3, chung cư 3D, khu 3 
phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc phá thai, dược phẩm.  
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(210) 4-2013-02629 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH Medico Việt 
Nam    (VN) 
Căn hộ số 3, tầng 3, chung cư 3D, khu 3 
phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Vitamin.  

 
 

(210) 4-2013-02630 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH Medico Việt 
Nam    (VN) 
Căn hộ số 3, tầng 3, chung cư 3D, khu 3 
phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tránh thai.  
 
 

(210) 4-2013-02631 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH Medico Việt 
Nam    (VN) 
Căn hộ số 3, tầng 3, chung cư 3D, khu 3 
phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tránh thai.  
 
 

(210) 4-2013-02632 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) GALIEN PHARMA  (FR) 
Z.A. Les Hauts De La Fourcade 32201 
Gimont Cedex, France  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2013-02633 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.15.1; 7.1.6; 
25.7.20 

(591) Đen, trắng, xám, xám nhạt, vàng nhạt, 
nâu nhạt, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá 
cây nhạt, ghi nhạt, xanh dương 

(731) GALIEN PHARMA   (FR) 
Z.A. Les Hauts De La Fourcade 32201 
Gimont Cedex, France  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2013-02634 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.15.1; 7.1.6; 
25.7.20 

(591) Trắng, xám nhạt, đen, nâu nhạt, nâu 
đậm, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 
ghi nhạt, xanh dương, đỏ 

(731) GALIEN PHARMA   (FR) 
Z.A. Les Hauts De La Fourcade 32201 
Gimont Cedex, France  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2013-02635 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.15.1; 7.1.6; 
25.7.20 

(591) Trắng, xám nhạt, đen, nâu nhạt, vàng 
nhạt, vàng cam, xanh lá cây đậm, xanh lá 
cây nhạt, ghi nhạt, xanh dương, đỏ 

(731) GALIEN PHARMA   (FR) 
Z.A. Les Hauts De La Fourcade 32201 
Gimont Cedex, France  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2013-02636 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.13.1; A26.11.12; 7.1.6; 26.1.1; 
26.15.1; 25.7.20 

(591) Trắng, xám nhạt, hồng tím đậm, tím 
nhạt, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 
ghi nhạt, xanh dương, đỏ 

(731) GALIEN PHARMA   (FR) 
Z.A. Les Hauts De La Fourcade 32201 
Gimont Cedex, France  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2013-02637 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 7.1.6; A26.11.12; 
25.7.20 

(591) Trắng, xám nhạt, hồng đỏ đậm, đỏ nhạt, 
xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, ghi 
nhạt, xanh dương, đỏ 

(731) GALIEN PHARMA   (FR) 
Z.A. Les Hauts De La Fourcade 32201 
Gimont Cedex, France  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2013-02638 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 7.1.6; A26.11.12; 
25.7.20 

(591) Trắng, xám nhạt, xanh lá cây, vàng xanh, 
xanh lá cây nhạt, ghi nhạt,xanh dương, 
đỏ, đen 

(731) GALIEN PHARMA   (FR) 
Z.A. Les Hauts De La Fourcade 32201 
Gimont Cedex, France  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2013-02639 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.9.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư Kinh Đô  (VN) 
141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (đã chế biến); thịt gia cầm và thú săn; chất chiết ra từ thịt; rau quả được 

bảo quản phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt quả; nước xốt hoa quả; trứng; 
sữa và sản phẩm từ sữa; dầu thực vật; mỡ ăn; đồ uống có sữa là chủ yếu. 

 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê; bột 
và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt và mặn; mứt kẹo; kẹo; kem; mật 
ong; nước mật đường; men; bột nở; muối; tương hạt cải; dấm và nước xốt, gia vị; kem 
lạnh. 

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ 
uống; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz và các loại đồ uống không có cồn. 

 
Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, rượu bia, rau quả tươi sống; mua bán vật liệu xây dựng; 
mua bán vải sợi và hàng may mặc, giày dép, túi xách, đồng hồ, mắt kính, mỹ phẩm; mua 
bán hàng thủ công mỹ nghệ (tranh sơn mài, chén đũa sơn mài và gỗ, hàng thủ công mỹ 
nghệ bằng mây tre lá), công nghệ phẩm, dụng cụ học tập và giảng dạy, văn phòng phẩm, 
vật tư ngành ảnh; mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước; dịch vụ thương mại; quảng 
cáo thương mại; mua bán hàng điện tử, điện lạnh và điện gia dụng (ti vi, tủ lạnh, tủ cấp 
đông, máy điều hòa không khí, máy lạnh, máy vi tính, máy chụp ảnh, điện thoại, máy cát 
sét, loa, ampli, máy quay phim, máy đếm tiền, quạt điện, đèn, máy ổn áp); mua bán hóa 
mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em; mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình, hàng trang trí nội thất, 
thiết bị văn phòng; mua bán vàng bạc đá quý. 

 
Nhóm 36: Cho thuê nhà; cho thuê văn phòng; mua bán nhà; đại lý đổi ngoại tệ; mua bán 
thẻ Internet; thẻ điện thoại; cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (ki ốt, trung tâm 
thương mại); dịch vụ quản lý bất động sản; tư vấn đầu tư. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp; xây dựng dân dụng; xây dựng nhà; dịch vụ sửa chữa 
nhà và trang trí nội thất (thi công); xây dựng cầu đường; dịch vụ rửa xe. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ trông giữ xe; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ du lịch; dịch vụ vận 
chuyển hành khách và hàng hóa.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; dịch vụ hồ bơi; dịch vụ thể dục thể thao; khu giải trí trò chơi 
điện tử; dịch vụ giáo dục đào tạo. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (nhà hàng): nhà hàng ăn uống; dịch vụ lưu trú; khách sạn; 
dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp (do nhà hàng thực hiện). 
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Nhóm 44: Dịch vụ cắt, uốn tóc; dịch vụ trang điểm làm đẹp; dịch vụ xông hơi, xoa bóp; 
dịch vụ chăm sóc sức khỏòe; dịch vụ y tế. 

 
 

(210) 4-2013-02640 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Tribeco Bình 

Dương  (VN) 
Số 8 đường số 11, KCN Việt Nam 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành.  

 
 

(210) 4-2013-02641 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.   (US) 
10750 Columbia Pike, Silver Spring, MD 
20901 USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; dịch vụ 

đặt chỗ khách sạn cho người khác và đặt chỗ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô cho 
người khác; dịch vụ đặt chỗ khách sạn cho người khác qua mạng trực tuyến và đặt chỗ 
khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô cho người khác qua mạng trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2013-02642 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.  (US) 
10750 Columbia Pike, Silver Spring, MD 
20901 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ knách sạn và dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; dịch vụ 

đặt chỗ khách sạn cho người khác và đặt chỗ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô cho 
người khác; dịch vụ đặt chỗ khách sạn cho người khác qua mạng trực tuyến và đặt chỗ 
khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô cho người khác qua mạng trực tuyến. 
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(210) 4-2013-02643 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 

INC.   (US) 
10750 Columbia Pike, Silver Spring, MD 
20901 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ knách sạn và dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; dịch vụ 

đặt chỗ khách sạn cho người khác và đặt chỗ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô cho 
người khác; dịch vụ đặt chỗ khách sạn cho người khác qua mạng trực tuyến và đặt chỗ 
khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô cho người khác qua mạng trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2013-02644 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 

INC.   (US) 
10750 Columbia Pike, Silver Spring, MD 
20901 USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ knách sạn và dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; dịch vụ 

đặt chỗ khách sạn cho người khác và đặt chỗ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô cho 
người khác; dịch vụ đặt chỗ khách sạn cho người khác qua mạng trực tuyến và đặt chỗ 
khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô cho người khác qua mạng trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2013-02645 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 

INC.   (US) 
10750 Columbia Pike, Silver Spring, MD 
20901 USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ knách sạn và dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; dịch vụ 

đặt chỗ khách sạn cho người khác và đặt chỗ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô cho 
người khác; dịch vụ đặt chỗ khách sạn cho người khác qua mạng trực tuyến và đặt chỗ 
khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô cho người khác qua mạng trực tuyến. 
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(210) 4-2013-02646 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 

INC.   (US) 
10750 Columbia Pike, Silver Spring, MD 
20901 USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; dịch vụ 

đặt chỗ khách sạn cho người khác và đặt chỗ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô cho 
người khác; dịch vụ đặt chỗ khách sạn cho người khác qua mạng trực tuyến và đặt chỗ 
khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô cho người khác qua mạng trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2013-02647 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) OMNI INDUSTRIES, INC  (US) 

7031 Bryce Canyon Avenue Greenwell 
Springs, Louisiana 70739 USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng dùng cho phanh; chất phụ gia hóa học dùng cho nhiên liệu phụ trợ 

hóa dầu oc tan; hóa chất để làm sạch vòi phun nhiên liệu; chất phụ gia hóa học dùng để 
xử lý nhiên liệu; chất lỏng dẫn động; chất lỏng trợ lực tay lái; chất chống đông; hóa chất 
làm mát động cơ. 

 
Nhóm 04: Chất bôi trơn dùng cho ô tô; chất bôi trơn dùng trong công nghiệp; dầu động 
cơ; dầu thấm ướt; nhiên liệu. 

 
 

(210) 4-2013-02648 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh nước biển, xanh 

da trời 
(731) R.X. COMPANY LIMITED  (TH) 

93/90 Soi Prachanukul 2, Rachadapisek 
Road, Bangsue, Bangkok 10800, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc kháng sinh. 
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(210) 4-2013-02650 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

 

(731) MEDOCHEMIE LTD  (CY) 
1-10, Constantinoupoleos St., 3011- 
Limassol, Cyprus 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02651 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.13.1; A5.5.20; 26.4.4; 5.3.6 
(731) BRISTOL-MYERS SQUIBB SARL, a 

French Limited Liability Company  
(FR) 
3, rue Joseph Monier 92500 Rueil 
Malmaison, France   

(540) 

  

(740) Công ty luật hợp danh YKVN (YKVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2013-02652 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.13.1; A5.5.20; 5.3.6 
(731) BRISTOL-MYERS SQUIBB SARL, a 

French Limited Liability Company  (FR) 
3, rue Joseph Monier 92500 Rueil 
Malmaison, France 

(540) 

  
(740) Công ty luật hợp danh YKVN (YKVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2013-02653 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.5.20; 5.3.6; 26.4.4; 24.13.1 
(731) BRISTOL-MYERS SQUIBB SARL, A 

FRENCH LIMITED LIABILITY 
COMPANY   (FR) 
3, rue Joseph Monier 92500 Rueil 
Malmaison, France  

(540) 

 
(740) Công ty luật hợp danh YKVN (YKVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  
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(210) 4-2013-02654 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm nhuộm tóc; 
chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để tạo nếp tóc lượn 
sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc [mỹ phẩm]; mỹ phẩm tạo kiểu 
dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc [thuộc nhóm này]; bọt dùng cho tóc [mỹ phẩml; nước 
bóng tóc [mỹ phẩm]; dầu tóc [mỹ phẩm]; mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất lỏng dùng để 
trang điểm tóc [mỹ phẩm]; dầu xức tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm làm khỏe tóc [không chứa 
dược chất]; kem bôi tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm dùng để tắm thường và/hoặc tắm vòi hoa 
sen [không chứa dược chất]; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá nhân]; chế phẩm 
chống chảy mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]. 

 
 

(210) 4-2013-02655 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt 
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm nhuộm tóc; 
chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để tạo nếp tóc lượn 
sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc [mỹ phẩm]; mỹ phẩm tạo kiểu 
dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc [thuộc nhóm này]; bọt dùng cho tóc [mỹ phẩml; nước 
bóng tóc [mỹ phẩm]; dầu tóc [mỹ phẩm]; mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất lỏng dùng để 
trang điểm tóc [mỹ phẩm]; dầu xức tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm làm khỏe tóc [không chứa 
dược chất]; kem bôi tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm dùng để tắm thường và/hoặc tắm vòi hoa 
sen [không chứa dược chất]; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá nhân]; chế phẩm 
chống chảy mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]. 

 
 

(210) 4-2013-02656 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A25.7.7; 26.13.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Ghi xám, trắng 
(731) Công ty TNHH Côn Đảo Resort  

(VN) 
Bãi Đất Dốc, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống; khu nghỉ dưỡng, nghỉ mát (resort); 
quán rượu (bar). 
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(210) 4-2013-02657 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.3.1; A26.11.12; 26.11.3; A1.3.17 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Thiên Phước   (VN) 
Lô B8-B9, cụm công nghiệp Nhị Xuân, 
xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 22: Lưới. 

 
 

(210) 4-2013-02658 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) ELYZA'S HOME (M) SDN BHD  (MY) 
Lot 266, Jalan Cheras Batu 11, 43200 
Cheras, Selangor, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 20: Thanh treo rèm; cái móc màn, thanh ray cho rèm, móc rèm; ghế trường kỷ; đồ 

đạc trong nhà.  
 
 

(210) 4-2013-02659 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) ELYZA'S HOME (M) SDN BHD   (MY) 
Lot 266, Jalan Cheras Batu 11, 43200 
Cheras, Selangor, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn phủ giường; khăn phủ bàn [không bằng giấy]; vải làm rèm; rèm bằng vải 

cho cửa sổ; diềm bằng vải đặt bên trên cửa sổ để cho que luồn qua rèm; vải in họa tiết. 
 
 

(210) 4-2013-02660 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(731) OVERLAND TOTAL LOGISTIC 

SERVICES (M) SDN. BHD.  (MY) 
No. 2288, Mukim 14, Permatang Tinggi, 
14000 Bukit Mertajam, Penang, 
Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hậu cần vận tải; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ vận tải hàng hóa 
bằng máy bay hoặc xe lửa; dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy; dịch vụ xếp hàng 
hóa chuyên chở vào kho; dịch vụ đóng gói hàng hóa chuyên chở.  

 
 

(210) 4-2013-02661 (220) 01.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sàn đẹp 
Hồng Ngọc  (VN) 
Phòng 2402, CT1, KĐT Văn Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Sàn tre các loại: ván sàn tre, cốt pha tre, ván ghép bằng tre, ván ép bằng tre, tre 
ép khối, tre ép sợi. 

 

Nhóm 20: Sản phẩm gia dụng bằng tre: nội thất tre. 
 
 

(210) 4-2013-02662 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Sơn Tân Phú  (VN) 
21 đường 34, khu phố 8, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2013-02663 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.3; 26.15.15; 26.3.23 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại sơn Tân Phú  (VN) 
21 đường 34, khu phố 8, phường Linh Đông, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2013-02664 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; A26.3.5; A26.3.7 
(591) Đen, xanh dương, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Verona  (VN) 
Trụ sở cũ UBND xã Mỹ Tân, huyện Mỹ 
Lộc, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2013-02665 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.25; A5.5.20; A5.5.21 
(591) vàng ánh kim, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quản lý quỹ 
đầu tư chứng khoán Chiến 
Thắng   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Charmvit, Grand Plaza, 
117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán; quản lý danh 
mục đầu tư chứng khoán. 

 
 

(210) 4-2013-02666 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quản lý quỹ 
đầu tư chứng khoán Chiến 
Thắng    (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Charmvit, Grand Plaza. 
117 Trần Duy Hưng, quận cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán; quản lý danh 
mục đầu tư chứng khoán. 

 
 

(210) 4-2013-02667 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Trúc Mai  (VN) 
285/9 Bùi Đình Túy, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện: bánh mì, bánh mì 
thịt, bò né.  

 
 

(210) 4-2013-02670 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và sản 
xuất Anh Hiếu   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô (dụng cụ thiết bị 
trong nhà vệ sinh), bình nước nóng dùng cho nhà tắm; bồn tắm (thiết bị trong nhà tắm); 
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bệ xí nhà vệ sinh; thiết bị đường ống dẫn nước trong nhà vệ sinh, nhà tắm; vòi xịt nước 
trong nhà vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2013-02671 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và sản 
xuất Anh Hiếu   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô (dụng cụ thiết bị 
trong nhà vệ sinh); bình nước nóng dùng cho nhâ tắm; bồn tắm (thiết bị trong nhà tắm); 
bệ xí nhà vệ sinh; thiết bị đường ống dẫn nước trong nhà vệ sinh, nhà tắm.  

 
 

(210) 4-2013-02672 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Cơ sở sản xuất khung xe đạp 
Vũ Đức Trường   (VN) 
Thôn Chuối, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, 
tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; khung xe đạp; phụ tùng cho xe đạp. 
 
 

(210) 4-2013-02673 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Cơ sở sản xuất khung xe đạp 
Vũ Đức Trường   (VN) 
Thôn Chuối, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, 
tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; khung xe đạp; phụ tùng cho xe đạp.  
 
 

(210) 4-2013-02674 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A3.9.4; A25.3.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH S.T.D & D  (VN) 
39/5 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vòng bi (bạc đạn), vòng bi cho ổ trục, máy bơm mỡ để bôi trơn, ổ bi 
cho truyền động trục, miếng đệm chống ma sát cho máy, mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, 
mỡ bôi trơn, vòng đệm làm cho kín, tấm phủ amiant, vật liệu đệm lót bằng cao su, vật Iiệu 
đệm lót bằng chất dẻo, dây curoa truyền động.  
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(210) 4-2013-02675 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.5.1; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại Hùng 
Đạt  (VN) 
41 khu tái định cư Chợ Cầu Xáng, đường 
số 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Tụ điện. 
 
 

(210) 4-2013-02676 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.5.1; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại Hùng 
Đạt  (VN) 
41 khu tái định cư Chợ Cầu Xáng, đường 
số 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Tụ điện. 
 
 

(210) 4-2013-02677 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 6.1.2; 6.1.3 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Tháng Giêng   (VN) 
Số 25, đường Nguyễn Huy Tưởng, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (rượu gạo); rượu mạnh; rượu vang và các đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2013-02678 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.3; A26.11.7; A25.7.21 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Tháng Giêng   (VN) 
Số 25, đường Nguyễn Huy Tưởng, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; thanh lan can, tay vịn, cầu thang bằng kim 
loại, thanh cho rào chắn bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; hàng rào 
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bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho xây dựng, phụ kiện, gá lắp bằng kim loại cho 
xây dựng; hàng rào cọc bằng kim loại, cọc hàng rào bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2013-02679 (220) 04.02.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 24.15.21 (540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH Kiên và 
Cộng sự   (VN) 
Số 18 ngõ 39 Phạm Tuấn Tài, xã Cổ 
Nhuế, huyện Từ  Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 
 

(210) 4-2013-02680 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02681 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) NIPPON SODA CO., LTD.  (JP) 
2- 1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 1008165, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất xử lý nước dùng trong bể bơi và 
tắm suối khoáng; canxi hypoclorit; hóa chất làm sạch nước; chế phẩm tẩy trắng dùng 
trong công nghiệp.   

 
 

(210) 4-2013-02682 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.1; 24.17.5 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) HJC CORP.   (KR) 

54-2 Seo-ri, Idong-myeon, Cheoin-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do 449-834, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm dùng cho người đi xe máy; mũ bảo hiểm dùng người đi xe máy 
chạy trên tuyết và băng; mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dùng cho cuộc đua xe ô tô; và mũ 
bảo hiểm dùng trong thể thao.  
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(210) 4-2013-02683 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH cơ khí Phú Vinh  

(VN) 
Lô số 6, đường Song Hành, khu công 
nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo thiết bị xây dựng như giàn giáo xây dựng 
bằng thép, cốp pha thép, khung nhà thép, cột chống kim loại, khung giàn giáo, neo chằng, 
mỏ neo dẹt, hệ thống mỏ neo thả, cốp pha trượt và khuôn định hình bằng kim loại, tấm 
panen bằng kim loại (sử dụng tương tự cốp pha) để đổ bê tông cho đà, cột và đúc sàn, vật 
liệu cốp pha và gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng, tấm panen bằng nhựa dùng trong 
xây dựng, cốp pha bằng nhựa dùng cho đúc bê tông, bàn ghế, gường, tủ, kệ đỡ (pallet) làm 
bằng nhựa, bình nhựa, đồ nhựa gia dụng như xô, chậu khay, rổ, rá, chén, bát, ly, chai.   

 

Nhóm 35: Giàn giáo xây dựng bằng thép; cốp pha thép; khung nhà thép; cột chống kim 
loại; khung giàn giáo bằng kim loại; neo chằng bằng kim loại; mỏ neo dẹt bằng kim loại, 
hệ thống mỏ neo thả bằng kim loại, cốp pha trượt và khuôn định hình bằng kim loại; tấm 
panen bằng kim loại (sử dụng tương tự cốp pha) để đổ bê tông cho đà, cột và đúc sàn; vật 
liệu cốp pha và gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng.  

 
 

(210) 4-2013-02685 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) CVL COSMETICS SA   (CH) 
Place du Port 1, 1110 Morges, 
Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng tắm và làm đẹp; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; sản 
phẩm làm đẹp cho mặt và cơ thể (mỹ phẩm); muối tắm không dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02686 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; A5.11.5 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ 
Xanh Hưng Phát   (VN) 
Số 9, ngõ 52 phố Lê Trọng Tấn, phường 
Phương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
947 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; ngũ cốc dạng 
nguyên.  

 
 

(210) 4-2013-02687 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.3 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển khoa
học kỹ thuật Gia Thịnh  (VN) 
Tòa nhà L11-L12 Miếu Nổi, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và xuất nhập khẩu máy phát điện.  
 
 

(210) 4-2013-02688 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.3 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển khoa 
học kỹ thuật Gia Thịnh   (VN) 
Tòa nhà L11-L12 Miếu Nổi, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.   
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và xuất nhập khẩu máy phát điện.  
 
 

(210) 4-2013-02689 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15; 26.15.11 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển dịch vụ bất động 
sản Thuận Thắng   (VN) 
Tổ 12, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng (thuộc nhóm này); tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng 
công trình.  

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ], nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2013-02690 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 26.3.2 
(591) Trắng, đen 
(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 25: Quần bó; áo bó; quần; áo choàng ngoài; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu 
(trang phục); áo khoác ngoài; quần dài; áo sơ mi; áo; yếm dùng cho trượt tuyết; găng tay 
(trang phục). 

 
 

(210) 4-2013-02691 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 26.3.2 
(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 25: Quần bó; áo bó; quần; áo choàng ngoài; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu 
(trang phục); áo khoác ngoài; quần dài; áo sơ mi; áo; yếm dùng cho trượt tuyết; găng 
tay(trang phục). 

 

(210) 4-2013-02692 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) AFFLICTION HOLDINGS LLC   (US) 
1799 Apollo Court, Seal Beach, 
California 90740, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (trang phục) và đồ đội đầu (trang phục).  
 
 

(210) 4-2013-02694 (220) 04.02.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 3.5.1; A3.5.25 
(591) Xám, nâu, hồng, tím 

(540) 

  

(731) MAO BAO INC.   (TW) 
1F, No. 19, Shin Chien Rd., Hu Kou 
Hsiang, Hsin Chu Hsien, Taiwan  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch dùng cho cơ thể người; chế phẩm làm sạch 
không dùng cho cơ thể người; nước hoa; mỹ phẩm cho động vật; chất tẩy rửa dùng cho 
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động vật; chế phẩm chống tĩnh điện (dùng cho gia dụng); chất tạo mùi thơm, không dùng 
cho người (hoá mỹ phẩm).  

 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thuốc dùng cho mục đích thú y; chất tẩy rửa chứa 
thuốc dùng cho động vật; chế phẩm làm sạch không khí; chất khử mùi không dùng cho 
mục đích cá nhân; chế phẩm dược dùng cho mục đích vệ sinh môi trường; thuốc diệt côn 
trùng dùng cho người.  

 

Nhóm 35: Hãng xuất nhập khẩu; dịch vụ đặt hàng qua bưu điện; chương trình mua sắm 
trên vô tuyến; dịch vụ mua sắm trực tuyến; dịch vụ bán lẻ sản phẩm làm sạch dùng cho 
mục đích gia dụng; dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm; chuỗi cửa hàng bán lẻ; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ tiện ích; bán buôn và bán Iẻ hóa chất; bán buôn và bán lẻ sản phẩm chăm sóc da và 
chăm sóc sắc đẹp; bán buôn và bán lẻ sản phẩm làm sạch dùng cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-02695 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 8.7.11 
(591) Vàng, nâu, xám 
(731) MAO BAO INC.   (TW) 

1F, No. 19, Shin Chien Rd., Hu Kou 
Hsiang, Hsin Chu Hsien, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch dùng cho cơ thể người; chế phẩm làm sạch 
không dùng cho cơ thể ngườì; nước hoa; mỹ phẩm cho động vật; chất tẩy rửa dùng cho 
động vật; chế phẩm chống tĩnh điện (dùng cho gia dụng); chất tạo mùi thơm, không dùng 
cho người (hoá mỹ phẩm). 

 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thuốc dùng cho mục đích thú y; chất tẩy rửa chứa 
thuốc dùng cho động vật; chế phẩm làm sạch không khí; chất khử mùi không dùng cho 
mục đích cá nhân; chế phẩm dược dùng cho mục đích vệ sinh môi trường; thuốc diệt côn 
trùng dùng cho người.    

 

Nhóm 35: Hãng xuất nhập khẩu; dịch vụ đặt hàng qua bưu điện; chương trình mua sắm 
trên vô tuyến; dịch vụ mua sắm trực tuyến; dịch vụ bán lẻ sản phẩm làm sạch dùng cho 
mục đích gia dụng; dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm; chuỗi cửa hàng bán lẻ; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ tiện ích; bán buôn và bán lẻ hóa chất; bán buôn và bán lẻ sản phẩm chăm sóc da và 
chăm sóc sắc đẹp; bán buôn và bán lẻ sản phẩm làm sạch dùng cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-02696 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Ma San   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm; dầu ăn; rau củ quả đóng hộp; thịt hộp; cá hộp; thịt.  
 

Nhóm 30: Nước tương (nước chấm); tương ớt; mì ăn liền; mì sợi; gia vị; hạt nêm(gia vị).  
 
 

(210) 4-2013-02697 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.1.8; 3.3.1; A3.1.20; A3.1.22; A14.5.3 
(731) Công ty cổ phần ESSE Việt 

Nam   (VN) 
Lô 9- D2, khu dô thị Cầu Diễn, tổ 22, thị 
trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 06: Khóa cửa bằng kim loại (không bao gồm khóa điện); bản lề kim loại; chốt cửa 
(clemon) bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; tay co cửa bằng kim loại; két sắt. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: khóa cửa, bản lề, chết cửa (clemon), tay nắm cửa, 
tay co két sắt.  

 
 

(210) 4-2013-02698 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần ESSE Việt 
Nam   (VN) 
Lô 9- D2, khu đô thị Cầu Diễn, tổ 22, thị 
trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề kim loại; kẹp kính bằng kim loại; ray trượt cửa bằng kim loại; tay vịn 
cầu thang bằng kim loại; tủ đựng dụng cụ bằng kim loại (tủ rỗng); ống kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: khóa cửa, bản lề, kẹp kính, ray trượt cửa, tay vịn cầu 
thang, tủ đựng dụng cụ bằng kim loại (tủ rỗng); ống kim loại.  

 
 

(210) 4-2013-02699 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A3.7.24; 3.7.16; 3.7.13; A2.1.23; 
A2.3.23; 4.5.2; 26.1.1; A24.17.13 

(591) Vàng, xanh da trời, xanh lá 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Tân  (VN) 
7 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
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(210) 4-2013-02701 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.13.1; 1.5.1 
(591) Vàng đồng 

(540) 

  

(731) Dương Thị Lệ Hằng   (VN) 
137/14 Ngô Quyền, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh.  

 
 

(210) 4-2013-02702 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.13.1; 1.5.1 
(591) Xám bạc, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Dương Thị Lệ Hằng    (VN) 
137/14 Ngô Quyền, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh.  

 
 

(210) 4-2013-02703 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.5.1; 1.13.1 
(591) Xanh dương, đỏ, xám bạc 

(540) 

  

(731) Dương Thị Lệ Hằng    (VN) 
137/14 Ngô Quyền, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh.  

 
 

(210) 4-2013-02704 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Hồng cánh sen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển thương mại Nam Thái  
(VN) 
368/10B đường TTH21, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2013-02705 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại và thể 
thao Nhật Minh   (VN) 
Thôn Đại Lộ, xã Ninh Sở, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể thao như: bàn và gậy Bi-a, bàn và vợt bóng bàn, vợt cầu 

lông.  
 
 

(210) 4-2013-02706 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại ASIAPHARMACY (VN)
Số 44 đường số 23, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02707 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại ASIAPHARMACY (VN)
Số 44 đường số 23, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02708 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại ASIAPHARMACY (VN)
Số 44 đường số 23, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-02709 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần Chăm sóc 
Sức khỏe Việt Nam   (VN) 
Lô 11 B26, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02710 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty CP thương mại dược 

liệu Mường Thanh tỉnh Điện 
Biên   (VN) 
Số nhà 142, tổ dân phố 4, phường Noong 
Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 
Biên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 44: Trồng cây gia vị và cây dược liệu.  

 
 

(210) 4-2013-02711 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty CP thương mại dược 

liệu Mường Thanh tỉnh Điện 
Biên    (VN) 
Số nhà 142, tổ dân phố 4, phường Noong 
Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 
Biên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, cây dược liệu, cây gia vị, thuốc đông y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, 
dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền 
dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y 
tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống 
loét; mua bán giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng 
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da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, 
nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2013-02712 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.9.1; 5.7.3; 25.5.25; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

đầu tư và phát triển Quang 
Huy   (VN) 
Số nhà 306, ngõ 62, đường Mai Động, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, cơm gạo lức xấy khô, gạo lức yến mạch dùng làm thức ăn cho người, thực 

phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc, bánh, kẹo.  
 
 

(210) 4-2013-02713 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Minh 
Minh   (VN) 
Số 123 ngõ 184 đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02714 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần Bioscope 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-02716 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE. LTD.   (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02717 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE. LTD.   (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02718 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Tiến Thịnh   (VN) 
Lô P1, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02719 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ ánh 
sáng Châu á   (VN) 
27/13 Bis Hậu Giang, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-02720 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần Gncom Việt 
Nam   (VN) 
Nhà vườn lô 10, khu đô thị Mễ Trì Hạ, 
xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02721 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Đức Nam Anh  (VN) 
Lô 10.1/6 đường Trường Chinh, phường 
Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; vật liệu giả da, da giả; vali; ba lô; ví đựng tiền, ví bỏ túi.  
 

Nhóm 23: Sợi. 
 

Nhóm 24: Vải. 
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; khăn choàng bằng lông thú; 
quần áo bằng lông thú, bộ lông thú.  

 
 

(210) 4-2013-02722 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) PHARMIX CORPORATION   (KR) 
1304, Garak ID Tower, 99-7, Garak-
dong, Songpa-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-02723 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) PHARMIX CORPORATION  (KR) 
1304, Garak ID Tower, 99-7, Garak-
dong, Songpa-gu, Seoul, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02725 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty thương mại vật liệu 
xây dựng FICO  (VN) 
Tầng 15, Sailing Tower, 111A Pastuer, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen, bồn rửa, bồn tắm ngồi, chậu vệ sinh, bệ xí vệ sinh, phụ kiện bồn 

tắm  
 

Nhóm 35: Mua bán chậu vệ sinh cho phụ nữ, vòi nóng lạnh cho ống nước nóng, hệ thống 
và thiết bị vệ sinh, vòi hoa sen, bồn rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh).  

 
 

(210) 4-2013-02726 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) xanh tím 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại A.I.S  (VN) 
297/12 Bùi Đình Tuý, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Các loại van công nghiệp: van xả hơi van áp lực [bộ phận của máy móc], van 

bướm, van bi, van công van cấu.  
 

Nhóm 35: Mua bán van công nghiệp như là: van xả hơi, van áp lực [bộ phận của máy 
móc], van bướm, van bi, van cổng, van cầu. 

 
 

(210) 4-2013-02727 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.2; 26.15.15; A26.3.6; 26.15.25 
(591) Xanh ngọc, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH bao bì nhựa 
Việt Thành  (VN) 
87 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
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(210) 4-2013-02728 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; A5.5.20 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất-thương 
mại-xuất nhập khẩu Tâm Hỷ  (VN)
93/4/6 Trần Thái Tông, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 
 

(210) 4-2013-02729 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.25; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Xanh dương đậm. 
(731) SUCOOT INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW)

No.238, Sec.3, Chung-kang road, 
Taichung City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Giàn giáo bằng kim loại; cốt pha bằng kim loại; khung đỡ bằng kim loại dùng 
cho xây dựng. 

 
 

(210) 4-2013-02731 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.7.3; 26.4.1 
(591) Xanh nước biển, vàng, đỏ mận, đỏ, trắng.
(731) Hộ kinh doanh cá thể Quyến 

Lưu  (VN) 
Thôn Phương Thượng, xã Phương Chiểu, 
huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Củ quả đã qua chế biến, mứt ướt. 
 
 

(210) 4-2013-02734 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.15; A25.7.21 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư T&M 
Việt Nam   (VN) 
Trung tâm thương mại vật liệu xây dựng 
và trang thiết bị nội thất Melinh Plaza, 
Km8 đường cao tốc Thăng Long - Nội 
Bài, thị trấn Quang Minh, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê nhà ở, nhà xưởng, văn phòng và mặt bằng phục vụ mục đích 
kinh doanh; mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý 
bất động sản; đầu tư xây dựng và đầu tư kinh doanh khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu du lịch 
sinh thái. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ kỹ thuật xây dựng; xây dựng tòa nhà văn phòng; xây dựng tòa nhà 
thương mại; xây dựng nhà ở; xây dựng khu du lịch sinh thái; xây dựng khu nghỉ dưỡng 
cao cấp. 

 
Nhóm 39: Cho thuê nhà kho, bãi tập kết và lưu giữ hàng hoá; du lịch sinh thái.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ khu du lịch sinh thái (mục đích vui chơi giải trí); dịch vụ khu nghỉ 
dưỡng cao cấp; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức 
biểu diễn nghệ thuật 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn (cung cấp chỗ ở tạm thời), dịch vụ cho thuê phòng ở trong khu 
nghỉ dưỡng cao cấp, khu du lịch sinh thái; dịch vụ nhà hàng (cung cấp thức ăn, đồ uống). 

 
 

(210) 4-2013-02735 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Xanh, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cửa sổ nhựa 
Châu Âu  (VN) 
Lô số 15, khu công nghiệp Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính, tư vấn đầu tư trong kinh doanh bất động sản; 

dịch vụ cho thuê nhà ở, nhà xưởng, văn phòng và mặt bằng phục vụ mục đích kinh doanh; 
mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ kỹ thuật xây dựng; xây dựng nhà các loại; xây dựng đường có mái 
vòm; xây dựng công trình công ích; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn (cung cấp chỗ ở tạm thời); nhà hàng (cung cấp thức ăn, đồ 
uống); dịch vụ ăn uống lưu động do nhà hàng thực hiện; cửa hàng ăn uống lưu động; quán 
ăn nhanh. 

 
 

(210) 4-2013-02736 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Xanh, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cửa sổ nhựa 
Châu Âu   (VN) 
Lô số 15, khu công nghiệp Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính, tư vấn đầu tư trong kinh doanh bất động sản; 

dịch vụ cho thuê nhà ở, nhà xưởng, văn phòng và mặt bằng phục vụ mục đích kinh doanh; 
mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản.  
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Nhóm 37: Dịch vụ kỹ thuật xây dựng; xây dựng nhà các loại; xây dựng đường có mái 
vòm; xây dựng công trình công ích; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn (cung cấp chỗ ở tạm thời); nhà hàng (cung cấp thức ăn, đồ 
uống); dịch vụ ăn uống lưu động do nhà hàng thực hiện; cửa hàng ăn uống lưu động; quán 
ăn nhanh. 

 
 

(210) 4-2013-02737 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Tím, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Quốc 
Hưng  (VN) 
178A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hương liệu (tinh dầu từ thảo mộc); chế phẩm mỹ phẩm giúp cho 

người thon thả cụ thể là túi muối thảo mộc.  
 
 

(210) 4-2013-02741 (220) 04.02.2013 
 (441) 25.04.2013 

(591) Đỏ, xanh lá cây (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Năm Thao 
(Năm Thao jont Stock 
Company)   (VN) 
Km 18, quốc lộ 10, xã Ân Hoà, huyện 
Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2013-02742 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3 
(731) LI WEIGUO  (CN) 

No. 122, Jia Yi Zhen Huan Hamlet, Ping 
Jiang District, Hunan Province, China 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh snack (bim bim); mì ăn liền. 
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(210) 4-2013-02743 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.15.9; 26.15.11 
(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 

kế kiến trúc xây dựng ST&C (VN)
Số 48, đường 5, TT F361, An Dương, 
Yên Phụ, Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc; thiết kế nội- ngoại thất đối với công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp; thiết kế kiến trúc công trình; tư vấn chuyển giao công 
nghệ trong lĩnh vực xây dựng.  

 
 

(210) 4-2013-02745 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 1.15.3; 13.1.6; 4.5.2 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) DING ZHONG TAO   (CN) 

Xiao Village, Anyang district, Ruian 
city, Zhejiang province, China  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện. 
 
 

(210) 4-2013-02746 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.5.1 
(591) Đen, trắng, ghi, xám. 
(731) DING ZHONG TAO  (CN) 

Xiao Village, Anyang district, Ruian 
city, Zhejiang province, China  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện. 
 
 

(210) 4-2013-02747 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 4.5.2; 26.4.2; 1.15.3; 13.1.6 
(591) Xanh nõn chuối, đen, trắng. 
(731) DING ZHONG TAO   (CN) 

Xiao Village, Anyang district, Ruian 
city, Zhejiang province, China  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện. 
 
 

(210) 4-2013-02749 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) INVER HOUSE DISTILLERS 

LIMITED   (GB) 
Moffat Distilleries, Airdrie, M16 8PL, 
United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia].  
 
 

(210) 4-2013-02750 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 5.7.24; A5.1.8; A5.11.11 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Tân 
Đông   (VN) 
80/1A Khu phố 2, Ngô Chí Quốc, 
phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đông lạnh; rau củ quả sẩy khô; rau củ quả đóng hộp; tôm khô; mực 

khô; cá khô. 
 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi.   
 
 

(210) 4-2013-02752 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) KLEANNARA CO., LTD.  (KR) 

New Choyang Bldg., 49-17, Chungmu-
ro, 2-Ka, Chung-Ku, Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; khăn vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt. 
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(210) 4-2013-02753 (220) 04.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) SHENZHEN XINJINGCAI 
TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
B area of F1, F2 and F3, No. 28, Sanlutu, 
Xiawei Industrial Zone, Xiahu Community, 
Guanlan Sub-district, Longhua New 
District, Shenzhen City, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính xách tay; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; 
thiết bị giảng dạy; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; điện thoại di động; thiết bị định vị toàn 
cầu; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; vỏ hộp loa; thiết bị lưu trữ 
dữ liệu.  

 
 

(210) 4-2013-02754 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.15.1; 1.15.15; A25.7.21; 26.1.2 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thực 
phẩm và nước giải khát Aqua 
Dona  (VN) 
Số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

(210) 4-2013-02755 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp điện 
tự động hóa VITECT  (VN) 
Số 8, ngõ 864, phố Trương Định, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng giám sát, điều 
khiển, thu thập dữ liệu, thống kê, báo cáo. 

 
 

(210) 4-2013-02756 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Song Anh  (VN) 
Tổ 58, thị trấn Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
964 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; chế phẩm để làm sạch, đánh bóng, tẩy dầu mỡ; chế phẩm làm 
thơm dùng cho quần áo và các loại vải dệt; bột giặt; mỹ phẩm; nước hoa. 

 
 

(210) 4-2013-02759 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Xanh dương. (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật công 
nghệ môi trường Long 
Trường Vũ  (VN) 
72 Phú Thọ, phường 2, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong lâm 
nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng. 

 
 

(210) 4-2013-02760 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần SJS Việt Nam  
(VN) 
Số 2 ngách 320/5 đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: ống dẫn bằng kim loại; chi tiết nối ống dẫn bằng kim loại, cụ thể là: tê, cút, 
ống nối góc, ống kim loại dùng để dẫn chất lỏng, khí, hóa chất; đầu nối bằng kim loại 
dùng cho ống.  

 

Nhóm 19: ống dẫn bằng nhựa cứng; chi tiết nối ống dẫn bằng nhựa cứng, cụ thể là: tê, 
cút, ống nối góc; đường ống và ống bằng nhựa cứng dùng để dẫn chất lỏng, khí và hóa 
chất. 

 
 

(210) 4-2013-02761 (220) 05.02.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Vàng, đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED   (JP)

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; 

bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đồ ăn nhanh dạng 
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thanh trên cơ sở hạt ngũ cốc có thêm vitamin và khoáng chất (không dùng cho mục đích y 
tế); đồ ăn nhanh trên cơ sở granola (thực phẩm ăn nhẹ bao gồm yến mạch đã xay, quả 
hạch, mật ong, đôi khi có thêm bỏng gạo, thường được nướng đến khi khô) có thêm 
vitamin và khoáng chất (không dùng cho mục đích y tế); món khai vị có thành phần chủ 
yếu từ hạt ngũ cốc có thêm vitamin và khoáng chất (không dùng cho mục đích y tế); đá 
lạnh dùng cho đồ uống; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; mật ong; mật đường; nấm men 
(sản phẩm thuộc nhóm này); bột nở; muối nấu ăn; muối dùng để bảo quản thực phẩm; mù 
tạc; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị, chè ô long; đồ uống trên cơ sở chè ô long. 

 
 

(210) 4-2013-02762 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) DOLLAR SHAVE CLUB, INC.  (US) 

PO Box 5481, Santa Monica, California, 
90409-5481, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự 

Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đặt hàng trực tuyến bằng máy tính cho sản phẩm dao cạo râu và các 

phụ kiện; dịch vụ bán lẻ trực tuyến bằng máy tính cho sản phẩm dao cạo râu và các phụ 
kiện; dịch vụ bán lẻ trực tuyến giới thiệu sản phẩm dao cạo râu và các phụ kiện. 

 
 

(210) 4-2013-02763 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần Dược - Vật tư 
Y tế Thanh Hoá  (VN) 
Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2013-02764 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty cổ phần Dược - Vật tư 

Y tế Thanh Hoá  (VN) 
Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
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(210) 4-2013-02765 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần Dược - Vật tư 
Y tế Thanh Hoá  (VN) 
Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa   

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2013-02766 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần Dược - Vật tư 
Y tế Thanh Hoá  (VN) 
Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2013-02767 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần Dược - Vật tư 
Y tế Thanh Hoá  (VN) 
Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2013-02768 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sáng tạo 
Công nghiệp  (VN) 
Lô A10, KCN Tân Thới Hiệp, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Thang bằng kim loại; máng tải hàng hoá bằng kim loại; khay đỡ để tải hàng 
hoá bằng kim loại; thanh giằng bằng kim loại; hộp đựng dụng cụ bằng kim loại (hộp 
rỗng); tủ đựng dụng cụ bằng kim loại (tủ rỗng).  
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Nhóm 09: Bảng điều khiển; bảng phân phối (điện); tủ phân phối (điện); bảng điều khiển 
phân phối (điện); hộp đấu nối (điện); hộp cầu dao điện.  

 
 

(210) 4-2013-02769 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.11.1 
(591) trắng, đen, da cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoa Sơn Sabas  (VN)
Số 134/106 đường Tân Thới Hiệp 2, khu 
phố 1, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc, kem ủ tóc, kem uốn tóc, kem duỗi tóc, kem trộn 
nhuộm tóc, nước hoa.  

 
 

(210) 4-2013-02771 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN-DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02772 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN-DERMAPHARM   (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02773 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN-DERMAPHARM   (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-02774 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
Hasan-Dermapharm  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02775 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(300) 2012 1214 15.08.2012 AZ 

(731) BATMARK LIMITED  (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, England 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 

 
 

(210) 4-2013-02776 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.4; 26.5.1; 25.1.25; A5.5.20 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Hữu Nghị   (VN) 
Số nhà 26, ngõ 11, phố Trịnh Hoài Đức, 
phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 06: Khung nhôm dùng trong xây dựng; thanh nhôm định hình dùng trong xây 
dựng; cửa cuốn bằng kim loại; tấm nhôm dùng trong xây dựng; cửa sổ bằng kim loại; cửa 
ra vào bằng kim loại.  

 

Nhóm 11: Bệ xí; chậu rửa (bộ phận của thiết bị vệ sinh); bồn tắm; vòi sen tắm; vòi nước 
dùng trong nhà vệ sinh và nhà bếp; két nước của bệ xí.  

 

Nhóm 19: Tấm kính dùng trong xây dựng; cửa kính dùng trong xây dựng; cửa không bằng 
kim loại; cửa nhựa; cửa gỗ.  

 

Nhóm 20: Gương soi dùng trong nhà tắm; đồ gỗ nội thất; gương soi; bàn; ghế, tủ.  
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Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, gạch, cát, sỏi, đá, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, các 
loại cửa, kính dùng trong xây dựng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại; quảng cáo.  

 

Nhóm 37: Xây dựng và sửa chữa các công trình dân dụng và công nghiệp: nhà ở dân 
dụng, nhà kho, nhà máy, công trình thủy lợi, giao thông, công nghiệp.  

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; tư vấn thiết kế kiến trúc.  
 
 

(210) 4-2013-02777 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.5.15 
(591) Xanh sẫm, vàng, da cam, nâu, đen, trắng.
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2013-02778 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Đại Trường Sơn  (VN) 
5 đường số 4, cư xá Bình Thới, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02779 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Đại Trường Sơn   (VN) 
5 đường số 4, cư xá Bình Thới, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-02780 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Phạm Xuân Thân  (VN) 
Thôn Trung Thạnh, xã Phong Chương, 
huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 
dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2013-02781 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  
(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakam 10280, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02782 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  
(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakam 10280, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02783 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược Paris-France   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y từ.  
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(210) 4-2013-02784 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược Paris-France    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y từ.  
 
 

(210) 4-2013-02785 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần Dược Vật tư 
Y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02786 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-02787 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Berlin - Đức   (VN) 
Số nhà 22, ngõ 35-37, phố Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-02788 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
Phương Chi   (VN) 
Ngã tư Quán Gái, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 

dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2013-02789 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
Phương Chi   (VN) 
Ngã tư Quán Gái, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường 
hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 
phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2013-02790 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

  

(731) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 
378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2013-02791 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Võ Văn Nghĩa  (VN) 
Tổ 11, ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh, huyện 
Phong Điền, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-02792 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất dịch 
vụ thương mại Sắc Đẹp   (VN) 
114/21/36 đường số 10, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-02793 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất dịch 
vụ thương mại Sắc Đẹp   (VN) 
114/21/36 đường số 10, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-02794 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Trắng, xanh biển, vàng, tím. 
(731) Công ty cổ phần sơn Du Ra  

(VN) 
Phòng 606, khu B, tòa nhà Indochina 
Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; nữ trang.  
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(210) 4-2013-02797 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ. 
(731) KOWA COMPANY, LTD.   (JP) 

6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, 
Nagoya-shi, Aichi-ken, JAPAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc đánh răng.  
 

Nhóm 05: Thuốc đuổi côn trùng; chất khử mùi; thuốc xịt làm mát dùng cho mục đích y 
tế; chất bổ sung ăn kiêng cho người.  

 

Nhóm 09: Kính [kính mắt và kính bảo hộ].  
 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế; túi chườm lạnh dùng trong y tế; dụng cụ chống đỡ dùng cho 
mục đích y tế.  

 

Nhóm 11: Túi sưởi ấm; túi làm mát chứa chất hóa học dùng để làm ấm hoặc làm mát cơ thể.  
 

Nhóm 25: Đế trong của giày.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ chống đỡ dùng cho vận động viên (dụng cụ thể thao)  
 

Nhóm 32: Đồ uống, không chứa cồn.  
 
 

(210) 4-2013-02798 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.4.6; A25.3.13 
(591) Vàng, trắng, xanh da trời, xanh lá cây, đỏ
(731) Công ty cổ phần công nông 

nghiệp Tiến Nông  (VN) 
274B Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2013-02799 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.6; A1.1.10; 3.4.18; A3.4.24; 
A3.4.25; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh, vàng. 
(731) Đàm Văn Thức  (VN) 

Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng. 
 
 

(210) 4-2013-02800 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty cổ phần bia rượu Hải 

Đà   (VN) 
Đường Ngô Quyền, khu 4, phường Cẩm 
Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước uống có ga; nước ép trái cây.  
 
 

(210) 4-2013-02801 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.7.3; 26.4.3; 26.3.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Thị Hằng  (VN) 

Thị tứ Bộ Thời, xã Hồng Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay).   
 
 

(210) 4-2013-02802 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Hùng 
Dòng   (VN) 
A1/11G đường A1, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu bóng tóc; kem 

tắm trắng da.  
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(210) 4-2013-02805 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.5; A26.11.9; 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh lam 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Tân Đại 

An  (VN) 
Lô CN6, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã 
Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm ốp nhôm nhựa hỗn hợp (thành phần chủ yếu là nhôm) dùng trong lĩnh vực 

xây dựng.  
 
 

(210) 4-2013-02806 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.8; 26.11.2 
(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Cường Phốt  

(VN) 
Số 256 đường Nguyễn Công Trứ, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy, phốt chặn dầu, máy ủi, máy đào, 

máy xúc, xe cơ giới và động cơ xe cơ giới, cao su.  
 
 

(210) 4-2013-02807 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Xám, xanh dương, xanh nước biển, trắng
(731) Công ty TNHH Xoài Số  (VN) 

Phòng 802, tòa nhà Trung tâm thương 
mại Việt Nam, 57-59 Hồ Tùng Mậu, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dàn dựng chương trình phát thanh; thông tin giải trí; dịch vụ giải trí 

truyền hình và phát thanh; dịch vụ trình diễn trên sân khấu.  
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(210) 4-2013-02808 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
thực phẩm Eneright  (VN) 
Phòng 602A, số 1 Đinh Lễ, phường 
Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục 

đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Hột ngũ cốc; sản phẩm làm từ ngũ cốc; nước sốt; cà phê; gia vị.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm sữa, 
bột ngũ cốc, sản phẩm làm từ ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2013-02809 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
thực phẩm Eneright    (VN) 
Phòng 602A, số 1 Đinh Lễ, phường 
Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục 

đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, sản phẩm làm từ ngũ cốc, nước sốt, cà phê, gia vị.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm sữa, 
bột ngũ cốc, sản phẩm làm từ ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2013-02810 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
P208-E2, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục 

đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm làm từ sữa.  
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Nhóm 30: Bột ngũ cốc, sản phẩm làm từ ngũ cốc, nước sốt, cà phê, gia vị.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm làm từ ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2013-02811 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký    (VN) 
P208-E2, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục 

đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm làm từ sữa.   
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, sản phẩm làm từ ngũ cốc, nước sốt, cà phê, gia vị.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm làm từ ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2013-02816 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; A5.3.14; 3.1.14; 3.1.16 
(591) Cam, vàng, xám, xanh lá cây, xanh da 

trời, đen, trắng. 
(731) NHC MEDIA CO., LTD.   (KR) 

#310, Digital Empire, 685, Beoman-ro, 
Geumcheon-gu, Seoul, Republic of 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm ứng 

dụng máy tính dùng cho điện thoại di động; chương trình trò chơi trên máy vi tính; 
phương tiện điện tử đã ghi trước không chứa nhạc (loại trừ phần mềm máy tính); ấn phẩm 
điện tử có thể tải xuống được; mặt nạ bảo hiểm; mũ bảo hiểm xe máy; tấm chắn để bảo vệ 
mặt dùng cho mũ bảo hiểm.  

 
Nhóm 25: Đồ đi ở chân; đồ thể thao, cụ thể là giày thể thao, quần áo thể thao; quần áo trẻ 
em; quần áo trẻ sơ sinh; quần áo ngủ; tất ngắn cổ; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu].  

 
Nhóm 28: Búp bê; đồ chơi.  

 
Nhóm 41: Lập kế hoạch cho buổi biểu diễn; tổ chức trình diễn trò chơi với búp bê; cung 
cấp và vận hành tiện nghi thể thao; tổ chức sân chơi cho trẻ em; tổ chức công viên vui 
chơi giải trí; cung cấp và vận hành tiện nghi giải trí.  
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê cho trẻ em; nhà hàng ăn uống; cho 
thuê chỗ ở tạm thời; cung cấp tiện nghi cho việc căm trại; dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà 
trẻ].  

 
 

(210) 4-2013-02817 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 26.2.7; 26.13.25 
(731) BEST DENKI CO., LTD.  (JP) 

2-33, Chiyo 6-chome, Hakata-ku, 
Fukuoka-shi, Fukuoka, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy chế biến thức ăn 

dùng điện; máy ép trái cây dùng điện, cho mục đích gia dụng; máy nghiền rau củ; thiết bị 
rửa; máy giặt; máy giặt (ở hiệu giặt); máy đập chạy điện; máy đập; máy trộn chạy điện 
dùng cho mục đích gia đình; máy cắt bánh mỳ; máy làm sạch dùng điện; máy xay cà phê, 
không phải loại vận hành bằng tay; dụng cụ ép lấy nước dùng điện, cho mục đích gia 
dụng; máy huỷ rác thải; máy nghìền rác; máy xay nghiền dùng điện, sử dụng trong công 
việc gia đình; máy xay; máy là; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; dao dùng điện; máy 
băm thịt; máy thái thịt; máy trộn; máy nhào; dụng cụ mở hộp dùng điện; dụng cụ mở lon 
dùng điện; máy nghiền phế liệu; máy xử lý phế liệu; máy hút bụi chân không; phụ kiện 
của máy hút bụi chân không, cụ thể là túi của máy hút bụi chân không, ống vòi của máy 
hút bụi chân không, thìết bị đi kèm của máy hút bụi chân không dùng đê phun nước thơm 
và chất khử trùng; máy vắt cho đồ giặt; thiết bị điện để làm kín chất dẻo (dùng cho bao 
gói).  

 
Nhóm 09: Đĩa compắc (nghe-nhìn); đĩa quang; máy thu thanh; máy thu thanh có gắn 
đồng hồ; máy thu kỹ thuật số; máy thu PCM; thiết bị ghi, cụ thể là máy ghi âm, đồng hồ 
ghi cây số cho xe cộ; thiết bị định vị âm thanh; thiết bị ghi âm thanh; vật ghi âm thanh; 
thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; đầu đĩa la-ze; máy ghi băng; máy 
thu hình; thiết.bị thu hình; bóng bán dẫn (điện tử); loa; ắc quy dùng cho việc thắp sáng; 
pin dùng cho đèn pin; ắc quy điện; ắc quy điện cho xe cộ; hộp ắc quy; thiết bị nạp ắc quy; 
thiết bị nạp ắc quy điện; dây cáp điện; micrô; tai nghe kiểu chụp đầu; tai nghe rời.  

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; hệ thống điều hoà không khí; thiết bị làm lạnh 
không khí, đèn đốt; đèn đốt dùng khí gas; hệ thống điều hoà không khí; bếp nấu; hệ thống 
và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị làm mát; hệ 
thống và máy làm mát; quạt gió (điều hoà không khí); nồi hơi dùng khí đốt; bình nước 
nóng dùng trong nhà tắm; thiết bị sưởi ấm dùng điện; hệ thống sưởi ấm dùng nước; tấm 
sưởi ấm; lò khí nóng; tấm sưởi nóng, ấm đun nước dùng điện;thiết bị nấu bếp (lò); bóng 
đèn; bóng đèn điện; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; nồi áp suất (nồi hấp) dùng điện; máy 
và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh, khoang làm lạnh; buồng làm lạnh; 
thùng chứa làm lạnh; tủ lạnh; lò đốt (thiết bị sưởi .ấm); lò nướng bánh mỳ bằng điện; máy 
pha cà phê dùng điện; chảo rán sâu lòng dùng điện; thiết bị lọc nước uống; máy sấy 
không khí; thiết bị sấy; hệ thống và thiết bị sấy; đèn lồng trang trí lễ hội; máy ướp lạnh; 
thiết bị nướng trái cây; máy sây tóc (thiết bị sấy khô); lò điện gắn bên trong thùng đun 
nước; tủ ướp lạnh; đèn diện; đèn điện cho cây thông Noel; lò (không dùng cho mục đích 
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thí nghiệm; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); bình pha cà phê dùng điện; lò hâm nóng thức 
ăn; chảo áp suất, dùng điện; thiết bị làm nóng nước; thiết bị sinh hơi nước.  

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng dùng điện; chổi dùng điện (không phải bộ phận của máy 
móc); vạc để nấu; thiết bị lọc cà phê, không dùng điện; cối xay cà phê thao tác bằng tay; 
bình pha cà phê không dùng điện; thùng ướp lạnh (xô đựng đá); hũ đựng; đồ chứa đựng 
dùng cho nhà bếp; dụng cụ trộn trong nhà bếp (không dùng điện); dụng cụ nhà bếp, bình; 
khay đựng bánh; khuôn bánh quế (không dùng điện).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ tập trung máy móc và thiết bị điện, thiết bị nhà bếp, dụng cụ làm sạch 
và dụng cụ lau rửa, máy, dụng cụ và thiết bị chụp ảnh (không bao gồm việc vận chuyển) 
vì lợi ích của người khác để giúp người mua dễ dàng tìm và chọn mua hàng hóa; dịch vụ 
mua bán máy tính, chương trình phần mềm; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến hoạt 
động mua bán thương mại ; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ máy móc và thiết bị điện; dịch 
vụ bán buôn hoặc bán lẻ thiết bị nhà bếp, dụng cụ làm sạch và dụng cụ lau rửa; dịch vụ 
bán buôn hoặc bán lẻ máy, dụng cụ và thiết bị chụp ảnh.  

 
 

(210) 4-2013-02818 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quản lý 
khách sạn Mường Thanh  (VN) 
Tầng 7, khách sạn Mường Thanh Hà 
Nội, lô CC2, khu Bắc Linh Đàm, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, nghiên cứu kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự, nghiên cứu thị 
trường; điều hành kinh doanh cho khách sạn; quản lý kinh doanh cho khách sạn; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; dịch 
vụ thu tiền thuê nhà; bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình 
xây dựng; khai thác mỏ; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình.  

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du lịch]; cho 
thuê xe; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công 
viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ karaoke.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ khách 
sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sức khỏe; bệnh viện; xoa bóp; dịch vụ y tế tại bệnh viện; 
liệu pháp vật lý; dịch vụ tắm hơi.  
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(210) 4-2013-02819 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.17; A26.11.12; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quản lý 
khách sạn Mường Thanh   (VN)
Tầng 7, khách sạn Mường Thanh Hà 
Nội, lô CC2, khu Bắc Linh Đàm, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, nghiên cứu kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự, nghiên cứu thị 

trường; điều hành kinh doanh cho khách sạn; quản lý kinh doanh cho khách sạn; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.   

 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; dịch 
vụ thu tiền thuê nhà; bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình 
xây dựng; khai thác mỏ; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình.   

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du lịch]; cho 
thuê xe; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi.   

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công 
viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ karaoke.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ khách 
sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện.   

 
Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sức khỏe; bệnh viện; xoa bóp; dịch vụ y tế tại bệnh viện; 
liệu pháp vật lý; dịch vụ tắm hơi.  

 
 

(210) 4-2013-02820 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và du lịch Tam Vương  
(VN) 
Số 9, phố Giảng Võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch nội địa và quốc tế, dịch vụ bán vé máy bay, dịch vụ giao nhận, 

vận tải hàng hóa nội địa và quốc tế.  
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(210) 4-2013-02822 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại Gia 
Nông  (VN) 
62/173 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 
 
 

(210) 4-2013-02823 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.1.5; A5.3.14; 26.4.2; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần giấy Phùng 

Vĩnh Hưng  (VN) 
307A Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; bìa các tông.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy và các sản phẩm từ giấy và bìa các tông.  
 
 

(210) 4-2013-02824 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.13.1; A11.1.2; A11.1.5 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần AN ĐÔ  (VN) 

1202B Lầu 12, Tòa nhà Sailing Tower, 
111A Pasteur, phường Bén Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2013-02825 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) THE CARTOON NETWORK, INC.  (US)
1050 Techwood Drive, NW Atlanta, 
Georgia 30318, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 09: Đĩa DVD có nội dung nghe nhìn; đĩa compắc có nội dung âm nhạc và bản ghi âm 
thanh khác; chương trình trò chơi viđêô có thể tải xuống; các tập tin (file) âm thanh, viđêô, 
nghe nhìn và hình ảnh có thể tải xuống; máy vi tính; phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có 
thể tải xuống; hộp đựng băng trò chơi trên máy vi tính, hộp đựng băng trò chơi vidêô, phần 
mềm có thể tải xuống dùng cho thiết bị di động, máy vi tính dạng bảng; túi (bao) đựng điện 
thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô), máy vi tính xách tay, máy vi tính dạng bảng, 
máy quay phim/chụp ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc mp3 và đầu đọc điện tử (e-readers); 
bao đựng bảo vệ cho máy vi tính xách tay, điện thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng chia 
«), máy chơi nhạc mp3, máy quay phim/chụp ảnh kỹ thuật số, đầu đọc điện tử (e-readers) và 
máy vi tính dạng bảng; hộp đựng và vỏ bọc cho máy vi tính xách tay, điện thoại di động (sử 
dụng vùng phủ sóng chia ô), máy chơi nhạc mp3, máy quay phim/chụp ảnh kỹ thuật số, đầu 
đọc điện tử (e-readers) và máy vi tính dạng bảng; ống thở cho người lặn dưới nước, mặt nạ 
đeo khi bơi, kính bơi; máy chụp ảnh (nhiếp ảnh); phim (chụp ảnh), đã lộ sáng; kính mắt, 
kính râm, kính chống lóa, gọng và hộp đi kèm các loại kính trên; điện thoại; máy tính; thước 
làm dụng cụ đo lường; nam châm, bảng từ; miếng đệm di chuyển con chuột máy vi tính; ổ 
cứng di động USB; khung ảnh điện tử; tai nghe vòng qua đầu; nam châm trang trí tủ lạnh.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các chương trình và nội dung giải trí trên truyền hình, đài phát 
thanh (radiô), mạng internet và các mạng không dây; cung cấp các ấn phẩm điện tử không 
tải xuống được; sản xuất phim và nội dung truyền hình; cung cấp thông tin giáo dục và 
giải trí trên truyền hình, đài phát thanh (rađiô), mạng internet và các mạng không dây; 
trình diễn các chương trình giải trí trực tiếp; cung cấp các trò chơi không tải xuống được 
qua một trang web.  

 
 

(210) 4-2013-02826 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải dùng cho cơ thể người, bàn chải làm sạch răng và lợi, hộp đựng bàn 
chải đánh răng, cốc súc miệng, bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng chạy điện; chỉ nha 
khoa; vật dụng chia kem đánh răng; dụng cụ và thiết bị đánh bóng dùng cho mục đích gia 
dụng, không chạy bằng điện; hộp đựng phấn bỏ túi; tăm; đầu bàn chải thay thế cho bàn 
chải đánh răng; cái giữ chỉ nha khoa; bàn chải làm sạch kẽ răng, bàn chải đánh răng chạy 
bằng pin, vật liệu dùng làm bàn chải.  

 
 

(210) 4-2013-02827 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; A14.1.2 
(731) Hộ kinh doanh Chó xoáy Phú 

Quốc   (VN) 
ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, 
huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức thi đấu đua chó địa hình. 
 
 

(210) 4-2013-02830 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.5.1; 26.4.3; 26.4.7 
(731) WANG XUE QING   (CN) 

Xianchaqiao Town, Shaodong Ward, 
Shao Yang City, Hunan Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ ngũ kim gồm: kìm (kẹp), kìm dùng để rút đinh, cờ lê (dụng cụ cầm 

tay), tua vít, búa (dụng cụ cầm tay) và thước dây.  
 
 

(210) 4-2013-02831 (220) 05.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.4.24 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần may Sơn Việt  

(VN) 
294 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2013-02832 (220) 22.11.2010 
(641) 4-2010-24550 (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Tổng công ty Tín Nghĩa  (VN) 

Số 96, đường Hà Huy Giáp, phường 
Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng dành cho gia đình; dịch vụ tín dụng; 

dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ cho vay; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ khai thuê hải 
quan.  
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(210) 4-2013-02833 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Phan Hoàng Lâm  (VN) 
P 1009, Nhà A, đô thị mới Đại Kim, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn và đại diện pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; dịch vụ pháp lý 

trong lĩnh vực tố tụng; dịch vụ tư vấn pháp luật.  
 
 

(210) 4-2013-02834 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.3; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Gia Phan   (VN) 
Số 68 Quán Thánh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).  

 
 

(210) 4-2013-02835 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A25.7.21; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Bảo 
Kim  (VN) 
57/4/1 đường Thị trấn Tân Hiệp, tổ 10, 
ấp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng sử dụng năng 

lượng mặt trời, thiết bị lọc nước, vòi nước, bồn rửa mặt, bồn cầu. 
 

Nhóm 19: ống nước bằng nhựa cứng dùng trong xây dựng, các khớp nối ống nhựa bằng 
nhựa (phụ tùng ống nước nhựa) dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2013-02836 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và thương mại Bắc Hải   (VN) 
79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, ký gửi hàng hóa: ô tô; xe máy, xe đạp, máy công nghiệp 
trong sản xuất công nghiệp (ô tô, xe máy, xe đạp), văn phòng phẩm, đồ gia dụng, thiết bị 
văn phòng, đồ thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội ngoại thất, thực 
phẩm, lâm sản, bao bì, hóa chất. 

 
 

(210) 4-2013-02838 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.25; 4.5.2; 4.5.3; A2.3.23 
(591) Tím, xanh lá cây. 
(731) Phạm Thị Tú  (VN) 

214 Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (Spa).  

 
 

(210) 4-2013-02840 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH may mặc Vinh  
(VN) 
37 Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo. 
 
 

(210) 4-2013-02841 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.1 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 

nhập khẩu nhôm kính Thành 
Công  (VN) 
Số 230, phố Lò Đúc, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thanh nhôm; nhôm kính cao cấp, cửa thép chống cháy, 
cửa cuốn, cửa tự động.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt các sản phẩm: thanh nhôm, nhôm kính cao cấp, cửa thép chống cháy, 
cửa cuốn, cửa tự động.  
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(210) 4-2013-02842 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 20.5.11; 20.5.15; 26.4.2 
(591) Cam, xanh lá, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thu Phương  (VN) 
20/9B khu phố 6, đường Đặng Đức 
Thuật, phường Tam Hiệp, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thun các loại.  

 
 

(210) 4-2013-02843 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 4.5.1; 5.3.16; 26.1.1; 5.9.19 
(591) Vàng, xanh lá, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển giáo dục Khai 
Minh  (VN) 
97 Trần Quốc Toản, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, giáo dục mầm non.  

 
 

(210) 4-2013-02844 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD  

(AU) 
15 Cansdale Place, Castle Hill, NSW 
2154, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 

Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống nắng. 

 
 

(210) 4-2013-02845 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phương Nam 
Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc báo vệ thực vật, bao gồm: thuốc trừ cỏ.  
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(210) 4-2013-02846 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phương Nam 
Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: thuốc trừ bệnh.  
 
 

(210) 4-2013-02847 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phương Nam 
Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: thuốc trừ bệnh.  
 
 

(210) 4-2013-02848 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phương Nam 
Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: thuốc trừ bệnh.  
 
 

(210) 4-2013-02849 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phương Nam 
Việt Nam    (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: thuốc trừ bệnh.  
 
 

(210) 4-2013-02850 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phương Nam 
Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam   

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: thuốc trừ bệnh.  
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(210) 4-2013-02851 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.7.3; 1.5.1; A5.1.16; A5.1.5; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, vàng, nâu, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phương Nam 
Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam    

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt côn 

trùng. 
 
 

(210) 4-2013-02852 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.3; 26.3.1 (540) 

  

(731) DESCENTE, LTD   (JP) 
11-3, Dogashiba 1-chome, Tennoji-ku, 
Osaka Japan  

 
(511)   Nhóm 18: Va li hành lý dùng đi du lịch; túi du lịch; cặp dẹt bằng da hoặc chất dẻo để 

đựng giấy tờ, tài liệu; túi khoác vai; túi xách tay; cặp da đựng tài liệu; túi cho người đưa 
thư; ba lô cho người leo núi; túi dải rút; ba lô dùng để đi bộ đường dài; ba lô; túi xách đi 
chợ; túi thể thao; túi để giầy; túi dùng ngoài bãi biển; túi mua hàng; túi sách học sinh; túi 
hộp đeo tay (túi kiểu boston); va li; túi bằng da dùng để đựng hàng hóa; túi đeo thắt lưng; 
ví để thẻ; ví để vé bằng da; ví để danh thiếp; túi đựng đồ trang điểm không có đồ bên 
trong); ví tiền; ví bỏ túi; ô; lọng; vỏ ô; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; da giả; da động 
vật; gậy chống; roi da; bộ yên cương cho động vật.    

 
Nhóm 25: Bộ quần áo; váy; quần; áo choàng ngoài; áo vét (quần áo); quần áo trẻ em; áo 
mưa; áo len chui đầu; áo len đan; quần áo đan; áo gi-lê; áo sơ mi; áo phông; áo ba lô; 
quần áo lót; áo lót mặc bên trong áo sơ mi ôm sát người; quần đùi; áo lót phụ nữ; yếm; 
quần chật ống; váy lót dài; áo choàng; quần áo ngủ; tạp dề (trang phục); mũ lưỡi trai; mũ; 
tất ngắn cổ; khăn quàng cổ; khăn choàng; khăn rằn; cái bao tay dạng ống (để chống 
nắng); cà vạt; khăn choàng cổ có thể che được cả mũi và miệng); găng tay (quần áo); 
quần áo thể thao; áo nỉ; bộ quần áo nỉ; áo len thể thao; áo sơ mi polo; bộ quần áo bơi (bộ 
quần áo tắm); quần tắm; quần áo mặc ở bãi biển; bộ áo tắm hai mảnh (bikini); mũ bơi; 
quần áo đồng phục học sinh, quần áo đồng phục thể thao; quần áo đồng phục mặc khi làm 
việc; bộ quần áo cho môn Judo; áo khoác ngoài cho môn trượt tuyết; quần áo cho môn 
trượt tuyết; quần cho môn trượt tuyết; áo ngoài có mũ trùm đầu cho môn trượt tuyết; áo 
khoác ngoài cho môn trượt tuyết bằng ván, quần cho môn trượt tuyết bằng ván; áo ngoài 
có mũ trùm đầu cho môn trượt tuyết bằng ván; quần áo đồng phục cho môn thể thao bóng 
chày quần áo nịt; ghệt mắt cá; quần áo cho người đi xe đạp; quần áo cho môn đánh gôn; 
áo len cho môn thể thao bóng bầu dục; quần áo cho môn bóng đá; bộ quần áo cho môn 
quần vợt; bộ quần áo cho môn bóng chuyền; quần áo cho môn thể thao bóng rổ; cổ tay áo; 
dải băng buộc đầu (quần áo); tất cao cổ bao gồm cả tất cho môn bóng chày); nịt bít tất; 
dải đeo quần, tất; thắt lưng (quần áo); dây nịt để kéo giữ tất ngắn cổ; đồ đi chân (không 
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bao gồm giầy thể thao); giầy ống; giầy và giầy ống cho trẻ em; giầy nam; giầy ống buộc 
dây; giầy thể thao; ủng; giầy ống đi mùa đông; dép; dép dùng khi tắm; giầy đế thấp 
(leisure shoes), giầy dùng hàng ngày; giầy cao gót; gót giầy; giầy cho người câu cá; giầy 
cho môn đánh gôn; giầy đá bóng, giầy ống dùng để trượt tuyết; giầy ống dùng để trượt 
tuyết bằng ván; giầy ống dùng để leo núi; giầy dùng cho môn bóng chày; giầy dùng cho 
môn bóng ném; giày dùng cho môn quần vợt; giầy ống dùng cho môn quyền anh; giầy 
ống dùng cho môn khúc côn cầu; giầy dùng để chạy maratông; giầy ống dùng cho môn 
bóng bầu dục; giầy cho các môn điền kinh; giầy cho môn bóng chuyền; giầy dùng cho 
môn bóng rổ; giầy đi bộ; giầy dùng để luyện tập; giầy ống dùng khi làm việc; miếng lót 
bên trong giầy.     

 
Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; hỗ trợ điều hành thương mại 
và công nghiệp; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo qua thư; nghiên cứu thị trường; nghiên 
cứu tiếp thị; dịch vụ điểm tin; dịch vụ cho thuê thiết bị và máy văn phòng; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng 
cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); 
quan hệ công chúng; quảng cáo bán hàng; quảng cáo trên đài phát thanh; dịch vụ đẩy 
mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ trang trí quầy hàng; quảng cáo trên truyền hình; 
bán buôn hoặc bán lẻ quần áo; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ đồng hồ treo tường, đồng hồ 
và kính đeo mắt (mắt kính); dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ mỹ phẩm, đồ trang điểm, thuốc 
đánh răng, xà phòng và chất tẩy; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ thiết bị nhà bếp, dụng cụ 
làm sạch và dụng cụ để giặt giũ; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ giấy và văn phòng phẩm; 
dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các đồ dùng trong thể thao; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 
đồ đi chân không bao gồm đồ đi chân đặc biệt dùng trong thể thao; dịch vụ bán buôn hoặc 
bán lẻ túi và ví; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ thức ăn và đồ uống; dịch vụ bán buôn hoặc 
bán lẻ xe đạp; dịch vụ bán buôn và bán lẻ đồ đạc cho cá nhân; dịch vụ bán buôn hoặc bán 
lẻ vải dệt dùng chải giường.  
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  (441) 25.04.2013 

  
(731) DESCENTE, LTD   (JP) 

11-3, Dogashiba 1-chome, Teunoji-ku, 
Osaka Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Va li hành lý dùng đi du lịch; túi du lịch; cặp dẹt bằng da hoặc chất dẻo để 

đựng giấy tờ, tài liệu; túi khoác vai; túi xách tay; cặp da đựng tài liệu; túi cho người đưa 
thư; ba lô cho người leo núi; túi dải rút; ba lô dùng để đi bộ đường dài; ba lô; túi xách đi 
chợ; túi thể thao; túi để giầy; túi dùng ngoài bãi biển; túi mua hàng; túi sách học sinh; túi 
hộp đeo tay (túi kiểu boston); va li; túi bằng da dùng để đựng hàng hóa; túi đeo thắt lưng; 
ví để thẻ; ví để vé bằng da; ví để danh thiếp; túi đựng đồ trang điểm không có đồ bên 
trong); ví tiền; ví bỏ túi; ô; lọng; vỏ ô; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; da giả; da động 
vật; gậy chống; roi da; bộ yên cương cho động vật.    
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Nhóm 25: Bộ quần áo; váy; quần; áo choàng ngoài; áo vét (quần áo); quần áo trẻ em; áo 
mưa; áo len chui đầu; áo len đan; quần áo đan; áo gi-lê; áo sơ mi; áo phông; áo ba lô; 
quần áo lót; áo lót mặc bên trong áo sơ mi ôm sát người; quần đùi; áo lót phụ nữ; yếm; 
quần chật ống; váy lót dài; áo choàng; quần áo ngủ; tạp dề (trang phục); mũ lưỡi trai; mũ; 
tất ngắn cổ; khăn quàng cổ; khăn choàng; khăn rằn; cái bao tay dạng ống (để chống 
nắng); cà vạt; khăn choàng cổ có thể che được cả mũi và miệng); găng tay (quần áo); 
quần áo thể thao; áo nỉ; bộ quần áo nỉ; áo len thể thao; áo sơ mi polo; bộ quần áo bơi (bộ 
quần áo tắm); quần tắm; quần áo mặc ở bãi biển; bộ áo tắm hai mảnh (bikini); mũ bơi; 
quần áo đồng phục học sinh, quần áo đồng phục thể thao; quần áo đồng phục mặc khi làm 
việc; bộ quần áo cho môn Judo; áo khoác ngoài cho môn trượt tuyết; quần áo cho môn 
trượt tuyết; quần cho môn trượt tuyết; áo ngoài có mũ trùm đầu cho môn trượt tuyết; áo 
khoác ngoài cho môn trượt tuyết bằng ván, quần cho môn trượt tuyết bằng ván; áo ngoài 
có mũ trùm đầu cho môn trượt tuyết bằng ván; quần áo đồng phục cho môn thể thao bóng 
chày; quần áo nịt; ghệt mắt cá; quần áo cho người đi xe đạp; quần áo cho môn đánh gôn; 
áo len cho môn thể thao bóng bầu dục; quần áo cho môn bóng đá; bộ quần áo cho môn 
quần vợt; bộ quần áo cho môn bóng chuyền; quần áo cho môn thể thao bóng rổ; cổ tay áo; 
dải băng buộc đầu (quần áo); tất cao cổ (bao gồm cả tất cho môn bóng chày); nịt bít tất; 
dải đeo quần, tất; thắt lưng (quần áo); dây nịt để kéo giữ tất ngắn cổ; đồ đi chân (không 
bao gồm giầy thể thao); giầy ống; giầy và giầy ống cho trẻ em; giầy nam; giầy ống buộc 
dây; giầy thể thao; ủng; giầy ống đi mùa đông; dép; dép dùng khi tắm; giầy đế thấp 
(leisure shoes), giầy dùng hàng ngày; giầy cao gót; gót giầy; giầy cho người câu cá; giầy 
cho môn đánh gôn; giầy đá bóng, giầy ống dùng để trượt tuyết; giầy ống dùng để trượt 
tuyết bằng ván; giầy ống dùng để leo núi; giầy dùng cho môn bóng chày; giầy dùng cho 
môn bóng ném; giày dùng cho môn quần vợt; giầy ống dùng cho môn quyền anh; giầy 
ống dùng cho môn khúc côn cầu; giầy dùng để chạy maratông; giầy ống dùng cho môn 
bóng bầu dục; giầy cho các môn điền kinh; giầy cho môn bóng chuyền; giầy dùng cho 
môn bóng rổ; giầy đi bộ; giầy dùng để luyện tập; giầy ống dùng khi làm việc; miếng lót 
bên trong giầy.     

 
Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; hỗ trợ điều hành thương mại 
và công nghiệp; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo qua thư; nghiên cứu thị trường; nghiên 
cứu tiếp thị; dịch vụ điểm tin; dịch vụ cho thuê thiết bị và máy văn phòng; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng 
cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); 
quan hệ công chúng; quảng cáo bán hàng; quảng cáo trên đài phát thanh; dịch vụ đẩy 
mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ trang trí quầy hàng; quảng cáo trên truyền hình; 
bán buôn hoặc bán lẻ quần áo; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ đồng hồ treo tường, đồng hồ 
và kính đeo mắt (mắt kính); dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ mỹ phẩm, đồ trang điểm, thuốc 
đánh răng, xà phòng và chất tẩy; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ thiết bị nhà bếp, dụng cụ 
làm sạch và dụng cụ để giặt giũ; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ giấy và văn phòng phẩm; 
dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các đồ dùng trong thể thao; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 
đồ đi chân không bao gồm đồ đi chân đặc biệt dùng trong thể thao; dịch vụ bán buôn hoặc 
bán lẻ túi và ví; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ thức ăn và đồ uống; dịch vụ bán buôn hoặc 
bán lẻ xe đạp; dịch vụ bán buôn và bán lẻ đồ đạc cho cá nhân; dịch vụ bán buôn hoặc bán 
lẻ vải dệt dùng chải giường.  
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(731) C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.  
(US) 
14701 Charlson Road, Eden Prairie, MN 
55347 United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 42: Cung cấp sự sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến không tải về được để cung 
cấp dịch vụ hậu cần và vận tải hỗ trợ cho các giao dịch qua chuỗi cung ứng toàn cầu và 
mạng lưới vận chuyển hàng hóa cho người chở hàng bằng đường biển, người chuyên chở 
hàng và nhà cung cấp, cụ thể là tìm và ký kết hợp đồng hỗ trợ chịu tải, bố trí và ký kết hợp 
đồng vận chuyển, thực hiện việc gửi hàng và xử lý thủ tục giấy tờ trong thời gian quá 
cảnh, xử lý thủ tục hải quan và thương mại toàn cầu, cung cấp giá cước và giá cả, giao 
hàng và tối ưu hóa phương thức giao hàng, làm báo cáo và phân tích và hoàn thành tất cả 
các yêu cầu hệ thống công nghệ của giao dịch vận chuyển hàng hóa, và kết nối với hệ 
thống người chở hàng bằng đường biển, người chuyên chở hàng và nhà cung cấp để cung 
cấp dữ liệu điện tử; cung cẩp trang web có phần mềm không tải về được để sử dụng trong 
trao đổi giao dịch của bên thứ ba cho chuỗi cung ứng và tìm nguồn cung ứng quản lý dữ 
liệu và bán hàng để sử dụng trong việc môi giới, hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng; dịch 
vụ phần mềm có phần mềm để sử dụng trong trao đổi giao dịch của bên thứ ba cho chuỗi 
cung ứng và tìm nguồn cung ứng quản lý dữ liệu và bán hàng để sử dụng trong việc môi 
giới, hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng.   
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(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuỗi cung ứng, hậu cần và hậu cần đảo chiều, cụ thể là lưu kho, vận 
chuyển và phân phát tài liệu, bao bì, nguyên liệu thô và hàng hóa chuyên chở cho người 
khác bằng đường hàng không, đường sắt, tàu thuyền hoặc xe tải; dịch vụ trực tuyến cho 
khách hàng và chủ hàng để xem tài khoản, nhập lệnh, cập nhật lô hàng, lấy tài liệu được 
lưu trữ và thực hiện báo cáo.   

 
 

(210) 4-2013-02856 (220) 06.02.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) A5.3.15; 26.13.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, nâu đất. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đại Thắng  (VN) 
Thôn Phú Thịnh, xã Minh Phú, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý môi trường làm từ chất hữu cơ lên men; phân bón làm từ chất 
hữu cơ lên men. 

 
Nhóm 03: Chế phẩm rửa tay; chế phẩm rửa chén, bát làm từ chất hữu cơ lên men; xà 
phòng vi sinh. 

 
Nhóm 29: Thịt lợn; thịt gà; trứng thực phẩm; rau được bảo quản, sơ chế. 

 
Nhóm 31: Rau tươi; trứng để ấp; thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản làm từ 
chất hữu cơ lên men. 

 
Nhóm 32: Nước uống enzyme (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế). 
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(731) CHAU, LAI CHING  (HK) 
Flat E, 4/F., Block 15, Parc Oasis, Tat 
Chee Avenue, Kowloon Tong, Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da động vật; ví; túi xách; cặp tài liệu, bộ đồ du lịch (đồ da); thảm da; dây (đai) 

da; ô; gậy chống để đi quần áo cho vật nuôi trong nhà; ruột thú vật dùng để làm xúc xích. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo tắm; quần áo mưa; trang phục hoá trang; đồ đi chân; mũ; tất; 
găng tay (trang phục); khăn choàng; dây đeo (trang phục); mũ tắm; trang phục cưới. 

 
 

(210) 4-2013-02858 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Quốc Gia   (VN) 
127 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Quốc Gia    (VN) 
127 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(731) DIAMANA INTERNATIONAL CO., 

LTD  (TW) 
13F, No.9, Ln.130, Sec.3, Mingsheng E. 
Rd., Songshan Dist., Taipei City 10596, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy mát xa da mặt, máy mát xa toàn thân, dụng cụ mát xa toàn thân, 

máy giảm béo, mỹ phẩm, nước hoa hồng, tinh chất dưỡng da, sữa dưỡng da, kem dưỡng 
da, tinh dầu, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, sữa tắm, xà bông tắm, muối tẩy tế bào chết, kem 
tẩy tế bào chết, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng.  

 
 

(210) 4-2013-02861 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 
(731) Võ Phước Duy  (VN) 

Phước Tân 2, xã Phan, huyện Dương 
Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; kem chống nắng; kem chống 

nám. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, kem chống nắng, kem 
chống nám, kem dưỡng da, kem tẩy tế bào chết. 

 
 

(210) 4-2013-02863 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.7.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trịnh Văn Chênh  (VN) 
Thôn Suối Bang, xã Thắng Hải, huyện 
Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 31: Quả mít tươi. 
 

Nhóm 35: Buôn bán, bán lẻ quả mít tươi. 
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(210) 4-2013-02864 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.25; 26.4.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Quang   (VN) 
Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); giầy nam dùng hàng ngày; giầy cao gót cho phụ nữ 

dùng hàng ngày; miếng đệm gót dùng cho giầy.  
 
 

(210) 4-2013-02865 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.13.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bệnh viện phụ sản Mêkông  
(VN) 
243A Hoàng Văn Thụ, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; chăm sóc sức khỏe; nhà nghỉ dưỡng bệnh; 

dịch vụ thụ tinh ống nghiệm; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện 
tóc. 

 
 

(210) 4-2013-02866 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(731) SHENZHEN PIPO TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 
Unit 2, 6B, Jiajiahao Building, Yiyuan 
Road, The North of Shennan Road, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; điện thoại di động; chương trình máy tính (phần mềm có thể 

tải xuống được); máy ảnh (chụp ảnh); máy tính xách tay; thiết bị ngoại vi máy tính; thiết 
bị sạc cho pin điện; vật liệu cho mạch điện chính (dây, dây cáp); thiết bị định vị toàn cầu 
(GPS); máy nghe nhạc cầm tay. 
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(210) 4-2013-02867 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh lam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng hạ 
tầng Sông Đà  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm 
Hùng, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2013-02868 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Châu Dung  (VN)
Số 555, tổ 10B, khu vực 4, Hoàng Quốc 
Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà. 

 
 

(210) 4-2013-02869 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
tổng hợp Gia Bảo  (VN) 
Căn hộ 506-H9, khu đô thị Việt Hưng, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ. 
 

Nhóm 35: Mua bán khóa các loại; mua bán thiết bị chống trộm; mua bán thiết bị báo 
động.  

 
 

(210) 4-2013-02871 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Nguồn Sống 
Việt  (VN) 
237 đường số 9A khu dân cư Trung Sơn, 
ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ: máy trồng rau mầm, máy rửa rau quà, máy hút bụi.  
 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc.  

 
 

(210) 4-2013-02872 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Nguồn Sống 
Việt  (VN) 
237 đường số 9A khu dân cư Trung Sơn, 
ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn, xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh 
răng.  

 
Nhóm 07: Máy và công cụ: máy trồng rau, máy rửa rau, máy hút bụi, máy rửa chén bát.  

 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác, đồ 
trang hoàng cây noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo].  

 

(210) 4-2013-02873 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.15 
(731) YIE LIN TECHNOLOGY CO., LTD.  

(TW) 
No. 6, Lane 80, Xuefu Rd., Toufen 
Township, Miaoli County, 35153, 
Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước máy; máy lọc và xử lý nước và bộ phận lọc cặn và lõi lọc 

nước (bộ phận đi kèm); thiết bị xử lý nước, cụ thể là thiết bị tái tạo khoáng cho nước; thiết 
bị xử lý nước, cụ thể là, thiết bị lọc nước tinh khiết; thiết bị xử lý nước, cụ thể là thiết bị 
lọc cặn và bụi trong nước; máy lọc nước; thiết bị lọc nước; bộ lọc dùng cho máy lọc nước; 
bộ lọc nước uống; thiết bị tiệt trùng, không dùng cho mục đích y tế, cụ thể là, thiết bị tiệt 
trùng bằng tia cực tím; bộ điều hòa nhiệt độ nước. 
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(210) 4-2013-02874 (220) 06.02.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; A14.7.13 
(591) Trắng, vàng, đen, đỏ, xanh nước biển. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ cơ khí 
Trường Giang  (VN) 
205 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: lưỡi khoan, lưỡi cắt gạch, đá cắt, đá mài, mâm cưa, đĩa 
nỉ đánh bóng. 

 
 

(210) 4-2013-02875 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dược Trung Ương 3  (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02876 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dược Trung Ương 3  (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02877 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.11; A6.19.11 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây 
(731) MSD CONSUMER CARE, INC.   (US) 

3030 Jackson Avenue, Memphis, 
Tennessee 38151, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2013-02878 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH Keppel Land 
Việt Nam   (VN) 
Lầu 8, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê bất động sản, văn phòng, căn hộ; môi giới bất động sản; 
định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản; đầu tư vốn cho kinh doanh bất động 
sản và các dự án xây dựng. 

 
 

(210) 4-2013-02879 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A25.7.22; A26.11.13; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, xanh ngọc. 
(731) Công ty TNHH Keppel Land 

Watco-I   (VN) 
65 Lê Lợi, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê bất động sản, văn phòng, căn hộ; môi giới bất động sản; 
định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản; đầu tư vốn cho kinh doanh bất động 
sản và các dự án xây dựng.  

 
 

(210) 4-2013-02880 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.25; 25.5.25; 26.4.2; A9.9.25; A9.9.2
(591) Cam đậm, cam, nâu đậm, xanh đen, xanh 

ngọc, trắng, đen, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tuấn Sơn  (VN) 
Lầu 3, Cao ốc số 1, Đinh Lễ, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày dép nam nữ thời trang; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.  
 
 

(210) 4-2013-02883 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.6 
(731) Công ty cổ phần Ba An  (VN) 

68 Quan Nhân, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển hành 
khách; cung cấp thông tin du lịch; vận chuyển và tích trữ rác.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ khử mùi không khí; tiêu hủy rác và chất thải; tái chế rác và phế thải; 
tuyển chọn rác và vật liệu tái chế (chuyển hóa); xử lý rác thải (chuyển hóa); xử lý nước.  

 
 

(210) 4-2013-02884 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN-DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-02885 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.1.10 
(591) Xanh dương đậm, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Indochine 
Engineering Việt Nam   (VN) 
Số 76, đường Lê Lai, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà 
A&B)  

 

(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng 
lượng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế. 

 
 

(210) 4-2013-02886 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Cam, trắng. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bách Triệu 
Phát  (VN) 
Phòng 606, Khu B, Tòa nhà Indochina 
Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ứng dụng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và phân bố thông tin, cụ thể là cho thuê không gian quảng 
cáo; quảng cáo hàng hoá và dịch vụ cho người khác qua mạng internet; tổ chức giới thiệu 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
1001 

và xúc tiến thương mại; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; 
quan hệ công chúng; nghiên cứu thị trường. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình, cụ thể là dịch vụ truyền hình trả tiền trên nền tảng Internet 
(IPTV); dịch vụ truyền phát thông tin; dịch vụ truyền tải thông điệp, dữ liệu và thông tin 
qua mạng internet hoặc các mạng máy tính và truyền thông khác; dịch vụ cung cấp quyền 
truy cập diễn đàn trao đổi thông tin trực tuyến, diễn đàn trò chuyện trực tuyến, nhật báo 
trực tuyến, trang nhật ký điện tử cá nhân trực tuyến và máy chủ liệt kê nhằm truyền tải 
các thông điệp, lời bình luận và dữ liệu dưới dạng đa phương tiện giữa những người sử 
dụng; cung cấp quyền truy cập diễn đàn cộng đồng trực tuyến cho người sử dụng để gửi, 
tìm kiếm, xem, chia sẻ, phê bình, đánh giá và bình luận các video và các dữ liệu dưới 
dạng đa phương tiện khác; cung cấp dịch vụ phân phối chương trình kỹ thuật số của các 
chương trình phát thanh và truyền hình qua mạng máy tính toàn cầu.  

 

Nhóm 41: Sản xuất phim; sản xuất các chương trình truyền hình; dịch vụ cung cấp trò 
chơi trực tuyến từ mạng Internet; dịch vụ xuất bản các sản phẩm giải trí nghe-nhìn kỹ 
thuật số và các sản phẩm giải trí đa phương tiện.  

 
 

(210) 4-2013-02887 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, vàng, tím, 

đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư hỗ 
trợ phát triển Sắc Việt  (VN) 
Số nhà 16, ngách 182/19, đường Bạch 
Đằng, phường Chương Dương, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại; giới thiệu sản phẩm, 
trung bày đồ lưu niệm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; mua 
bán xe ô tô, xe máy, máy móc thiết bị và phụ tùng máy văn phòng.  

 
 

(210) 4-2013-02888 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 20.5.11 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm Ân 
Nam   (VN) 
322 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn.  
 

Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện để tiêu dùng.  
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(210) 4-2013-02889 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) FORD MOTOR COMPANY  (US) 
One American Road, Dearborn, 
Michigan 48126, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe có động cơ và các bộ phận của chúng.  
 
 

(210) 4-2013-02890 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) COATINGS FOREIGN IP CO., LLC  
(US) 
1001 Pennsylvania Avenue, NW, 
Washington, DC 20004, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh và tư vấn liên quan đến việc bán và sử dụng sơn 
nền, chất nhuộm màu, chất phủ, lớp men, vật liệu hoàn thiện bề mặt, sơn mài, sơn, sơn bột 
và sơn lót; bán lẻ các sản phẩm sơn nền, chất nhuộm màu, chất phủ, lớp men, vật liệu 
hoàn thiện bề mặt, sơn mài, sơn, sơn bột và sơn lót; dịch vụ bán lẻ trực tuyến liên quan 
đến các sản phẩm sơn nền, chất nhuộm màu, chất phủ, lớp men, vật liệu hoàn thiện bề 
mặt, sơn mài, sơn, sơn bột và sơn lót; dịch vụ cung cấp thông tin cho khách hàng liên 
quan đến các sản phẩm sơn nền, chất nhuộm màu, chất phủ, lớp men, vật liệu hoàn thiện 
bề mặt, sơn mài, sơn, sơn bột và sơn lót; dịch vụ cung cấp thông tin về các sản phẩm trong 
các lĩnh vực về sơn nền, chất nhuộm màu, chất phủ, lớp men, vật liệu hoàn thiện bề mặt, 
sơn mài, sơn, sơn bột và sơn lót; dịch vụ bán lẻ sơn nền, chất nhuộm màu, chất phủ lớp 
men, vật liệu hoàn thiện bề mặt, sơn mài, sơn, bột và sơn lót dựa trên các đơn đặt hàng 
qua điện thoại, thư điện từ và bưu điện. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn và cố vấn kỹ thuật liên quan đến việc lựa chọn, phôi màu, ứng 
dụng, lợi ích và cách sử dụng sơn nền, chất nhuộm màu, chất phủ, lớp men vật liệu hoàn 
thiện bề mặt, sơn mài, sơn, sơn bột và sơn lót. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ đào tạo về sơn nền, chất nhuộm màu, chất phủ, lớp men, vật 
liệu hoàn thiện bề mặt, sơn mài, sơn, sơn bột và sơn lót, tổ chức các lớp học và các cuộc 
hội thảo về sơn nền, chất nhuộm màu, chất phủ, lớp men, vật liệu hoàn thiện bề mặt, sơn 
mài, sơn, bột và sơn lót, xuất bản trực tuyến tương tác, cụ thể là, sách quảng cáo, tờ bìa 
gấp quảng cáo, tạp chí, cẩm nang và sách về sơn nền, chất nhuộm màu, chất phủ, lớp men, 
vật liệu hoàn thiện bề mặt, sơn mài, sơn, sơn bột và sơn lót; dịch vụ giáo dục trực tiếp 
hướng đến việc quản lý, thực hành, lợi nhuận, xem xét kết quả kinh doanh, đào tạo, công 
cụ tiếp thị, công cụ hoạt động và tiêu chuẩn đánh gía. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và tư vấn công nghệ trong các lĩnh vực hoá học và kỹ 
thuật hóa học; phân tích và nghiên cứu công nghiệp trong các lĩnh vực hóa học và kỹ thuât 
hóa học; nghiên cứu và báo cáo các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến sơn nền, chất 
nhuộm màu, chất phủ, lớp men, vật liệu hoàn thiện bề mặt, sơn mài, sơn, sơn bột và sơn 
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lót và các ngành công nghiệp sử dụng các sản phẩm này; nghiên cứu và phát triển sơn nền 
chất nhuộm màu, chất phủ, lớp men và vật liệu hoàn thiện bề mặt, sơn mài, sơn, sơn bột 
và sơn lót, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và công nghệ sản xuất sơn nền, chất 
nhuộm màu, chất phủ, lớp men, vât liệu hoàn thiện bề mặt, sơn mài, sơn, sơn bột và sơn 
lót bền màu và thân thiện với môi trường, cung cấp thông tin kỹ thuật liên quan đến sơn 
nền, chất nhuộm màu, chất phủ lớp men, vật liệu hoàn thiện bề mặt, sơn mài, sơn, sơn bột 
và sơn lót. 

 
 

(210) 4-2013-02891 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) COATINGS FOREIGN IP CO., LLC  
(US) 
1001 Pennsylvania Avenue, NW, 
Washington, DC 20004, USA  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 02: Các loại sơn nền, chất nhuộm màu, chất phủ, lớp men, vật liêu hoàn thiện bề 
mặt, sơn mài, sơn, sơn bột và sơn lót dùng trong ngành công nghiệp ô tô, hàng không, xây 
dựng, thiết bị, biển, đường sắt, công cụ và xe rơ moóc. 

 
 

(210) 4-2013-02894 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.3; 26.4.4; 25.5.25 
(731) YONGLITAI AXLE CO., LTD.   (CN) 

No. 12 within ceramics machinery plant 
middle 2nd rd, Chancheng district, 
foshan, Guangdong 528000, p.r.China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Rơ moóc (xe cộ); mâm cặp/vòng kẹp trục bánh xe dùng cho xe cộ; khung gầm 
xe cộ; trục của xe cộ; cổ trục xe; nắp chụp moay-ơ; phanh cho xe cộ; trục truyền động cho 
xe cộ mặt đất; thân xe cộ; móc nối toa xe cho xe cộ. 

 
 

(210) 4-2013-02896 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 16.1.4; A16.1.25; 
25.5.25 

(591) Trắng, hồng, xanh da trời, xanh lá cây, 
da cam. 

(731) VNK CO., LTD   (KR) 
Seogyo-dong, SEOGYO-DONG, 49, 
Worldcup-ro10-gil, Mapo-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cung cấp thông tin giải trí trên mạng điện thoại di động và 
internet, cung cấp trò chơi trực tuyến có các dich vụ mạng xã hội; trò chơi trực tuyến; 
thông tin về gtải trí. 

 
 

(210) 4-2013-02897 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.1; 26.15.7; A26.11.9 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Long 
Anh  (VN) 
Xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh 
Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 37: Khai thác mỏ. 
 
 

(210) 4-2013-02898 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) MAKE-UP ART COSMETICS INC. (US)
767 Fifth Avenue, New York, New 
York, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; nước hoa dùng cho cá 
nhân; chế phẩm chăm sóc tóc không chứa thuốc. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, 
nước hoa dùng cho cá nhân, chế phẩm chăm sóc tóc không chứa thuốc; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, nước hoa dùng cho 
cá nhân, chế phẩm chăm sóc tóc không chứa thuốc. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn làm đẹp và dịch vụ liên quan đến tư vấn làm đẹp. 
 
 

(210) 4-2013-02899 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 
Việt Nam   (VN) 
B9, khu đô thị Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục 
đích y tế. 

 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm làm từ sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, sản phẩm làm từ ngũ cốc, nước sốt, cà phê, gia vị. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm làm từ ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2013-02900 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.3.1 
(591) Da cam, đỏ, xanh dương, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phạm Phát  (VN) 
Số nhà 86, tổ 21B, phường Cẩm Thịnh, 
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; đèn chiếu sáng; đui đèn điện; đèn dùng cho thợ mỏ hoặc thợ khai 
thác đá; đèn khí đốt; đèn hàn. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: bóng 
đèn, đèn chiếu sáng, đui đèn điện, đèn dùng cho thợ mỏ hoặc thợ khai thác đá, đèn khí 
đốt, đèn hàn. 

 
 

(210) 4-2013-02901 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A25.7.7; 24.15.21; 3.7.17 
(591) Xanh dương, da cam, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phạm Phát   (VN) 
Số nhà 86, tổ 21B, phường Cẩm Thịnh, 
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Lưới sàng (bộ phận của máy dùng để sàng hoặc tuyển than). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: lưới sàng 
(bộ phận của máy dùng để sàng hoặc tuyển than).  

 
 

(210) 4-2013-02903 (220) 06.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.   (US) 
6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016-2023, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2013-02904 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 
- Pháp  (VN) 
11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2013-02905 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.7.3; 18.3.2; 18.3.23; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương, vàng, trắng, đỏ, nâu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Quang Phát  
(VN) 
Khu vực Long Thạnh A, phường Thốt 
Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Lúa; cám; thức ăn gia súc. 
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm, lúa, gạo, gạo tấm, cám, thức ăn gia súc, nước 
tinh khiết. 

 
 

(210) 4-2013-02906 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.3.14; A5.11.17 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng, xám, 

đen, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Khâm Tín  
(VN) 
284/11 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Thạch trái cây; thạch nha đam. 
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(210) 4-2013-02907 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Trăng và Sao  
(VN) 
26, Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép  
 

Nhóm 35: Mua bán vải, đồng hồ, đèn ngủ, hàng may mặc, kẹp tóc, ví bóp, giày dép, hàng 
trang sức bằng xi mạ, thú nhồi bông.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2013-02909 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; A26.4.6 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí chính 
xác Hưng Phát  (VN) 
Lô 29B, KCN Quang Minh, thị trấn Quang
Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 40: Gia công cơ khí, khuôn mẫu, đồ gá và sơn, mạ kim loại.  
 
 

(210) 4-2013-02910 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; A5.3.14; 26.1.2 
(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Tạ Minh Quân  (VN) 
Phòng 304, nhà Y3, ngõ 135 phố Núi 
Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thảo dược. 
 
 

(210) 4-2013-02911 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 4.3.3 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thành Hoàng Châu   (VN) 
62 Nguyễn Trãi, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  
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(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ.  
 
 

(210) 4-2013-02912 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

   

(731) Công ty cổ phần Liên Nông 
Việt Nam   (VN) 
Lô E2 đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 
thuốc diệt và ngăn chặn tảo.  

 
 

(210) 4-2013-02913 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

   

(731) Công ty cổ phần Liên Nông 
Việt Nam   (VN) 
Lô E2 đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 
thuốc diệt và ngăn chặn tảo.  

 
 

(210) 4-2013-02914 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

   

(731) Công ty cổ phần Liên Nông 
Việt Nam   (VN) 
Lô E2 đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 
thuốc diệt và ngăn chặn tảo.  

 
 

(210) 4-2013-02915 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

   

(731) Công ty cổ phần Liên Nông 
Việt Nam   (VN) 
Lô E2 đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 
thuốc diệt và ngăn chặn tảo.  
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(210) 4-2013-02916 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

   

(731) Công ty cổ phần Liên Nông 
Việt Nam   (VN) 
Lô E2 đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An .  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo.  
 
 

(210) 4-2013-02918 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.15; A1.5.3 
(591) Xanh dương, vàng đậm, đỏ, xanh lam, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại và dịch vụ Tây Đô  (VN) 
Số 18, ngõ 192 Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý nước thải, rác thải. 
 

Nhóm 03: Chế phẩm khử mùi cá nhân.  
 

Nhóm 05: Chất tẩy uế, chế phẩm khử mùi không khí. 
 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 
 
 

(210) 4-2013-02919 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Phạm S   (VN) 
35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  
 

Nhóm 31: Cây giống 
 
 

(210) 4-2013-02920 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Tôn Thất Bảo Đạt   (VN) 
459/36/5 Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  
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(210) 4-2013-02921 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 4.3.3; 5.7.3 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng, cam

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kinh doanh địa 
ốc Thiên Nhân  (VN) 
515-517 Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2013-02922 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh nõn chuối, cam, hồng, 

đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tiếp thị mục 
tiêu TMAR   (VN) 
413 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Đóng gói hàng hoá. 
 
 

(210) 4-2013-02923 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Xám, xanh lá cây, đen. (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ONE HEALTH  (VN) 
5 đường Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02924 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần bánh ngọt 

Anh Hòa   (VN) 
Số 8 ngõ Trạm, phường Hàng Bông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh bao. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo bánh bao.  
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(210) 4-2013-02925 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) SANYO DENKI CO., LTD.   (JP) 
15 - 1, Kitaotsuka 1-chome, Toshima-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị làm mát dùng cho phần cứng máy tính (bộ phận của máy tính), thiết bị 

liên lạc và thiết bị viễn thông.  
 

Nhóm 11: Quạt điện bao gồm quạt điện dùng để làm mát thiết bị điện tử; quạt làm mát.   
 
 

(210) 4-2013-02926 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) SANYO DENKI CO., LTD.   (JP) 
15-1, Kitaotsuka 1-chome, Toshima-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ điện không dùng cho phương tiện giao thông trên mặt đất, bao gồm 
động cơ xoay chiều, động cơ một chiều, động cơ bước, động cơ tăng lực và bộ phận của 
chúng; máy phát điện xoay chiều; máy phát điện một chiều.   

 
Nhóm 09: Bộ điều khiển điện dùng cho động cơ điện; bộ lọc tĩch điện tích cực; bộ nguồn 
điện, bao gồm bộ lưu điện; bộ chuyển đổi điện, bao gồm bộ chuyển đổi điện dùng cho 
điện năng lượng mặt trời; bộ biến đổi điện; bộ hiệu chỉnh pha điện; bộ cảm biến tốc độ 
điện; bộ cảm biến vị trí quay, bao gồm bộ mã hóa và bộ phân giải trục; bộ cảm biến vị trí 
theo đường thẳng, bao gồm thang đo điện hiện số quang học, thang đo điện hiện số kiểu 
điện dung và thang đo điện từ tính; thiết bị đo và kiểm tra điện và từ tính; máy và thiết bị 
viễn thông; bộ điều chỉnh điện dùng cho mạng; bộ điều chỉnh điện dùng cho thiết bị vận 
chuyển; bộ điều chỉnh điện dùng cho máy công cụ; bộ điều chỉnh điện dùng cho thiết bị 
đo; bộ điều chỉnh điện dùng cho bộ nguồn điện bao gồm thiết bị cắt ren cùng với bộ điều 
khiển nguồn điện; máy tính dùng trong công nghiệp, và phần mềm để tạo chương trình 
điều khiển máy tính dùng trong công nghiệp; phần máy tính (đã được ghi) và phần mềm 
máy tính (có thể tải xuống được); mạch điện tử. 

 

Nhóm 12: Động cơ điện dùng cho phương tiện giao thông trên mặt đất, bao gồm động cơ 
xọay chiều, động cơ một chiều, động cơ bước và động cơ tăng lực dùng cho phương tiện 
gian thông trên mặt đất.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo liên quan tới lập trình máy tính; dịch vụ giáo dục 
và đào tạo khác liên quan tới nghệ thuật, nghề thủ công, thể thao hoặc kiến thức tổng 
quát; dịch vụ tổ chức, quản lý, hoặc sắp xếp các buổi hội thảo liên quan tới lập trình máy 
tính.   

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính, hoặc duy trì phần 
mềm máy tính; cung cấp chương trình máy tính.   
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(210) 4-2013-02927 (220) 07.02.2013 
 (441) 25.04.2013 

(731) C.V.CHEN    (TW) 
7F, No. 201, Tun Hua N. Road, Taipei 
105, Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; sách; thẻ; tranh ảnh; lịch; hộp để văn phòng phẩm; bút (đồ dùng văn 
phòng); cờ bằng giấy; giấy dùng trong văn phòng; khăn ăn bằng giấy; giấy dính (văn 
phòng phẩm); món quà giống như thật làm bằng giấy cho mục đích nghi lễ; tuýp thuốc 
màu nước; đồ chứa bằng giấy, dùng để bao gói; túi bằng chất dẻo, dùng để bao gói; ống 
cắm bút chì; bìa bọc thẻ nhận dạng; bìa tệp hồ sơ (văn phòng phẩm); nhãn, không bằng 
vải; hộp đựng dấu; hộp bút chì; đồ trang trí bằng giấy không nằm trong nhóm khác; thẻ 
ghi tên và địa chỉ bằng giấy; màng mỏng bằng chất dẻo (màng bọc thực phẩm dùng trong 
gia dụng và nhà bếp), dùng để bao gói; máy đánh chữ; xi niêm phong; đồ dùng giảng dạy 
dùng trong giáo dục khoa học tự nhiên; ruy băng có nhũ bạc; dụng cụ dùng để vẽ; bảng 
quảng cáo bằng giấy; vật liệu để nặn.    

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; tổ chức hội thảo; tổ chức các buổi tranh luận về văn 
hóa và nghệ thuật; tổ chức triển lãm giáo dục và văn hóa; đào tạo nhân tài; tổ chức sự kiện 
giải thưởng liên quan tới giáo dục, giải trí, thể thao và các hoạt động văn hóa, công trình 
thân thiện với môi trường, triết học Trung Hoa, y học và luật học; tổ chức cuộc thi trong 
giáo dục; phát hành và sản xuất băng hình; dịch vụ duyệt trực tuyến các xuất bản phẩm 
điện tử, xuất bản, thẩm tra, cho thuê dài hạn, và dịch các loại sách, tạp chí và tác phẩm 
văn học khác nhau; cho thuê sách; đại diện để nhận đơn xin nhập học tại các trường đại 
học và cao đẳng nước ngoài và cung cấp thông tin và bản tin liên quan; thư viện; thông tin 
về giải trí; hội chợ vui chơi; thông tin liên quan tới các hoạt động vui chơi giải trí; cho 
thuê dụng cụ thể thao (không bao gồm xe cộ); cho thuê băng viđêô; huấn luyện động vật; 
thông dịch ngôn ngữ ký hiệu; thu băng viđêô; dịch vụ phỏng vấn thu thập tin tức. 

 
 

(210) 4-2013-02928 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 4.3.3 
(731) C.V.CHEN    (TW) 

7F, No. 201, Tun Hua N. Road, Taipei 
105, Taiwan   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; sách; thẻ; tranh ảnh; lịch; hộp để văn phòng phẩm; bút (đồ dùng văn 
phòng); cờ bằng giấy; giấy dùng trong văn phòng; khăn ăn bằng giấy; giấy dính (văn 
phòng phẩm); món quà giống như thật làm bằng giấy cho mục đích nghi lễ; tuýp thuốc 
màu nước; đồ chứa bằng giấy, dùng để bao gói; túi bằng chất dẻo, dùng để bao gói; ống 
cắm bút chì; bìa bọc thẻ nhận dạng; bìa tệp hồ sơ (văn phòng phẩm); nhãn, không bằng 
vải; hộp đựng dấu; hộp bút chì; đồ trang trí bằng giấy không nằm trong nhóm khác; thẻ 
ghi tên và địa chỉ bằng giấy; màng mỏng bằng chất dẻo (màng bọc thực phẩm dùng trong 
gia dụng và nhà bếp), dùng để bao gói; máy đánh chữ; xi niêm phong; đồ dùng giảng dạy 
dùng trong giáo dục khoa học tự nhiên; ruy băng có nhũ bạc; dụng cụ dùng để vẽ; bảng 
quảng cáo bằng giấy; vật liệu để nặn.    



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
1013 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; tổ chức hội thảo; tổ chức các buổi tranh luận về văn 
hóa và nghệ thuật; tổ chức triển lãm gián dục và văn hóa; đào tạo nhân tài; tổ chức sự kiện 
giải thưởng liên quan tới giáo dục, giải trí, thể thao và các hoạt động văn hóa, công trình 
thân thiện với môi trường, triết học Trung Hoa, y học và luật học; tổ chức cuộc thi trong 
giáo dục; phát hành và sản xuất băng hình; dịch vụ duyệt trực tuyến các xuất bản phẩm 
điện tử, xuất bản, thẩm tra, cho thuê dài hạn, và dịch các loại sách, tạp chí và tác phẩm 
văn học khác nhau; cho thuê sách; đại diện để nhận đơn xin nhập học tại các trường đại 
học và cao đẳng nước ngoài và cung cấp thông tin và bản tin liên quan; thư viện; thông tin 
về giải trí; hội chợ vui chơi; thông tin liên quan tới các hoạt động vui chơi giải trí; cho 
thuê dụng cụ thể thao (không bao gồm xe cộ); cho thuê băng viđêô; huấn luyện động vật; 
thông dịch ngôn ngữ ký hiệu; thu băng viđêô; dịch vụ phỏng vấn thu thập tin tức.  

 
 

(210) 4-2013-02929 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị điều trị chứng thoát vị gồm có đầu chèn và lưới.  
 
 

(210) 4-2013-02931 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A11.3.3; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Tím nâu, vàng nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Võ Trần   (VN) 
229 Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

(210) 4-2013-02932 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) SAMWOO  (KR) 
308-1, Seonam-dong, Namgu, Ulsan, 
Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Cao su dùng cho mục đích nha khoa; xi-măng dùng cho mục đích nha khoa; 
hợp kim của thủy ngân và kim loại dùng cho mục đích nha khoa; nhựa cây hương tầm 
dùng cho mục đích nha khoa; sáp nha khoa; thạch cao dùng cho mục đích nha khoa.  

 

Nhóm 35: Đại lý bán thạch cao dùng cho mục đích nha khoa; môi giới bán thạch cao 
dùng cho mục đích nha khoa; mua bán thạch cao dùng cho mục đích nha khoa.   
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(210) 4-2013-02933 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.13.1; 4.3.3; A26.11.12 
(591) Xanh da trời 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

phẩm Thăng Long  (VN) 
Số 98, ngõ 2, tổ 50 Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, dịch vụ quán cà phê, quán cơm tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2013-02934 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.5.1; A1.1.10 
(591) Xanh da trời, trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phẩn xuất nhập 

khẩu sản xuất và thương mại 
Quang Phát   (VN) 
Thôn Văn Quan, xã Văn Lý, huyện Lý 
Nhân, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng: sắt, thép, tôn, thiếc, nhôm  

 
 

(210) 4-2013-02936 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm G 
&G Việt Nam    (VN) 
52 Hàng Bún, Ba Đình, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2013-02937 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du thuyền 
Năm Sao Tuần Châu   (VN) 
Phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh  
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1015 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khách du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận 
chuyển bằng tàu biển; vận chuyển rác thải.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; dịch vụ vui chơi giải trí nơi công cộng.  

 
Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quầy rượu (quán bar); nhà 
nghỉ dưỡng; dịch vụ lưu trú tạm thời, dịch vụ quán cà phê. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; tắm hơi.  

 
 

(210) 4-2013-02938 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du thuyền 
năm sao Tuần Châu  (VN) 
Phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khách du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận 

chuyển bằng tàu biển; vận chuyển rác thải.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; dịch vụ vui chơi giải trí nơi công cộng.  
 

Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quầy rượu (quán bar); nhà 
nghỉ dưỡng; dịch vụ lưu trú tạm thời, dịch vụ quán cà phê. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; tắm hơi. 

 
 

(210) 4-2013-02939 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du thuyền 
năm sao Tuần Châu   (VN) 
Phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khách du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận 

chuyển bằng tàu biển; vận chuyển rác thải.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; dịch vụ vui chơi giải trí nơi công cộng.   
 

Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quầy rượu (quán bar); nhà 
nghỉ dưỡng; dịch vụ lưu trú tạm thời, dịch vụ quán cà phê. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; tắm hơi. 
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(210) 4-2013-02940 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Du thuyền 
Năm sao Tuần Châu   (VN) 
Phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khách du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận 
chuyển bằng tàu biển, vận chuyển rác thải.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; dịch vụ vui chơi giải trí nơi công cộng.   
 

Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); 
quầy rượu (quán bar); nhà nghỉ dưỡng; dịch vụ lưu trú tạm thời, dịch vụ quán cà phê (do 
nhà hàng thực hiện).   

 

Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; tắm hơi. 
 
 

(210) 4-2013-02941 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Du thuyền 
Năm sao Tuần Châu   (VN) 
Phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khách du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận 
chuyển bằng tàu biển; vận chuyển rác thải.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; dịch vụ vui chơi giải trí nơi công cộng.   
 

Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); 
quầy rượu (quán bar); nhà nghỉ dưỡng; dịch vụ lưu trú tạm thời, dịch vụ quán cà phê (do 
nhà hàng thực hiện).   

 

Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; tắm hơi. 
 
 

(210) 4-2013-02942 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.1.1; 26.4.9; 25.5.25; 2.1.8 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Phòng khám Chuyên khoa Trị 
liệu Thần kinh Cột sống Hoa 
KỲ  (VN) 
161-161A Hai Bà Trưng, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) dược phẩm, thiết bị y tế (dùng điều trị bệnh). 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; phòng khám vật lý trị liệu thần kinh cột sống; dịch 
vụ y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02943 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Phòng khám Chuyên khoa Trị 
liệu Thần kinh Cột sống Hoa 
KỲ   (VN) 
161-161A Hai Bà Trưng, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) dược phẩm, thiết bị y tế (dùng điều trị bệnh).  
 
 

(210) 4-2013-02944 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) SHANGYU HUAEN TEXTILE CO., 

LTD.   (CN) 
Zhangshuxia Village, Cao'e Street, 
Shangyu City, Zhejiang Province, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi dùng cho ngành dệt; sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ len; sợi và chỉ lanh; 

sợi và chỉ dùng để mạng; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; len đã xe thành sợi; sợi bông đã xe; sợi 
và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ thêu. 

 
 

(210) 4-2013-02945 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A25.3.3; A1.1.8; A1.1.2 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá chất Taiko 
- Đại Hùng  (VN) 
Số 1 Đinh Lễ, phường 12, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hóa chất và phân bón. 
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(210) 4-2013-02950 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 22.1.15 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nữ 

Hoàng  (VN) 
ấp Tân Xuân, xã Tân Kim, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng các loại; nước rửa chén bát; chất tẩy rửa (trừ chất dùng trong công 
nghiệp và y tế). 

 
 

(210) 4-2013-02951 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.3.1 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nữ 

Hoàng   (VN) 
ấp Tân Xuân, xã Tân Kim, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng các loại; nước rửa chén bát; chất tẩy rửa (trừ chất dùng trong công 
nghiệp và y tế). 

 
 

(210) 4-2013-02952 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nữ 
Hoàng   (VN) 
ấp Tân Xuân, xã Tân Kim, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng các loại; nước rửa chén bát; chất tẩy rửa (trừ chất dùng trong công 
nghiệp và y tế). 

 
 

(210) 4-2013-02953 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A3.9.24; 3.9.1; 1.15.23 
(591) Vàng, xanh dương, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển đô 
thị và du lịch Đức Trang   (VN)
Số 25, ngõ 282, phố Nguyễn Huy Tưởng, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ; xoa bóp; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
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(210) 4-2013-02954 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02955 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 
Việt Nam    (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02956 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 
Việt Nam    (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-02957 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 
Xuân Thịnh  (VN) 
54A Huỳnh Phan Hộ, phường Trà An, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; dầu gội đầu.  
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(210) 4-2013-02958 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 
Xuân Thịnh   (VN) 
54A Huỳnh Phan Hộ, phường Trà An, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; dầu gội đầu.  
 
 

(210) 4-2013-02959 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 
Xuân Thịnh   (VN) 
54A Huỳnh Phan Hộ, phường Trà An, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; dầu gội đầu.  
 
 

(210) 4-2013-02960 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.3.1; A2.3.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 
Xuân Thịnh   (VN) 
54A Huỳnh Phan Hộ, phường Trà An, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; dầu gội đầu.  
 
 

(210) 4-2013-02961 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.16; 3.7.11; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ngô Gia    (VN) 
Số 6/42 khu vực 3, phường Cái Khế, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02962 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.16; 3.7.11; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ngô Gia    (VN) 
Số 6/42 khu vực 3, phường Cái Khế, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2013-02963 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.16; 3.7.11; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ngô Gia    (VN) 
Số 6/42 khu vực 3, phường Cái Khế, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-02964 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.3; 26.1.1 
(731) OTANI TIRE CO.,LTD   (TH) 

55 Mu 7 Petchkasem Road, K.M.37, 
Sampran, Nakornpathom 73110, 
Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 12: Lốp cho xe cộ.  
 
 

(210) 4-2013-02967 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A11.3.7; 26.4.1 
(591) Vàng, xanh cốm, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Ngôi Sao Vàng  (VN) 
18/81 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2013-02971 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) JBA CONSULTING ENGINEERS, INC.  
(US) 
5155 W. Patrick Lane, Las Vegas, 
Nevada 89118, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng.  
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(210) 4-2013-02974 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) SHINE TV LIMITED    (GB) 
Primrose Studios, 109 Regent's Park Road, 
London, NW1 8UR, United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Bản ghi âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; phim điện ảnh và nhiếp ảnh (đã lộ 

sáng); các bản ghi, đĩa, băng, băng cát-xét, cuộn phim, thẻ ghi và vật mang khác, tất cả 
mang hoặc để ghi bản ghi âm thanh, kịch, và viđêô, dữ liệu, hình ảnh, trò chơi, đồ họa, 
chữ (văn bản), chương trình hoặc thông tin; đĩa com-pắc tương tác và đĩa CD ROM (đĩa 
ghi nhớ dữ liệu không thể thay đổi hay xóa được); đĩa DVD; phần mềm máy tính (ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống) và chương trình cơ sở (chương trình máy tính) (ghi sẵn hoặc có thể 
tải xuống); phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống) dùng cho dỉện thoại di động và thiết 
bị điện.tử di động; nhạc số hóa, ấn phẩm điện tử, phần mềm máy tính, bản ghi âm thanh 
và viđêô có thể tải xuống từ mạng Internet.   

 
Nhóm 28: Thiết bị trò chơi máy tính dùng với màn hiển thị hoặc màn hình ngoài.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí; sản xuất, trình diễn và phân phối (cho thuê, không 
phải bán hoặc vận chuyển) các tác phẩm và tài liệu âm thanh và hình ảnh viđêô bao gồm 
các chương trình truyền hình, chương trình phát thanh và phim; cung cấp các ấn phẩm 
điện tử trực tuyến không tải xuống được; cung cấp dịch vụ giáo dục và giải trí thông qua 
các trang web; xuất bản tạp chí trên trang web; tổ chức các sự kiện, triển lãm và buổi biểu 
diễn lưu động trực tiếp cho mục đích giải trí; truyền hình tương tác; trò chơi tương tác; 
giải trí tương tác; sản xuất và trình diễn các cuộc thi, trò chơi và giải trí tại trường quay 
(studio). 

 
 

(210) 4-2013-02975 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.24; 26.1.1; 24.17.17 
(731) SHINE TV LIMITED   (GB) 

Primrose Studios, 109 Regent's Park Road,
London, NW1 8UR, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Bản ghi âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; phim điện ảnh và nhiếp ảnh (đã lộ 
sáng); các bản ghi, đĩa, băng, băng cát-xét, cuộn phim, thẻ ghi và vật mang khác, tất cả 
mang hoặc để ghi bản ghi âm thanh, kịch, và viđêô, dữ liệu, hình ảnh, trò chơi, đồ họa, 
chữ (văn bản), chương trình hoặc thông tin; đĩa com-pắc tương tác và đĩa CD ROM (đĩa 
ghi nhớ dữ liệu không thể thay đổi hay xóa được); đĩa DVD; phần mềm máy tính (ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống) và chương trình cơ sở (chương trình máy tính) (ghi sẵn hoặc có thể 
tải xuống); phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống) dùng cho dỉện thoại di động và thiết 
bị điện.tử di động; nhạc số hóa, ấn phẩm điện tử, phần mềm máy tính, bản ghi âm thanh 
và viđêô có thể tải xuống từ mạng Internet.   
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Nhóm 28: Thiết bị trò chơi máy tính dùng với màn hiển thị hoặc màn hình ngoài.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí; sản xuất, trình diễn và phân phối (cho thuê, không 
phải bán hoặc vận chuyển) các tác phẩm và tài liệu âm thanh và hình ảnh viđêô bao gồm 
các chương trình truyền hình, chương trình phát thanh và phim; cung cấp các ấn phẩm 
điện tử trực tuyến không tải xuống được; cung cấp dịch vụ giáo dục và giải trí thông qua 
các trang web; xuất bản tạp chí trên trang web; tổ chức các sự kiện, triển lãm và buổi biểu 
diễn lưu động trực tiếp cho mục đích giải trí; truyền hình tương tác; trò chơi tương tác; 
giải trí tương tác; sản xuất và trình diễn các cuộc thi, trò chơi và giải trí tại trường quay 
(studio). 

 
 

(210) 4-2013-02976 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) BIO CREATIVE ENTERPRISES, INC., 
(A NEVADA CORPORATION)  (US) 
2710 Temple Avenue Long Beach 
CALIFORNIA 90806, USA  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem dùng với mục đích làm đẹp; kem làm đẹp dùng cho mục đích chăm sóc cơ 

thể; nước thơm cho mục đích làm đẹp; kem dưỡng thể; nước thơm dưỡng thể; mặt nạ làm 
đẹp toàn thân được tẩm ướp nước thơm mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp toàn thân; sữa dưỡng 
thể; chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; sữa tắm; dầu xả; mỹ phẩm; kem tẩy tế bào chết; 
sản phẩm tẩy tế bào chết dùng cho toàn thân, bàn tay và bàn chân (mỹ phẩm); sản phẩm 
tẩy trang dành cho vùng mắt; sữa rửa mặt; mặt nạ làm đẹp dùng riêng cho vùng mặt; sản 
phẩm tẩy tế bào chết dành riêng cho vùng mặt (mỹ phẩm); sản phẩm tẩy tế bào chết dành 
riêng cho vùng bàn chân (mỹ phẩm); nước xức tóc; kem bôi tay (mỹ phẩm); nước thơm 
dùng cho vùng tay; sản phẩm tẩy tế bào chết dùng cho bàn tay (mỹ phẩm); sản phẩm tẩy 
trang; kem dưỡng ẩm; nước tắm, không dùng cho mục đích y tế; kem thoa bàn chân, 
không dùng cho mục đích y tế; nước thơm dành cho bàn chân, không dùng cho mục đích 
y tế; nước ngâm chân không dùng cho mục đích y tế; nước hoa hồng, không dùng cho 
mục đích y tế; khăn dùng trước khi làm ẩm (mỹ phẩm); dầu gội đầu; chế phẩm chăm sóc 
da, cụ thể là, sữa tắm tẩy da chết toàn thân; chất làm thơm da; mặt nạ làm đẹp cho da; 
chất làm ẩm cho da; mặt nạ dưỡng ẩm cho da.  

 
 

(210) 4-2013-02978 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Xanh, đỏ 
(731) GUOLINE INTELLECTUAL ASSETS 

LIMITED   (MU) 
C/o Multiconsult Limited, Les Cascades 
Building, Edith Cavell Street, Port - 
Louis, Mauritius  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
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(511)   Nhóm 16: Thẻ ghi nợ (không phải từ tính); thẻ tín dụng (không phải từ tính); thẻ điện 
thoại (không có mã hóa và từ tính); thẻ mua hàng (không có mã hóa và từ tính). 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; phân tích tài chính; đầu tư 
vốn; tư vấn tài chính; dịch vụ tín dụng, ủy thác tài sản.  

 
 

(210) 4-2013-02979 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.1.25; 2.1.1; 2.1.13 
(731) CHEMWAY SDN. BHD.   (MY) 

15, Jalan Korporat/KU9, Taman 
Perindustrian Meru, Off Jalan Persiaran 
Hamzah Alang, 42200 Klang, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất dính chống thấm nước dùng cho mục đích công nghiệp; chế phẩm chống 

thấm nước cho xi măng (trừ sơn); chế phẩm hóa học chống thấm nước dùng cho phần xây 
nề, trừ sơn; lớp phủ hóa chất chống thấn/ nước, trừ sơn.  

 
Nhóm 02: Lớp phủ chống ăn mòn (sơn); lớp phủ (sơn); lớp phủ chống thấm nước cho bê 
tông (sơn hoặc dầu); chế phẩm chống thấm nước (sơn phủ); chất bịt kín (sơn phủ).  

 
 

(210) 4-2013-02980 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Nguyễn Văn Quang  (VN) 
Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch lát (không bằng kim loại dùng cho xây dựng); gạch men (không bằng 

kim loại); ngói (không bằng kim loại); đá lát sàn (không bằng kim loại). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu gạch lát (không bằng kim loại dùng cho xây dựng), 
gạch men (không bằng kim loại), ngói (không bằng kim loại), đá lát sàn (không bằng kim 
loại). 

 
 

(210) 4-2013-02981 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Nguyễn Văn Quang   (VN) 
Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Gạch lát (không bằng kim loại dùng cho xây dựng); gạch men (không bằng 
kim loại); ngói (không bằng kim loại); đá lát sàn (không bằng kim loại).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu gạch lát (không bằng kim loại dùng cho xây dựng, 
gạch men (không bằng kim loại), ngói (không bằng kim loại), đá lát sàn (không bằng kim 
loại). 

 
 

(210) 4-2013-02982 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương sẫm, đỏ, trắng 
(731) Phạm Thị Chinh  (VN) 

681 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt (máy móc); máy hàn các loại: máy hàn hồ quang, máy hàn tích, máy 

hàn míc; máy cơ khí dùng trong công nghiệp: máy xay liên hợp, máy ép. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy cắt (máy móc), máy hàn các loại: máy hàn hồ 
quang, máy hàn tích, máy hàn míc, máy cơ khí dùng trong công nghiệp: máy xay liên 
hợp, máy ép.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa; bảo dưỡng: máy cắt (máy móc), máy hàn các loại: máy hàn hồ 
quang, máy hàn tích, máy hàn míc, máy cơ khí dùng trong công nghiệp: máy xay liên 
hợp, máy ép. 

 
 

(210) 4-2013-02983 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) đỏ 
(731) Phạm Thị Chinh   (VN) 

681 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt (máy móc); máy hàn các loại: máy hàn hồ quang, máy hàn tích, máy 

hàn míc; máy cơ khí dùng trong công nghiệp: máy xay liên hợp, máy ép.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy cắt (máy móc), máy hàn các loại: máy hàn hồ 
quang, máy hàn tích, máy hàn míc, máy cơ khí dùng trong công nghiệp: máy xay liên 
hợp, máy ép.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng: máy cắt (máy móc), máy hàn các loại: máy hàn hồ 
quang, máy hàn tích, máy hàn míc, máy cơ khí dùng trong công nghiệp: máy xay liên 
hợp, máy ép. 
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(210) 4-2013-02984 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương sẫm, đỏ, trắng 
(731) Phạm Thị Chinh   (VN) 

681 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt (máy móc); máy hàn các loại: máy hàn hồ quang, máy hàn tích, máy 

hàn míc; máy cơ khí dùng trong công nghiệp: máy xay liên hợp, máy ép.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy cắt (máy móc), máy hàn các loại: máy hàn hồ 
quang, máy hàn tích, máy hàn míc, máy cơ khí dùng trong công nghiệp: máy xay liên 
hợp, máy ép.   

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng: máy cắt (máy móc), máy hàn các loại: máy hàn hồ 
quang, máy hàn tích, máy hàn míc, máy cơ khí dùng trong công nghiệp: máy xay liên 
hợp, máy ép. 

 
 

(210) 4-2013-02985 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) SHOWA DENKO KABUSHIKI 

KAISHA (SHOWA DENKO K. K.)  (JP) 
1-13-9, Shiba Daimon, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Nhôm và hợp kim nhôm. 

 
 

(210) 4-2013-02986 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) SHOWA DENKO KABUSHIKI 

KAISHA (SHOWA DENKO K. K.)  
(JP) 
1-13-9, Shiba Daimon, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Nhôm và hợp kim nhôm. 
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(210) 4-2013-02989 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Đỏ, xám 
(731) Nguyễn Thị Mai Trang   (VN) 

Tổ 2B, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, giới thiệu, xuất nhập khẩu: máy móc, thiết bị, dụng cụ thể 

dục thể thao.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy và hướng dẫn tập luyện Yoga; dịch vụ cung cấp các khóa 
học sinh thái cho trẻ em; câu lạc bộ khiêu vũ; câu lạc bộ nhạc họa; câu lạc bộ thể dục thể 
thao; dịch vụ phòng tập thể dục thể thao.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phòng xông hơi; dịch vụ mát xa.  

 
 

(210) 4-2013-02990 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14 - 10, Nihonbashi Kayabacho 1 - 
Chome, Chuo - Ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng (giặt giũ) và các chế phẩm dùng để giặt giũ; chế phẩm 

dùng để làm sạch, đánh bóng, cọ rửa, mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; 
nước xức tóc.  

 
 

(210) 4-2013-02991 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 
  (731) Công ty cổ phần Liên Nông 

Việt Nam  (VN) 
Lô E2 đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
1028 

(210) 4-2013-02992 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540)   (731) Công ty cổ phần Liên Nông 

Việt Nam   (VN) 
Lô E2 đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 
 

(210) 4-2013-02993 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540)   (731) Công ty cổ phần Liên Nông 

Việt Nam   (VN) 
Lô E2 đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 
 

(210) 4-2013-02994 (220) 07.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Liên Nông 
Việt Nam   (VN) 
Lô E2 đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 
 

(210) 4-2013-02997 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ đậm, đỏ nghệ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Bắc Thái 
Nguyên   (VN) 
Xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh 
Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2013-02998 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) AMTEL CELLULAR SDN. BHD.  (MY)
No. 5, Jalan PJS 7/19, Bandar Sunway, 
46150 Petaling Jaya, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống dẫn đường dẫn chiếu qua vệ tinh; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; thiết bị 
định vị toàn cầu; thiết bị hiển thị bản đồ chỉ đường, trợ giúp trong việc đẫn đường cho xe 
cộ; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; dụng cụ hàng hải; thiết bị kỹ 
thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA); điện thoại đi động; tai nghe; tai nghe đùng cho máy thu 
thanh; thiết bị sạc pin; pin; thẻ mạch thích hợp [thẻ thông minh]; bút điện tử [thiết bị hiển 
thị]; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có 
thể tải xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; mô đem; màn hình [phần cứng máy vi 
tính]; thiết bị viễn thông; phần mềm dùng cho viễn thông; màn hình điện tử cảm ứng; máy 
đọc băng đĩa viđêô; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống. 

 

(210) 4-2013-02999 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) AMTEL CELLULAR SDN. BHD.  (MY)
No. 5, Jalan PJS 7/19, Bandar Sunway, 
46150 Petaling Jaya, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông qua vệ tinh; dịch vụ truyền thanh; dịch vụ truyền hình; 
truyền hình cap; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin liên lạc bằng mạng cáp 
quang; thông tin liên lạc bằng điện thoại; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ bảng tin điện tử (dịch vụ viễn thông); thư điện tử; gửi tin nhắn; dịch vụ nhắn tin (bằng 
vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); dịch vụ cung cấp kết nối 
viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu 
cho người sử dụng; cho thuê modem; cho thuê máy fax; cho thuê thiết bị viễn thông; cho 
thuê điện thoại; truyền qua vệ tinh; cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ hội thảo từ xa; dịch vụ điện thoại; thông tin về lĩnh vực 
liên lạc viễn thông. 

 
 

(210) 4-2013-03000 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) TOTO LTD.   (JP) 
No. 1-1, Nakashima 2-chome, 
Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, bao gồm dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các mặt hàng sau: 
chất dính sử dụng trong công nghiệp, sơn phủ, chế phẩm dùng để phủ (sơn), sơn lót, chất 
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bảo quản chống gỉ, chế phẩm chống ăn mòn, chế phẩm kết dính dùng cho sơn và cho chất 
bảo quản, chế phẩm làm sạch, giấy vệ sinh, khăn giấy và khăn giấy ướt, vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, ống dẫn bằng kim loại và ống bằng kim loại, tay vịn lan can, thiết bị dụng 
cụ cho hộ lý y tá để chăm sóc bệnh nhân và các thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe, màng 
mỏng bằng chất dẻo không dùng đê bao gói, tấm chất dẻo (chất dẻo bán thành phẩm); tấm 
nhựa PC, tấm chất dẻo được cán mỏng thành phiến (chất dẻo bán thành phẩm); vật liệu 
xây dựng, gạch ngói, gạch ngói dùng cho xây dựng và gạch lát nền, thiết bị để chiếu sáng, 
thiết bị để sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị nấu nướng, thiết bị sấy khô, thiết bị 
thông gió, thiết bị cấp nước và thiết bị vệ sinh, cùng các bộ phận của chúng, thiết bị đun 
nước, bình nước nóng cho nhà tắm, ống dẫn nước và van điều chỉnh dùng cho hệ thống 
thiết bị vệ sinh, thiết bị làm lạnh không khí và hệ thống lọc khí, thiết bị hút mùi dùng cho 
nhà bếp, hệ thống nấu nướng, bồn rửa trong nhà bếp và thiết bị lọc nước, bồn cầu, bệ xí vệ 
sinh, buồng vệ sinh và các bộ phận kèm theo của chúng, chỗ đi tiểu (thiết bị vệ sinh cố 
định), chậu vệ sinh cho phụ nữ, vòi nước và vòi hoa sen, thiết bị dùng cho bồn tắm, bồn 
tắm, nhà tắm được làm sẵn, buồng tắm (cụ thể là buồng tắm gương sen), phụ kiện của 
phòng tắm, phụ kiện gá lắp đường ống của bồn tắm, và các bộ phận kèm theo của chúng, 
giá rửa mặt (đồ đạc) và bàn trang điểm, quầy thu tiền (dạng bàn), tủ (đồ đạc), giá kệ hoặc 
các đồ đạc khác được dùng cho nhà bếp, nhà vệ sinh hoặc phòng tắm và các phụ kiện kèm 
theo của chúng, gương soi và ghế (ngồi), dụng cụ nhà bếp hoặc dụng cụ gia đình, dụng cụ 
lau chùi làm sạch (vận hành bằng tay), giá treo khăn tắm, vòng treo khăn tắm, vật dụng 
phân phát giấy lau, vật dụng giữ giấy vệ sinh, giá giữ xà phòng, hộp đựng xà phòng, cốc 
vại, vật dụng để giữ cốc vại, vật dụng giữ bàn chải đánh răng, hộp đựng bàn chải đánh 
răng và thùng rác, rèm tắm bằng vải hoặc nhựa, dép lê dùng khi tắm và áo choàng mặc 
sau khi tắm, thảm chui chân sau khi tắm và thảm.  

 
 

(210) 4-2013-03001 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) JEAHO CHOI   (KR) 
119-1101 LakePalace, Jamsil-dong, 
Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea 
(Postcode: 138-700)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 18: Túi xách tay; ví tiền; ba toong (dùng để đi dạo); ô; túi du lịch; ví đựng danh thiếp.  
 

Nhóm 25: Bít tất ngắn cổ; giày (đồ đi chân); quần áo; quần áo dùng ở bãi biển; thắt lưng 
(trang phục); khăn quàng cổ .  

 
 

(210) 4-2013-03002 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.5.7; A3.5.24 
(731) HONMA GOLF CO., LTD.   (JP) 

Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1, 
Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay kiểu boston (túi xách tay loại to); du che nắng; «.  
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Nhóm 25: Giày chơi gôn; hộp đựng giày chơi gôn; đinh đầu to gắn vào đế giày chơi gôn 
(bộ phận của giày chơi gôn); đồ đội đầu; lưỡi trai che nắng; quần áo mặc để chơi gôn (trừ 
găng tay chơi gôn).  

 
Nhóm 28: Gậy đánh gôn; bộ phận tay nắm của gậy đánh gôn; thân gậy đánh gôn; đầu gậy 
đánh gôn; cái bọc đầu của gậy đánh gôn; bóng chơi gôn; vật dụng đánh dấu để quả bóng 
chơi gôn (phụ kiện chơi gôn); dụng cụ đặt quả bóng gôn (phụ kiện chơi gôn); túi chuyên 
dụng đựng vật dụng đánh gôn; hộp chuyên dụng để túi đựng vật dụng đánh gôn; miếng 
đệm vai của túi chuyên dụng đựng vật dụng đánh gôn (bộ phận của túi chuyên dụng đựng 
vật dụng đánh gôn, găng tay đánh gôn.  

 
 

(210) 4-2013-03006 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.9.1; A6.19.16; 6.1.2; A8.1.23 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, trắng, xanh dương, 

xanh lá cây, đỏ 
(731) Perfetti Van Melle S.p.A.   (IT) 

Via XXV Aprile, 7-20020 Lainate (MI) - 
Italy  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cao su có thể thổi bóng; kẹo cao su; kẹo sô cô la; kẹo cà phê; 
kẹo ca cao; kẹo cao su tẩm đường; kẹo cứng; kẹo hình giọt nước; thạch (bánh kẹo); kẹo 
que; kẹo hình thoi; kẹo bạc hà; đường; kẹo; kẹo bơ cứng; kẹo cam thảo; kẹo có mùi thơm; 
bánh ngọt.  

 
 

(210) 4-2013-03007 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) CORDIS CORPORATION   (US) 
430 Route 22, Bridgewater, NJ, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: ống thông y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03009 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

   

(731) Công ty TNHH Hà Linh  (VN) 
Lô A8 Hải Thượng, F1, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu chè. 
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(210) 4-2013-03010 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hà Linh   (VN) 
Lô A8 Hải Thượng, F1, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu chè. 
 
 

(210) 4-2013-03011 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh lá, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ngọc Chín Sơn  (VN) 
ấp Tân Thuận, xã Tà Đảnh, huyện Tri 
Tôn, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
 
 

(210) 4-2013-03012 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.25 
(731) SHANGHAI BIZEUN INDUSTRIAL 

CO., LTD.   (CN) 
Building 4-23, No. 555, Lane 3111, West 
Huancheng Road, Fengxian District, 
Shanghai, P.R. China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; phòng trà; quán ăn.tự phục vụ; căng tin; dịch vụ khách sạn; 
nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; cho thuê lều trại; cung 
cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại.  

 
 

(210) 4-2013-03013 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.6; A3.7.24; 3.9.1 
(731) SHANGHAI BIZEUN INDUSTRIAL 

CO., LTD.   (CN) 
Building 4-23, No. 555, Lane 3111, West 
Huancheng Road, Fengxian District, 
Shanghai, P.R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; phòng trà; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ khách sạn; 
nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; cho thuê lều trại; cung 
cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại.  

 
 

(210) 4-2013-03014 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Vàng, đỏ, đen 
(731) THAI ODYSSEY SDN. BHD.   (MY) 

S12A, 2nd Floor Centrepoint, 3 Lebuh 
Bandar Utama, Bandar Utama, 47800 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ trị liệu 

bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ bấm huyệt bàn chân; dịch vụ chăm 
sóc sức khoẻ liên quan đến các liệu pháp giúp thư giãn; trị liệu toàn thân.  

 
 

(210) 4-2013-03016 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 17.2.13; 26.13.1; A2.3.16; A2.3.23 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Trầm Hương Việt   (VN) 
189 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Nhang (hương); nhang (hương, có mùi trầm hương).  
 
 

(210) 4-2013-03020 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm dùng trong quản trị, quản lý tài liệu làm bằng chứng, theo dõi và 
báo cáo chương trình đào tạo, quản lý phòng học và sự kiện trực tuyến, chương trình học 
trực tuyến, và nội dung đào tạo; phần mềm dùng trong quản lý sổ sách đào tạo và giáo 
dục; phần mềm dùng trong cung cấp khóa học trên mạng máy tính (internet) với các tính 
năng tương tác trực tuyến; máy tính di động dạng nhỏ; thiết bị dùng mạng máy tính 
(internet) di động; phần mềm máy tính; máy ghi hình kỹ thuật số; sạc điện pin (thiết bị hỗ 
trợ thiết bị điện tử); điện thoại di động; máy nghe nhạc MP3; loa (phát âm thanh) cầm tay; 
pin sạc (có thể sạc nhiều lần); điện thoại thông minh; máy tính bảng; tai nghe không dây.  
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Nhóm 41: Sắp xếp và xúc tiến các buổi hội nghị chuyên đề; xuất bản tài liệu không phải 
là tài liệu quảng bá công khai; xuất bản các tài liệu dùng trong giáo dục; xuất bản sách; 
cung cấp các ấn bản điện tử trực tuyến (không thể tải xuống); xuất bản các tạp chí định 
kỳ; xuất bản sách và bài báo điện tử trực tuyến; dịch vụ thư viện cho mượn sách; sản xuất 
chương trình đài phát thanh (radio) và truyền hình; giảng dạy theo nhóm; dịch vụ truyền 
đạt kiến thức (dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy); dịch vụ thi kiểm tra (giáo dục); dịch vụ 
nghiên cứu giáo dục; sắp xếp và xúc tiến các sự kiện giáo dục; dịch vụ cung cấp thông tin 
giáo dục; dịch vụ khóa học giáo dục qua mạng máy tính (intemet); dịch vụ truyền đạt kiến 
thức giáo dục qua mạng máy tính (intemet); dịeh vụ thi/kiểm tra (giáo dục) qua mạng 
máy tính (internet); dịch vụ khóa học giao tiếp; dịch vụ truyền đạt kiến thức ngôn ngữ 
(dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy); dịch vụ truyền đạt kiến thức xã hội (dịch vụ hướng dẫn, 
giảng dạy); dịch vụ thi kiểm tra (giáo dục) trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2013-03022 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1 
(731) TOTO LTD.   (JP) 

No. 1-1, Nakashima 2-chome, 
Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; bồn cầu vệ sinh; bồn cầu vệ sinh có vòi nước ấm để rửa; bệ ngồi 

của bồn cầu vệ sinh; bệ ngồi của bồn cầu vệ sinh có vòi nước ấm để rửa  
 
 

(210) 4-2013-03023 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
trà Tâm Lan   (VN) 
Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 30: Trà uống và sản phẩm trà; trà thảo mộc không chứa dược chất; đồ uống trên cơ 
sở trà.  

 
 

(210) 4-2013-03024 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
trà Tâm Lan  (VN) 
Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2013-03029 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) SUPER COFFEE CORPORATION PTE 

LTD  (SG) 
No. 2 Senoko South Road, Super 
Industrial Building, Singapore 758096, 
Singapore 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, cà phê nhân tạo; chế phẩm làm từ ngũ cốc; đồ uống 
trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên 
cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà. 

 
 

(210) 4-2013-03030 (220) 08.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 
dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá nhân] và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân [mỹ phẩm]; mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc; chế 
phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen [không chứa dược 
chất]; mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da [mỹ phẩm]; kem bôi và nước xức dùng cho 
da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-
nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông [không chứa dược chất]; chế phẩm làm nâu da 
dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 
và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da [dùng cho mục đích mỹ phẩm]; chế phẩm 
dưỡng môi [không chứa dược chất]; phấn bôi da [dùng cho mục đích mỹ phẩm]; len bông 
dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ 
phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân [dùng cho mục đích mỹ phẩm] hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt [dùng khi trang điểm]. 

 
 

(210) 4-2013-03031 (220) 29.08.2011 
(641) 4-2011-17934 (441) 25.04.2013 

(731) PHARMAQ AS    (NO) 
Skogmo Industriomrade, 7863 Overhalla, 
Norway   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học, dịch vụ thiết kế dụng cụ và sản phẩm khoa học 
liên quan đến vắc xin phòng bệnh cho cá, tôm, các động vật sống dưới nước và chế phẩm 
thú y để điều trì bệnh cho các sinh vật trên; dịch vụ nghiên cứu công nghệ; dịch vụ thiết 
kế dụng cụ kỹ thuật liên quan đến vắc xin phòng bệnh cho các động vật sống dưới nước 
và chế phẩm thú y để điều trị bệnh cho các động vật sống dưới nước; nghiên cứu về vi 
khuẩn; nghiên cứu vi rút học, nghiên cứu sinh học; phân tích hoá học; nghiên cứu hoá 
học; dịch vụ ngành hoá; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; nghiên cứu về cơ khí; kiểm soát chất 
lượng; dịch vụ phân tích công nghiệp liên quan vắc xin phòng bệnh cho các động vật sống 
dưới nước và chế phẩm thú y để điều trị bệnh cho các động vật sống dưới nước; dịch vụ 
nghiên cứu công nghiệp cho người khác.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thú y.  
 
 

(210) 4-2013-03035 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) INVIVO NSA   (FR) 
Talhouet-56250 Saint-Nolff, France  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho cá.  
 
 

(210) 4-2013-03038 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED   (JP)
1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu uytky và đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2013-03039 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 25.5.1; 3.13.1 
(591) Đen, trắng, nâu, đỏ đậm, đỏ 
(731) Công ty TNHH Ru Nam  (VN) 

136B Đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13 cũ), 
phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, đồ uống, hàng thủ công mỹ nghệ, thuốc lá, nông sản; dịch 
vụ cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước; dịch vụ hỗ trợ điều hành kinh doanh.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo áo quần; gia công hàng may thêu; dịch vụ thêu thùa; gia công 
hàng trang trí mỹ nghệ (đèn trang trí, sản phẩm mỹ nghệ làm bằng vải, lưới, giây).  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống, 
dịch vụ khấch sạn, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán giải khát, dịch vụ quáy rượu (bar).  

 
 

(210) 4-2013-03040 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Mỹ An  (VN)
221 Lương Nhữ Học, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kề trên và không được xếp ở các 
nhóm khác: cặp da; ví tiền; ví bỏ túi; túi cầm tay cho phụ nữ.  

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đổ đội đầu: trang phục, quần dài của trẻ em, quần đùi; 
quần ống bó; quần áo ngủ; quần áo đan; quần áo bó sát nguời bằng vải lanh; quần áo thể 
dục; bộ quần áo tắm; yếm; áo choàng ngoài; áo váy; áo khoác choàng; áo vét; váy sợi 
chui đầu; áo chui đầu; áo khoác ngắn; áo khoác ngoài; áo choàng phụ nữ; mũ nồi; mũ lười 
trai; dép tắm; dép lê dùng khi tắm; giày dép bằng vải đế cói đan; giày tập thể dục; giày 
ống buộc chân; giày cao su; thắt lưng (trang phục); ca vát. 

 
 

(210) 4-2013-03041 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.4; 26.3.2 
(731) AIRACE ENTERPRISE CO.,LTD.  (TW)

No. 2, ln. 187, xihu rd., dali district, 
Taichung city, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)  Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công, cụ thể là: dao gấp, cờ lê, tua vít, kéo, kìm, búa, 
dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công); dao tỉa, bơm tay (thao tác thủ công).  

 

Nhóm 12: Xe đạp; linh kiện xe đạp và các bộ phận của nó, cụ thể là: tín hiệu điều hướng 
cho xe đạp (hệ thống đèn vàng gắn 2 bên xe phát tín hiệu rẽ phải hoặc trái), yên xe đạp, 
bàn đạp xe đạp, tay lái xe đạp, ghế trẻ em cho xe đạp, giỏ xe đạp, khung giữ bình nước 
cho xe đạp, bơm xe đạp, miếng vá lốp xe.  

 
 

(210) 4-2013-03042 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-03043 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03044 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03045 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03047 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.1; 26.7.25 
(731) Công ty cổ phần Mai Động số 

1   (VN) 
Số 16 Tam Trinh, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống nước bằng kim loại; ống gang; phụ kiện ống bằng kim loại.   
 

Nhóm 09: Trụ nước chữa cháy; ống vòi rồng chữa cháy; miệng ống vòi rồng chữa cháy.  
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(210) 4-2013-03070 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) HITACHI LIVING SYSTEMS, LTD.  

(JP) 
6-29, Shin-ogawamachi, Shinjuku-ku, 
Tokyo, 162-0814, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công) cho mục đích thẩm mỹ; công cụ cầm tay 

(thao tác thủ công) dùng cho mục đích thẩm mỹ.  
 

Nhóm 10: Dụng cụ xoa bóp (mát-xa) thẩm mỹ; thiết bị sử dụng trong việc xoa bóp (mát-
xa); máy xoa bóp (mát-xa) hoạt động bằng điện. 

 
 

(210) 4-2013-03071 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(300) 011308699 31.10.2012 EM 

  
(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.  (GB) 

3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, ISLE OF MAN, 
United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; 

khóa cài dây đồng hồ đeo tay; núm điều chỉnh đồng hồ; khuy măng sét; vòng đeo chìa 
khóa (đồ nữ trang giả rẻ tiền); hộp đựng đồng hồ (trưng bày); hộp đựng đồ trang sức; hộp 
đựng đồng hồ và đồ trang sức cho việc vận chuyển. 

 
 

(210) 4-2013-03072 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(300) 011308608 31.10.2012 EM 

(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.   (GB) 
3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, ISLE OF MAN, 
United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; 

khóa cài dây đồng hồ đeo tay; núm điều chỉnh đồng hồ; khuy măng sét; vòng đeo chìa 
khóa (đồ nữ trang giả rẻ tiền); hộp đựng đồng hồ (trưng bày); hộp đựng đồ trang sức; hộp 
đựng đồng hồ và đồ trang sức cho việc vận chuyển. 
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(210) 4-2013-03073 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(300) 011309011 31.10.2012 EM 

  
(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.   (GB) 

3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, ISLE OF MAN, 
United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; 

khóa cài dây đồng hồ đeo tay; núm điều chỉnh đồng hồ; khuy măng sét; vòng đeo chìa 
khóa (đồ nữ trang giả rẻ tiền); hộp đựng đồng hồ (trưng bày); hộp đựng đồ trang sức; hộp 
đựng đồng hồ và đồ trang sức cho việc vận chuyển. 

 
 

(210) 4-2013-03074 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(300) 011331857 08.11.2012 EM 

  
(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.   (GB) 

3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, ISLE OF MAN, 
United Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; 

khóa cài dây đồng hồ đeo tay; núm điều chỉnh đồng hồ; khuy măng sét; vòng đeo chìa 
khóa (đồ nữ trang giả rẻ tiền); hộp đựng đồng hồ (trưng bày); hộp đựng đồ trang sức; hộp 
đựng đồng hồ và đồ trang sức cho việc vận chuyển. 

 
 

(210) 4-2013-03075 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.   (GB) 

3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, ISLE OF MAN, 
United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; 

khóa cài của đồng hồ; khuy măng sét; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang giả rẻ tiền); hộp 
đựng đồng hồ (trưng bày); hộp đựng đồ trang sức; hộp đựng đồng hồ và đồ trang sức cho 
việc vận chuyển. 
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(210) 4-2013-03077 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 4.3.5 
(591) Nâu 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

quốc tế Đông Phương  (VN) 
366/3/8 Trần Hưng Đạo, phường 02, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc thuốc lá; thuốc lá sợi.  

 
 

(210) 4-2013-03079 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kao Corporation)  (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm và các chất dùng để giặt; các chế phẩm dùng để làm sạch, đánh 

bóng; cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem 
đánh răng; chế phẩm khử mùi và chống ra mồ hôi dùng cho cá nhân; khăn giấy được thấm 
ướt nước thơm mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-03080 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.11.1 
(731) ROBINSON DEPARTMENT STORE 

PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH) 
No.139, 5th floor, Ratchadaphisek Road, 
Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400 
Thailand 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nghiền đá lạnh, chạy điện, cho mục đích gia dụng; máy ép trái cây, chạy 

điện, cho mục đích gia dụng; máy chế biến thức ăn dùng điện. 
 

Nhóm 08: Cái muôi [dụng cụ cầm tay]; bàn xẻng [dụng cụ cầm tay]; bộ đồ ăn [dao, dĩa và 
thìa]; dao kéo (dụng cụ cho nhà bếp). 

 
Nhóm 11: Lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; nồi nấu dùng điện; lò điện [thiết bị nấu 
nướng]; chảo rán dùng điện; thiết bị đựng thức ăn chạy điện; lò đốt chạy điện; máy làm 
bánh xăng đuých; vỉ nướng (thiết bị nấu nướng); ấm đun nước dùng điện; máy pha cà phê 
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dùng điện; lò nướng bánh dùng điện; máy làm bánh quế dùng điện; máy làm sữa đậu 
nành dùng điện; máy làm kem lạnh; máy làm bánh mỳ; máy làm bánh cếp; nồi áp suất 
[nồi hấp], dùng điện. 

 
Nhóm 20: Mặt bàn. 

 
Nhóm 21: ấm (không dùng điện); chảo để rán (không dùng điện); khay (dùng để nướng 
đồ ăn và đựng thức ăn); ca; dụng cụ nhà bếp; máy trộn khuấy, không chạy điện, cho mục 
đích gia dụng; dụng cụ trộng trong nhà bếp, không dùng điện; máy trộn bằng tay (không 
chạy điện); nồi áp suất [nồi hấp], không dùng điện. 

 
 

(210) 4-2013-03081 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) AMOS PROFESSIONAL 
CORPORATION  (KR) 
114, Nonhuyn-Dong, Gangnam-Ku, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem nền dùng cho trang điểm; son môi; phấn mắt; chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn dạng nén (mỹ phẩm); dầu gội đầu; 
chế phẩm đánh răng; dầu gội cho thú cưng. 

 
 

(210) 4-2013-03082 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD  
(AU) 
167 Fullarton Road, Dulwich SA 5065, 
Australia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang.  

 
 

(210) 4-2013-03083 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD  
(AU) 
167 Fullarton Road, Dulwich SA 5065, 
Australia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang.  
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(210) 4-2013-03084 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD  
(AU) 
167 Fullarton Road, Dulwich SA 5065, 
Australia   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang.  
 
 

(210) 4-2013-03085 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) MARTELL & Co  (FR) 

Place Edouard Martell, 16100 
COGNAC, FRANCE  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng và nước có ga và đồ uống không chứa cồn khác, đồ uống hoa 
quả và nước ép trái cây, xi rô và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2013-03086 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) MARTELL & CO   (FR) 
Place Edouard Martell, 16100 
COGNAC, FRANCE  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng và nước có ga và đồ uống không chứa cồn khác, đồ uống hoa 
quả và nước ép trái cây, xi rô và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2013-03087 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; A5.1.16; A5.1.5; 
26.4.9 

(591) Đen, trắng, đỏ, tím, xanh cốm 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ gây quỹ từ thiện cụ thể là cung cấp hỗ trợ về tài chính cho các 
chương trình đóng góp xã hội cho trẻ em và thanh thiếu niên.  

 

Nhóm 41: Hướng dẫn các chương trình giáo dục cho các chương trình đóng góp xã hội 
cho trẻ em và thanh thiếu niên.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ hỗ trợ về y tế cho các chương trình đóng góp xã hội cho trẻ em và 
thanh thiếu niên.  

 
 

(210) 4-2013-03088 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, cam, trắng 
(731) Cơ sở Nguyễn Kim Tuyết   (VN) 

Khu vực 3, phường Châu Văn Liêm, 
quận ¤ Môn, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt 
ký sinh trùng). 

 

Nhóm 35: Mua bán vật tư, hóa chất nông nghiệp.  
 
 

(210) 4-2013-03090 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) U. LEK TRADING CO., LTD.   (TH) 
157 Soi Puttabucha 36, Puttabucha Road, 
Kwang Bangmod, Khet Tungkru, 
Bangkok 10140, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho vật nuôi cảnh; thức ăn cho thủy sản đã qua 
xử lý hóa học.  

 
 

(210) 4-2013-03091 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) U LEK TRADING CO., LTD.   (TH) 
157 Soi Puttabucha 36, Puttabucha Road, 
Kwang Bangmod, Khet Tungkru, 
Bangkok 10140, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho vật nuôi cảnh; thức ăn cho thủy sản đã qua 
xử lý hóa học. 
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(210) 4-2013-03092 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) U LEK TRADING CO., LTD.    (TH) 
157 Soi Puttabucha 36, Puttabucha Road, 
Kwang Bangmod, Khet Tungkru, 
Bangkok 10140, Thailand   

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho vật nuôi cảnh; thức ăn cho thủy sản đã qua 
xử lý hóa học. 

 

(210) 4-2013-03093 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) BRIDGESTONE LICENSING 
SERVICES, INC.   (US) 
535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 
37214, United States Of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe cộ. 
 
 

(210) 4-2013-03094 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(300) 40-2012-0074935 03.12.2012 KR 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Son môi; chế phẩm trang điểm; dầu gội đầu; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da; dầu gội đầu cho động vật được yêu quý; kem mỹ phẩm không dùng 
cho mục đích y tế; kem đánh răng; nước hoa; mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-03096 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.7 
(731) M-SYSTEM CO., LTD.  (JP) 

14-26 Hannan-cho 4-chome, Abeno-ku, 
Osaka-shi, Osaka 545-0021 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy móc và dụng cụ để đo đạc và kiểm tra, không dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị chỉ báo, bao gồm thiết bị chỉ báo tiến trình, bao gồm thiết bị chỉ báo hiển thị dưới 
dạng biểu đồ và thiết bị đo hiển thị số; máy và thiết bị để điều chỉnh và phân phối nguồn 
điện; bộ kích điện tử; bộ kích hoạt van điện tử; thiết bị bảo vệ chống sự tăng vọt điện áp; 
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bộ điều phối tín hiệu cho các thiết bị đo; bộ chuyển đổi điện-khí nén; bộ chuyển đổi khí 
nén-điện; dụng cụ kiểm tra và đo từ tính và dòng điện; bộ chuyển đổi công suất cho dòng 
điện xoay chiều; thiết bị kiểm soát công suất cho dòng điện xoay chiều; thiết bị và máy 
phát viễn thông; bộ chuyển đổi giao thức truyền thông điện; thiết bị điều khiển từ xa; thiết 
bị nhập/xuất từ xa; máy và dụng cụ đo từ xa điều khiển được từ xa; thiết bị truyền dồn 
kênh; phần cứng và phần mềm máy tính dùng để đo thời gian thực, truyền phát, ghi lại, 
lưu và hiển thị dữ liệu; thiết bị ghi dữ liệu điện tử; đèn báo hiệu; đèn cảnh báo nguy hiểm; 
còi điện báo động; thiết bị báo động; thiết bị báo hiệu. 

 
 

(210) 4-2013-03097 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.7 
(731) M-SYSTEM CO., LTD.   (JP) 

14-26 Hannan-cho 4-chome, Abeno-ku, 
Osaka-shi, Osaka 545-0021 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy móc và dụng cụ để đo đạc và kiểm tra, không dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị chỉ báo, bao gồm thiết bị chỉ báo tiến trình, bao gồm thiết bị chỉ báo hiển thị dưới 
dạng biểu đồ và thiết bị đo hiển thị số; máy và thiết bị để điều chỉnh và phân phối nguồn 
điện; bộ kích điện tử; bộ kích hoạt van điện tử; thiết bị bảo vệ chống sự tăng vọt điện áp; 
bộ điều phối tín hiệu cho các thiết bị đo; bộ chuyển đổi điện-khí nén; bộ chuyển đổi khí 
nén-điện; dụng cụ kiểm tra và đo từ tính và dòng điện; bộ chuyển đổi công suất cho dòng 
điện xoay chiều; thiết bị kiểm soát công suất cho dòng điện xoay chiều; thiết bị và máy 
phát viễn thông; bộ chuyển đổi giao thức truyền thông điện; thiết bị điều khiển từ xa; thiết 
bị nhập/xuất từ xa; máy và dụng cụ đo từ xa điều khiển được từ xa; thiết bị truyền dồn 
kênh; phần cứng và phần mềm máy tính dùng để đo thời gian thực, truyền phát, ghi lại, 
lưu và hiển thị dữ liệu; thiết bị ghi dữ liệu điện tử; đèn báo hiệu; đèn cảnh báo nguy hiểm; 
còi điện báo động; thiết bị báo động; thiết bị báo hiệu. 

 
 

(210) 4-2013-03098 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) M-SYSTEM CO., LTD.   (JP) 
14-26 Hannan-cho 4-chome, Abeno-ku, 
Osaka-shi, Osaka 545-0021 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy móc và dụng cụ để đo đạc và kiểm tra, không dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị chỉ báo, bao gồm thiết bị chỉ báo tiến trình, bao gồm thiết bị chỉ báo hiển thị dưới 
dạng biểu đồ và thiết bị đo hiển thị số; máy và thiết bị để điều chỉnh và phân phối nguồn 
điện; bộ kích điện tử; bộ kích hoạt van điện tử; thiết bị bảo vệ chống sự tăng vọt điện áp; 
bộ điều phối tín hiệu cho các thiết bị đo; bộ chuyển đổi điện-khí nén; bộ chuyển đổi khí 
nén-điện; dụng cụ kiểm tra và đo từ tính và dòng điện; bộ chuyển đổi công suất cho dòng 
điện xoay chiều; thiết bị kiểm soát công suất cho dòng điện xoay chiều; thiết bị và máy 
phát viễn thông; bộ chuyển đổi giao thức truyền thông điện; thiết bị điều khiển từ xa; thiết 
bị nhập/xuất từ xa; máy và dụng cụ đo từ xa điều khiển được từ xa; thiết bị truyền dồn 
kênh; phần cứng và phần mềm máy tính dùng để đo thời gian thực, truyền phát, ghi lại, 
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lưu và hiển thị dữ liệu; thiết bị ghi dữ liệu điện tử; đèn báo hiệu; đèn cảnh báo nguy hiểm; 
còi điện báo động; thiết bị báo động; thiết bị báo hiệu. 

 
 

(210) 4-2013-03099 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN-DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-03100 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN-DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-03101 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN-DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-03102 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN-DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-03103 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN-DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-03104 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN-DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-03105 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN-DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-03106 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN-DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-03107 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

HASAN-DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-03108 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN-DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-03109 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN-DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-03110 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN-DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-03111 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.13.4; 5.7.3; 3.1.8 
(591) Đen, trắng  
(731) VICTORIA'S SECRET STORES 

BRAND MANAGEMENT, INC.   (US) 
Four Limited Parkway, Reynoldsburg, 
Ohio 43068, United States of America 

(540) 

   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách to (túi đi mua hàng), túi du lịch, ví tiền, ví bỏ túi, túi đựng mỹ phẩm 

rỗng, túi đeo chéo qua người, túi xách đa dụng, túi dùng ở bãi biển, túi vải buộc dây và ba 
lô. 

 
Nhóm 25: Quần áo lót, cụ thể là, áo nịt ngực, quần lót, quần lót ống rộng của đàn ông, 
coóc-xê ngoài và quần áo bó; quần áo ngủ, cụ thể là, áo sơ mi mặc khi ngủ, bộ đồ pi-gia-
ma (quần áo ngủ), áo ngủ của phụ nữ và áo ngủ của đàn ông; quần áo để tập luyện, cụ thể 
là, quần dài giữ ấm mặc trong lúc chơi thể thao (quần thun), áo len chui đầu (áo ấm dài 
tay), quần soóc thấm mồ hôi, quần áo thể thao, áo len chui đầu có mũ, quần ống bó, bộ 
quần áo mặc khi chạy bộ và quần dài để tập yoga; quần áo bơi; quần áo khoác ngoài, cụ 
thể là, áo vét, áo cộc tay, găng tay (trang phục) và mũ len che tai; quần áo, cụ thể là, khăn 
quàng cổ, bao tay, bít tất ngắn cổ, áo phông, áo ba lỗ của nữ (áo dây), áo sơ mi, áo 
choàng, áo hở vai và lưng buộc dây ở cổ, quần jean (quần bò bằng vải bông dày), quần 
jean soóc, áo sơ mi dệt kim, áo dệt kim (áo đan), quần dài, quần soóc, váy, áo váy, áo len 
dài tay, áo nịt ngoài, áo nịt len; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ đặt hàng trực tuyến và đặt hàng theo catalô 
trong lĩnh vực sản phẩm và phụ kiện chăm sóc cá nhân, bộ đồ trải giường, túi xách to (túi 
đi mua hàng), túi du lịch, túi xách đa dụng, ví cầm tay, túi xách tay, đồ đi chân, quần áo 
và phụ kiện. 

 
 

(210) 4-2013-03113 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
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(210) 4-2013-03114 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.3.15; A5.5.20; 26.1.1; A26.4.24 
(731) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.  

(US) 
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los 
Angeles, CA 90015, United States 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, dầu xả tóc và mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc.  

 
 

(210) 4-2013-03115 (220) 18.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) SWAT.FAME, INC.   (US) 
16425 East Gale Avenue, City of 
Industry, CALIFORNIA 91745, United 
States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt 
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép (không được xếp vào các nhóm khác).  

 
 

(210) 4-2013-03118 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Xuất Nhập Khẩu Trường Việt  
(VN) 
89B, đường Số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện: chổi quét nhà đa năng, bếp điện, máy khoan, máy phun 

sơn, máy làm kem, máy phun sương, máy sinh tố đa năng, máy xay đậu nành, máy xay 
công nghiệp, máy mài dao, máy hút chân không; thiết bị chăm sóc sức khỏe, thiết bị y tế, 
máy mát xa, máy tập thể dục, thiết bị tập thể dục.  

 
 

(210) 4-2013-03119 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
chính xác Việt Nam  (VN) 
Số VIII- 1, đường số 6, khu công nghiệp 
Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, 
tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước: xe cộ chạy 
bằng điện; xe điện. 

 
 

(210) 4-2013-03120 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thông tin 
DAZ  (VN) 
Số nhà 08, tổ 13, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; thiết bị xử lý trung tâm [bộ xử lý cho máy tính]; chương trình máy vi 

tính [phần mềm có thể tảl xuống được]; thiết bị ngoại vi máy vi tinh; chương trình máy vi 
tính ghi sẵn.  

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin liên lạc bằng điện thoại; truyền 
tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ hội thảo từ xa; dịch vụ tổ chức hội nghị qua 
điện thoại; dịch vụ điện thoại. 

 
Nhóm 42: Cho thuê máy chủ đặt web, cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử; cho thuê 
không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử); cho thuê máy tính; tạo lập 
và duy trì trang web cho người khác, tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác, 
thiết kế hệ thống máy tính; phân tích hệ thống máy tính. 

 
 

(210) 4-2013-03121 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch 
Việt Nam   (VN) 
Thôn Thooc Phưa, thị trấn Yên Thế, 
huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, giáo dục; trường đào tạo. 

 
 

(210) 4-2013-03123 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) GLAXOSMITHKINE TRADING 
SERVICES LIMITED   (IR) 
6900 Cork Airport Business Park, 
Kinsale Road, Cork, Ireland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  
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(210) 4-2013-03124 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) GLAXOSMITHKLINE TRADING 
SERVICES LIMITED    (IR) 
6900 Cork Airport Business Park, 
Kinsale Road, Cork, Ireland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  

 
 

(210) 4-2013-03125 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) GLAXOSMITHKLINE TRADING 
SERVICES LIMITED    (IE) 
6900 Cork Airport Business Park, 
Kinsale Road, Cork, Ireland   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  

 
 

(210) 4-2013-03126 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) GLAXOSMITHKLINE TRADING 
SERVICES LIMITED    (IE) 
6900 Cork Airport Business Park, 
Kinsale Road, Cork, Ireland   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  

 
 

(210) 4-2013-03127 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) STIEFEL LABORATORIES, INC.  
(US) 
Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm được dùng để điều trị các bệnh và rối loạn về da liễu.  
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(210) 4-2013-03129 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
nông nghiệp Tiên Tiến  (VN) 
743/32 Hồng Bàng, phường 06, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ động vật gây hại, thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng.  

 
 

(210) 4-2013-03130 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) PANACEA BIOTEC LTD  (IN) 
B-1 Extn. / A-27, Mohan Co-operative 
Industrial Estate, Mathura Road, New 
Delhi - 110 044 - INDIA. 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; chế phẩm dược; viên nang dùng trong y tế; thực phẩm 
chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2013-03131 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  
(GB) 
111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United 
Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu mạnh; rượu mùi.  
 
 

(210) 4-2013-03135 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) INDIAN MOTORCYCLE 
INTERNATIONAL, LLC (A 
DELAWARE LLC)  (US) 
2100 Highway 55 Medina, Minnesota 
55340 USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy và bộ phận kết cấu đi kèm. 
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Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo sơ mi, áo vét, quần, găng tay (trang phục), mũ, yếm của 
trẻ con (trang phục), đồ đi chân (trang phục). 

 
 

(210) 4-2013-03136 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) KUROSAWA CONSTRUCTION CO., 
LTD.  (JP) 
1-36-7, Wakabacho, Chofu-shi, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng cao ốc thương mại và xây dựng nhà ở trong khu dân cư và 
dịch vụ kỹ sư xây dựng dân dụng. 

 
 

(210) 4-2013-03139 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) ERNO LASZLO, INC.  (US) 
129 W 29th Street, 8th Floor, New York, 
NY 10001, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc. 
 
 

(210) 4-2013-03140 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) CervecerÝa Modelo, S.A. de 
C.V.  (MX) 
Lago Alberto No. 156, Col. An¸huac, 
11320, MÐxico City, MÐxico 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và tiếp thị liên quan đến bia. 
 
 

(210) 4-2013-03141 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.2; A5.3.14; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm và đầu tư FOCOCEV  
(VN) 
Số 21 Bùi thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn. 
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(210) 4-2013-03142 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.3.14; A5.5.20; 26.1.2; 4.3.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm và đầu tư Fococev  
(VN) 
Số 21 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn. 

 
 

(210) 4-2013-03143 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) FAES FARMA, S.A.  (ES) 

Maximo Aguirre, 14 - 48940 Lamiako-
Leioa (Bizkaia), Spain 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2013-03144 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) ACHILLES CORPORATION   (JP) 
22-5, Daikyo-cho, Shinjuku-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; quần áo; đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2013-03146 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.15.21; 26.3.2 
(731) ACHlLLES CORPORATION    (JP) 

22-5, Daikyo-cho, Shinjuku-Ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; quần áo; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2013-03147 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) ACHILLES CORPORATION    (JP) 
22-5, Daikyo-cho, Shinjuku-Ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; quần áo; đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2013-03148 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 1.15.15 
(731) TEMPNOLOGY LLC  (US) 

210 Commerce Way, Suite 100, 
Portsmouth, New Hampshire 03801, 
U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 10: Băng để bó chặt dùng cho mục đích trị liệu; miếng bọc để bó chặt dùng cho 

mục đích trị liệu; băng đàn hồi để băng bó dùng cho mục đích trị liệu; miếng bọc đàn hồi 
để bó chặt dùng cho mục đích trị liệu. 

 
 

(210) 4-2013-03150 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) DFS GROUP LIMITED  (HK) 
77 Mody Road, 8th Floor, Tsimshatsui 
East, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm thương mại và trưng bày nhằm mục đích quảng cáo và quảng 

cáo để bán hàng liên quan đến nước hoa và nước hoa co-lô-nhơ. 
 
 

(210) 4-2013-03151 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) DFS GROUP LIMITED   (HK) 
77 Mody Road, 8th Floor, Tsimshatsui 
East, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm thương mại và trưng bày nhằm mục đích quảng cáo và quảng 

cáo để bán hàng liên quan đến nước hoa và nước hoa co-lô-nhơ. 
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(210) 4-2013-03152 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) DFS GROUP LIMITED   (HK) 
77 Mody Road, 8th Floor, Tsimshatsui 
East, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm thương mại và trưng bày nhằm mục đích quảng cáo và quảng 

cáo để bán hàng liên quan đến nước hoa và nước hoa co-lô-nhơ. 
 
 

(210) 4-2013-03153 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) DFS GROUP LIMITED   (HK) 
77 Mody Road, 8th Floor, Tsimshatsui 
East, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm thương mại và trưng bày nhằm mục đích quảng cáo và quảng 

cáo để bán hàng liên quan đến đồ uống, rượu, rượu vang và đồ uống có cồn. 
 
 

(210) 4-2013-03154 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) DFS GROUP LIMITED   (HK) 
77 Mody Road, 8th Floor, Tsimshatsui 
East, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ dụng cụ và thiết bị đồng hồ, đồng hồ bấm giờ và thiết 

bị đo thời gian; tổ chức và xúc tiến quảng cáo thương mại các sự kiện buôn bán đặc biệt 
liên quan đến bán đồng hồ và các thiết bị định thời gian khác. 

 
 

(210) 4-2013-03155 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) DFS GROUP LIMITED   (HK) 
77 Mody Road, 8th Floor, Tsimshatsui 
East, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ dụng cụ và thiết bị đồng hồ, đồng hồ bấm giờ và thiết 

bị đo thời gian; tổ chức và xúc tiến quảng cáo thương mại các sự kiện buôn bán đặc biệt 
liên quan đến bán đồng hồ và các thiết bị định thời gian khác. 
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(210) 4-2013-03156 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) U. LEK TRADING CO.,LTD.   (TH) 
157 Soi Puttabucha 36, Puttabucha Road, 
Kwang Bangmod Khet Tungkru, 
Bangkok 10140, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật, thức ăn cho vật nuôi cảnh; thức ăn cho thủy sản đã qua 
xử lý hóa học. 

 
 

(210) 4-2013-03157 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đồ uống 
ORIGIN Việt Nam  (VN) 
Xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2013-03158 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.15.21; 5.7.6 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ, nâu 
(731) Công ty TNHH dầu thực vật Lệ 

Trang  (VN) 
Thôn Cộng Hòa, xã Tịnh An Tây, huyện 
Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật. 
 
 

(210) 4-2013-03159 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.3.15; 24.1.1; 3.3.1 
(731) DIAMOND QUEST LIMITED (BRITISH

VIRGIN ISLAND COMPANY)   (HK) 
Room A, 7/F, China Overseas Building, 
No. 139, Hennessy Road, Wanchai, 
Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
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(210) 4-2013-03160 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) V.S.L. INDUSTRY CO.,LTD.  (TH) 
6/10, M. 9, Soi Watbangpueng, 
Phrarajviriyaporn Road, Bangpueng, 
Phrapradang, Samutprakarn 10130, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Vali (hành lý); túi xách tay; ví tiền; các loại túi bằng da thuộc; cặp đựng giấy tờ 
tài liệu; ví đựng danh thiếp; túi dùng để treo móc chìa khóa bằng da thuộc; da thuộc và da 
chưa thuộc. 

 

Nhóm 25: Tất ngắn cổ; giày đế mềm; giày cao cổ; dép; thắt lưng (trang phục). 
 
 

(210) 4-2013-03161 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) BLISSFUL CENTANY 
INTERNATIONAL LIMITED  (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa; đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu); sữa uống liền; sữa 
uống lên men; sữa tinh khiết; sữa chua; sữa đậu nành; sữa đóng hộp; pho mát. 

 
 

(210) 4-2013-03162 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) KABUSHIKI KAISHA YAMAMOTO-
SEISAKUSHO  (JP) 
1-5-32, Honcho, Tendo-shi, Yamagata-
ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy gặt hái/thu hoạch và dụng cụ gặt hái/thu hoạch (dụng cụ nông nghiệp, trừ 
dụng cụ thao tác thủ công); máy sấy khô thóc/lúa (máy nông nghiệp, không vận hành 
bằng tay); máy chế biến ngũ cốc; máy xay/nghiền gạo và máy xay/nghiền lúa mạch; máy 
xay/nghiền bột mì; máy phân loại gạo (phân loại theo hình dáng hạt gạo) (máy nông 
nghiệp, không vận hành bằng tay); máy phân loại thóc/lúa dựa trên hình ảnh và màu sắc 
của hạt thóc/lúa (máy nông nghiệp, không vận hành bằng tay); máy xay/bóc vỏ thóc/gạo 
(máy nông nghiệp, không vận hành bằng tay); máy cắt cỏ khô (máy nông nghiệp, không 
vận hành bằng tay); máy nghiền nguyên liệu thô; máy cắt; máy ép cỏ khô thành 
bánh/miếng (máy nghiền/cán thức ăn cho súc vật) (máy nông nghiệp, không vận hành 
bằng tay); máy và thiết bị làm giảm thể tích cho bọt po-li-sti-ren (polystyrene) đã được sử 
dụng. 
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(210) 4-2013-03163 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.23; 24.15.21; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 
(731) KABUSHIKI KAISHA YAMAMOTO-

SEISAKUSHO   (JP) 
1-5-32, Honcho, Tendo-shi, Yamagata-
ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy gặt hái/thu hoạch và dụng cụ gặt hái/thu hoạch (dụng cụ nông nghiệp, trừ 

dụng cụ thao tác thủ công); máy sấy khô thóc/lúa (máy nông nghiệp, không vận hành 
bằng tay); máy chế biến ngũ cốc; máy xay/nghiền gạo và máy xay/nghiền lúa mạch; máy 
xay/nghiền bột mì; máy phân loại gạo (phân loại theo hình dáng hạt gạo) (máy nông 
nghiệp, không vận hành bằng tay); máy phân loại thóc/lúa dựa trên hình ảnh và màu sắc 
của hạt thóc/lúa (máy nông nghiệp, không vận hành bằng tay); máy xay/bóc vỏ thóc/gạo 
(máy nông nghiệp, không vận hành bằng tay); máy cắt cỏ khô (máy nông nghiệp, không 
vận hành bằng tay); máy nghiền nguyên liệu thô; máy cắt; máy ép cỏ khô thành 
bánh/miếng (máy nghiền/cán thức ăn cho súc vật) (máy nông nghiệp, không vận hành 
bằng tay); máy và thiết bị làm giảm thể tích cho bọt po-li-sti-ren (polystyrene) đã được sử 
dụng. 

 
 

 
(210) 4-2013-03164 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.15.21; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 
(731) KABUSHIKI KAISHA YAMAMOTO-

SEISAKUSHO   (JP) 
1-5-32, Honcho, Tendo-shi, Yamagata-
ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy gặt hái/thu hoạch và dụng cụ gặt hái/thu hoạch (dụng cụ nông nghiệp, trừ 

dụng cụ thao tác thủ công); máy sấy khô thóc/lúa (máy nông nghiệp, không vận hành 
bằng tay); máy chế biến ngũ cốc; máy xay/nghiền gạo và máy xay/nghiền lúa mạch; máy 
xay/nghiền bột mì; máy phân loại gạo (phân loại theo hình dáng hạt gạo) (máy nông 
nghiệp, không vận hành bằng tay); máy phân loại thóc/lúa dựa trên hình ảnh và màu sắc 
của hạt thóc/lúa (máy nông nghiệp, không vận hành bằng tay); máy xay/bóc vỏ thóc/gạo 
(máy nông nghiệp, không vận hành bằng tay); máy cắt cỏ khô (máy nông nghiệp, không 
vận hành bằng tay); máy nghiền nguyên liệu thô; máy cắt; máy ép cỏ khô thành 
bánh/miếng (máy nghiền/cán thức ăn cho súc vật) (máy nông nghiệp, không vận hành 
bằng tay); máy và thiết bị làm giảm thể tích cho bọt po-li-sti-ren (polystyrene) đã được sử 
dụng. 
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(210) 4-2013-03165 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) FUJITSU LIMITED   (JP) 
1-1 Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-
ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; phần mềm máy tính sử dụng 
trong lập kế hoạch sản xuất, phát triển sản phẩm, thiết kế sản phẩm, bán sản phẩm, và bảo 
dưỡng sản phẩm.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ phát triển phần mềm máy tính; dịch vụ lập trình máy tính và dịch vụ 
bảo trì phần mềm máy tính sử dụng trong lập kế hoạch sản xuất, phát triển sản phẩm, thiết 
kế sản phẩm, bán sản phẩm, và bảo dưỡng sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2013-03166 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) NIPPON SHOKUBAl CO.,LTD.   (JP) 
No.1-1, 4-chome, Koraibashi, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất phân tán dùng trong ngành kiến trúc; chất phân tán dùng trong xây dựng, 
chất phân tán dùng trong xây dựng dân dụng; chất phân tán dùng trong sản xuất bê tông; 
chất trùng hợp (polyme) dùng trong sản xuất chất phụ gia bê tông.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2013-03167 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.16; 3.7.11; 24.17.15 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và xây dựng Bình Ngân  
(VN) 
19 ngõ 84/4 Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bao cao su, que thử thai, thuốc tránh thai; đại lý bao 
cao su, que thử thai, thuốc tránh thai. 
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(210) 4-2013-03169 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.1.1; 25.1.25 
(731) COMERCIAL HUGO CASANOVA 

LIMITADA   (CL) 
Fundo Vina Purisima Hijuela 1, Camino 
Las Rastras S/N, Km.8, Talca, Chile 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2013-03170 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
ChiÒng Mai    (VN) 
Thôn Vạn Khoảnh, xã Mỹ Phúc, huyện 
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh dùng cho phụ nữ; quần bỉm [trẻ em].  

 
 

(210) 4-2013-03171 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty Cổ phần thương mại 
ChiÒng Mai    (VN) 
Thôn Vạn Khoảnh, xã Mỹ Phúc, huyện 
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh dùng cho phụ nữ; quần bỉm [trẻ em].  

 
 

(210) 4-2013-03172 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty Cổ phần thương mại 
ChiÒng Mai    (VN) 
Thôn Vạn Khoảnh, xã Mỹ Phúc, huyện 
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh dùng cho phụ nữ; quần bỉm [trẻ em].  
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(210) 4-2013-03173 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.15.15 
(591) Ghi sẫm, ghi sáng, xanh nước biển, xanh 

da trời 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Ví Việt   (VN) 
Tầng 5, Tòa nhà Thủ đô, 109 Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán và 
ngân quỹ.  

 
 

(210) 4-2013-03175 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.15.15 
(591) Ghi sẫm, ghi sáng, xanh nước biển, xanh 

da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ví Việt    (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Thủ đô, 109 Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán và 
ngân quỹ.  

 
 

(210) 4-2013-03176 (220) 19.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Nâu, đỏ, đen 
(731) Đoàn Xuân Sỹ  (VN) 

151 Tân Thới Nhất, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2013-03178 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mắt kính Anh Cường  (VN) 
316/3 hương lộ 80, phường Bình Hưng 
Hoà B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt. 
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(210) 4-2013-03179 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.1.1; 2.1.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ   (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2013-03180 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 2.1.1; 2.1.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ    (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2013-03181 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.25; 5.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Nhất Vỹ   (VN) 
165/3 khu phố 3, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2013-03182 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.25 
(591) Đỏ cờ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Nhất Vỹ  (VN) 
165/3 khu phố 3, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2013-03184 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.15.21 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Động Lực  (VN)
Số 130, phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giày cao cổ dùng cho thể thao; quần áo; quần áo thể dục; giầy bóng đá; quần 
áo may sẵn; giày thể thao. 

 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo; các 
loại vật dụng để may quần áo: khóa kéo (fermeture); khuy; khuy bấm; khuy móc.  

 
 

(210) 4-2013-03185 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A25.7.21; 24.15.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Động Lực  (VN)
Số 130, phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giày thể thao; quần áo; quần áo thể dục; giầy bóng đá; quần áo may sẵn; giày 
cao cổ dùng cho thể thao. 

 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo; các 
loại vật dụng để may quần áo: khóa kéo (fermeture); khuy; khuy bấm; khuy móc.  

 
 

(210) 4-2013-03186 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chăn nuôi 
Hanpork  (VN) 
ấp 1B, xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt heo. 
 
 

(210) 4-2013-03187 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chăn nuôi 
Hanpork   (VN) 
ấp 1B, xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt heo. 
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(210) 4-2013-03188 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) WEGLOBE MARKETING SDN BHD  
(MY) 
Block 41 & 43, Jalan Brp 6/10, Bukit 
Rahman Putra, Seksyen U20, 47000 
Sungai Buloh, Selangor, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; dầu gội đầu; xà phòng; chế phẩm để 
vệ sinh thân thể; nước hoa; mặt nạ làm đẹp [mỹ phẩm]; dầu xả dưỡng tóc; chế phẩm 
nhuộm tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; chế phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm uồn tóc; chế phẩm 
tạo sóng tóc.  

 
 

(210) 4-2013-03190 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Mặt trời Việt   (VN) 
26 phố Đức Giang, phường Đức Giang, 
quận Long biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị tự động báo hiệu khói, nhiệt độ, rò rỉ xăng dầu, khí ga và tự động ngắt ga.  
 
 

(210) 4-2013-03191 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh giấy Thiện Phát  
(VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Bìa các tông; giấy vệ sinh; giấy; giấy ăn; giấy lau; ấn phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-03192 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh giấy Thiện Phát  
(VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Bìa các tông; giấy vệ sinh; giấy; giấy ăn; giấy lau; ấn phẩm.  
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(210) 4-2013-03193 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.1.2; A1.1.20; A1.1.5 
(731) LO, MAO-JEN  (TW) 

No. 31-113, Kuan Shi Village 6, Shui 
Shang Town, Chiayi Province, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ bán đồ uống do nhà hàng thực hiện; căng tin; nhà hàng ăn uống; khách 
sạn; quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; cơ sở 
lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy rượu; quán ăn tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2013-03194 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) LO, MAO-JEN   (TW) 
No. 31-113, Kuan Shi Village 6, Shui 
Shang Town, Chiayi Province, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ bán đồ uống do nhà hàng thực hiện; căng tin; nhà hàng ăn uống; khách 
sạn; quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; cơ sở 
lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy rượu; quán ăn tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2013-03198 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 7.1.24; A7.1.11; 26.3.1; 7.3.11 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Trường Việt (VN)
89B, đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện gia dụng: máy làm kem tươi (mềm), máy làm kem cứng, 
bếp điện, máy hút chân không, quạt máy, bếp hồng ngoại, chảo nướng, nồi nướng, đèn 
sạc, nồi áp suất, bàn ủi hơi nước, máy làm giá đỗ, máy phun sương, máy khoan, bình đun 
nước, chổi quét nhà bằng điện, máy xay sinh tố (đậu nành), nồi cơm điện, máy mài dao; 
thiết bị lắp đặt trong xây dựng, mua bán thiết bị linh kiện điện tử; máy mát xa, máy tập 
thể dục, thiết bị tập thể dục, thiết bị chăm sóc sức khoẻ, hàng may mặc, thời trang. 

 
 

(210) 4-2013-03199 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Dược Đức  (VN) 
Số 17, lô 13, khu đô thị Đền Lừ 1, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03200 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần Sao Việt  (VN)
Số 44, Phạm Ngọc Thạch, phường Hưng 
Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03201 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2013-03202 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2013-03203 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2013-03204 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2013-03205 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Song Hoàng Anh    (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03206 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Song Hoàng Anh    (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03207 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Minh Hưng  (VN) 
ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân 
Phước, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 22: Bao dệt bằng nhựa PP để bao gói; bao dệt bằng nhựa PP để vận chuyển và lưu 
giữ các vật liệu để rời; túi [bao bì, túi nhỏ] bằng vải dệt để bao gói; túi [bao tải] để vận 
chuyển và lưu giữ các nguyên vật liệu để rời; sợi dệt dạng thô; vải bạt. 

 
 

(210) 4-2013-03210 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS AEON CO., LTD.)   (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan    

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo kiểu phương tây; áo choàng ngoài; áo len dài tay; áo sơ mi; quần áo 
ngủ; quần áo lót; bộ quần áo tắm; mũ đội khi tắm (để khỏi ướt đầu); quần áo kiểu Nhật 
Bản; tạp dề (trang phục); cái bảo vệ cổ áo (trang phục); bít tất ngắn; ghệt bao quanh chân 
từ dưới đầu gối đến mắt cá (trang phục); khăn quàng lông; khăn choàng phụ nữ; khăn 
quàng cổ; găng tay quần áo; cà vạt; khăn quàng cổ hình tam giác hay hình vuông; đồ đội 
đầu; khăn rằn in hoa văn sặc sỡ (bandanas); tất giữ ấm cho mắt cá và ống chân (trang 
phục); khăn quàng quanh cổ để giữ ấm; mũ che tai (trang phục); mũ rộng trùm đầu và cổ; 
mũ và nón làm từ lá cây; mũ đội khi ngủ để giữ ấm cho đầu; mũ lưỡi trai; mũ; vòng nịt bít 
tất (giữ cho bít tất khỏi bị tụt khi đi); dây đeo bít tất (giữ cho bít tất khỏi bị tụt khi đi); dây 
đeo qua vai giữ cho quần không bị tụt; dải băng (trang phục); thắt lưng quần áo; giày; 
miếng đệm gót giày; đường diềm bao quanh mép của mũi giày (để khâu đế vào); các phụ 
kiện bằng sắt dùng cho giày cao cổ; guốc gỗ; dép xăng đan; dép lê; quần áo mặc trong lễ 
hội hóa trang; quần áo thể thao; giày thể thao. 

 
 

(210) 4-2013-03211 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.3.14; 26.2.7; 26.4.2; A26.4.6 
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS AEON CO., LTD.)   (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan    

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo kiểu phương tây; áo choàng ngoài; áo len dài tay; áo sơ mi; quần áo 
ngủ; quần áo lót; bộ quần áo tắm; mũ đội khi tắm (để khỏi ướt đầu); quần áo kiểu Nhật 
Bản; tạp dề (trang phục); cái bảo vệ cổ áo (trang phục); bít tất ngắn; ghệt bao quanh chân 
từ dưới đầu gối đến mắt cá (trang phục); khăn quàng lông; khăn choàng phụ nữ; khăn 
quàng cổ; găng tay quần áo; cà vạt; khăn quàng cổ hình tam giác hay hình vuông; đồ đội 
đầu; khăn rằn in hoa văn sặc sỡ (bandanas); tất giữ ấm cho mắt cá và ống chân (trang 
phục); khăn quàng quanh cổ để giữ ấm; mũ che tai (trang phục); mũ rộng trùm đầu và cổ; 
mũ và nón làm từ lá cây; mũ đội khi ngủ để giữ ấm cho đầu; mũ lưỡi trai; mũ; vòng nịt bít 
tất (giữ cho bít tất khỏi bị tụt khi đi); dây đeo bít tất (giữ cho bít tất khỏi bị tụt khi đi); dây 
đeo qua vai giữ cho quần không bị tụt; dải băng (trang phục); thắt lưng quần áo; giày; 
miếng đệm gót giày; đường diềm bao quanh mép của mũi giày (để khâu đế vào); các phụ 
kiện bằng sắt dùng cho giày cao cổ; guốc gỗ; dép xăng đan; dép lê; quần áo mặc trong lễ 
hội hóa trang; quần áo thể thao; giày thể thao. 
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(210) 4-2013-03215 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 3.11.10 
(731) WOLVERINE INTERNATIONAL, L.P.  

(KY) 
Floor 4, Willow House, Cricket Square, 
P.O. Box 268, Grand Cayman KY1 -
1104(KY), Cayman Islands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 25: Dép xăng đan và giày dép chủ yếu dùng cho các hoạt động đi bộ đường dài và 

thể thao  ngoài trời. 
 
 

(210) 4-2013-03216 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Xanh da trời, xanh lam, đỏ, cam, đen 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư Nam Quốc   (VN) 
84/7 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng công nghiệp; xây dựng giao 

thông cầu đường bộ; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng nhà máy, xí 
nghiệp; xây dựng bến cảng, bến tàu; xây dựng đê chắn sóng; xây dựng dưới nước.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 
thất; thiết kế công nghiệp, thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa 
học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, 
cầu, thiết bị điện, hóa chất; dịch vụ thăm dò địa chất, khảo sát địa chất; đo đạc đất dai; 
nghiên cứu dự án kỹ thuật; trắc địa địa chất.  

 
 

(210) 4-2013-03217 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Nguyễn Ngọc Năm   (VN) 
Xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm 
Đồng  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu  
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(210) 4-2013-03218 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế  
(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 

(210) 4-2013-03219 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế  
(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 
 

(210) 4-2013-03220 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế  
(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 
 

(210) 4-2013-03222 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.9.16; A1.1.9; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh lục, xanh da trời, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên giống thủy 
sản sú biển Đại Dương TBL  (VN)
170 ấp Kinh Xáng, xã Định Thành A, 
huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tôm giống; mua bán cua giống; mua bán thuỷ hải sản giống. 
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(210) 4-2013-03224 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm nhuộm tóc; 
chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để tạo nếp tóc lượn 
sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc [mỹ phẩm]; mỹ phẩm tạo kiểu 
dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc [thuộc nhóm này]; bọt dùng cho tóc [mỹ phẩm]; nước 
bóng tóc [mỹ phẩm]; dầu tóc [mỹ phẩm]; mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất lỏng dùng để 
trang điểm tóc [mỹ phẩm]; dầu xức tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm làm khỏe tóc [không chứa 
dược chất]; kem bôi tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm dùng để tắm thường và/hoặc tắm vòi hoa 
sen [không chứa dược chất]; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá nhân]; chế phẩm 
chống chảy mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]. 

 
 

(210) 4-2013-03225 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Đỗ Thị Mỹ Hoà  (VN) 
168/2A Hoàng Hoa Thám, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem trắng da; kem chống nắng; kem ngăn ngừa nám; kem ngăn ngừa mụn; kem 
ngăn ngừa lão hóa; sữa rửa mặt (tất cả đều là mỹ phẩm không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2013-03226 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Đỗ Thị Mỹ Hoà   (VN) 
168/2A Hoàng Hoa Thám, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dược phẩm, dầu gội đầu, các sản phẩm chăm sóc da, các sản 
phẩm trang điểm, các sản phẩm dùng để chăm sóc và tạo kiểu tóc; dịch vụ xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2013-03227 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.15.7; 26.3.4 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương 
(731) JBA CONSULTING ENGINEERS, INC.  

(US) 
5155 W. Patrick Lane, Las Vegas, 
Nevada 89118, United States of America

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực: quản lý dự án (giáo dục hay đào 
tạo), phát triển khả năng lãnh đạo (giáo dục hay đào tạo), xây dựng tính đồng đội (giáo 
dục hay đào tạo), xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (giáo dục hay đào tạo). 

 
 

(210) 4-2013-03228 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) JBA CONSULTING ENGINEERS, INC.  
(US) 
5155 W. Patrick Lane, Las Vegas, 
Nevada 89118, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực: quản lý dự án (giáo dục hay đào 
tạo), phát triển khả năng lãnh đạo (giáo dục hay đào tạo), xây dựng tính đồng đội (giáo 
dục hay đào tạo), xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (giáo dục hay đào tạo). 

 
 

(210) 4-2013-03230 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) FRIESLAND BRANDS B.V.  (NL) 
Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, cụ thể là sữa, sản phẩm sữa, đồ uống làm từ sữa; dịch vụ tư vấn 
quản lý và tổ chức kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; cho thuê máy bán 
hàng tự động. 

 
 

(210) 4-2013-03231 (220) 20.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) GRANITE GEAR, INC.  (US) 
2312 10th Street, Two Harbors, 
Minnesota 55616 U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi cho thể thao; dây buộc chó săn bằng da thuộc; ba lô; túi đeo hông; túi xách 
tay cỡ lớn; cặp tài liệu dùng dÓ đựng bản đồ, để gắn vào ba lô khi đi du lịch; đồ dùng cho 
chó cụ thể là tấm choàng cho chó, dây đeo mõm dùng cho chó, quần áo dùng cho chó, 
vòng cổ dùng cho chó; giày cho chó; túi cho người cắm trại; vali [hành lý]; túi du lịch; túi 
bằng da thuộc để đóng gói hàng hoá; túi nhỏ để đeo cùng ba lô, chưa có đồ bên trong; túi 
đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi đeo lưng, cụ thể là túi có dải rút (để cột miệng túi) 
được sử dụng như ba lô; túi xách đi chợ (của phụ nữ); ví dựng tiền; ba lô cho chó; túi yên 
(đeo ở mỗi bên sau yên xe); dây đeo qua vai bằng da dùng cho ba lô; dây đeo vai [dây 
đai] dùng cho ba lô; nắp ba lô, sử dụng để giữ cho ba lô không bị thấm nước. 
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(210) 4-2013-03234 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.5.1; A1.5.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ thông
minh á Châu Việt Nam  (VN) 
P5001, tầng 5, toà nhà Vườn Xuân, 71 
Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Chuông cửa có hình, camera, phụ kiện camera, thiết bị báo động chống trộm, 

phụ kiện thiết bị báo động chống trộm, thiết bị chấm công, thiết bị kiểm soát ra vào, máy 
tính, linh kiện máy tính. 

 
 

(210) 4-2013-03235 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 4.3.3 (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại GAIA Việt Nam (GAIA)  (VN) 
Số 38, đường 1, khu tập thể quân đội 
F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thú ý. 

 
 

(210) 4-2013-03237 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại Đức 
Hiếu  (VN) 
Xóm Gà, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Các sản phẩm bằng giấy: khăn lau bằng giấy, khăn làm sạch bằng giấy, giấy vệ 

sinh, khăn giấy. 
 
 

(210) 4-2013-03238 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 5.1.1; 25.1.6; 4.5.5; 26.1.1 
(591) Xanh đậm, xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kem Hùng 
Linh (HungLinh Iee Cream., 
JSC)  (VN) 
Thôn Mạch Kỳ, xã Hồng Dương, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 30: Kem lạnh, kem hộp, kem ly, kem que, kem ốc quế (lạnh); sữa chua đông lạnh 
(dạng kem lạnh).  

 
 

(210) 4-2013-03239 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.6 
(591) Đen nhạt, trắng, xanh dương, xanh lá cây
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.    (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược và chế phẩm thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật; cao dán; vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn 
răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ; 
miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng.và cải thiện việc lưu thông máu 
(miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho 
mục.đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết 
thương chống nhiễm khuẩn.   

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và đụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết 
bị và dụng cụ thú y; chân tay giả; mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu 
vết thương; tấm đệm có chứa chất gel làm mát dùng để hút và và tỏa nhiệt nóng đột ngột 
trên cơ thê người (dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế; 
túi đá chườm cho mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm dùng điện dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2013-03240 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 
CO.,INC.    (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết 

bị và dụng cụ thú y; chân tay giả; mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu 
vết thương; tấm đệm có chứa chất gel làm mát dùng để hút và và tỏa nhiệt nóng đột ngột 
trên cơ thể người (dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế; 
túi đá chườm cho mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm dùng điện dùng cho mục đích y tế.   

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị nấu 
nướng; thiết bị làm lạnh; thiết bị sấy khô; thiết bị thông gió; thiết bị cấp nước và thiết bị 
vệ sinh; đệm sưởi (dạng tấm) chạy điện, không dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
1078 

(210) 4-2013-03242 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.6 
(591) Đen nhạt, trắng, xanh dương, xanh lá cây
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.    (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết 

bị và dụng cụ thú y; chân tay giả; mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu 
vết thương; tấm đệm có chứa chất gel làm mát dùng để hút và và tỏa nhiệt nóng đột ngột 
trên cơ thể người (dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế; 
túi đá chườm cho mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm dùng điện dùng cho mục đích y tế.   

 
 

(210) 4-2013-03243 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.6 
(591) Đen nhạt, trắng, xanh dương, xanh lá cây
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.    (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng (giặt giũ) và các chế phẩm dùng.để giặt; chế phẩm để 

tẩy rửa làm sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm mài mòn; xà 
phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chế phẩm đánh răng.    

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị nấu 
nướng; thiết bị làm lạnh; thiết bị sấy khô; thiết bị thông gió; thiết bị cấp nước và thiết bị 
vệ sinh; đệm sưởi (dạng tấm) chạy điện, không dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03244 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.6; A5.5.20; 1.15.17; 25.12.1 
(591) Đen nhạt, trắng, xanh dương, xanh lá cây
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.    (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng (giặt giũ) và các chế phẩm dùng.để giặt; chế phẩm để 
tẩy rửa làm sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm mài mòn; xà 
phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chế phẩm đánh răng.    

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết 
bị và dụng cụ thú y; chân tay giả; mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu 
vết thương; tấm đệm có chứa chất gel làm mát dùng để hút và tỏa nhiệt nóng đột ngột trên 
cơ thể người (dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế; túi đá 
chườm cho mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm dùng điện dùng cho mục đích y tế.   

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị nấu 
nướng; thiết bị làm lạnh; thiết bị sấy khô; thiết bị thông gió; thiết bị cấp nước và thiết bị 
vệ sinh; đệm sưởi (dạng tấm) chạy điện, không dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03245 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO.,INC.    (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và đụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết 

bị và dụng cụ thú y; chân tay giả; mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu 
vết thương; tấm đệm có chứa chất gel làm mát dùng để hút và và tỏa nhiệt nóng đột ngột 
trên cơ thể người (dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế; 
túi đá chườm cho mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm dùng điện dùng cho mục đích y tế.   

 
 

(210) 4-2013-03246 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.    (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết 

bị và dụng cụ thú y; chân tay giả; mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu 
vết thương; tấm đệm có chứa chất gel làm mát dùng để hút và và tỏa nhiệt nóng đột ngột 
trên cơ thể người (dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế; 
túi đá chườm cho mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm dùng điện dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2013-03247 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Xanh dương, đen tuyền 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bạc Liêu  (VN) 
99 Hoàng Văn Thọ, phường 3, thành phố 
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ đại diện SHCN 

Minh Anh (MINH ANH IP REPR SERV 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Bán buôn dược phẩm, đông dược, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh 
dưỡng; bán buôn mỹ phẩm; bán buôn hóa chất xét nghiệm, vật tư thiết bị y tế. 

 
 

(210) 4-2013-03248 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.13.25; 4.5.21; 4.5.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Song Tử  (VN) 
770F Sư Vạn Hạnh nối dài, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. 

 
 

(210) 4-2013-03249 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) AJINOMOTO PHARMACEUTICALS 
CO., LTD.   (JP) 
1 - 1, Irifune 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; dung dịch 

dược phẩm sử dụng trong thẩm tách; dung dịch truyền dùng trong y tế; dung dịch truyền 
dùng trong y tế để cung cấp axít amin; dung dịch truyền dùng trong y tế để điều trị triệu 
chứng thần kinh, điện não đồ, bệnh não gan, hội chứng tăng cao ammonia trong máu, 
chứng giảm protein huyết và suy dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ chế phẩm dược, thú y và vệ sinh, dung dịch dược 
phẩm sử dụng trong thẩm tách, dung dịch truyền dùng trong y tế và chất bổ sung dinh 
dưỡng.  
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(210) 4-2013-03250 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) AJINOMOTO PHARMACEUTICALS 
CO.,LTD.   (JP) 
1 -1 , Irifune 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; dung dịch 
dược phẩm sử dụng trong thẩm tách; dung dịch truyền dùng trong y tế; dung dịch truyền 
dùng trong y tế để cung cấp axít amin; dung dịch truyền dùng trong y tế để điều trị triệu 
chứng thần kinh, điện não đồ, bệnh não gan, hội chứng tăng cao ammonia trong máu, 
chứng giảm protein huyết và suy dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ chế phẩm dược, thú y và vệ sinh, dung dịch dược 
phẩm sử dụng trong thẩm tách, dung dịch truyền dùng trong y tế và chất bổ sung dinh 
dưỡng.  

 
 

(210) 4-2013-03251 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) TANKEN SEAL SEIKO CO.,LTD.   (JP) 
14-15, Yaguchi 3-chome, Ohta-ku, 
Tokyo 146-0093, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Vòng bít kín cơ học bằng kim loại; vòng bít kín xéc măng bằng kim loại; vòng 
bít kín mềm bằng kim loại; vòng bít kín dạng vòng cắt bằng kim loại; vòng bít kín có khe 
hở bằng kim loại; vòng bít kín bằng kim loại; bể chứa bằng kim loại; puli, lò xo và van 
bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; khay chuyển hàng hoá bằng kim loại, 
bàn xoay chuyển hàng bằng kim loại, rầm ngang chuyển hàng hoá bằng kim loại; rạn san 
hô nhân tạo bằng kim loại; đầu nối ống bằng kim loại, vòng kẹp bằng kim loại.  

 

Nhóm 17: Vòng bít kín cơ học không bằng kim loại.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa hoặc bảo dưỡng vòng bít kín mềm, vòng bít kín cơ học, vòng bít kín 
dạng vòng cắt, vòng bít kín có khe hở.   

 
 

(210) 4-2013-03252 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(300) 85/736,834 24.09.2012 US 

85/773,772 24.09.2012 US 
(731) THE SAUL ZAENTZ COMPANY  (US) 

2600 Tenth Street Berkeley, California 
94710 U.S.A  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Đĩa DVD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng hoặc phim hoạt hình.  
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Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du ngoạn; tổ chức tham quan du lịch; cung cấp thông tin, 
tin tức và bình luận trong lĩnh vực du lịch; cung cấp đường dẫn đến các trang web của 
người khác có liên quan đến du lịch; dịch vụ hướng dẫn du lịch và thông tin du lịch.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp phim dài tập về các câu truyện giả tưởng, 
nhân vật giả tưởng được xem qua màn hình lớn, vô tuyến, vệ tinh, thiết bị điện tử cầm tay 
hoặc internet.  

 
 

(210) 4-2013-03254 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 2.7.23 
(591) Xanh, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Lai Cung én 
Phúc Sang  (VN) 
52-54 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: áo thun. 
 
 

(210) 4-2013-03255 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 2.7.23 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lai Cung én 
Phúc Sang  (VN) 
52-54 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: áo thun.  
 
 

(210) 4-2013-03256 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đen, xanh nước biển, vàng nhạt, vàng thẫm
(731) Công ty TNHH thiết bị và 

công nghệ Thiên Hòa   (VN) 
Số 7, ngách 117/48, ngõ 117 phố Thái 
Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 
 

(511)   Nhóm 07: Băng tải; máy nén khí; máy bơm nước; búa máy; xích dẫn động dùng trong 
công nghiệp (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ).  

 

Nhóm 12: Dây đai cao su dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; xích xe dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ; lốp và săm dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.  
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Nhóm 17: Tấm cao su dùng để chống va chạm âu tầu; tấm đệm giảm xóc bằng cao su; 
ống cao su thủy lực.  

 
 

(210) 4-2013-03257 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đen, xanh nước biển, vàng nhạt, vàng 

thẫm 
(731) Công ty TNHH thiết bị và 

công nghệ Thiên Hòa   (VN) 
Số 7, ngách 117/48, ngõ 117 phố Thái 
Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 
 

(511)   Nhóm 07: Băng tải; máy nén khí; máy bơm nước; búa máy; xích dẫn động dùng trong 
công nghiệp (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ).  

 

Nhóm 12: Dây đai cao su dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; xích xe dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ; lốp và săm dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.  

 

Nhóm 17: Tấm cao su dùng để chống va chạm âu tầu; tấm đệm giảm xóc bằng cao su; 
ống cao su thủy lực. 

 
 

(210) 4-2013-03258 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Sơn  (VN) 
Thôn Cơ Giáo, xã Hồng Vân, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm, vòi hoa sen, chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ 
sinh), van xả nước (bộ phận của thiết bị vệ sinh), ống dẫn nước dùng cho thiết bị vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2013-03259 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty liên doanh Phạm - 
ASSET  (VN) 
Lô D4/1 đường số 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến, cụ thể là đậu phộng (lạc) da cá và đậu phộng (lạc) chế 
biến.  

 

Nhóm 30: Bánh Snack; bánh quy; bánh ngọt; thạch trái cây (dạng bánh kẹo); kẹo.  
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(210) 4-2013-03260 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty liên doanh Phạm-
ASSET   (VN) 
Lô D4/1 đường số 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến, cụ thể là lạc (đậu phộng) da cá và lạc (đậu phộng) chế biến.  
 

Nhóm 30: Bánh ăn liền (bánh snack), bánh quy, bánh ngọt, thạch hoa quả (dạng bánh 
kẹo), kẹo các loại.  

 
 

(210) 4-2013-03261 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Song Hoàng Anh  (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2013-03262 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Song Hoàng Anh   (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2013-03263 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 
Nhật Hà  (VN) 
543 tổ 80, phường Phương Liệt, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2013-03264 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 7.3.11; 7.1.1; 7.1.4 
(591) Đỏ, trắng 
(731) OBSHCHESTVO S 

OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU 
"RUSINVEST"   (RU) 
Novomytishchenskiy prospekt, 41, korp. 
1, Mytishchi, RU-141018 Moskovskaya 
Oblast (RU) 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 33: Rượu khai vị; rượu brandi (rượu mạnh); rượu vang; rượu uýt ki; rượu vôtca; 

rượu gin; rượu tiêu cơm (uống sau bữa ăn); rượu cốc-tai; rượu mùi; đồ uống có cồn, trừ 
bia; rượu mạnh (đồ uống), đồ uống được chưng cất (thuộc nhóm này); rượu mật ong; rượu 
bạc hà; rượu đắng; rượu rum; rượu sakê; rượu táo.  

 
 

(210) 4-2013-03265 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.7.6 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH Việt Nhất 3  (VN)

Thửa đất 469, đường DT 747B, tổ 6, ấp 
Khánh Vân, xã Khánh Bình, huyện Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hóa chất xi mạ như các loại: muối, axít, dầu nhớt công nghiệp, máy 

móc thiết bị ngành xi mạ như: máy lọc, máy xi mạ, máy phun muối.  
 
 

(210) 4-2013-03266 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.3.2; A1.1.12; 24.11.15 
(591) Cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

thương mại - dịch vụ SA KI  
(VN) 
613, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: ống thép, cùm xoay (vật liệu xây dựng bằng kim loại), cùm tĩnh (vật liệu xây 
dựng bằng kim loại), cùm cố định (vật liệu xây dựng bằng kim loại), cùm chết (vật liệu 
xây dựng bằng kim loại). 

 

Nhóm 07: Vận thăng (thiết bị nâng hàng cố định); cẩu tháp (thiết bị nâng hàng có thể 
xoay được).  

 
 

(210) 4-2013-03271 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 24.13.1; 26.5.3; 3.13.5 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH trung tâm y 

khoa Bác ái   (VN) 
601-B Cách Mạng Tháng Tám, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh.  
 
 

(210) 4-2013-03272 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.3.1; 3.3.15 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất và thương mại Cát 
Tường   (VN) 
240/37G Nguyễn Văn Luông, phường 
11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Men bánh mì; bánh mì; bột ngũ cốc; bột gạo.  
 
 

(210) 4-2013-03273 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) AEKYUNG INDUSTRIAL CO.,LTD.  
(KR) 
#83, Guro-dong, Guro-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; nước dưỡng thể; mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể; kem mặt; mỹ 
phẩm; mỹ phẩm để trang điểm; mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm làm sạch (mỹ phẩm); 
chất tẩy rửa bát đĩa; khăn ướt tẩm với nước dưỡng mỹ phẩm. 
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(210) 4-2013-03275 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên bất động sản 
Kim Cương Xanh   (VN) 
373C Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm hóa dược; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm ăn kiêng (dùng cho y tế); thực phẩm chức năng (dùng trong ngành 
y); thực phẩm dùng cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, quảng cáo tiếp thị các sản phẩm dược phẩm, thiết bị dụng cụ y 
tế, hóa mỹ phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, đồ dùng trẻ em, 
văn phòng phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe, thiết bị chăm sóc sắc đẹp; bán hàng trực tiếp 
các sản phẩm nêu trên tại các cửa hàng bán lẻ trực tiếp hoặc qua mạng internet hoặc 
catalô cho khách hàng đặt mua bằng thư điện tử hoặc các phương tiện viễn thông khác; 
dịch vụ đại lý và phân phối các sản phẩn/ nêu trên; dịch vụ cửa hàng tiện ích, bán hàng 
trong siêu thị.  

 
 

(210) 4-2013-03277 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu, chế phẩm làm sạch; tinh dầu. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03278 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 1.7.6; A1.1.10 
(591) Trắng, đỏ, xanh đậm, xanh nhạt, vàng 
(731) Công ty cổ phần dầu khí FGAS  

(VN) 
14B Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 04: Gas, xăng, dầu.  
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Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa gas (khí dầu mỏ hóa lỏng). 
 

Nhóm 35: Mua bán: gas (khí dầu mỏ hóa lỏng), xăng dầu, bếp gas, phụ tùng thay thế 
ngành gas, hóa chất. 

 
Nhóm 39: Chiết nạp: gas (khí dầu mỏ hóa lỏng), xăng dầu; dịch vụ vận chuyển hàng hóa 
đường bộ và đường biển; dịch vụ vận chuyển khách đường bộ và đường biển; cho thuê xe; 
cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2013-03279 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Quang Huy  
(VN) 
Số 58/1C Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Keo làm nhang. 
 

Nhóm 03: Nhang (hương thắp), hương liệu làm nhang, bột làm nhang. 
 
 

(210) 4-2013-03281 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH nệm Ưu Việt  
(VN) 
C5/6D quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 20: Nệm mút lò xo; nệm mút xốp; gối; bàn ghế sa lông.  
 
 

(210) 4-2013-03283 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 4.3.5 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Gia 

Hiệp   (VN) 
69 đường số 6, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; đá mài (dụng cụ cầm tay); đá cắt (dụng cụ 

cầm tay).  
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(210) 4-2013-03284 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư THL Việt 
Nam   (VN) 
Số 14 Trung Yên 3, KĐT Trung Yên, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc, quạt điện, nồi áp suất 
dùng điện (nồi hầm), bếp nấu dùng điện (bếp lẩu). 

 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc inôc). bộ nồi nấu 
không dùng điện (nhôm hoặc inôc). 

 

(210) 4-2013-03285 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nước giải 
khát Hoàng Gia  (VN) 
212A2 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2013-03286 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) LEADON TOBACCO 
INTERNATIONAL PTE LTD   (SG) 
141 Middle Road, #05-06 GSM 
Building, Singapore 188976  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá.  
 
 

(210) 4-2013-03288 (220) 21.02.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 4.3.20; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Nâu đậm, nhạt 
(731) Công ty TNHH FIRE PHOENIX  (VN)

11 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước xức tóc; dầu làm bóng 
móng; hương liệu dùng cho đồ uống (tinh dầu); hương liệu dùng cho bánh ngọt (tinh dầu).  
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(210) 4-2013-03289 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A26.4.24; A26.11.12; A10.3.15; 
A10.3.12 

(731) Công ty TNHH SIMPLECARRY  
(VN) 
90A Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp sách; va li.  

 
 

(210) 4-2013-03290 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.2.1 
(731) Công ty TNHH Nghiệp Phát  (VN)

B22/II khu công nghiệp Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); thắt lưng quần áo (dây nịt); ca vát; vớ (tất).  

 
 

(210) 4-2013-03291 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

 

(731) Phạm Đức Anh  (VN) 
62, ngõ 281 Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2013-03292 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Phạm Đức Anh  (VN) 
62, ngõ 281 Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2013-03293 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) 3M COMPANY   (US) 
3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo gắn (dán) vào cửa sổ cho nhiều mục đích (không 
phải để bao gói), bao gồm màng mỏng giữ năng lượng mặt trời, màng mỏng làm giảm 
nhiệt; vật liệu để cách ly; vật liệu cách nhiệt; vật liệu chống cháy; màng mỏng bằng chất 
dẻo không dùng để bao gói; màng mỏng chống lóa dùng cho cửa sổ [màng mỏng nhuộm 
màu]; màng mỏng và tấm bằng chất dẻo dùng để tăng và kiểm soát độ sáng, hướng sáng, 
dộ tương phản và giữ năng lượng nhiệt cho cửa sổ và các loại kính khác ở ô tô và các loại 
xe khác và các loại kính khác.   

 
 

(210) 4-2013-03294 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty TNHH TRANSOCEAN 
Việt Nam  (VN) 
Số 2 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; dầu bóng, véc ni, dung môi cho sơn, thuốc màu.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: sơn, dầu bóng, véc ni, dung 
môi cho sơn, màu hóa chất.  

 
 

(210) 4-2013-03295 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Hoàng Công Hiền  (VN) 
6A Nguyễn Lương Bằng, phường 02, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-03296 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) BLISSFUL CENTANY 
INTERNATIONAL LIMITED  (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm làm từ sữa; đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu); sữa uống liền; 
sữa uống lên men; sữa tinh khiết; sữa chua; sữa đậu nành; sữa đóng hộp; pho mát. 
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(210) 4-2013-03297 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) BLISSFUL CENTANY 
INTERNATIONAL LIMITED   (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm làm từ sữa; đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu); sữa uống liền; 
sữa uống lên men; sữa tinh khiết; sữa chua; sữa đậu nành; sữa đóng hộp; pho mát. 

 
 

(210) 4-2013-03298 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) BLISSFUL CENTANY 
INTERNATIONAL LIMITED   (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm làm từ sữa; đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu); sữa uống liền; 
sữa uống lên men; sữa tinh khiết; sữa chua; sữa đậu nành; sữa đóng hộp; pho mát. 

 
 

(210) 4-2013-03299 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) BLISSFUL CENTANY 
INTERNATIONAL LIMITED   (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm làm từ sữa; đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu); sữa uống liền; 
sữa uống lên men; sữa tinh khiết; sữa chua; sữa đậu nành; sữa đóng hộp; pho mát. 

 
 

(210) 4-2013-03300 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) BLISSFUL CENTANY 
INTERNATIONAL LIMITED   (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa; đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu); sữa uống liền; sữa 
uống lên men; sữa tinh khiết; sữa chua; sữa đậu nành; sữa đóng hộp; pho mát. 
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(210) 4-2013-03301 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) BLISSFUL CENTANY 
INTERNATIONAL LIMITED   (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa; đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu); sữa uống liền; sữa 
uống lên men; sữa tinh khiết; sữa chua; sữa đậu nành; sữa đóng hộp; pho mát. 

 
 

(210) 4-2013-03304 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) MORITA BIOTECH CORP.   (TW) 
No.72, lane 312, sec.3, hueilai rd., situn 
dist., Taichung city 407, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm làm sạch cơ thể; chất tẩy rửa dùng 
để giặt; chÓ phẩm làm sạch; nước hoa; chế phẩm đánh răng; xà phòng khử mùi.  

 
 

(210) 4-2013-03305 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) SHINHANIL ELECTRIC CO., LTD.  (KR)

431 Songnae-Dong, Sosa-Gu, Bucheon-
City, Kyungki-Do, 422-040, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: ấm đun nước, dùng điện; chảo áp suất, dùng điện; lò nướng bánh bằng điện; hệ 
thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị 
nấu nướng; hệ thống sưởi ấm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; nồi áp suất [nồi hấp], dùng 
điện; thiết bị làm nóng không khí; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; thiết bị và 
hệ thống thông gió [điều hoà không khí]; vỉ nướng [thiết bị nấu nướng].  

 
 

(210) 4-2013-03306 (220) 21.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(591) Đỏ 
(731) SHINHANIL ELECTRIC CO., LTD.  (KR)

431 Songnae-Dong, Sosa-Gu, Bucheon-
City, Kyungki-Do, 422-040, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; dụng cụ [bộ phận của máy]; 
máy bơm; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy công cụ; máy nông nghiệp; máy phát 
điện; máy trộn; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy xay cà phê, ngoài 
loại vận hành bằng tay.  

 
 

(210) 4-2013-03308 (220) 22.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) TOSHIBA HOME APPLIANCES 
CORPORATION   (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt.  
 
 

(210) 4-2013-03309 (220) 22.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A9.7.22 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần IMED  (VN) 
Số 201 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tư vấn du học; tư vấn giáo dục và đào tạo; tổ chức 
các cuộc thi cho giáo dục. 

 
 

(210) 4-2013-03321 (220) 22.02.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) A5.5.21; 26.3.1; 9.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Song Tử  (VN) 
770F Sư Vạn Hạnh nối dài, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.  
 
 

(210) 4-2013-03322 (220) 22.02.2013 
  (441) 25.04.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất-thương
mại - dịch vụ Ngân Anh  (VN) 
46 đường số 5, KDC Phong Phú, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Vở học sinh; băng keo dùng cho văn phòng; khăn ướt bằng giấy; khăn giấy các 
loại; giấy vệ sinh; dụng cụ học sinh và văn phòng phẩm. 
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(210) 4-2013-03324 (220) 22.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Shine Pharma   (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, 
băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện 
não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ 
bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, 
nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2013-03326 (220) 22.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại LAVIT   (VN) 
Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03327 (220) 22.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) NINTENDO CO., LTD.   (JP) 
111, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-
ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; 
mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa (cartridge) bộ 
nhớ ROM, đĩa CD-ROM, đĩa DVD-ROM lưu trữ chương trình máy tính dùng cho thiết bị 
chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; phương tiện truyền thông lưu trữ chương trình 
máy tính đùng cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; chương trình máy tính 
dùng cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; mạch điện 
tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, 
đĩa CD-ROM, đĩa DVD-ROM lưu trữ chương trình máy tính dùng cho thiết bị chơi trò 
chơi có hình ảnh cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; phương tiện lưu trữ chương trình 
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máy tính dùng cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; 
chương trình cho các máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; mạch điện tử, 
đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa (cartriđge) bộ nhớ ROM, đĩa 
CD-ROM, đĩa DVD-ROM lưu trữ chương trình máy tính dùng cho thiết bị chơi trò chơi 
có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; phương tiện truyền thông lưu trữ chương trình máy 
tính dùng cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; chương trình máy 
tính có thể tải xuống (trên Internet) hoặc cài đặt và dữ liệu dùng cho thiết bị chơi trò chơi 
có hình ảnh đặt trong nhà; chương trình máy tính có thể tải xuống (trên Internet) hoặc cài 
đặt và dữ liệu dùng cho máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; chương 
trình máy tính có thể tải xuống (trên Internet) hoặc cài đặt và dữ liệu dùng cho thiết bị 
chơi trò chơi có hình ảnh với màn hình tinh thể lỏng; chương trình máy tính có thể tải 
xuống (trên Internet) hoặc cài đặt và dữ liệu dùng cho máy tính; máy tính; chương trình 
máy tính; chương trình máy tính có thể tải xuống được; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, 
đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, đĩa CD-ROM, đĩa 
DVD-ROM lưu trữ chương trình dùng cho máy tính; phương tiện lưu trữ lưu trữ chương 
trình cho máy tính; chương trình chơi trò chơi dùng cho điện thoại đi động; máy và thiết 
bị điện tử và linh kiện của máy và thiết bị điện tử, cụ thể là: micrô, tai nghe, phần ềm máy 
tính, đia cứng ngoài; thẻ nhớ, chuột [thiết bị xử lý dữ liệu]; tẩm lót chuột; bàn phím máy 
tính; máy quét dữ liệu [thiết bị xử lý dữ liệu]; máy in để sử dụng với máy tính; thiết bị lưu 
trữ thông tin dùng cho máy tính, màn hình [phần cứng máy tính], loa dùng cho máy tính, 
bút điện tử [thiết bị hiển thị hình ảnh]; điện thoại di động; phụ tùng và bộ phận của điện 
thoại di động; dây đeo điện thoại di động; thiết bị và linh kiện viễn thông; đĩa compact đã 
được ghi; đĩa ghi các bài hát dùng cho máy hát quay đĩa; tệp âm nhạc tải xuống được; 
phim phơi sáng dùng cho máy quay phim; phim dương bản phơi sáng; giá lắp phim dương 
bản; tệp hình ảnh có thể tải xuống được; băng có hình ảnh và đĩa có hình ảnh đó được ghi 
sẵn; xuất bản phẩm điện tử.  

 
 

(210) 4-2013-03328 (220) 22.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến nông 
sản thực phẩm Hòa Phát  (VN) 
43/5B Trịnh Thị Miếng, ấp Trung Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
 
 

(210) 4-2013-03329 (220) 22.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 3.7.16; A3.7.24; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Du lịch tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu   (VN) 
Số 207 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu 
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(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyên hàng hóa, chuyên chở hàng hóa; hướng 
dẫn du lịch; dịch vụ thủ tục visa; dịch vụ du lịch lữ hành; kinh doanh vận tải hành khách 
theo hợp đồng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện (mục đích văn hoá, giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ 
chức các cuộc hội thảo, hội nghị quốc tế; đào tạo chuyên ngành du lịch.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 
uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời; nhà nghỉ du 
lịch. 

 
 

(210) 4-2013-03340 (220) 22.02.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; 26.3.1 
(591) Đen, trắng, xám, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Hằng Nga  (VN) 
C1/22 đường Chánh Hưng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 
 

(210) 4-2013-03341 (220) 22.02.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 24.1.1; 24.9.1; 25.1.6; 3.3.1 
(731) JT INTERNATIONAL SA  (CH) 

1 Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, 
Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 34: Lá thuốc lá (đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến); thuốc lá hút; thuốc lá hút 
tẩu; thuốc lá cuốn bằng tay; thuốc lá nhai; thuốc lá dạng bột ướt dùng để ngậm; thuốc lá 
điếu; xì gà, xì gà loại nhỏ; chất dùng cho việc hút thuốc (được bán riêng biệt hoặc trộn với 
thuốc lá và không dùng cho mục đích y tế hoặc chữa bệnh); thuốc lá dạng bột dùng để hít; 
gạt tàn (vật dụng dành cho người hút thuôc); đót thuốc lá (vật dụng dành cho ngườị hút 
thuốc); bật lửa dành cho người hút thuốc, giấy cuốn thuôc lá; ống cuốn thuốc lá; diêm. 

 
 

(210) 4-2013-03342 (220) 22.02.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) A17.2.2 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
bạc đá quý Ngọc Chánh   (VN) 
Số 174/136 Chu Văn An, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
1098 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý; mua bán vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ.  
 

Nhóm 40: Gia công đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  
 
 

(210) 4-2013-03343 (220) 22.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-03344 (220) 22.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) CHARMZONE CO.,LTD.  (KR) 
318 Yeongdong-daero, Gangnam-gu 
Seoul Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm mềm da; sữa dưỡng da; kem dưỡng [mỹ phẩm]; tinh 

chất dưỡng da; kem dưỡng da vùng mắt; kem lót trang điểm; kem tẩy trang; kem nền 
trang điểm; mặt nạ làm đẹp; xà phòng.  

 
 

(210) 4-2013-03345 (220) 22.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; 8.3.1; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đen, trắng, vàng, da cam, nâu, xanh tím 

than, xanh ngọc, hồng, xanh lá cây, xanh 
nước biển 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 
Số 12 Dốc Vân, thôn Du Nội, xã Mai 
Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; váng sữa; phô mai; sữa chua nước; sữa chua. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: sữa và 
sản phẩm sữa, váng sữa, phô mai, sữa chua nước, sữa chua.  

 
 

(210) 4-2013-03346 (220) 22.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.2; A3.13.4; A3.13.24; 5.7.6 
(591) Đen, trắng, hồng, vàng, nâu, xanh ngọc, 

xanh lá cây, xanh nước biển, xanh tím 
than, nâu đỏ, cam vàng, cam đỏ, nâu 
cam, ghi 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 12 Dốc Vân, thôn Du Nội, xã Mai 
Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; váng sữa; phô mai; sữa chua nước; sữa chua.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: sữa và 
sản phẩm sữa, váng sữa, phô mai, sữa chua nước, sữa chua.  

 
 

(210) 4-2013-03347 (220) 22.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A1.5.3 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nữ 

Hoàng  (VN) 
ấp Tân Xuân, xã Tân Kim, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng các loại; nước rửa chén bát; chất tẩy rửa (trừ chất dùng trong công 

nghiệp và y tế). 
 
 

(210) 4-2013-03363 (220) 22.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 7.3.2 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Phúc 

Đạt  (VN) 
35 Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ; dich vụ kinh doanh nhà ở, căn hộ, văn 
phòng và khu thương mại; dịch vụ quản lý căn hộ, quản lý bất động sản.  

 

(210) 4-2013-03368 (220) 22.02.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) A5.1.5; 5.7.16; A5.7.23; A5.3.14 
(591) Xanh lá, xanh lá đậm 

(540) 

  

(731) Đỗ Xuân Hoà  (VN) 
19 Thanh Bình 3, xã Bình Thạnh, huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)  Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu (hoa, cây cảnh) chậu cảnh, cà phê, chè, rau quả tươi, giống 

cây trồng, phân bón, vật tư nghành nông nghiệp như: màng phủ nhà kính, kéo cắt cành).  
 
 

(210) 4-2013-03369 (220) 22.02.2013 
 (441) 25.04.2013 

(531) 25.1.25; 25.7.25; 2.3.22; A25.1.10 
(591) Đen, đỏ, cam, hồng, xanh lá cây, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhị Thiên Đường  
(VN) 
11 Bis Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu gió, thuốc thành phẩm y học cổ truyền dạng viên hoàn.  

 
 

(210) 4-2013-03380 (220) 22.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(731) DAIKEN CORPORATION   (JP) 
1 - 1, Inami, Nanto City, Toyama, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách điện; vật liệu cách điện dạng tấm; vật liệu cách điện dùng cho 

xây dựng; vật liệu cách điện cho trần, tường, sàn nhà và mái nhà; vật liệu chịu lửa để cách 
điện; vật liệu chịu lửa; vật liệu phủ để chịu lửa cách điện; vật liệu phủ chồng cháy; vật 
liệu cách âm cho sàn, tường hoặc trần nhà.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm panel xây dựng không bằng kim loại; vách 
ngăn không bằng kim loại; cổng không bằng kim loại; cửa ra vào không bằng kim loại; 
gạch và sản phẩm chịu lửa (vật liệu xây dựng không bằng kim loại); vật liệu xây dựng 
chịu lửa để cách điện không bằng kim loại; vật liệu xây dựng chống cháy không bằng kim 
loại; vật liệu phủ chịu lửa để cách điện dùng trong xây dựng không bằng kim loại; vật liệu 
phủ chống cháy dùng trong xây dựng không bằng kim loại.  
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(210) 4-2013-03382 (220) 22.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) A11.3.3; 25.1.6 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Thuận Thành  (VN)
767 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2013-03383 (220) 22.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.4 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

dịch vụ thương mại Huy 
Quang  (VN) 
Đội 8, thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng kim loại và bằng kính (bàn ghế; tủ; gường; kệ sách; giá đồ 

đạc). 
 
 

(210) 4-2013-03388 (220) 23.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 11.1.22; A26.4.6 
(591) Xanh lá cây, đen, vàng, trắng 
(731) DARWIN SOFJAN  (ID) 

Jalan Pelepah Indah Raya LB 24/14 
RT.009 RW.018, Kelapa Gading Timur, 
Jakarta Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, mật ong, bánh ngọt, bột nhão, bánh mỳ kẹp thịt (ham-

bơ-gơ) đã chế biến, bánh mỳ, bánh kẹo, bánh quy, bánh kếp, bánh nướng, chế phẩm ngũ 
cốc, gạo, bột mì cho thực phẩm, bột cọ sagu, mì sợi, bánh (dạng thanh) vị tôm, bỏng ngô, 
bột sắn hột, kem lạnh, xốt may-on-ne, đồ gia vị, tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh 
dầu ete và dầu tinh dầu), vani (hương liệu). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác), 
dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác), marketing. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 301 tập a (04.2013) 

 

 
1102 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ quán cà phê, 
quán rượu nhỏ, quán ăn tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2013-03389 (220) 23.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 26.4.2; 26.5.2 
(591) Vàng, đen 
(731) YELLOW CAB FOOD CO. 

INTERNATIONAL - INC   (VG) 
PO Box 2234, IFS Chambers, Road 
Town, Tortola, British Virgin Island  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng và dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2013-03510 (220) 26.02.2013 
  (441) 25.04.2013 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Măng  (VN) 
113/3 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà 
Nẵng, tỉnh Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn bún chả cá. 

 
 

(210) 4-2013-03812 (220) 01.03.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Long    (VN) 
Số 1, ngách 173/15 Ngọc Hồi, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03910 (220) 04.03.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 4.3.3; 3.3.1; 26.1.1 
(731) KOH AH KUAN   (MY) 

81400 Senai, Johor Darul Takzim, 
Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 
CONSULT LTD.,LLC.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước yến (đồ uống giải khát); nước giải khát; các loại đồ uống không có cồn.  
 
 

 
(210) 4-2013-04035 (220) 06.03.2013 
  (441) 25.04.2013 

(531) 19.7.1; 25.1.15; 25.1.6 
(591) Đen, trắng, xám bạc, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Rượu Thủ Đô  
(VN) 
Số 104, ngõ 215 đường Tô Hiệu, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia) 
 
 

(210) 4-2013-04121 (220) 07.03.2013 
  (441) 25.04.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vật liệu - Công 
nghệ  (VN) 
Lô số 5-CN6 Cụm công nghiệp tập trung 
vừa và nhỏ Từ Liêm, xã Minh Khai, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chống sét. 
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Phần v  
 

 đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký  
thiết kế bố trí  mạch tích hợp 

 
Số đơn: 7-2012-00004 

Ngày nộp đơn:  06/12/2012 

Tên gọi/Ký hiệu thiết kế bố trí: Bộ tính loga cơ số 2 

Chủ Đơn: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Tác giả:  Hoàng Trang, 214/90 Hàn Hải Nguyên, phường 10, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

              Nguyễn Lý Thiên Trường, 268/E6, Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Chức năng: lôgic          Cấu trúc: MOS             Công nghệ: 65nm của TSMC 

Mô tả vắn tắt: Bản mạch tích hợp bán dẫn bộ tính loga cơ số 2 được sản xuất với công nghệ 
CMOS 65 nm của TSMC, được thiết kế gồm 5 lớp kim loại, nguồn cấp cho lõi chip là 1,2 V, sử 
dụng để tính loga cơ số 2, tốc độ xử lý: 300MHz, số 442, kích thước 49,8 μm x 48 μm. 
_______________________ 

 

Số đơn: 7-2012-00005 

Ngày nộp đơn:  13/12/2012 

Tên gọi/Ký hiệu thiết kế bố trí: Bộ tính loga cơ số 2 

Chủ Đơn: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Tác giả: Vũ Đình Thành, 77 Bàn Cờ, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

               Hoàng Trang, 214/90 Hàn Hải Nguyên, phường 10, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

Chức năng: lôgic          Cấu trúc: MOS             Công nghệ: 65nm của TSMC 

Mô tả vắn tắt: Bản mạch tích hợp bán dẫn bộ lọc FIR dùng phương pháp cửa sổ được sản xuất với 
công nghệ CMOS 65 nm của TSMC, được thiết kế gồm 6 lớp kim loại, nguồn cấp cho lõi chip là 
1,2 V, sử dụng để tính bộ lọc FIR dùng phương pháp cửa sổ, sử dụng thuật toán nhân Booth cải 
tiến, tốc độ xử lý: 287 MHz, số « 861, kích thước 75,2 μm x 74,4 μm. 
_______________________ 

 
Số đơn: 7-2012-00006 

Ngày nộp đơn:  13/12/2012 

Tên gọi/Ký hiệu thiết kế bố trí: Bộ tính biên độ số phức 

Chủ Đơn: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Tác giả: Vũ Đình Thành, 77 Bàn Cờ, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
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               Chức năng: lôgic          Cấu trúc: MOS             Công nghệ: 65nm của TSMC 

Mô tả vắn tắt: Bản mạch tích hợp bán dẫn bộ tính biên độ số phức được sản xuất với công nghệ 
CMOS 65 nm của TSMC, được thiết kế gồm 6 lớp kim loại, nguồn cấp cho lõi chip là 1,2 V, sử 
dụng để tính biên độ số phức, tốc độ xử lý: 328 MHz, số « 612, kích thước 59 μm x 57,6 μm. 
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Phần vI 

 
ĐƠN yêu cầu cấp giấy chứng nhận ĐĂNG Ký CHỈ DẪN ĐịA Lý 

 
Ngày công bố   25/04/2013 

Số đơn               6-2012-00007                                              

Ngày nộp đơn   18.09.2012 

Chủ đơn             Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân 
Địa chỉ               Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 
Chỉ dẫn địalý    LUẬN VĂN 
Sản phẩm          Quả bưởi 
Tãm tắt chất 
lượng, đặc thï   

* Hình thái: 
- Hình dạng: Hình bầu dục, đỉnh quả lồi. Đường kính quả trung bình 

15-15,6 cm; chiều cao quả trung bình 15-15,8 cm 
- Trọng lượng: 800-1000g/quả 
- Vỏ quả: Khi chín màu vỏ chuyển từ xanh sang vàng; sau đó chuyển 

sang màu đỏ tươi, túi tinh dầu mịn và thưa 
- Cùi quả: Màu phớt hồng, dai, dễ bóc tách 
- Múi quả: Kích thước múi khá đều, vách múi mềm và khó bóc 
- Tép quả: Màu đỏ sẫm và hơi nát 
- Số hạt: Ít hạt, trung bình 10-15 hạt/quả, hạt chắc 
- Vị quả: Ngọt nhẹ, chua dịu, có vị the đắng 
- Mùi quả: Mùi thơm rất đặc trưng 
- Phần ăn được và dịch quả: Tỷ lệ phần ăn được là 55,0 – 60,7% so 

với trọng lượng quả, hàm lượng dịch quả 70-85% so với phần ăn được. 
* Các chỉ tiêu chất lượng:  
- Tổng lượng chất rắn hòa tan (độ Brix): 11,05 -15,40 
- Vitamin C (mg/100g): 43,52 – 45,22 
- Đường tổng số (%): 6,86 – 9,63 
- Axít hữu cơ (%): 0,90 – 1,34 
- Caroten (mg/100g): 2,532 – 2,582  

Khu vực địa 
lý                       

Xã Thọ Xương và xã Xuân Bái thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 
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Phần VII 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

NỘP SAU KHI đơn Đã CÔNG Bố 
 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 
Do người nộp đơn yêu cầu 

 
(21) 

Số đơn 
(11) 

Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2009-02025 25695 25.04.2011 12.03.2013     A61K 9/28 
1-2009-02361 26017 25.05.2011 13.03.2013     C23C 16/27 
1-2010-02296 25498 25.03.2011 27.02.2013     F01L 13/08 
1-2010-02433 25512 25.03.2011 11.03.2013     F16H 3/08 
1-2010-02617 25797 25.04.2011 21.03.2013     F23C 10/00 
1-2010-02618 25798 25.04.2011 21.03.2013     F23C 10/00 
1-2010-02620 25800 25.04.2011 21.03.2013     F23C 10/00 
1-2011-03556 30887 25.09.2012 14.03.2013     G11B 5/84 
1-2012-00336 30421 25.07.2012 12.03.2013     F25D 25/02 
1-2012-00488 30433 25.07.2012 08.03.2013     A61F 13/15 
1-2012-00503 30673 27.08.2012 28.02.2013     B01J 19/24 
1-2012-00554 30444 25.07.2012 27.02.2013     B65D 17/28 
1-2012-00572 30185 25.06.2012 11.03.2013     A61K 31/198 
1-2012-00623 30197 25.06.2012 12.03.2013     H01H 1/20 
1-2012-00661 30692 27.08.2012 26.02.2013     A61F 13/15 
1-2012-00682 30695 27.08.2012 28.02.2013     A61F 13/15 
1-2012-00704 30940 25.09.2012 20.03.2013     A01N 37/40 
1-2012-00705 31214 25.10.2012 28.02.2013     A61K 31/502 
1-2012-00718 30702 27.08.2012 28.02.2013     A23C 15/02 
1-2012-00719 30216 25.06.2012 27.02.2013     C07D 311/22 
1-2012-00728 32099 25.01.2013 07.03.2013     H02K 37/00 
1-2012-00729 32100 25.01.2013 07.03.2013     H02K 37/00 
1-2012-00730 32101 25.01.2013 07.03.2013     H02K 37/00 
1-2012-00734 30944 25.09.2012 19.03.2013     C07D 403/02 
1-2012-00755 30705 27.08.2012 11.03.2013     C07D 413/06 
1-2012-00771 30234 25.06.2012 26.02.2013     A43B 7/06 
1-2012-00774 32461 25.02.2013 15.03.2013     C07K 16/28 
1-2012-00791 32102 25.01.2013 08.03.2013     C12N 15/82 
1-2012-00792 32103 25.01.2013 15.03.2013     C07K 14/415 
1-2012-00817 30245 25.06.2012 26.02.2013     A43B 7/06 
1-2012-00818 30246 25.06.2012 26.02.2013     A43B 7/12 
1-2012-00820 30247 25.06.2012 07.03.2013     F03B 13/18 
1-2012-00828 31498 26.11.2012 07.03.2013     A01N 43/90 
1-2012-00836 30957 25.09.2012 12.03.2013     A61K 31/185 
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1-2012-00838 30470 25.07.2012 26.02.2013     C07D 401/14 
1-2012-00845 30471 25.07.2012 28.02.2013     A61K 39/12 
1-2012-00846 30959 25.09.2012 11.03.2013     A01N 25/30 
1-2012-00857 30960 25.09.2012 27.02.2013     C07K 16/28 
1-2012-00860 32464 25.02.2013 18.03.2013     A01N 43/36 
1-2012-00863 30259 25.06.2012 11.03.2013     A61K 31/198 
1-2012-00864 30963 25.09.2012 04.03.2013     C11C 3/00 
1-2012-00870 30714 27.08.2012 19.03.2013     A61K 31/545 
1-2012-00874 30715 27.08.2012 22.03.2013     A01N 37/44 
1-2012-00877 30716 27.08.2012 21.03.2013     A61K 38/00 
1-2012-00878 30717 27.08.2012 26.02.2013     C07D 265/30 
1-2012-00882 30968 25.09.2012 01.03.2013     C07H 21/00 
1-2012-00888 30718 27.08.2012 21.03.2013     C04B 18/02 
1-2012-00900 31504 26.11.2012 05.03.2013     G06F 3/042 
1-2012-00901 30264 25.06.2012 28.02.2013     F22B 1/18 
1-2012-00905 31505 26.11.2012 04.03.2013     A01N 57/00 
1-2012-00908 30477 25.07.2012 27.02.2013     A23G 9/20 
1-2012-00912 31232 25.10.2012 06.03.2013     H03M 7/40 
1-2012-00920 30266 25.06.2012 27.02.2013     A61K 8/06 
1-2012-00921 30267 25.06.2012 27.02.2013     A61K 8/06 
1-2012-00927 30719 27.08.2012 04.03.2013     A61K 31/496 
1-2012-00941 30720 27.08.2012 25.02.2013     C08J 3/09 
1-2012-00945 30972 25.09.2012 27.02.2013     A61K 33/08 
1-2012-00948 30721 27.08.2012 11.03.2013     A61K 8/44 
1-2012-00952 30271 25.06.2012 07.03.2013     C12M 1/00 
1-2012-00968 30484 25.07.2012 28.02.2013     F16G 5/16 
1-2012-00970 30976 25.09.2012 11.03.2013     B60L 11/18 
1-2012-00971 30727 27.08.2012 07.03.2013     C07J 71/00 
1-2012-00972 30275 25.06.2012 26.02.2013     B21F 27/00 
1-2012-00983 30728 27.08.2012 08.03.2013     A61F 13/15 
1-2012-00990 30730 27.08.2012 07.03.2013     B65G 47/244 
1-2012-01007 31509 26.11.2012 12.03.2013     C07D 498/04 
1-2012-01016 31251 25.10.2012 07.03.2013     H03M 7/24 
1-2012-01017 30278 25.06.2012 11.03.2013     A61K 31/198 
1-2012-01019 30983 25.09.2012 22.03.2013     F04D 25/08 
1-2012-01023 30493 25.07.2012 18.03.2013     A61F 13/00 
1-2012-01024 30494 25.07.2012 18.03.2013     A61F 13/15 
1-2012-01057 30496 25.07.2012 15.03.2013     F21K 99/00 
1-2012-01062 30986 25.09.2012 08.03.2013     H01H 3/30 
1-2012-01066 30287 25.06.2012 12.03.2013     F26B 5/06 
1-2012-01082 32469 25.02.2013 21.03.2013     C12P 21/08 
1-2012-01086 30737 27.08.2012 28.02.2013     G06K 7/00 
1-2012-01092 30991 25.09.2012 26.02.2013     A23L 1/176 
1-2012-01106 30992 25.09.2012 05.03.2013     C11D 3/37 
1-2012-01109 30994 25.09.2012 12.03.2013     C07K 1/14 
1-2012-01110 30739 27.08.2012 12.03.2013     C12N 7/02 
1-2012-01115 30996 25.09.2012 05.03.2013     C11D 3/40 
1-2012-01127 30743 27.08.2012 07.03.2013     F25J 3/02 
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1-2012-01128 30998 25.09.2012 01.03.2013     B63B 23/34 
1-2012-01147 31002 25.09.2012 21.03.2013     C11D 3/386 
1-2012-01198 31013 25.09.2012 21.03.2013     E04B 1/26 
1-2012-01208 30755 27.08.2012 11.03.2013     H04W 24/10 
1-2012-01211 31016 25.09.2012 21.03.2013     C25B 11/04 
1-2012-01250 32123 25.01.2013 22.03.2013     A43B 1/10 
1-2012-01262 32477 25.02.2013 07.03.2013     A61K 36/18 
1-2012-01270 31532 26.11.2012 15.03.2013     A61K 9/20 
1-2012-01292 31026 25.09.2012 18.03.2013     C07K 14/435 
1-2012-01310 30772 27.08.2012 15.03.2013     A47D 5/00 
1-2012-01316 31028 25.09.2012 12.03.2013     A61K 38/06 
1-2012-01325 30520 25.07.2012 22.03.2013     E21B 43/40 
1-2012-01422 31560 26.11.2012 22.03.2013     F16L 23/10 
1-2012-01437 31286 25.10.2012 22.03.2013     F16L 17/04 
1-2012-01446 31288 25.10.2012 15.03.2013     A61B 5/107 
1-2012-01450 31045 25.09.2012 05.03.2013     C02F 1/04 
1-2012-01455 31047 25.09.2012 12.03.2013     C02F 1/32 
1-2012-01492 31053 25.09.2012 21.03.2013     H01L 21/8234 
1-2012-01499 31567 26.11.2012 05.03.2013     F16B 13/06 
1-2012-01541 31572 26.11.2012 13.03.2013     A01N 37/42 
1-2012-01542 31573 26.11.2012 13.03.2013     A01N 37/42 
1-2012-01544 31064 25.09.2012 14.03.2013     C07D 213/64 
1-2012-01590 31293 25.10.2012 25.02.2013     E21C 27/24 
1-2012-01613 30814 27.08.2012 07.03.2013     A61K 8/31 
1-2012-01617 31080 25.09.2012 22.03.2013     B41M 5/28 
1-2012-01618 31081 25.09.2012 15.03.2013     B41M 5/28 
1-2012-01619 31082 25.09.2012 15.03.2013     B41M 5/28 
1-2012-01650 31301 25.10.2012 21.03.2013     A61K 9/107 
1-2012-01651 30819 27.08.2012 25.02.2013     D21C 3/02 
1-2012-01653 30820 27.08.2012 11.03.2013     D21H 17/41 
1-2012-01680 31584 26.11.2012 28.02.2013     A61M 5/178 
1-2012-01701 31096 25.09.2012 25.02.2013     C08K 9/04 
1-2012-01723 31312 25.10.2012 07.03.2013     C11D 11/00 
1-2012-01724 31313 25.10.2012 07.03.2013     C11D 11/00 
1-2012-01771 32157 25.01.2013 28.02.2013     C10G 45/44 
1-2012-01812 32159 25.01.2013 04.03.2013     A61F 13/15 
1-2012-01869 31129 25.09.2012 14.03.2013     A01N 43/42 
1-2012-02149 31627 26.11.2012 01.03.2013     B01J 21/16 
1-2012-02163 31395 25.10.2012 20.03.2013     C07D 243/08 
1-2012-02257 32218 25.01.2013 12.03.2013     C07D 413/14 
1-2012-02406 32580 25.02.2013 26.02.2013     C07K 16/04 
1-2012-02477 31677 26.11.2012 26.02.2013     A61K 39/145 
1-2012-02576 31685 26.11.2012 26.02.2013     A61K 31/131 
1-2012-02842 32651 25.02.2013 04.03.2013     A61K 39/02 
1-2012-02925 32669 25.02.2013 07.03.2013     A61K 36/00 
1-2012-03429 32767 25.02.2013 07.03.2013     D21C 9/00 
2-2010-00080 1846  25.10.2011 18.03.2013     B66C 23/26 
2-2010-00087 1862  25.11.2011 27.02.2013     G06F  
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Phần vIII 
  

Yêu cầu sửa đổi đơn  
 

a - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Sáng chế, Giải pháp HI & Kiểu dáng CN 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1479/ TB-SHTT, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 1-2008-03115  (220) Ngày nộp đơn 22/12/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành :   
Nội dung cũ:  

                          nipon steel corporation  (JP)  
Nội dung mới: 

nippon steel & Sumitomo Metal copration  (JP) 
6-1, marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1704/ TB-SHTT, ngày 08/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2010-02665  (220) Ngày nộp đơn 05/10/2010 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
              18-1,Higashi-Gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8640,Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1705/ TB-SHTT, ngày 08/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2009-02837  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
                18-1,Higashi-Gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8640,Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1706/ TB-SHTT, ngày 08/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2012-02711  (220) Ngày nộp đơn 14/09/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn đồng thời là tác giả sáng chế được sửa thành: 
Nội dung cũ: 
 CHEN, Chin-Ter (TW) 
Nội dung mới:  
CHEN, Chia-Ter (TW) 
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_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1709/ TB-SHTT, ngày 08/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2007-01279  (220) Ngày nộp đơn 26/06/2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
18-1,Higashi-Gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8640,Japan 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2045/ TB-SHTT, ngày 15/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2008-01628  (220) Ngày nộp đơn 01/07/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở Hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
Số 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2045/ TB-SHTT, ngày 15/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2008-01843  (220) Ngày nộp đơn 21/07/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở Hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
Số 85, tầng 7,đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2045/ TB-SHTT, ngày 15/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2009-0031  (220) Ngày nộp đơn 06/01/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở Hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
Số 85, tầng 7,đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2045/ TB-SHTT, ngày 15/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2009-0021  (220) Ngày nộp đơn 27/01/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở Hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
Số 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
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_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2045/ TB-SHTT, ngày 15/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2009-01582  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở Hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
Số 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2045/ TB-SHTT, ngày 15/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2009-02115  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở Hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
Số 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2045/ TB-SHTT, ngày 15/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2009-02868  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở Hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
Số 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2045/ TB-SHTT, ngày 15/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2010-01137  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở Hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
Số 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2045/ TB-SHTT, ngày 15/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2010-01138  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở Hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
Số 85, tầng 7,  đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
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_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2045/ TB-SHTT, ngày 15/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2011-02547  (220) Ngày nộp đơn 24/09/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở Hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
Số 85, tầng 7đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2045/ TB-SHTT, ngày 15/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2011-00102         (220) Ngày nộp đơn 13/01/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở Hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
Số 85, tầng 7,  đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2045/ TB-SHTT, ngày 15/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2011-00696  (220) Ngày nộp đơn 14/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở Hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
Số 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2045/ TB-SHTT, ngày 15/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2011-01140  (220) Ngày nộp đơn 29/04/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở Hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
Số 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

 
________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2282/ TB-SHTT, ngày 22/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2008-02440  (220) Ngày nộp đơn 02/10/2008 

Mục sửa đổi: Tên & địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

MERCK SHARP & DOHME CORP. (US) 
126 East LincolnAvenue, Rahway, New Jersey 0765-0907, United States of America 
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________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2283/ TB-SHTT, ngày 22/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2008-02440  (220) Ngày nộp đơn 02/10/2008 

Mục sửa đổi: Tên & địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

SCHERING CORPORATION  (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, United States of America 
________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2284/ TB-SHTT, ngày 22/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2008-02440  (220) Ngày nộp đơn 02/10/2008 

Mục sửa đổi: Tên & địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

MERCK SHARP & DOHME CORP. (US) 
126 East LincolnAvenue, Rahway, New Jersey 0765-0907, United States of America 
________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2285/ TB-SHTT, ngày 22/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2009-00933  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2009 

Mục sửa đổi: Tên  của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

AMYRIS, INC. (US) 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2046/ TB-SHTT, ngày 15/03/2013  
(210)  Số đơn: 1-2009-00933  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2009 

Mục sửa đổi: : Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành :   
MITSUI CHEMICALS POLYURETHANES, INC. (JP) 

Nội dung mới:  
Mitsui Chemicals, Inc. (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117 JAPAN 
 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2047/ TB-SHTT, ngày 15/03/2013  
 (210)  Số đơn: 2-2008-00170  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  được sửa thành: 
Nội dung mới:  

Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội  (AMBYS Hà NỘI) 
Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2047/ TB-SHTT, ngày 15/03/2013  
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 (210)  Số đơn: 2-2008-00171  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2008 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  được sửa thành: 
Nội dung mới:  

Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội  (AMBYS Hà NỘI) 
Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2049/ TB-SHTT, ngày 15/03/2013  
 (210)  Số đơn: 2-2009-00175  (220) Ngày nộp đơn 16/09/2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp  được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Chấm dứt đại diện sở hữu công nghiệp đối với tổ chức sau : 

DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S) 
16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________________________________________________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1708/ TB-SHTT, ngày 08/03/2013  
 (210)  Số đơn: 3-2011-00735  (220) Ngày nộp đơn 20/06/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Số 52,ngõ 258, phố Tân Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1708/ TB-SHTT, ngày 08/03/2013  
 (210)  Số đơn: 3-2011-00736  (220) Ngày nộp đơn 20/06/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Số 52,ngõ 258, phố Tân Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1708/ TB-SHTT, ngày 08/03/2013  
 (210)  Số đơn: 3-2011-00737  (220) Ngày nộp đơn 20/06/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Số 52,ngõ 258, phố Tân Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2286/ TB-SHTT, ngày 22/03/2013  
 (210)  Số đơn: 3-2011-01127  (220) Ngày nộp đơn 22/08/2011 

Mục sửa đổi: Tên  của chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
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Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn , ngày 21/03/2013  
(210)  Số đơn: 3-2012-00907  (220) Ngày nộp đơn 06/07/2012 

Chủ đơn:  Công ty cổ phần Acecook Việt Nam 
Mục sửa đổi: Bổ sung phương án 2 & 3 
Nội dung mới: 
Bổ sung 4 ảnh chụp 

 

                    
 

2.1 2.2 
 

                  
 
                                            3.1                                        3.2 
 
 

 

b - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1493/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-10165  (220) Ngày nộp đơn 26/05/2011 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  
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_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1492/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2010-24663  (220) Ngày nộp đơn 23/11/2010 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là: quần, quần bò, quần soóc, áo sơ mi, bộ quần áo, áo vét, cổ 
cồn (quần áo); đồ mặc bình thường, cụ thể là quần mặc trong nhà, giày, tất ngắn cổ, hàng 
dệt kim (quần áo), thắt lưng, áo len dài tay, áo gi-lê, đồ đội đầu, đồ đi chân, găng tay 
(trang phục); đồ khoác ngoài, cụ thể là: áo khoác, áo gió, áo pác-ca, áo mưa, áo choàng, 
và các phụ kiện khác, cụ thể là: cà vạt, mũ lưỡi trai và mũ vải, tất cả các sản phẩm nêu 
trên đều làm bằng vải kaki hoặc có mầu kaki. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1491/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-05942         (220) Ngày nộp đơn 01/04/2011 
  Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  
Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, 

Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1491/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-15144         (220) Ngày nộp đơn 25/07/2011 
  Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  
Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, 

Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1491/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-17503  (220) Ngày nộp đơn 23/08/2011 
  Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  
Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, 

Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1491/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-17504  (220) Ngày nộp đơn 23/08/2011 
  Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  
Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, 
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Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1491/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-17505  (220) Ngày nộp đơn 23/08/2011 
  Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  
Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, 

Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1491/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-17506  (220) Ngày nộp đơn 23/08/2011 
  Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  
Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, 

Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1491/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-17507              (220) Ngày nộp đơn 23/08/2011 
  Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  
Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, 

Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1491/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-18081        (220) Ngày nộp đơn 30/08/2011 
  Mục sửa đổi:   Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  
Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, 

Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1491/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-18082         (220) Ngày nộp đơn 30/08/2011 
  Mục sửa đổi:     Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  
Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, 

Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1491/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-18083       (220) Ngày nộp đơn 30/08/2011 
  Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  
Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, 

Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1491/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-18084    (220) Ngày nộp đơn 30/08/2011 
  Mục sửa đổi:   Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  
Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, 

Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1491/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-18086       (220) Ngày nộp đơn 30/08/2011 
  Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  
Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, 

Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1491/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-04763  (220) Ngày nộp đơn 16/03/2012 
  Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  
Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, 

Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1491/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-201-04764        (220) Ngày nộp đơn 16/03/2012 
  Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  
Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, 

Quận Thanh Xuân, TP.  Hà Nội 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1490/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-27249       (220) Ngày nộp đơn 20/12/2011 

Mục sửa đổi : Tên & Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh lương thực Phước An 
178/2 khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1489/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-19182  (220) Ngày nộp đơn 14/09/2011 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu được sửa thành : 
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1488/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-00148     (220) Ngày nộp đơn 05/01/2011 

Mục sửa đổi :  Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới: 
                             Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW 

Số 57/12 Lê Đức Thọ, phường7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1487/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-06869  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2012 

Mục sửa đổi : Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới :  huỷ bỏ đại diện Sở hữu công nghiệp 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1486/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2010-01489       (220) Ngày nộp đơn 22/01/2010 

Mục sửa đổi :  Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW 
Số 57/12 Lê Đức Thọ, phường7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1485/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2010-26501    (220) Ngày nộp đơn 16/12/2010 

Mục sửa đổi : Danh mục sản phẩm  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 05: Thuốc điều trị loét tá tràng; thuốc điều trị loét dạ dày; thuốc điều trị viêm thực 
quản trào ngược; thuốc kiểm soát hội chứng Zollinger-Ellison; thuốc điều trị trào ngược 
dịch dạ dày-thực quản; thuốc điều trị loét dạ dày-tá tràng; thuốc duy trì điều trị viêm xước 
thực quản; thuốc điều trị ngắn hạn các triệu chứng buồn nôn và các rối loạn acid tiêu hoá, 
nôn liên quan đến viêm dạ dày và bệnh trào ngược dạ dày thực quản. 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1484/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-03949     (220) Ngày nộp đơn 08/03/2012 

Mục sửa đổi 1: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1506/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2010-03903  (220) Ngày nộp đơn 03/03/2010 

Mục sửa đổi :  Tên & địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần dược – trang thiết bị y tế Tân Phát 
Số nhà 15B, nghách 16/27, ngõ 16, đường Huỳnh Thúc Kháng, 

phường Láng Hạ quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1508/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-19783  (220) Ngày nộp đơn 22/09/2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  

Số 337, đường Trường Chinh, phường Khương Trung, 
Quận Thanh xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1509/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-15800      (220) Ngày nộp đơn 02/08/2011 

Mục sửa đổi :  Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành : 
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Nội dung mới :  
Công ty Luật TNHH Quốc tế Ban Mai Việt Nam (BMVN International  LLC) 

Phòng 4410, tầng 44, toà nhà Keangnam A, đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, 
Huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1511/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-08422  (220) Ngày nộp đơn 05/05/2011 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu được sửa thành : 
Nội dung mới:  

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1512/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2010-23767  (220) Ngày nộp đơn 10/11/2010 

Mục sửa đổi :  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Lot N1, Level 4, Main Terminal Building, International Airport, 
64000 KLIA, Sepang, Selangor Darul  Ehsan, Malaysia 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1513/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-00305       (220) Ngày nộp đơn 06/01/2012 

Mục sửa đổi :  Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới :  

Công ty TNHH tư vấn  ALIATLEGAL (ALIATLEGAL) 
Tầng 19 Vincom center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1514/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-22845  (220) Ngày nộp đơn 11/10/2012 

Mục sửa đổi :  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới :  
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_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1516/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2010-01704  (220) Ngày nộp đơn 25/01/2010 

Mục sửa đổi :  Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP Limited) 
Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1517/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2010-23584  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2010 

Mục sửa đổi :  Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Trung tâm Tư vấn Phát triển Thương hiệu và Chất Lượng (CBQ) 
014 lô B, CC Gò Dầu II, đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1518/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2009-26843  (220) Ngày nộp đơn 10/12/2009 

Mục sửa đổi :  Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành: 
Nội dung mới: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP Limited) 
Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1519/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-17883  (220) Ngày nộp đơn 14/08/2012 

Mục sửa đổi :  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  

15B đường số 2, khu phố 5, phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP. Hồ Chí Minh 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1520/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2009-12428        (220) Ngày nộp đơn 19/06/2009 

Mục sửa đổi :  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  

Tầng 5, số 9, ngõ 8 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình TP. Hà Nội 
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_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1521/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-24606  (220) Ngày nộp đơn 01/11/2012 

Mục sửa đổi :  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  

Lô E2 CN khu công nghiệp  Mỹ Phước1, thị trấn Mỹ Phước, 
huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1522/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2009-08122  (220) Ngày nộp đơn 28/04/2009 

Mục sửa đổi :  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  

Tầng 8, Toà nhà HACO, số 14-16 phố Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân 
Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1523/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2010-26708       (220) Ngày nộp đơn 17/12/2010 

Mục sửa đổi :  Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành : 
Nội dung mới:  
                                   Huỷ bỏ đại diện sở hữu công nghiệp 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1524/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-11242  (220) Ngày nộp đơn 07/06/2011 

Mục sửa đổi :  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
      Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1525/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-21241          (220) Ngày nộp đơn 10/10/2011 

Mục sửa đổi :  Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành : 
Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP Limited) 
Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
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_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1526/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-03262  (220) Ngày nộp đơn 29/02/2012 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
    5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1527/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-14142  (220) Ngày nộp đơn 12/07/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:    
 Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1527/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-14143  (220) Ngày nộp đơn 12/07/2011 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
      Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1527/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-14564  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
    Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1527/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-14565  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
       Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1527/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-14566  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2011 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 301 Tập A (04.2013) 

 

 
1126 

Nội dung mới:  
                      Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1527/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-14567  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2011 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

                       Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1527/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-14568  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2011 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

                    Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1527/ SHTT-NH2, ngày 27/02/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-14569  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2011 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

                     Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1629/ SHTT-NH2,  ngày 04/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-08560  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2012 

Mục sửa đổi:    Tên & địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:   

H-D U.S.A., LLC 
3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 53208, U.S.A. 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1630/ SHTT-NH2,  ngày 04/03/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-08561  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2012 

Mục sửa đổi: Tên & địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  

H-D U.S.A., LLC 
3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 53208, U.S.A. 
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_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1631/ SHTT-NH2,  ngày 04/03/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-08562  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2012 

Mục sửa đổi: Tên & địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:            

H-D U.S.A., LLC 
3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 53208, U.S.A. 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1632/ SHTT-NH2,  ngày 04/03/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-08563  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2012 

Mục sửa đổi: Tên & địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  

H-D U.S.A., LLC 
3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 53208, U.S.A. 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1633/ SHTT-NH2,  ngày 04/03/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-08564  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2012 

Mục sửa đổi: Tên & địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  

H-D U.S.A., LLC 
3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 53208, U.S.A. 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1634/ SHTT-NH2,  ngày 04/03/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-08565  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2012 

Mục sửa đổi : Tên & địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  

H-D U.S.A., LLC 
3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 53208, U.S.A. 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1635/ SHTT-NH2,  ngày 04/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-08566  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2012 

Mục sửa đổi :  Tên & địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  

H-D U.S.A., LLC 
3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 53208, U.S.A. 
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_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1636/ SHTT-NH2,  ngày 04/03/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-08822  (220) Ngày nộp đơn 03/05/2012 

Mục sửa đổi : Tên & địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  

H-D U.S.A., LLC 
3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 53208, U.S.A. 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1562/ TB-SHTT,  ngày 28/02/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-13570  (220) Ngày nộp đơn 22/06/2012 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu được sửa thành: 
Nội dung mới:  

 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1584/TB- SHTT,  ngày 28/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2009-13973  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2012 

Mục sửa đổi : Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được đổi thành: 
Nội dung mới:   
                 Công ty TNHH Nam Việt & Liên danh (VIPCO) 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1434/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2011-22171  (220) Ngày nộp đơn 19/10/2011 

Mục sửa đổi :Mẫu nhãn hiệu được đổi thành: 
Nội dung mới:  

 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1435/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2012-24611  (220) Ngày nộp đơn 01/11/2012 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được đổi thành: 
Nội dung mới:  
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   Science & Technology Industry Park, Shuanfeng County, Hunan Province, China
  

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1436/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2012-24610  (220) Ngày nộp đơn 01/11/2012 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được đổi thành: 
Nội dung mới:  
   Science & Technology Industry Park, Shuanfeng County, Hunan Province, China
  

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1437/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2011-27033  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của người nộp đơn được đổi thành: 
Nội dung mới:  
         No. 676, Taiping Road, Taiping City, Taichung Hsien, TAIWAN 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1438/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2011-27034  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của người nộp đơn được đổi thành: 
Nội dung mới:  
           No. 676, Taiping Road, Taiping City, Taichung Hsien, TAIWAN 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1439/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2011-27035  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của người nộp đơn được đổi thành: 
Nội dung mới:  
    No. 676, Taiping Road, Taiping City, Taichung Hsien, TAIWAN 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1440/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2011-14434  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của người nộp đơn được đổi thành: 
Nội dung mới:  
                      254A  Quang Trung, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1441/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
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 (210)  Số đơn: 4-2011-13492  (220) Ngày nộp đơn 04/07/2011 
Mục sửa đổi : Danh mục sản phẩm/dịch vụ được đổi thành: 
Nội dung mới:  
Nhóm 9: Pin mặt trời; thiết bị cung cấp điện liên tục; thiết bị sạc dùng cho pin điện. 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1442/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2008-03039  (220) Ngày nộp đơn 19/02/2008 

Mục sửa đổi : Danh mục sản phẩm/dịch vụ được đổi thành: 
Nội dung mới:  
Nhóm 11: Máy rang cà phê chạy điện; máy lọc cà phê chạy điện; máy pha cà phê chạy 
điện; bình pha cà phê chạy điện; bếp nấu ăn; thiết bị làm lạnh đồ uống. 
Nhóm 32: Nước uống; nước sô đa; nước khoáng (đồ uống); nước ép trái cây; nước ép rau 
quả; si-rô dùng cho đồ uống; đồ uống không chứa cồn. 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1443/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2006-10435  (220) Ngày nộp đơn 04/07/2011 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu được đổi thành: 
Nội dung mới:  

 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1444/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2009-16958  (220) Ngày nộp đơn 12/08/2009 

Mục sửa đổi 1: Yêu cầu sửa đổi đơn được thành: 
Nội dung mới 1:  Huỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp đối với : 
                             Công ty TNHH Trường Xuân 
Mục sửa đổi 2: Đại diện theo pháp luật của chủ đơn : 
Nội dung mới 2:  

                 Văn phòng đại diện Enprani Co., Ltd, Phòng 301B, toà nhà TĐL, số 22 
              phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1445/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2011-18216  (220) Ngày nộp đơn 31/08/2008 
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Mục sửa đổi : Danh mục sản phẩm được giới hạn thành: 
Nội dung mới:  
Nhóm 3 :  Chế phẩm làm sạch dùng trong giặt là dưới dạng viên/ viên nang. 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1446/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2012-07770  (220) Ngày nộp đơn 20/04/2012 

Mục sửa đổi : Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành : 
Nội dung mới:  
                      Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP Limited) 

Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

                                                 Điện thoại: 043569 0868 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1447/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2012-08194  (220) Ngày nộp đơn 25/04/2012 

Mục sửa đổi : Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành : 
Nội dung mới:  
                      Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP Limited) 

Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1448/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2012-08195  (220) Ngày nộp đơn 25/04/2012 

Mục sửa đổi : Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành : 
Nội dung mới:  
                          Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP Limited) 

    Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

                                                 Điện thoại: 043569 0868 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1449/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2012-08196  (220) Ngày nộp đơn 25/04/2012 

Mục sửa đổi : Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành : 
Nội dung mới:  
                          Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP Limited) 

    Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
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                                                 Điện thoại: 043569 0868 
______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1450/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2012-19590  (220) Ngày nộp đơn 04/09/2012 

Mục sửa đổi : Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành : 
Nội dung mới:  
                          Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP Limited) 

    Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

                                                 Điện thoại: 043569 0868 
______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1451/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2012-19591  (220) Ngày nộp đơn 04/09/2012 

Mục sửa đổi : Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành : 
Nội dung mới:  
                          Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP Limited) 

    Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

                                                 Điện thoại: 043569 0868 
______________________ 

                                        
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1452/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2008-13436  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2008 

Mục sửa đổi : Tên & Địa chỉ của chủ đơn được đổi  thành : 
Nội dung mới:  

Kenneth Cole Productions (LIC), LLC 
603 West 50 th Street, New York, 10019, United States 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1453/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2008-13435  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2008 

Mục sửa đổi : Tên & Địa chỉ của chủ đơn được đổi  thành : 
Nội dung mới:  

Kenneth Cole Productions (LIC), LLC 
603 West 50 th Street, New York, 10019, United States 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1454/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2010-24155  (220) Ngày nộp đơn 16/11/2010 
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Mục sửa đổi 1 : Tên của chủ đơn được đổi  thành : 
Nội dung mới 1: Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc 
Mục sửa đổi 2 : Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được ghi nhận :  
Nội dung mới 2:  Công ty cổ phần tư vấn ENCO 
  Số 46 Trương Hán Siêu, phường Trần Hưng đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1455/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2011-23255  (220) Ngày nộp đơn 02/11/2011 

Mục sửa đổi : Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành : 
Nội dung mới:  
                          Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP Limited) 

    Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

                                                 Điện thoại: 043569 0868 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1456/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2011-27459  (220) Ngày nộp đơn 22/12/2011 

Mục sửa đổi : Danh mục sản phẩm được sửa: 
Nội dung mới:  
Sản phẩm “hoa tươi” được sửa thành “hoa tự nhiên”  

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1457/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2012-01230  (220) Ngày nộp đơn 30/01/2012 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được đổi  thành : 
Nội dung mới:  
                           2-4-1, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028, Japan 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1461/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2010-17955  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2012 

Mục sửa đổi : Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành :  
Nội dung mới:  
 Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM  IP & LAW) 
            Số 10, Ngõ 34 đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1462/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2012-18878  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2012 
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Mục sửa đổi : Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành :  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu Việt Nam (SANVIC) 
88 Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

Tel: 04 37621788      Fax: 04 37621577  Email: sanvic.vn@gmail.com 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1463/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2008-23731  (220) Ngày nộp đơn 05/11/2008 

Mục sửa đổi : Tên của chủ đơn  được sửa thành :  
Nội dung mới:  
               Công ty cổ phần Vĩnh Cửu 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1464/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2012-14311  (220) Ngày nộp đơn 02/07/2012 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:  
 Phòng 304 nhà Z10, ngõ 1, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, 
                         Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1465/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2012-25519  (220) Ngày nộp đơn 13/11/2012 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:  
 Lô số 6, đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, 
                  Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1466/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2012-07637  (220) Ngày nộp đơn 19/04/2012 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:  
     Lô T2-6, đường D1, khu công nghệ cao,  quận 9, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1467/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2012-08515  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2012 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu được sửa thành :  
Nội dung mới:  
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_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1468/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2012-08097  (220) Ngày nộp đơn 25/04/2012 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu được sửa thành :  
Nội dung mới:  
      

 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1469/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2012-08270  (220) Ngày nộp đơn 26/04/2012 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu được sửa thành :  
Nội dung mới:  
 

 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1470/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2012-17457  (220) Ngày nộp đơn 23/08/2011 

Mục sửa đổi : Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành :  
Nội dung mới: 

Công ty TNHH Tầm nhìn  và liên danh 
Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1471/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2011-21533  (220) Ngày nộp đơn 12/10/2011 

Mục sửa đổi : Tên của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:  
                         Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành  Công 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1472/TB- SHTT,  ngày 27/02/2012  
 (210)  Số đơn: 4-2011-14098  (220) Ngày nộp đơn 12/07/2011 

Mục sửa đổi : Tách sản phẩm và dịch vụ trong danh mục hàng hoá sang đơn mới : 
Nội dung mới:  
Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ; quần áo bơi; quần /áo ngủ; quần áo lót; áo lót ngực phụ 
nữ; quần lót phụ nữ ( ngoại trừ các sản phẩm vệ sinh);  áo nịt người ( một dạng áo lót phụ 
nữ); bộ quần áo lót  nịt người có mục đích tôn dáng phụ nữ; bộ quần áo nịt cơ thể có tác 
dụng làm cho cơ thể trông nhỏ gọn hơn; váy lót dành cho phụ nữ, tất liền quần; bộ đồ lót 
gợi cảm( loại ít vải); quần đùi dành cho đàn ông; dép mềm đi trong phòng ngủ; bộ quần 
áo mặc trong nhà (pi-ja-ma) 
Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày các loại hàng hoá khác nhau ( không kể vận chuyển) vì 
lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các loại hàng hoá này trong các cửa hàng 
hoặc khu mua sắm quần áo     

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 881/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-12735  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:  

322B Lý Thường Kiệt, phường 14,  quận 10, TP. Hồ Chí Minh 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 882/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-20256  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2011 

Mục sửa đổi : Danh mục sản phẩm/ dịch vụ được sửa thành :  
Nội dung mới:  
 Nhóm1: Men vi sinh xử lý mùi, men vi sinh xử lý nước 
            Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, nhà vệ sinh công cộng( có thể di chuyển được) 
            Nhóm 21: Thùng đựng rác. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 883/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2010-13534  (220) Ngày nộp đơn 23/06/2010 

Mục sửa đổi : Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành : 
Nội dung mới:  
                     Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt  
                   Số 15, tổ 17 phường Long Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 884/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-16936  (220) Ngày nộp đơn 02/08/2012 
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Mục sửa đổi : Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   
                122 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15,  quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 885/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-16935  (220) Ngày nộp đơn 02/08/2012 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   
                122 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15,  quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 886/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-13818  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2012 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   
                122 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15,  quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 887/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-27251  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2011 

Mục sửa đổi : Tên & Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   
                Công ty cổ phần sẩn xuất kinh doanh lương thực Phước An 
178/2 khu phố 1B,  phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 888/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-27252  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2011 

Mục sửa đổi : Tên & Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   
                      Công ty cổ phần sẩn xuất kinh doanh lương thực Phước An 
              178/2 khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 889/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-27253  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2011 

Mục sửa đổi : Tên & Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   
                      Công ty cổ phần sẩn xuất kinh doanh lương thực Phước An 
              178/2 khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
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_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 890/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-27250  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2011 

Mục sửa đổi : Tên & Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   
                      Công ty cổ phần sẩn xuất kinh doanh lương thực Phước An 
              178/2 khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 891/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-25853  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2011 

Mục sửa đổi : Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành : 
Nội dung mới:  

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An,  quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 892/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-19414  (220) Ngày nộp đơn 19/09/2011 

Mục sửa đổi : Tên của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:  
                  Công ty TNHH vật tư ngành nước Phú Thịnh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 893/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2007-19436  (220) Ngày nộp đơn  28/09/2007 

Mục sửa đổi : Tên & Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   

HISTORIC AOL LLC 
One Time Warner Center, New York, NY 10019, USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 895/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-15695  (220) Ngày nộp đơn  01/08/2011 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn  hiệu được sửa thành :  
Nội dung mới:   
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_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 897/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2007-19435  (220) Ngày nộp đơn  28/09/2007 

Mục sửa đổi : Tên & Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   

 HISTORIC AOL LLC 
One Time Warner Center, New York, NY 10019, USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 899/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-24838  (220) Ngày nộp đơn  22/11/2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   
     Số 38, đường 15, phường Tân Kiểng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 900/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-01199  (220) Ngày nộp đơn  20/01/2012 

Mục sửa đổi : Tên  của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   
                        Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thuận 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 901/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-02755  (220) Ngày nộp đơn  22/02/2012 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   
        120/98/76 Thích Quảng Đức, phường 05, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 902/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-18850        (220) Ngày nộp đơn  12/09/2011 

Mục sửa đổi : Tên của người nộp đơn được sửa thành :  
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Nội dung mới:   
                               Công Ty TNHH dịch vụ đào tạo Đông Dương 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 903/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-09471  (220) Ngày nộp đơn  18/05/2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   

Số 6, đường số 3, khu dân cư  ấp 5 Phong Phú, 
Xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 904/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2010-21558  (220) Ngày nộp đơn  13/10/2010 

Mục sửa đổi : Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành : 
Nội dung mới:   
                                  Công ty TNHH Banca 
     15B Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 905/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2003-02239  (220) Ngày nộp đơn  03/04/2003 

Mục sửa đổi 1 : Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành : 
Nội dung mới 1:  Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh 
                            Số 8, Trần Hưng Đạo, TP. Hà Nội 
Mục sửa đổi 2 :  Tên & địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành : 
Nội dung  2 :           

Pfizer Enterprises  Sarl   Rond-Poin  Du Kirchberg 51, Avenue 
J.F.KENNEDY,  L-1855 LUXEMBOURG 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 906/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-16072  (220) Ngày nộp đơn  05/08/2011 

Mục sửa đổi : Danh  mục sản phẩm được sửa thành : 
Nội dung mới:   
  Nhóm 18 : ¤; bao «; « che nắng; cán ô; vòng dùng cho ô; gọng ô hoặc dù che nắng; 
                          tay cầm của «. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 907/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-09055  (220) Ngày nộp đơn  07/05/2012 
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Mục sửa đổi : Mẫu nhãn  hiệu được sửa thành :  
Nội dung mới:   
 

  
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 908/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-13893  (220) Ngày nộp đơn  27/06/2012 

Mục sửa đổi : Danh  mục sản phẩm được sửa thành : 
Nội dung mới:   
  Nhóm 05: Các chế phẩm dược được cung cấp trong các dụng cụ tiêm được bơm đầy sẵn, 
không bao gồm chế phẩm dược để điều trị thiếu hụt hoóc môn tăng trưởng. 
Nhóm 10 : Dụng cụ tiêm cho mục đích y tế không bao gồm dụng cụ tiêm để điều trị thiếu 
hụt hoóc môn tăng trưởng. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 909/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-10372        (220) Ngày nộp đơn  21/05/2012 

Mục sửa đổi : Tên của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   
                                         HANIL STS CORP 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 910/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-24376        (220) Ngày nộp đơn  16/11/2011 

Mục sửa đổi :  Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   
    Số 53, đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 911/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2005-11738       (220) Ngày nộp đơn  12/09/2005 

Mục sửa đổi :  Tên & địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH thực phẩm Hoà Anh 
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Số 4, ngõ 230 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 912/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-14510       (220) Ngày nộp đơn  04/07/2012 

Mục sửa đổi :  Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:    

Số 8/3, ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, 
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 913/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-00673       (220) Ngày nộp đơn  12/01/2012 

Mục sửa đổi :  Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:  

Số 8/3, ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, 
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 914/TB- SHTT,  ngày 31/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-00672       (220) Ngày nộp đơn  12/01/2012 

Mục sửa đổi :  Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:  

Số 8/3, ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, 
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 676/ SHTT-NH2, ngày 23/01/2012 
 (210)  Số đơn: 4-2010-14890      (220) Ngày nộp đơn 12/07/2010 

Mục sửa đổi 1 :  Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành : 
Nội dung mới 1:  

Công ty Luật TNHH Quốc tế Ban Mai Việt Nam 
(BMVN International  LLC) 

Phòng 4410, tầng 44, toà nhà Keangnam A, đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, 

Huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Mục sửa đổi 2:  Danh mục sản  phẩm/ dịch vụ được sửa thành :  
Nội dung  2:  
Dầu  có chứa thuốc (dùng cho ngành y)  và dầu thơm có chứa thuốc (dùng cho ngành y ); chế 
phẩm có chứa thuốc dùng cho con người; chế phẩm dược và các sản phẩm sử dụng để chữa trị 
bệnh thấp khớp  và chứng viêm khớp; chế phẩm và chất làm giảm đau; chế phẩm thuốc có thành 
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phần chiết xuất từ cây khuynh diệp; chế phẩm dược được dùng để làm giảm nhẹ vết đau do bị côn 
trùng cắn, tất cả các sản phẩm trên không bao gồm kem trị nám da (dược phẩm) 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 789/TB- SHTT,  ngày 28/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2009-26895  (220) Ngày nộp đơn  11/12/2009 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn  hiệu được sửa thành :  
Nội dung mới:   

  
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 787/TB- SHTT,  ngày 28/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-01831       (220) Ngày nộp đơn  10/02/2012 

Mục sửa đổi :  địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   

52 đường số 6,  khu dân cư Trung Sơn, 
Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 785/ SHTT-NH2, ngày 28/01/2013 
 (210)  Số đơn: 4-2010-15871     (220) Ngày nộp đơn 27/07/2010 

Mục sửa đổi :  Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành : 
Nội dung mới : 
                            Công ty TNHH Tầm nhìn  và liên danh (Vision & Associattes) 
                        Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 786/ SHTT-NH2, ngày 28/01/2013 
 (210)  Số đơn: 4-2011-06610    (220) Ngày nộp đơn 09/04/2011 

Mục sửa đổi :  : Mẫu nhãn  hiệu được sửa thành :  
Nội dung mới : 
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_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 784/ SHTT-NH2, ngày 28/01/2013 
 (210)  Số đơn: 4-2010-00012    (220) Ngày nộp đơn 04/01/2010 

Mục sửa đổi :  Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành : 
Nội dung mới : 
                            Công ty TNHH  Đại Tín và Liên danh  
                 Số 12A4, phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 783/TB- SHTT,  ngày 28/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-20995       (220) Ngày nộp đơn  07/10/2011 

Mục sửa đổi : Tên  của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   

Số 910/5 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hoà, 
 Quận  Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 782/TB- SHTT,  ngày 28/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-08837       (220) Ngày nộp đơn  11/05/2011 

Mục sửa đổi : Tên  của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   
 Số 202, đường Hồ Tùng Mậu, thị trấn Cầu Diễn, 
                                        Huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 781/TB- SHTT,  ngày 28/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-11331       (220) Ngày nộp đơn  30/05/2012 

Mục sửa đổi : Tên  & địa chỉ  của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   

Lazada GmbH & Co. KG 
Johannisstrasse 20, 10117 Berlin Germany 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 780/TB- SHTT,  ngày 28/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-19918       (220) Ngày nộp đơn  07/09/2012 

Mục sửa đổi : Danh Mục hàng hoá trong nhóm 4 được sửa thành :  
Nội dung mới:   
                               Từ ete dầu mỏ thành : xăng  
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_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 779/TB- SHTT,  ngày 28/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-19919       (220) Ngày nộp đơn  07/09/2012 

Mục sửa đổi : Danh Mục hàng hoá trong nhóm 4 được sửa thành :  
Nội dung mới:   
                               Từ ete dầu mỏ thành : xăng 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 778/TB- SHTT,  ngày 28/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-20379          (220) Ngày nộp đơn  29/09/2011 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu được sửa thành :  
Nội dung mới:   

                              
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 777/TB- SHTT,  ngày 28/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-06834        (220) Ngày nộp đơn  10/04/2012 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu được sửa thành :  
Nội dung mới:   

                               
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 776/TB- SHTT,  ngày 28/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2010-26272       (220) Ngày nộp đơn  13/12/2010 

Mục sửa đổi : Tên  của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   
 MONSTER ENERGY COMPANY 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2124/TB- SHTT,  ngày 28/01/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-14188         (220) Ngày nộp đơn  12/07/2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ  của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:   

159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận Đông,  
quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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__________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2125/TB- SHTT,  ngày 18/03/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-14005         (220) Ngày nộp đơn  11/07/2011 

Mục sửa đổi :  Tên & địa chỉ  của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH gỗ Trí Việt  (VN) 
129 đường Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2208/TB- SHTT,  ngày 21/03/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2007-02992         (220) Ngày nộp đơn  13/02/2007 

Mục sửa đổi :  Tên & địa chỉ  của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần Gia Trần  (VN) 
304 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận  Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

______________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2241/TB- SHTT,  ngày 22/03/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2008-11606        (220) Ngày nộp đơn  02/06/2008 

Mục sửa đổi :  Đại diện  của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH sở hữu trí tuệ và công nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP & T CO.,LTD)  (VN) 
Phòng 1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, 

Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
______________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2525/TB- SHTT,  ngày 25/03/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-14680        (220) Ngày nộp đơn  19/07/2011 

Mục sửa đổi : Tên & Địa Chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH Thương mại – dịch vụ kỹ thuật Toàn Phát  (VN) 
54 đường A4 (K300), phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

______________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2526/TB- SHTT,  ngày 25/03/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-11385        (220) Ngày nộp đơn  08/06/2011 

Mục sửa đổi :  Địa Chỉ của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:  
Số 11A đường nội khu Nam Thông II A, khu nhà ở đa hợp Nam Thông II 
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(S19),  phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
______________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2696/TB- SHTT,  ngày 27/03/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-28112        (220) Ngày nộp đơn  30/12/2011 

Mục sửa đổi :  Tên  của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH mỹ phẩm Bảy Hai Bảy (VN) 
______________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2920/TB- SHTT,  ngày 01/04/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-01478        (220) Ngày nộp đơn  03/02/2012 

Mục sửa đổi : Địa chỉ  của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:  
500 Hercules Road, Wilmington, Delaware 19808, United States of America 

______________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2921/TB- SHTT,  ngày 01/04/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2012-02757       (220) Ngày nộp đơn  22/02/2012 

Mục sửa đổi : Tên  của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần  giống cây trồng  Mùa Vàng  (vn) 
______________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3014/TB- SHTT,  ngày 03/04/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2011-23299       (220) Ngày nộp đơn  03/11/2011 

Mục sửa đổi : Tên  của người nộp đơn được sửa thành :  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH sản xuất thương mai dịch vụ Lập Đức (vn) 
______________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2926/TB- SHTT,  ngày 02/04/2013  
 (210)  Số đơn: 4-2010-13469      (220) Ngày nộp đơn  23/06/2010 

Mục sửa đổi : Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành :  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH tư vấn Nhiệt Tâm và Cộng sự  (vn) 
Phòng 402, tập thể dầu khí, số 59 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, 

Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
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__________________________________________________________________________________ 
 

 
C. Thông báo từ chối ghi nhận yêu cầu sửa đổi đơn 

 
Theo thông báo số 773/TB – SHTT,  Ngày 28 tháng 01 năm 2013  
Số đơn : 4-2012-14254                         Ngày nộp đơn: 29/06/2012 

Yêu cầu sửa đổi đơn nói trên bị từ chối vì lý do sau:  
      Không đáp ứng Điều 17.1 Thông tư  01/2007/ TT- BKHCN. Do việc sửa chữa đã làm thay đổi bản chất 

của đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá.  
_______________________ 
       
 Theo thông báo số 774/TB – SHTT,  Ngày 28 tháng 01 năm 2013  
 Số đơn : 4-2010-16112                         Ngày nộp đơn: 29/07/2010 

Yêu cầu sửa đổi đơn nói trên bị từ chối vì lý do sau:  
 Không đáp ứng Điều 17.1 Thông tư  01/2007/ TT- BKHCN. Do việc sửa chữa đã làm thay đổi bản  
chất của đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá.  
_______________________ 
 
Theo thông báo số 775/TB – SHTT,  Ngày 28 tháng 01 năm 2013  
 Số đơn : 4-2009-26895                         Ngày nộp đơn: 11/12/2009 

Yêu cầu sửa đổi đơn nói trên bị từ chối vì lý do sau:  
      Không đáp ứng Điều 17.1 Thông tư  01/2007/ TT- BKHCN. Do việc sửa chữa đã làm mở rộng phạm vi                  

(khối lượng) bảo hộ của đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu hàng 
hoá nên người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu. 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
D. Thông báo kết quả xem xét yêu cầu sửa đổi đơn 
  
Theo thông báo số 880/TB – SHTT,  Ngày 31 tháng 01 năm 2013  
 Số đơn : 4-2010-24897                         Ngày nộp đơn: 26/11/2010 

Yêu cầu sửa đổi đơn  chưa được chấp thuận vì còn có những thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  
- Công ty tuyên bố chấm dứt uỷ quyền đại diện là Công ty TNHH phát triển giáo dục A.P.U nhưng chủ 
đơn hiện tại là Công ty phát triển giáo dục APU. 
- Trong uỷ quyền đại diện cho tổ chức SHCN mới người nộp đơn dùng con dấu và địa chỉ của chủ 
 đơn cũ 
_______________________ 
 
Theo thông báo số 1458/TB – SHTT,  Ngày 27 tháng 02 năm 2013  
 Số đơn : 4-2006-02124                         Ngày nộp đơn: 16/02/2006 
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Yêu cầu sửa đổi đơn  chưa được chấp thuận vì còn có những thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  
Sửa đổi chưa được ghi nhận vì thiếu thông tin huỷ đại diện cũ (LUVINA LAW FIRM). 
_______________________ 
 
Theo thông báo số 1459/TB – SHTT,  Ngày 27 tháng 02 năm 2013  
 Số đơn : 4-2006-02125                         Ngày nộp đơn: 16/02/2006 

Yêu cầu sửa đổi đơn  chưa được chấp thuận vì còn có những thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  
Sửa đổi chưa được ghi nhận vì thiếu thông tin huỷ đại diện cũ (LUVINA LAW FIRM). 
_______________________ 
 
Theo thông báo số 1460/TB – SHTT,  Ngày 27 tháng 02 năm 2013  
 Số đơn : 4-2008-11910                         Ngày nộp đơn: 05/06/2008 

Yêu cầu sửa đổi đơn  chưa được chấp thuận vì còn có những thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  
Nội dung sửa đổi làm mở rộng phạm vi hàng hoá trong nhóm 09 so với danh mục hàng hoá ban đầu. 
_______________________ 
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Phần Ix 
 

 
chuyển giao đơn 

 

a- Chuyển giao đơn sáng chế  
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1480/ TB-SHTT, ngày 27/02/2013 
(210)  Số đơn: 1-2006-00468  (220) Ngày nộp đơn: 24/03/2006 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:           
                                              LAFARGE PLATRES  (FR) 
500, rue Marcel Demonque, Zone du Pole technologique Agropare, F- 84915 
Avignon  Cedex 09, France 
Bên  nhận chuyển giao :  

                               LAFARGE GYPSUM INTERNATIONAL  (FR) 
           5 Boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint Cloud, France 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1480/ TB-SHTT, ngày 27/02/2013 
(210)  Số đơn: 1-2008-02262  (220) Ngày nộp đơn: 15/09/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:           
                                               LAFARGE PLATRES  (FR) 
500, rue Marcel  Demonque, Zone du Pole technologique Agropare, F- 84915 
Avignon  Cedex 09, France 
Bên  nhận chuyển giao :  

                               LAFARGE GYPSUM INTERNATIONAL  (FR) 
           5 Boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint Cloud, France 

________________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1481/ TB-SHTT, ngày 27/02/2013 
(210)  Số đơn: 1-2006-00468  (220) Ngày nộp đơn: 24/03/2006 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:           
                                        LAFARGE PLATRES INTERNATIONAL (FR) 

                       5 Boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint Cloud, France 
Bên  nhận chuyển giao :  

                               BORAL GYPSUM  ASIA SDN BHD (MY) 
 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 301 Tập A (04.2013) 

 

 
1151 

         Lot 606, Off Jalan SS 13/1K Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan Malaysia 47500 
________________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1481/ TB-SHTT, ngày 27/02/2013 
(210)  Số đơn: 1-2008-02262  (220) Ngày nộp đơn: 15/09/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:           
                                        LAFARGE PLATRES INTERNATIONAL (FR) 

                       5 Boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint Cloud, France 
Bên  nhận chuyển giao :  

                               BORAL GYPSUM  ASIA SDN BHD (MY) 
         Lot 606, Off Jalan SS 13/1K Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan Malaysia 47500 
___________________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2870/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 1-2010-01319  (220) Ngày nộp đơn: 25/05/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:      
Fuji  Seal International, Inc. (JP) 
Bên  nhận chuyển giao :  

Uni-Charm Corporation  (JP) 
182 Shimobun, kinsei-Cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
___________________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2871/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 1-2010-02825  (220) Ngày nộp đơn: 22/10/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:      
Kureha Engineering co., LTD.  (JP) 
135, Ochiai, Nishiki- Machi, Iwaki- Shi, Fubushima-Ken, 974-8232 JAPAN 
Bên  nhận chuyển giao :  

OGISO KENTIKU CO., LTD. (JP) 
24-53, Nagese-Cho, Tajimi-Shi, Gifu-Ken 507-0017  Japan 
___________________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2872/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 1-2011-01997  (220) Ngày nộp đơn: 28/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:      
OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL, INC. (US) 
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Bên  nhận chuyển giao :  

Otsuka Pharmaceutical  Factory, INC. (JP) 
115, Aza Kuguhara Tateiwa, Muyacho, Naruto-shi, Tokushima 772-8601, Japan 
_____________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2869/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 1-2008-02597  (220) Ngày nộp đơn: 23/10/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:           
LNS S.A  (CH) 
2534 ORvin, Switzerland 

Bên  nhận chuyển giao :  
LNS Managemen  SA (CH) 
Route de Frinvillier, 2534 Orvin, Switzerland 
 

 

b- Chuyển giao đơn nhãn hiệu 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 894/ TB-SHTT, ngày 31/01/2013 
(210)  Số đơn: 4-2007-19436  (220) Ngày nộp đơn: 28/09/2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
HISTORIC AOL LLC 
One Time Warner Center, New York,  NY 10019, USA 
Bên  nhận chuyển giao :  

AOL Ine 
22000 AOL Way, Dulles, VA 20166 USA 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 896/ TB-SHTT, ngày 31/01/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-15695  (220) Ngày nộp đơn: 01/08/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH dược phẩm Phú Hưng (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, phường Trung Hoà, quận cầu Giấy, TP. Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
Lê Thị Huệ 
Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt,  
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Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1279/ TB-SHTT, ngày 19/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-17939  (220) Ngày nộp đơn: 29/08/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH dinh dưỡng thể thao V.A (VN) 
Số 215 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 
Bên  nhận chuyển giao :  
Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited (IE) 
Glanbia House, Kilkenny, Ireland 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 898/ TB-SHTT, ngày 31/01/2013 
(210)  Số đơn: 4-2007-19435  (220) Ngày nộp đơn: 28/09/2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
HISTORIC AOL LLC 
One Time Warner Center, New York,  NY 10019, USA 
Bên  nhận chuyển giao :  

AOL Inc 
22000 AOL Way, Dulles, VA 20166 USA 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 772/ TB-SHTT, ngày 21/01/2013 
(210)  Số đơn: 4-2001-24656  (220) Ngày nộp đơn: 18/11/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH AIG Việt Nam 
B42B Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông AIG 
Số nhà 12, ngách 05, ngõ 204, đường Kim Giang, phường Đại Kim, 
 quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1565/TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-23210  (220) Ngày nộp đơn: 28/10/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
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Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH tư vấn đầu Nhẵn Hiệu Việt  (VN) 
45 Trần Văn Kỷ, phường 14, quận Bình Thạch, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Nguyễn Mai Thi 
164/5 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1566/TB-SHTT, ngày 28/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2010-11212  (220) Ngày nộp đơn: 25/05/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Nguyễn Công Trí (VN) 
198 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH Nguyễn Công Trí 
234 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1567/TB-SHTT, ngày 28/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2009-13973  (220) Ngày nộp đơn: 09/07/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công Ty TNHH Song Nghi  (VN) 
25 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH MODE WORLD 
25 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1568/TB-SHTT, ngày 28/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-02952  (220) Ngày nộp đơn: 24/02/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao 1:  
Samsung SDS Co., Ltd  (KR) 
# 707-19, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 
Bên  nhận chuyển giao 1 :  
Samsung SDS Co., Ltd  (KR) 
# 707-19, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 
Bên  nhận chuyển giao 2 :  
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Korea Lottery Services Co., Ltd 
494-6 Sinbu-dong, Dongnam-gu, Cheonan-Si, Chungcheognam-do, Republic of Koera 

____________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1569/TB-SHTT, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-02713  (220) Ngày nộp đơn: 22/02/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao 1:  
Samsung SDS Co., Ltd  (KR) 
# 707-19, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 
Bên  nhận chuyển giao 1 :  
Samsung SDS Co., Ltd  (KR) 
# 707-19, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 
Bên  nhận chuyển giao 2 :  
Korea Lottery Services Co., Ltd 
494-6 Sinbu-dong, Dongnam-gu, Cheonan-Si, Chungcheognam-do, Republic of Koera 

____________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1571/TB-SHTT, ngày 28/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2009-04356  (220) Ngày nộp đơn: 16/03/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao :  
KIRIN BEVERAGE KABUSHIKI KAISHA  
(also tranding as KIN BEVERAGE CORPORATION ) (JP) 
1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda- Ku, Tokyo, Japan 
Bên  nhận chuyển giao :  
Kirin Holdings Singgapore Pte. Ltd. 
1 Fullerton  Road # 02-01 One Fullerton, Singgapore 

____________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1572/TB-SHTT, ngày 28/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2009-04354  (220) Ngày nộp đơn: 16/03/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao :  
KIRIN BEVERAGE KABUSHIKI KAISHA  
(also tranding as KIN BEVERAGE CORPORATION ) (JP) 
1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda- Ku, Tokyo, Japan 
Bên  nhận chuyển giao :  
Kirin Holdings Singgapore Pte. Ltd. 
1 Fullerton  Road # 02-01 One Fullerton, Singgapore 
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____________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1573/TB-SHTT, ngày 28/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-08134  (220) Ngày nộp đơn: 25/04/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao :  
Công Ty TNHH phát triển LaNi  (VN) 
363 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Doanh nghiệp tư nhân thương mại Tân Qui 
363 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

____________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1574/TB-SHTT, ngày 28/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-06038  (220) Ngày nộp đơn: 30/03/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao :  
Nguyễn Mai Phương  (VN) 
14 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
Đỗ Thị Thuý Hoàn 
Số 1 khu Quân nhân, phường Thống Nhất, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định 

____________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1575/TB-SHTT, ngày 28/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-01593  (220) Ngày nộp đơn: 06/02/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao :  
Công ty cổ phần DADISON Hoa kỳ (VN) 
Nhà số 33, ngõ 53, Phố Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng,  
Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần Dược Minh Minh 
Số 123, ngõ 184, đường Trần Khát chân, phường Thanh Lương, 
Quận Hai Bà Trưng TP. Hà Nội 

____________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1576/TB-SHTT, ngày 28/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-00139  (220) Ngày nộp đơn: 04/01/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
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Bên chuyển giao :  
Công Ty TNHH  Hợp Nhất Trường Phát (VN) 
281/4 Lê Văn Sĩ, phường 1,  quận  Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH sản xuất thương mại thực phẩm Trường Thịnh Phát 
59/33/94 Phạm Văn Chiêu, phường 14, Quận Gò Vấp , TP. Hồ Chí Minh 

____________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1577/TB-SHTT, ngày 28/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-17437  (220) Ngày nộp đơn: 23/08/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao :  
Công ty cổ phần thực phẩm MIKO (VN) 
Số 2 đường TS8, khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Châu ¸ 
Số 8 đường TS15, khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

____________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1578/TB-SHTT, ngày 28/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2010-25713  (220) Ngày nộp đơn: 06/12/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao :  
MASTERICH COPRATION LIMITED (US) 
Room 404, TungMing Building, 40-42 Des Voeux Road Central, HongKong 
Bên  nhận chuyển giao :  
SANOFI-AENTIS SINGGAPORE PTE. LTD 
6, Raffles Quay, # 18-00, Singgapore 

____________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1579/TB-SHTT, ngày 28/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-16779  (220) Ngày nộp đơn: 15/08/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao :  
Công ty TNHH Siêu thị Trung Tín  (VN) 
Km 10 + 300 Phú Diễn, xã Phú Diễn, Huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần Trung Tín 
Số 189 khu đo thị Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội 

____________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1580/TB-SHTT, ngày 28/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2010-11199  (220) Ngày nộp đơn: 25/05/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao :  
Công ty TNHH Nam Dược  (VN) 
Lô M13 (C4-9), khu công nghiệp Hoà Xá, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần Nam Dược 
Số 30M2 khu đô thị mới Yên Hoà, phường Yên Hoà, Quận Cầu giấy,TP. Hà Nội 

____________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1581/TB-SHTT, ngày 28/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2010-11198  (220) Ngày nộp đơn: 25/05/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao :  
Công ty TNHH Nam Dược  (VN) 
Lô M13 (C4-9), khu công nghiệp Hoà Xá, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần Nam Dược 
Số 30M2 khu đô thị mới Yên Hoà, phường Yên Hoà, Quận Cầu giấy,TP. Hà Nội 

____________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1582/TB-SHTT, ngày 28/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-10395  (220) Ngày nộp đơn: 21/05/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao :  
Công Ty TNHH Thiên Hỷ  (VN) 
572/4 Nguyễn Trãi, phường 8,  quận  5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty  cổ phần đầu tư thương mại quốc tế  Kim Sơn 
572/4 Nguyễn Trãi, phường 8,  quận  5, TP. Hồ Chí Minh 

____________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1583/TB-SHTT, ngày 28/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2010-26336  (220) Ngày nộp đơn:09/12/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao :  
UNIQUE SHIELD SDN BHD  (MY) 
N. 26, Lorong Batu Nilam 3D, Bandar Bukit Tinggi, 
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41200 Klang, Selangor, Malaysia 
Bên  nhận chuyển giao :  
DIAMOND QUEST LIMITED ( British Virigin Island Company) 
Room A, 7/F, China Overseas Building, No. 139, Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong. 

____________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1564/TB-SHTT, ngày 28/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2010-21556  (220) Ngày nộp đơn: 13/10/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao :  
UNIQUE SHIELD SDN BHD  (MY) 
N. 26, LorongBatu Nilam 3D, Bandar Bukit Tinggi, 
41200 Klang, Selangor, Malaysia 
Bên  nhận chuyển giao :  
DIAMOND QUEST LIMITED ( British Virigin Island Company) 
Room A, 7/F, China Overseas Building, No. 139, Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong. 

____________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1563/TB-SHTT, ngày 28/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-13570  (220) Ngày nộp đơn: 22/06/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao :  
Nguyễn Văn Bình  (VN) 
Số 66, tổ 22 phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần phát triển sơn  quốc tế  Luxsen 
Số 8, dãy T6 khu  đô thị quốc tế Ciputra – Nam Thăng Long, 
xã  Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2242/TB-SHTT, ngày 22/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2008-11606  (220) Ngày nộp đơn: 02/06/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao :  
Công ty TNHH Nam Dược  (VN) 
Lô M13 (C4-9), khu công nghiệp Hoà Xá, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần Nam Dược 
Số 30M2 khu đô thị mới Yên Hoà, phường Yên Hoà, Quận Cầu giấy,TP. Hà Nội 

__________________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2697/TB-SHTT, ngày 27/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2010-05412  (220) Ngày nộp đơn:19/03/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao :  
Công ty TNHH Thiên Mẫn  (VN) 
539/36 C1 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, quận 9, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần Lukyta  (VN) 
Số 100 đường 3, phường Phước Bình, quận 9, TP. Hồ Chí Minh 

 
_______________________________________________________________________ 
 
c – Thông báo kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn 
 
Theo thông báo số 1570/TB – SHTT,  Ngày 28/02/2013 
Số đơn : 4-2012-20071             Ngày nộp đơn : 10/09/2012 
Yêu cầu chưa được chấp thuận vì còn có những thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  
- Bên chuyển giao trong tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn không thống nhất với Chủ đơn  
trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số : 4-2012-20071 
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                                                                           ĐÍNH CHÍNH 
 
Đơn yêu cầu Cấp  GCN nhãn hiệu số 4-2011-16809 , công bố trong Công báo sở hữu công nghiệp số 283 
A ( 10/2011) 
Nội dung đính chính : Danh mục và phân nhóm hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu : 
Sai là :  Nhóm 24 : quần áo  
Đúng là : Nhóm 18: túi xách , ba lô, ví , cặp học sinh, túi du lịch. 
                 Nhóm 25: Quần áo. 
__________________________ 
 
Đơn yêu cầu Cấp  GCN nhãn hiệu số 4-2012-29051, công bố trong Công báo sở hữu công nghiệp số 299 
A ( 02/2013) 
Nội dung đính chính :  - Địa chỉ người nộp đơn : 
                                        - Sai là :  “… Jeongjia-dong…”  
                                        - Đúng là : “…Jeongja-dong  …” 
Nhóm 35 :  
                                         - Sai là :  “….Dịch vụ marketing thống hoá…” 
                                                         “…Tìm kiếm thông trên Internet…” 
                                        - Đúng là :  “…dịch vụ marketing hệ thống hoá…” 

                                                “…Tìm kiếm thông tin trên Internet…” 
Nhóm 42 :  
                                        - Sai là :  “…Lập trình may tính…” 

                                          “…Tài liệu tư  dạng vật lý…” 
                          - Đúng là : “…Lập trình máy tính…” 
                                             “…Tài liệu từ dạng vật lý…” 

 __________________________ 
 
Đơn yêu cầu Cấp  GCN nhãn hiệu số 4-2012-29052, công bố trong Công báo sở hữu công nghiệp số 299 
A ( 02/2013) 
Nội dung đính chính :  Nhóm 35 : 
                                       -  Sai là :       “…dữ liệu tro máy vi tính …” 
                                       -   Đúng là :   “…dữ liệu cho máy vi tính …” 
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